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mở đầu 

1.  Nhiệm vụ môn học và phương pháp nghiên cứu 

Vật lý đại dương nghiên cứu những tính chất vật lý cơ bản 
của nước biển và những định luật đặc trưng cho trạng thái của 
đại dương và các quá trình vật lý diễn ra trong nó; nghiên cứu 
mối quan hệ qua lại giữa các tham số khác nhau của nước biển 
và giữa các quá trình vật lý; xem xét mối phụ thuộc của các quá 
trình đại dương vào những nguyên nhân gây nên chúng. Trong 
đó không những cần xác lập một cách định tính mối liên hệ 
nhân quả, mà còn đưa ra biểu diễn toán học của mối liên hệ đó. 

Nhiệm vụ của môn học không chỉ là nghiên cứu các quá 
trình, mà còn xem xét những khả năng sử dụng các mối liên hệ 
nhân quả để đưa ra dự báo các hiện tượng vật lý, bởi vì dự báo 
là một trong những đỉnh cao cuối cùng mà tất cả các khoa học 
về Trái Đất vươn tới. Bản thân dự báo không phải là nhiệm vụ 
trực tiếp của giáo trình, nhưng những căn cứ để nghiên cứu các 
phương pháp dự báo được đặt nền móng trong vật lý đại dương. 

Đỉnh cao thứ hai mà các khoa học về Trái Đất muốn vươn 
tới là những khuyến cáo về sử dụng tự nhiên vì lợi ích loài người 
mà không làm tổn hại sinh thái đối với trạng thái của nó. Về 
nguyên tắc, các khuyến cáo chỉ có thể có cơ sở khoa học một khi 
vật lý của các quá trình được nghiên cứu kỹ lưỡng và những hệ 
quả có thể nảy sinh do con người can thiệp vào quá trình tự 

nhiên được làm sáng tỏ. 

Việc đảm bảo thông tin về các quá trình vật lý ở đại dương 
và xu thế của chúng cho các tổ chức kinh tế và những tổ chức 
khác đòi hỏi phải có tri thức về những quy luật phát triển của 
các quá trình đó. Không phải bao giờ trình độ hiểu biết của 
chúng ta về những quá trình này hay quá trình kia trong đại 
dương cũng đủ cao. Đôi khi, tư liệu thực nghiệm mới làm người 
ta phải xét lại những quan niệm đã hình thành trước đây về đặc 
điểm diễn biến của quá trình và về những nguyên nhân gây nên 
nó. Trong  giáo trình này trình bày những quy luật của các quá 
trình vật lý diễn ra ở đại dương được phát hiện trên cơ sở tư liệu 
thực nghiệm thu thập được tới cuối thế kỷ 20. Thông tin mới có 
thể dẫn tới sự hoàn thiện hoặc xét lại những luận điểm đã được 
trình bày. Những tính quy luật chưa được làm rõ đến cùng như 
vậy về các quá trình diễn ra ở đại dương hoặc phép mô tả còn 
rất gần đúng về nó sẽ được nêu ra trong sách giáo khoa nhằm 
làm cho sinh viên khỏi có ấn tượng là đại dương đã được nghiên 
cứu đến tận cùng, để khơi dậy trong sinh viên niềm ham muốn 
tự tham gia giải quyết nhiệm vụ đã được nêu lên. 

Khoa học chỉ đạt tới những kết quả đáng kể một khi nó sử 
dụng được công cụ toán học. Điều này là do: thay vì mô tả quá 
trình tự nhiên một cách định tính gần đúng, toán học cho phép 
xác định những chỉ tiêu định lượng về cường độ của quá trình 
và xác lập những mối liên hệ giải tích giữa nguyên nhân và hệ 
quả. Vì vậy trong vật lý đại dương áp dụng rộng rãi công cụ 
toán học. 

Bởi vì các quá trình đại dương diễn ra trong những điều 
kiện địa lý tự nhiên cụ thể, có lẽ không có một công cụ toán học 
nào có thể mô tả được thật chi tiết, nên trong khi mô tả quá 
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trình bằng toán học người ta hay sử dụng phép trừu tượng hóa 
bỏ đi những nét ít quan trọng. Trừu tượng hóa càng mạnh và 
càng rộng thì quy luật tìm ra được áp dụng đối với một lớp hiện 
tượng càng rộng hơn, nhưng đồng thời quá trình tính toán sẽ 
càng khác biệt với quá trình thực. Ví dụ, đã biết quy luật tăng 
nhiệt độ lớp trên của đại dương theo sự tăng lên của dòng bức 
xạ Mặt Trời và nhiệt lượng từ khí quyển. Tuy nhiên, biến thiên 
nhiệt độ thực tế sẽ khác biệt với biến trình chung ở mức độ mà 
những đặc điểm địa phương của thủy vực chưa được kể tới trong 
khi tính toán: sự phân tầng mật độ, độ dẫn nhiệt, bình lưu 
nhiệt bởi các dòng biển v.v.. Mô tả quá trình bằng toán học đáng 
quý chính là ở chỗ áp dụng trừu tượng hóa trong ví dụ này cho 
phép sử dụng quy luật tăng nhiệt độ theo sự tăng lên của lượng 
nhiệt đi tới đối với tất cả các đại dương và các biển. Trong số các 
nhân tố tác động muôn hình muôn vẻ chỉ cần nhận ra và tính 
đến những gì quan trọng và bỏ đi những gì thứ yếu. 

Nhiều quá trình đại dương được mô tả bằng những phương 
trình khá phức tạp, hiện chưa thể có được nghiệm dưới dạng 
giải tích. Trong trường hợp này máy tính điện tử các loại sẽ trợ 
giúp, chúng cho phép nhận được nghiệm cụ thể bằng số của bài 
toán. Thay đổi các tham số khác nhau và những số hạng của các 
phương trình sẽ tạo cơ hội đánh giá vai trò của một tham số hay 
của một nhân tố nào đó trong quá trình vật lý được mô phỏng. 

Đối với nhiều quá trình vật lý thậm chí còn chưa biết được 
những quy luật phát triển chung và những mối liên hệ của 
chúng với môi trường địa lý xung quanh. ở giai đoạn phát triển 
nhận thức hiện nay của chúng ta, thì với những quá trình như 
vậy hợp lý nhất là nghiên cứu bằng mô hình hóa hiện trường, 

khi mô hình tái tạo thật tỷ mỉ các điều kiện tự nhiên ở một tỷ lệ 
thu nhỏ hơn và quá trình cần nghiên cứu được tái lập theo các 
tham số bên ngoài. Đương nhiên, trong đó phải chú ý tuân thủ 
những điều kiện đồng dạng giữa quá trình ở trong phòng thí 
nghiệm và quá trình đại dương hay biển tự nhiên. 

Như vậy, về phương diện phương pháp luận thì nhiệm vụ 
không chỉ là nghiên cứu các quy luật vật lý đại dương chủ yếu 
đã biết, mà còn là làm quen với những phương pháp nghiên cứu. 

2. Mối liên hệ giữa vật lý đại dương với các bộ môn khoa học 
khác 

Đại dương tiếp giáp với thạch quyển và khí quyển, vì vậy 
tất cả các quá trình ở đại dương phụ thuộc vào sự trao đổi chất 
và năng lượng với các môi trường đó. Vật lý đại dương liên hệ 
mật thiết nhất với vật lý khí quyển, cả hai bộ môn cùng có 
nhiều nhiệm vụ khoa học và thực tiễn gần gũi với nhau. Điều 
này được phản ánh ở chỗ khi nghiên cứu những vấn đề chung 
người ta liên kết hải dương học và khí tượng học vào cùng một 
khái niệm “Khí tượng thủy văn”. 

Xét theo tính chất các nhiệm vụ cần giải quyết và những 
phương pháp nghiên cứu thì môn vật lý đại dương có thể xem 
như một bộ phận của vật lý, hay chính xác hơn, của địa vật lý − 
môn khoa học đề cập tới tập hợp những hiện tượng vật lý xuất 
hiện trên hành tinh của chúng ta và nó bao gồm các bộ phận 
như vật lý khí quyển, vật lý thạch quyển, vật lý đại dương v.v.. 
Giữa các bộ phận đó có nhiều thứ chung, đặc biệt giữa vật lý khí 
quyển và vật lý đại dương, nhưng đồng thời chúng đề cập các 
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môi trường rất khác nhau về những tính chất vật lý, nhiều quá 
trình vật lý trong đó diễn ra khác nhau. Tương quan chung giữa 
các bộ phận chính của địa vật lý có thể biểu diễn bằng sơ đồ: 

 

Vật lý khí quyển Vật lý thủy quyển Vật lý thạch quyển

Địa vật lý

Vật lý đại dương Vật lý nước lục địa

 
Cách phân loại này chú trọng vào đối tượng mà những tính 

chất và quá trình vật lý được đề cập ở trong mỗi bộ phận. 

Có một quan điểm phổ biến hơn về vật lý đại dương như là  
một bộ phận của khoa học chung hơn về đại dương − hải dương 
học, nó còn đề cập tới cả những tính chất và quá trình hóa học, 
hình thái đáy và đường bờ, động vật và thực vật của đại dương 
v.v.. Trong trường hợp này người ta nhấn mạnh về đặc điểm của 
các tính chất được xem xét của đại dương và các quá trình diễn 
ra trong nó. 

Hai hệ thống phân loại này hợp lý như nhau, nhưng khi 
nghiên cứu vật lý đại dương thì hệ thống thứ nhất hay hơn. 

Một số phần của vật lý đại dương là những bộ phận của 
giáo trình vật lý đại cương. Đó là nhiệt động lực học, quang học, 
điện học, âm học v.v.. Khác biệt là ở chỗ trong trường hợp này 
các quá trình được nghiên cứu áp dụng vào môi trường cụ thể, 
tức ít trừu tượng hơn. 

Vật lý đại dương liên quan mật thiết với hóa học đại dương. 
Chỉ cần nhận xét rằng nước biển là dung dịch gần như của tất 
cả những nguyên tố hóa học. Nhiều quá trình vật lý ở đại dương 

diễn ra theo cách khác nhau tùy thuộc vào nồng độ các muối 
trong nước. ở đây có thể nêu ra sự phụ thuộc của mật độ nước, 
nhiệt độ đóng băng, đặc điểm tạo thành băng biển vào độ muối. 
Trong trường hợp cuối cùng thì không chỉ nồng độ chung của 
các muối trong nước muối thay đổi, mà tỷ lệ giữa chúng cũng 
thay đổi. Các tính chất điện từ của nước biển cũng phụ thuộc 
rất mạnh vào độ muối. Vì vậy, tínhđến thành phần hóa học của 
nước cũng là cần thiết để giải quyết những vấn đề vật lý của 
hướng này. 

Đồng thời ở mức độ nào đó phải coi vật lý đại dương là khoa 
học địa lý, bởi vì trong khi nghiên cứu các quá trình vật lý cần 
nhớ rằng: mặc dù với nhiều nét chung, song các quá trình vật lý 
diễn ra có phần khác nhau tùy thuộc vào mùa và vị trí địa lý 
của vùng mà ở đó chúng được xem xét. Ví dụ, quá trình hình 
thành hoàn lưu nhiệt muối phụ thuộc vào vị trí địa lý của vùng 
nghiên cứu, địa hình đáy, hình dạng các bờ, tác động của khí 
quyển v.v.. Nhiều quá trình vật lý trong các đại dương và các 
biển ở vĩ độ cực diễn ra theo cách khác so với ở những vĩ độ 
trung bình và nhiệt đới do có mặt, ví dụ, của băng. 

Sự tất yếu phải tính đến môi trường địa lý biểu lộ đặc biệt 
rõ trong những trường hợp khi nào cần đưa ra ước lượng định 
lượng về các đặc trưng của quá trình vật lý cho các vùng lựa 
chọn địa phương trong các dự báo. ở đây, những yêu cầu tăng 
cao về độ chính xác mô tả quá trình buộc ta phải giảm thiểu 
mức độ trừu tượng hóa và tính đến những đặc thù địa phương 
thuần túy. 

Không những gắn bó mật thiết với vật lý, khí tượng học, 
hóa học, địa lý học, vật lý đại dương còn liên quan không kém 
phần chặt chẽ với một loạt các bộ môn khoa học thuộc diện thực 
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dụng và kỹ thuật. Hiện nay, xuất hiện nhu cầu rất bức xúc phải 
giải quyết kịp thời vấn đề như nghiên cứu các nguyên nhân làm 
« nhiễm nước các đại dương và các biển và đề ra những giải 
pháp đấu tranh với ô nhiễm. Có thể nhận thấy rằng thậm chí ở 
vùng khơi đại dương đã có những khu vực nước bị ô nhiễm với 
diện tích hàng nghìn km2. Điều vừa nêu buộc chúng ta, trong 
khi nghiên cứu những phần tương ứng của môn vật lý đại 
dương, phải hướng tới những môn học kế cận. 

Kết quả nghiên cứu giáo trình vật lý đại dương không phải 
chỉ là làm quen với các quá trình chính diễn ra ở đại dương, 
không chỉ là nghiên cứu những quy luật quyết định đặc điểm 
của các quá trình đại dương, mà còn là tạo ra những kỹ năng 
phương pháp luận nghiên cứu, có được khái niệm về những vấn 
đề nào cần phải giải quyết trước. 

3. Cấu tạo của nước như một vật thể vật lý 

Nhiều tính chất vật lý và hóa học của nước ngọt và nước 
biển dị thường so với các chất có công thức hóa học tương tự 
(H2Te, H2Se, H2S). Những tính chất “dị thường” như vậy là: sự 
biến đổi mật độ nước, sự biến đổi thể tích của nước khi đóng 
băng, sự phụ thuộc của nhiệt độ đóng băng vào áp suất, một số 
đặc trưng nhiệt v.v.. 

Để hiểu và giải thích những tính chất của nước ở các trạng 
thái pha khác nhau của nó trước hết phải xem xét một phân tử 
H2O. Nghiên cứu cho thấy rằng nhiều tính chất hóa học của 
nước bị chi phối bởi cấu tạo phân tử, nó tạo ra ở xung quanh 
một trường điện từ đặc biệt, định hướng các phân tử nước tương 

đối với nhau và liên kết chúng.  

Một số tính chất của phân tử nước đã được lý giải nhờ 
những khảo sát thực nghiệm, một số khác đến nay vẫn chưa thể 
kiểm tra bằng thực nghiệm, mà được giải thích bằng lý thuyết 
trên cơ sở các mô hình của phân tử. Tổng quan đầy đủ nhất về 
những công trình nghiên cứu cấu trúc và các tính chất của nước 
có trong các cuốn sách [1, 3]. Theo chương trình của môn học, 
những tính chất phân tử thuần túy của nước ngọt không phải là 
đối tượng của giáo trình này, nhưng phải biết đến khi giải thích 
nhiều tính chất của nước biển và băng. Vì vậy, trong phần mở 
đầu này sẽ cung cấp một số dẫn liệu về cấu trúc của nước ngọt 
và băng cũng như những tính chất cơ bản rút ra từ đó dưới 
dạng ngắn gọn. 

Lý thuyết quỹ đạo phân tử, tức lý thuyết về tập hợp các vị 
trí có thể có của các điện tử, đã đưa ra quan niệm về cấu tạo của 
nguyên tử nước. Giả định rằng cặp điện tử với các spin hướng 
đối ngược nhau chuyển động theo một quỹ đạo. Trong tám điện 
tử của nguyên tử oxy thì cặp điện tử thứ nhất nằm trên quỹ đạo 
hình cầu  gần hạt nhân nhất và liên hệ vững chắc với hạt 
nhân, cặp điện tử thứ hai nằm trên quỹ đạo hình cầu  xa hạt 

nhân hơn và liên hệ với hạt nhân ít vững chắc hơn, còn cặp điện 
tử thứ ba thì phân bố không phải trên quỹ đạo hình cầu, mà là 
quỹ đạo vòng tròn . Hai điện tử còn lại phân bố trên hai quỹ 
đạo  và  theo kiểu mỗi điện tử trên một quỹ đạo, hai quỹ 

đạo này nằm trong mặt phẳng vuông góc với quỹ đạo trước 
(hình 1). Vì các điện tử này không phải là những điện tử cặp, 
nên chúng có thể tương tác với các điện tử của quỹ đạo thứ nhất 
của hai nguyên tử hydro, tạo thành các liên hệ . Cho rằng 
với liên kết đơn giản như vậy giữa các điện tử của oxy và hydro 

1s

p

2s

zp

xp y

HO −
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góc giữa các liên hệ  phải là 90o. Tuy nhiên, do các lực đẩy 
giữa các nhân hydro và ảnh hưởng bổ sung của các điện tử quỹ 
đạo  (hiệu ứng lai hóa) mà góc tăng lên tới 104,5o. 

HO −

2s

 

 
 

Hình 1. Sơ đồ phân bố các quỹ đạo lai hóa của phân tử nước 
−′′′aa HO − b′ ư′′bcác liên hệ ,  và  các cặp lai không phân chia 

 

Sự lai hóa các điện tử của các quỹ đạo  và  của oxy 

dẫn tới chỗ ở gần hạt nhân của nó hình thành hai khu vực điện 
tích. Chúng phân bố đối xứng với mặt phẳng mà trên đó có các 
liên hệ HO − . Kết quả là phân tử nước có được cấu tạo tứ diện 
với hai khu vực tích điện dương ở lân cận các hạt nhân của 
hydro và hai khu vực tích điện âm gần các hạt nhân của oxy. 
Bốn cực này cho phép mỗi phân tử nước tạo với các phân tử láng 
giềng bốn liên hệ hydro. Sự phân bố các hạt nhân hydro và oxy 
và các điện tử lai hóa đặc trưng đối với phân tử nước dẫn tới chỗ 
các mô men của những liên hệ HO −  và các mô men của các hạt 

nhân tạo ra mô men lưỡng cực lớn, bằng . Những điện tử 

còn lại không góp phần vào mô men lưỡng cực chung do vị trí 
đối xứng của chúng đối với các hạt nhân oxy. 

2s zp

D86,1

HO −

Khi xem xét các tham số của phân tử H2O phải nhớ rằng 
các hạt nhân nguyên tử của nó không ngừng dao động gần vị trí 
cân bằng. Vì vậy khoảng cách giữa các hạt nhân, do đó chiều 
dài của các liên hệ HO − , và góc giữa chúng không ngừng biến 
đổi. Về trung bình chiều dài của liên hệ  bằng 10  

m. Trong khi dao động cả chiều dài của các liên hệ lẫn góc giữa 
chúng có thể biến đổi đến 5−8 %. 

1096,0 −⋅

Khi nghiên cứu các tính chất năng lượng khác nhau của 
nước, điều quan trọng là phải có quan niệm về năng lượng của 
phân tử H2O. Năng lượng chung của nó được xác định bằng hiệu 
giữa năng lượng của phân tử bất động và những bộ phận cấu 
thành của nó phân bố trên các khoảng cách lớn vô tận so với 
nhau. Tổng của những thứ sau cùng ở trạng thái tách giãn lớn 
hơn so với ở trạng thái liên kết một lượng 2080,6 eW (1 eW 

19 J). Đây là động năng của phân tử, trong đó 10,1 eW 

làm thành năng lượng liên kết điện tử. Năng lượng cần để phá 
bỏ liên hệ HO −  (để phân ly) tại 0o K bằng 4,4 eW. Sự phân ly 
phân tử nước tại 0o K thành +  và −  đòi hỏi 5,11 eW năng 
lượng. Nội năng của phân tử trong khi chuyển đổi pha biến đổi 
còn ít hơn. Thật vậy, khi sôi nó biến đổi 0,39 eW, còn khi nóng 
chảy − 0,06 eW. 

106,1 −⋅=

H OH

Tồn tại ba đồng vị ổn định của hydro và oxy, những đồng vị 
này có thể liên kết với nhau. Phổ biến nhất là tổ hợp 161 − 

nước bình thường. Dưới 0,3 % thể tích nước tự nhiên là tổng của 
tất cả các đồng vị còn lại. 

2OH
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Mặc dù cấu tạo của tất cả các đồng vị của phân tử nước như 
nhau, nhiều đặc trưng vật lý tỏ ra khác nhau. Các chiều dài của 
những liên hệ HO −  và các góc giữa chúng, mô men quán tính 
v.v.. có khác nhau. Nhưng do các phân tử đồng vị có tỷ phần 
nhỏ trong nước tự nhiên nên chúng không quyết định các tính 
chất vĩ mô của nước. 

Trước khi xem xét cấu tạo của nước nên khái quát về cấu 
trúc của pha thái cực không trật tự của nó − hơi nước và pha 
trật tự − băng. Trong trường hợp hơi nước các lực tương tác giữa 
những phân tử tồn tại, nhưng các phân tử không liên hệ nhiều 
lắm thành những khối liên kết nào đó. Về nguyên tắc nhờ có các 
mô men lưỡng cực mà các phân tử H2O định hướng tương đối với 
nhau. Khi đó chúng có thể hút nhau hay đẩy nhau tùy thuộc 
vào định hướng của chúng. 

Những ước tính về các lực tác động xa cho thấy rằng với 
khoảng cách giữa các phân tử 10 m các lực chỉ bằng vài 
phần trăm của giá trị cực đại của chúng và thực tế không ảnh 
hưởng tới hành vi tương hỗ của các phân tử. Trong khi khoảng 
cách trung bình giữa các phân tử, xuất phát từ mật độ hơi nước, 
xác định được bằng 10 m, vì vậy do hệ quả chuyển động 
nhiệt các phân tử tách rời nhau. Các thí nghiệm cho biết rằng 
trong hơi nước có thể có mặt không quá 1 % các phân tử kép, tức 
các khối liên kết hai phân tử H2O, nhưng bản chất liên hệ của 
chúng còn chưa rõ. 

1010 −⋅

1030 −⋅

Trong trường hợp băng các phân tử H2O liên hệ với nhau, 
và vị trí tương hỗ của các nguyên tử oxy được nghiên cứu khá 
kỹ. Do hình thành bốn khu vực tích điện xung quanh nguyên tử 
oxy, mỗi nguyên tử oxy liên kết với bốn nguyên tử khác ở cách 

nó một khoảng cách 101076,2 −⋅ m, tạo thành hình tứ diện. Khi 

đó giữa cặp điện tử không phân chia của một nguyên tử oxy và 
liên hệ HO −  của nguyên tử khác xuất hiện lực hút, gọi là liên 
hệ hydro. Sự liên kết các phân tử như thế dẫn tới một mạng 
tinh thể với sức hút giữa các phân tử đáng kể, nhưng không 
phả

nh các viên hình

g, 
tạo i các phân tử nằm ở bên ngoài. 

 

i là một kết cấu rất bền chắc. 

Trên hình 2 biểu diễn khối liên kết của năm phân tử H2O 
(để cho trực quan chúng đã được thể hiện thà  
cầu), trong đó chỉ ra vị trí tương hỗ của các liên hệ HO −  [2]. 
Nếu liên kết các phân tử nằm bên ngoài với nhau bằng các mặt 
phẳng thì được khối tứ diện với một phân tử nằm ở bên tron

thành các góc 109,5o với 

Nhờ ảnh hưởng định 
hướng của trường điện từ 
của các phân tử mà vị trí 
tương hỗ của chúng sẽ 
không đối xứng trên tất cả 
các hướng, điều này có thể 
thấy nếu ta bổ sung thêm 
những phân tử khác vào 
hình thể ở trên hình 2. 
Trên hình 3 có dẫn một 

ví

hình thể như vậy, trong đó 

 

Hình 2. Sơ đồ cấu tạo tứ diện của băng 

chỉ biểu diễn vị trí của các nguyên tử oxy. 

Từ hình này thấy rõ rằng sự đối xứng về vị trí của các 
nguyên tử oxy trên các hướng thẳng đứng và ngang khác nhau. 
Khi đó dường như phân biệt được những lớp, trong đó mỗi phân 
tử được liên kết bằng các liên hệ với ba phân tử láng giềng của 
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cùng lớp và một phân tử của lớp khác. Những lớp này được quy 
− μ mặt phẳng cơ sở của mạng tinh thể, còn hướng vuông 
góc với nó gọi là trục quang học hay trục C của tinh thể. 

 

íc gọi l

 
 

Hình 3. Phân bố các nguyên t  oxy trong tinh thể theo Begg. 

c tranh 
ph©

hiệt độ t

giảm

goài các c

uay dao động của những 

ph©

uéc 

hiết phải nằm ở 
những vị trí trung bình của chúng (hình 4 a). Cấu trúc kiểu như 

 cấu trúc I. 

 
Hình 4 ước ứng 
với các chu kỳ l au: 

a) tức thời, b) dao động − trung bình, 

 

ử
Đường gạch nối ký hiệu nhân đơn vị  

 

Các phân tử H2O trong mạng tinh thể băng liên hệ với 
nhau không vững chắc, bởi vì các định hướng của chúng sẽ thay 
đổi do các dao động nhiệt. Vì vậy, không thể chỉ ra vị trí chính 
xác của chúng trong tinh thể băng không những là do bứ

n bố chung của các nguyên tử hydro trong tinh thể phức tạp, 
như đã thấy từ hình 3, mà còn là do các dao động nhiệt.  

Các ước lượng cho biết rằng tại n an phân tử H2O 
cứ mỗi giây chịu 105 lần thay đổi định hướng của mình, tức chu 
kỳ tái định hướng trung bình bằng 510−≈Δ nt s. Nếu nhiệt độ 

 cường độ kích thích nhiệt đối với các phân tử giảm đi và sự 

thay đổi định hướng các phân tử trở nên chậm hơn. 

N huyển động quay, các phân tử trong tinh thể 
dao động gần những vị trí trung bình của mình với chu kỳ đặc 
trưng 1310−≈Δ kt  s. Các chuyển động q − 

n tử, ảnh hưởng không những tới vị trí tương hỗ của chúng, 
mà cả tới định hướng của các liên hệ HO − . 

Trong cuốn sách [3] đã cho biết đặc điểm cấu trúc của băng 
tùy th vào thời gian lấy trung bình vị trí của các phân tử. 
Nếu như có thể chụp ảnh được các phân tử H2O với khoảng 
dừng 1310−  s, thì trên ảnh tinh thể băng hình dáng của các phân 
tử sẽ phải rất khá rõ nét, còn mạng tinh thể thì không trật tự, 
bởi vì do các dao động các phân tử không nhất t

vậy được gọi là cấu trúc tức thời, hay

. Biểu diễn sơ đồ cấu trúc n− 
ấy trung bình khác nh

c) khuếch tán − trung bình  
 

Nếu chụp ảnh với khoảng lộ sáng lớn hơn so với trên đây 
nhưng bé hơn so với ntΔ  thì hình ảnh của các phân tử trên ảnh 

sẽ rất lu mờ do chuyển động dao động của chúng, nhưng sẽ có 
những định hướng trật tự hơn do lấy trung bình. Cấu trúc như 
thế , hđược gọi là cấu trúc dao động − trung bình ay cấu trúc II 
(hình 4 b). 

Cuối cùng, nếu khoảng lộ sáng lớn hơn ntΔ , trên ảnh sẽ 

hiện lên mạng tinh thể băng khá trật tự, tại các nút của mạng 
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là các hình ảnh lu mờ của các phân tử do đã lấy trung bình đầy 
đủ các chuyển động dao động và quay của chúng. Cấu trúc này 
được gọi là cấu trúc khuếch tán − trung bình hay cấu trúc III 
(hình 4 c). Cấu trúc III ở những khu vực khác nhau của cùng 

một tinh thể là như nhau, và có thể định nghĩa nó không chỉ 
như

ậy, đã có nhiều tư 
liệu 

c vị trí cân

ằng 

ậy

nha

ng 

ó trật tự cấu trúc xa và gần, nước chỉ 
có tr

 kỳ càng lớn 
thì c

 phân tử nhị cấp và 
tam 

 là sự lấy trung bình của các cấu trúc II theo thời gian, mà 

còn như là sự lấy trung bình chúng theo không gian. 

Mô hình cấu trúc của nước còn chưa được xác định với mức 
tin cậy như là của hơi nước và băng. Mặc dù v

thực nghiệm chứng tỏ về mức độ trật tự cao trong sự sắp 
xếp tương đối của các phân tử H2O ở pha này. 

Các chuyển động phân tử trong nước được phân chia thành 
những dao động nhanh gần cá  bằng tạm thời và 
những di chuyển khuếch tán chậm hơn. Chu kỳ của các chuyển 
động thứ nhất được ước lượng b 1310−  s, tức có cùng bậc như 

của băng, còn chu kỳ của chuyển động thứ hai tỏ ra bé hơn 
nhiều so với của băng và bằng 1110−  s. Vì v  trên các “ảnh” vị 

trí của các phân tử trong nước với khoảng dừng khác u thì 
ảnh tức thời với thời gian lộ sáng bé hơn ktΔ  có thể ghi nhận 

được cấu trúc I (xem hình 4 a). Với thời gian lộ khoả 1210−  s có 

thể nhận được ảnh cấu trúc II (xem hình 4 b). Còn nếu chụp 
ảnh cấu trúc của nước với thời gian lộ sáng lớn hơn ntΔ  thì khác 

với băng, ảnh cấu trúc III của nước sẽ lu mờ hoàn toàn. Chỉ có 
thể thu được thứ tương tự với bức tranh được thể hiện trên hình 
4 c trong trường hợp nếu như đặt máy ảnh vào phân tử nước và 
chụp ảnh lấy không gian xung quanh phân tử đang xét với thời 
gian lộ sáng sau cùng. Khi đó có thể là sự sắp xếp các phân tử 

xung quanh phân tử H2O địa phương được chọn gần giống với 
sự sắp xếp tứ diện, nhưng ít chặt chẽ hơn so với trong băng. Sự 
trật tự như thế được nhận thấy trong phạm vi những khoảng 
cách không lớn. Còn nếu như cùng một lúc nhìn bao quát một 
thể tích nước lớn, thì đặc điểm trật tự bị biến mất. Vì vậy người 
ta thường nói rằng băng c

ật tự gần trong sự sắp xếp của các phân tử, còn hơi nước 
không có trật tự cấu trúc. 

Các mô hình khác nhau đã được sử dụng để giải thích cấu 
trúc nước như đã được trình bày, trong số đó có một mô hình gọi 
là mô hình các liên hệ hydro lệch lạc, thỏa mãn tốt nhất các kết 
quả thực nghiệm. Trong mô hình này đã cho rằng phần lớn các 
phân tử trong nước liên hệ qua lại thông qua các liên hệ hydro. 
Nhưng khác với băng, trong nước các liên hệ đó không thể giữ 
các phân tử ở các nút của mạnh tinh thể về trung bình; mạng 
trở nên cong, còn các liên hệ hydro trở nên không thẳng, mà 
cong. Khoảng cách kể từ một phân tử được chọn bất

àng có nhiều những lệch lạc và càng mất đi tính đều đặn 
của vị trí các phân tử so với các phân tử trung tâm. 

Cũng giống như ở băng, mỗi phân tử nước được gọi là phân 
tử trung tâm, được bao quanh bởi bốn phân tử láng giềng, tạo 
thành một tứ diện không đều đặn như ở pha rắn. Thông thường 
người ta gọi bốn phân tử này từ trong khoảng lân cận gần nhất 
là những láng giềng sơ cấp. Sau chúng là những láng giềng nhị 
cấp, tam cấp v.v.. Đối với nước có nét đặc trưng là sự uốn cong 

các liên hệ hydro cho phép một số những
cấp xâm nhập vào khu vực gần phân tử trung tâm, điều đó 
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dẫn tới làm tăng mật độ nước so với băng. 

Năng lượng của liên hệ hydro, biến thiên trong phạm vi từ 
0,2 đến 0,3 eW trong băng và giảm xuống tới 0,06 eW trong 
nước, nhỏ hơn nhiều so với các dạng năng lượng nội phân tử 
khác. Mặc dù vậy, như đã cho thấy, vai trò của những liên hệ 
này rất lớn. Bằng các lực gắn kết giữa các phân tử giải thích 
®−î

pH. Tuy nhiên, có 
lẽ cá

m nước biển không phải như là hỗn hợp các phân tử 
H2  ion và các chất hòa tan khác, mà như một chất đặc biệt 

 

1. 
дарственная академия рыбопромы-

3. с свойства воды. Пер. с 
англ. Л., Гидрометеоиздат, 1975. 280 с. 

c những tính chất nhiệt của nước như nhiệt dung, nhiệt 
lượng kết tinh và hóa hơi. 

Đặc thù phân bố điện tích xung quanh phân tử chi phối sự 
tồn tại mô men lưỡng cực trong nước, dẫn tới tạo thành một số 
đặc điểm của trường điện từ. Nước ngọt là chất điện phân yếu, 
bởi vì các phân tử H2O khá bền vững và khó phân tách thành 
các ion. Về số lượng ion có thể xét theo giá trị 

c lực điện từ của các ion nước khá lớn để phá vỡ các phân tử 
muối trong nước biển thành các ion khác tên. 

Các ion tích cực điện của các muối xâm lấn vào cấu trúc của 
nước, liên kết với phân tử nước tùy theo dấu của điện tích hoặc 
từ phía hydro, hoặc từ phía oxy trên hướng của quỹ đạo lai hóa 
không phân chia. Khi đó cấu trúc của nước bị phá hủy. Do hệ 
quả của những biến đổi địa phương của cấu trúc nước do các ion 
và các chất hòa tan khác gây nên, nhiều tính chất của nước biển 
khác biệt với nước ngọt. Về thực chất, một số nhà khoa học đang 
đề nghị xe

O, các
phức tạp. 
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Cơ sở nhiệt tĩnh học đại dương 

1.1. 

g khi nghiên cứu 

đối với nước, và bản thân các thể tích nước được 
địn ược gọi 

Chương  1 

 Những định nghĩa cơ bản của nhiệt tĩnh học nước biển 

Khi nghiên cứu các quá trình đại dương không thể không 
gặp phải những dạng biến đổi năng lượng khác nhau. Trước hết, 
đó là sự biến đổi năng lượng tia của Mặt Trời, nhờ đó mà hình 
thành nên tất cả những dạng chuyển động của nước trên hành 
tinh của chúng ta. Những quy luật biến đổi một dạng năng 
lượng này thành dạng khác, quy luật liên hệ của năng lượng với 
trạng thái của chất được nghiên cứu trong nhiệt động lực học, 
nó xác lập những định luật chung nhất áp dụng cho chất bất kỳ. 
Trong trường hợp này sẽ chỉ xem xét những luận điểm và các 
định luật của nhiệt động lực học cần thiết tron
các tính chất vật lý của các đại dương và các biển. 

Nhiệt động lực học nghiên cứu trạng thái của hệ thống, tức 
trạng thái của một lượng chất xác định nào đó, lượng ấy không 
thể là lớn vô tận, cũng không thể là bé vô cùng, kể cả ví dụ một 
số phân tử. Điều hạn định như vậy đối với thể tích của hệ thống 
đã trở nên đặc biệt rõ sau khi thu được các đặc trưng vĩ mô nhờ 
những phép thống kê đối với tập hợp hữu hạn các đại lượng vi 
mô. Nước của toàn bộ Đại dương Thế giới, của các đại dương hay 

biển nói chung hoặc trong các thể tích giới hạn đều thỏa mãn 
những đòi hỏi trên. Vì vậy, các luận điểm của nhiệt động lực học 
áp dụng được 

h ra hoặc toàn bộ Đại dương Thế giới ®− là các hệ nhiệt 
động lực học. 

Tập hợp các tính chất của hệ như mật độ ρ , nhiệt độ T , áp 

suất P , độ muối S  v.v.. xác định trạng thái của hệ nhiệt động 
lực học. Sự biến đổi trạng thái của hệ, và do đó, sự biến đổi các 
tính chất của nó, gọi là quá trình. Theo tinh thần của những 
định nghĩa này thì những biến đổi bất kỳ của năng lượng, 
những thay đổi của lượng chất và của các tính chất của nó đối 
với toàn Đại dương Thế giới nói chung cũng như đối với một thể 
tích hạn chế của nó, sự vận chuyển chất v.v.. là những quá 
trình diễn ra trong hệ nhiệt động lực học. Những biến đổi về 
trạng thái nhiệt và trạng thái tổ hợp của nước, những biến đổi 
về l

 tính chất 
của 

ượng các muối trong nước biển, hoàn lưu nước và nhiều thứ 
khác có thể là ví dụ về các quá trình nhiệt động lực học. 

Nếu trong khi diễn ra quá trình một hệ không trao đổi chất 
với môi trường xung quanh thì người ta gọi nó là hệ đóng kín, 
còn nếu nó không trao đổi cả về nhiệt lượng và công thì người ta 
gọi hệ như vậy là hệ biệt lập hoàn toàn. Thực tế đại dương 
không phải là một hệ đóng kín, càng không phải là một hệ biệt 
lập. Nhưng trong nhiều trường hợp sự trao đổi các tính chất đã 
liệt kê không ảnh hưởng một cách đáng kể tới một số

hệ, và xét theo những tính chất đó, một thể tích nước xác 
định có thể được xem như một hệ kín hay hệ biệt lập. 

Nước biển là một hệ nhiều hợp phần, tạo thành từ các phân 
tử nước, các anion và cation các muối và nhiều tạp chất khác. 
Một số tham số của hệ như vậy trong phần lớn trường hợp được 
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xác định bằng cơ cấu thành phần riêng phần của các yếu tố 
trong nó. Các muối là những yếu tố biến đổi nhiều nhất trong 
nước biển và đồng thời có ảnh hưởng nhiều nhất tới diễn biến 
của nước biển. Bởi vì thành phần muối của nước biển thực tế 
không thay đổi, nên với mức chính xác đủ cho nhiều bài toán 
hải 

 nó. Sau này tính chất hai 
hợp 

i hiểu là các đặc trưng tương ứng của thể 
tích 

ệ trong trường lực với điều kiện bất biến 
nội 

an niệm thể tích 

dương học có thể coi nước biển là hệ hai hợp phần, gồm nước 
ngọt và muối. 

Hàm lượng muối trong nước biển thường không vượt quá 
4%, vì vậy muối không có ảnh hưởng đáng kể tới một số quá 
trình nhiệt động lục học. Trong những trường hợp như vậy có 
thể xem nước biển như là hệ một hợp phần, điều đó rất giản ước 
các mối liên hệ giữa các tham số của

phần của nước biển sẽ được chú ý chỉ khi nào muối có ảnh 
hưởng nhiều tới quá trình thủy văn. 

Khi xem xét các tính chất và trạng thái của đại dương từ 
góc độ nhiệt động lực học người ta quan niệm nước biển như là 
hệ thống vật chất đậm đặc có phân bố chất và các đặc trưng vật 
lý một cách liên tục. Khi đó cấu trúc phân tử của chất không 
được chú ý, còn các tham số vĩ mô của nó được xác định bằng lấy 
trung bình theo một thể tích nguyên tố nào đó và ứng với tâm 
điểm của thể tích đó. Vì vậy mật độ, nhiệt độ, độ muối và các 
tham số khác của nước tại một điểm không gian nào đó trong 
trường hợp này phả

nước nguyên tố chứa đựng khá nhiều phân tử với tâm điểm 
nằm ở điểm đã nêu. 

Trong nhiệt động lực học người ta phân biệt hai dạng năng 
lượng: nội năng và ngoại năng của hệ. Nội năng chủ yếu hình 
thành từ năng lượng của chuyển động tịnh tiến và quay của các 
phân tử, năng lượng tương tác của chúng, từ năng lượng nội 

nguyên tử và nội hạt nhân. Dạng thứ hai gồm năng lượng 
chuyển động của toàn bộ hệ như một thể thống nhất và năng 
lượng của vị trí của h

năng. Trong trường hợp ngược lại phần năng lượng vị trí sẽ 
chuyển vào nội năng. 

Dạng năng lượng bất kỳ là một hàm đơn trị của trạng thái 
hệ và không phụ thuộc vào quãng đường chuyển đổi từ một 
trạng thái này sang trạng thái khác. Nhiệt lượng và công là 
những hình thức nhiệt động lực học duy nhất có thể chuyển đổi 
năng lượng từ một hệ sang hệ khác. Nếu qu
chung của hệ nhiệt động lực học ν  như là tổng của các thể tích 
không lớn jν , từng thể tích đó có năng lượng riêng jE  không 

đổi theo thể tích, tức năng lượng thuộc một đơn vị thể tích, thì 
năng lượng riêng của hệ có thể biểu diễn bằng công thức 

 ==
j

jjj
j

j EpEE
ν
ν

,                           (1.1) 

trong đó 

1=
j

jp . 

Trong nhiệt động lực học thống kê tham số νν /jjp =  gọi là 

xác suất trạng thái [5]. Khi chuyển
p  thể hiện xác suất của sự kiện p ©

 đổi sang các quy mô ân tử 
h n tử nước ®

Biến đổi năng lượng chung được xá

ph
ược chọn tùy ý j

có trạng thái năng lượng vi mô thứ j . 

c định bằng biểu thức 

 += jjjj dEpdpEdE
jj

.                        (1.2) 

Số hạng thứ nhất của phương trình này 
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e

j
jj QdpE δ=                                   (1.3) 

đặc trư ức biến đổi năng lượng trong đó thay đổi 
xác suất phân bố của toàn bộ tập hợp của các năng lượng được 
phân chia ra jE , tức nhiệt lượng. Nói cách khác số hạng này gọi 

ng cho hình th

là biến đổi nội năng của hệ do sự trao đổi với môi trường xung 
quanh. Số hạng thứ hai 

c học, tức tương ứng với định nghĩa công do 
hệ thực hiện. Như vậy, phương trình (1.2) có thể được viết lại 
dưới dạng biểu thức 

 biểu thức này là năng lượng gia nhập vào 
hệ d

p phụ 
thuộc của nhiệt lượng và công vào quãng đường của quá trình 
không còn và chúng có thể được xem nh

6

i

j
jj GdEp δ−=                                 (1.4) 

là sự biến đổi có trật tự trạng thái năng lượng của các yếu tố 
của hệ nhiệt động lự

ie GQdE δδ −=                                   (1.5) 

thường được dùng khi phát biểu tiên đề thứ nhất của nhiệt động 
lực học, ý nghĩa của

ưới dạng nhiệt lượng được chi phí cho biến thiên nội năng 
của nó và cho công. 

Mặc dù các số hạng vế phải của công thức (1.5) để riêng 
biệt có thể không phải là các vi phân, tổng của chúng (và do đó, 
biến thiên của nội năng) không phụ thuộc vào quãng đường của 
quá trình và là vi phân toàn phần. Trong một số trường hợ

− các vi phân, tức 

ie dGdEdQ += .                                 (1. ) 

Một tham số nhiệt động lực học rất quan trọng là entropy η  

đặc trưng cho trạng thái vĩ mô của hệ tùy thuộc vào cấu trúc vi 

mô của nó. Trong nhiệt động lực học 
bằng công thức 

entropy được biểu diễn 

−= jjB ppk ln
j

η ,                              (1,7) 

a chúng ở trong mỗi khoảng 
thứ 

g 
biến thiên entropy của hệ diễn ra do kết quả trao đổi nhiệt của 
hệ với môi trường xung quanh và

ở đây Bk  J/K − hằng số Bolzman. 

Tham số jp , như đã nhận xét, cho thấy sự phân bố của các 

đặc trưng quy mô nhỏ trong hệ. ứng dụng vào hải dương học 
các đặc trưng quy mô nhỏ có thể hiểu là các tham số năng 
lượng, nhiệt độ, độ muối, áp suất v.v.. Cực đại của entropy xảy 
ra tại những giá trị như nhau củ

231038,1 −⋅=

j  được chia ra, tức tại những jp  như nhau chỉ có thể có 

trong trạng thái cân bằng của hệ. 

Biểu thức entropy thông qua các đặc trưng hải dương học vĩ 
mô bằng phương pháp thống kê có trong sách giáo khoa [5]. 
Biểu thức này cũng có thể nhận được bằng phương pháp quy 
nạp, mặc dù kém chặt chẽ hơn. Trong trường hợp này cho rằn

 các quá trình bên trong, tức 

T
Qd

T
dQd

e ′
+=η ,                                  (1.8) 

ở đây −′Q  nhiệt lượng không bù trừ, tức nhiệt lượng làm cho 

quá trình trở thành không đảo ngược. Th

thức này bằng biểu thức từ phương trình (1.6) dẫn tới 

g có các nguồn nhiệt, ví dụ các nguồn hạt 
nh©

ay thế ng edQ  trong cô

QddGdETd i ′++ .                             (1.9) 

Nếu trong hệ khôn

=η

n, hóa học v.v.. thì Qd ′  có thể có mặt chỉ do sự tiêu tán cơ 
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năng thành nội năng. 

Trong hệ hai hợp phần, nhiệt lượng không bù trừ còn xuất 
hiện do kết quả biến thiên tương qu
nước biển điều này ®−

an của các hợp phần. Trong 
ược biểu diễn bằng sự biến thiên của độ 

muối, tức 

dSQd μ−=′ ,                                 (1.10a) 

nếu ở đây không bao gồm tiêu tán cơ năng. Tham số à  được gọi 

là thế hóa học của nước biển. Nó tỷ lệ với hiệu các thế của muối 
và nước ngọt. 

                                 (1.10b) 

Tính tới điều vừa trình bày, ph−
dư

Công của các nội lực dẫn tới sự nén hay nở của hệ, tức 

PdVdGi = . 

ương trình (1.9) được viết lại 
ới dạng 

dSPdTddE μνη +−= .                           (1.11) 

Phương trình này được gọi là phương trình cơ bản của nhiệt 
động lực học, hay phương trình Gibbs. Cách dẫn lập một cách 
đầy đủ phương trình này có thể tìm trong sách [5]. 

Thế hóa học của nước biển phụ thuộc vào độ muối, và để 
xác định nó người ta sử dụng một q an 
thực nghiệm ứng với μ 

u hệ thu được bằng số liệu 
27=T oC v aPP =  

75=






∂
∂

TSS
S μ

 
kg
kJ

.                              (1.12) 

Phương trình (1.11) có thể c i ả biên bằng cách chuyển đổi 
sang các tọa độ khác. Khi sử dụng tọa độ đẳng
độ đẳng thể tích trong phương trình (1.11) th
xuÊ

 áp thay cho tọa 
ay vì nội năng sẽ 

t hiện hàm thế mới − entalpy χ : 

dSdPdTdPEd     μνηχν ++==+ )( .                 (1.13) 

Nếu thay thế biến iêth n của entropy bằng biến thiên của 
nhiệt độ, thì trong phương trình (1.11) sẽ xuất
mới − năng lượng tự do

 hiện hàm thế 
 cE : 

dSdPdTdETEd c     μνηη +−−==− )( .               (1.14) 

Trong trường hợp sử dụng các tọa  nđộ hiệt độ, áp suất và 
độ muối trong phương trình (1.14) sẽ xuất hiện h
động lực học toàn phần (hàm thế Gibbs) 

μm thế nhiệt 
ζ : 

dSdPdTdPTEd     μνηζνη ++−==+− )( .            (1.15) 

Tất cả các hàm thế nhiệt động lực học này không phụ thuộc 
vào quãng đường, và lượng giảm của chúng đặc trưng cho hiệu 
số giữa công cực đại có thể và công thực tế trong các hệ tọa độ 
khác nhau hoặc ứng với lượng biến thiên của các hàm trạng 
thái khác nhau. Bởi vì thế nhiệt động lực học bất kỳ không phụ 
thuộc vào quãng ® ường, tức là vi phân toàn phầnư , nên giữa 
chúng một số tương quan sẽ được xác lập. Dưới dạng tổng quát 
biến thiên của thế F  được biểu diễn bằng biểu thức 

ZdzYdyXdxdz
z
Fdy

y
Fdx

x
FzyxdF

xyxzyz

++=






∂
∂+








∂
∂+







∂
∂=),,( . 

 (1.16) 

Phương trình này được gọi là phương trình Pfaf. Phương trình 
này thỏa mãn phép hoán vị tuần hoàn 

1−=






∂
∂








∂
∂









∂
∂

yxz x
Z

z
Y

y
X

,                       (1.17) 

và các quan hệ 
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∂
∂=







∂
∂

,    (1.18) 

chúng được gọi là các quan hệ Maxwell. Nhờ những quan hệ 
này có thể nhận được mối liên hệ giữa các đặc trưng nhiệt động 
lực học khác nhau. Ví dụ, từ phương trình (1.14) suy ra 

STS T νν  ∂ ∂
P

∂

,                                (1.19) 

đây là phương trình Klapeiron. 

Từ phương trình (1.15) nhận được t

η

=



 ∂

ương quan 

SPTP TS







∂
∂−=







∂
∂ μη

 ,                               (1.20) 

đặc trưng cho sự phụ thuộc của thế hóa học vào nhiệt độ. Vì 
entropy của nước biển thay đổi không mạnh khi độ muối biến 
đổi, heo biến đổi 
của nhiệt độ. 

Phương trình (1.15) có thể biểu diễn dưới dạng 

nên thế hóa học của nước biển thay đổi yếu t

dSdPdTdSdPdT ηζζζ −=



 ∂+



 ∂+



 ∂

SPT TPTSPS

   μν ++
 ∂ ∂ ∂

.  (1.21) 

Từ phương trình này suy ra, chẳng hạn 

TPS







∂
∂= ζμ ,                                      (1.22) 

tức thế hóa học được đặc trưng bởi biến thiên của thế nhiệt động 
lực học to

TPTS SPSP







∂
∂=

∂∂
∂=







∂
∂ νζμ 2

.                        (1.23) 

Như vậy các quan hệ Maxwell đã cho phép biểu diễn sự 
phụ thuộc của thế hóa học của nước biển vào nhiệt độ, độ muối 
và áp suất. Cũng có thể nhận được những tương quan nhiệt 
động lực học khác, do đó mà các công thức (1.17) và (1.18) được 
sử dụng rộng rãi trong nhiệt động lực học. 

1.2.  Phương trình trạng thái của nước biển 

Nước, trong đó có nước tinh khiết, là chất lỏng nén được, 
tức mật độ của nó thay đổi. Phụ thuộc của mật độ ρ  hay thể 

tích riêng ν  vào các nhân tố quyết định được biểu diễn bằng 
phương trì i. Tr ng học, các nhân tố đó là 
nhiệt độ 

nh trạng thá ong hải d−ơ
T , độ muối S  và áp suất P  được đo một cá àng 

nhất, tức 
ch dễ d

)P,,( STρρ =  và )(T ,, PSνν = . Trong trường hợp này 

có thể viết 

dP
P

dS
S

dT
T

d
TSTPSP







∂
∂+







∂
∂+







∂
∂= ρρρρ .            (1.24) 

Nếu chia tất cả các số hạng của biểu thức này cho mật độ, thì 
các hệ số đứng trước các vi phân của nhiệt độ, độ muối và áp 
suất sẽ là hệ số giãn nở nhiệt 

SP
T T

k 






∂
∂−= ρ

ρ
1

,                              (1.25) 

hệ số co nén do độ muối àn phần của nước biển do độ muối trong quá trình 
đẳng áp − đẳng nhiệt. Nếu lấy đạo hàm công thức sau cùng theo 
P , ta có 

TP
S S

k 






∂
∂= ρ

ρ
1

,                                (1.26) 
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hệ số nén đẳng nhiệt 

TS
P P  ∂ρ

Trong trường hợp sử dụng những hệ số này, ph−

k 



 ∂= ρ1

.                                 (1.27) 

ương trình 
trạng thái của nước biển dưới dạng vi phân sẽ có dạng 

dPkdSkdTk PST ++−=∂ρ
ρ

.                       (1.28) 

rạng thái được biểu diễn một cách 
tương tự qua thể tích riêng 

Đôi khi phương trình t

kdPdSdT +−=∂ βα
ν
ν

,                           (1.29) 

ở đây 
SPT  ∂ν




 ∂= να 1

,     
TPS  ∂ν




 ∂−= νβ 1

,     
TSP  ∂ν

Những hệ số này cũng được gọi là các hệ số h

k 



 ∂−= ν1

. 

 giãn nở n iệt, co 
nén do độ muối và nén mật độ đẳng nhiệt. Vì ρν /1= , nên 


 ∂ ∂ TT ρν T



 ∂−=

 ∂ ρν 11
, tức k−=α . 

Còn

biến thiên của các hệ số nêu trên trong điều kiện 
tự nhiên là: 

nghiệm của Knudsen  Ekman khá cồng kềnh và có 
dạng sau 

g có một quan hệ tương tự như vậy giữa các cặp hệ số khác. 

Khoảng 

14 3,3101 −≤⋅≤− K Tk , 

( ) 14 3,8105,7 −≤⋅≤ o%  Sk , 

110 7,4102,3 −≤⋅≤ Pa Pk . 

Mặc dù phương trình trạng thái dạng vi phân có hình thức 

viết tương đối đơn giản, xong nó không phải luôn thuận tiện để 
sử dụng thực tế do chưa có nhiều nghiên cứu về sự phụ thuộc 
của các hệ số đã nêu trên đây vào nhiệt độ, độ muối và áp suất. 
Vì vậy, người ta vẫn tiếp tục tìm các biểu thức thể hiện phương 
trình trạng thái của nước biển sao cho thích hợp đối với các tính 
toán hải dương học. Phổ biến nhất trong thực hành hải dương 
học là phương trình trạng thái do Knudsen nhận được năm 
1901 theo 24 mẫu nước đại dương. Nó xác định sự phụ thuộc 
của mật độ nước biển vào nhiệt độ và độ muối. Muộn hơn, năm 
1908, Ekman đã đưa ra một hiệu chỉnh tính tới ảnh hưởng của 
áp suất tới mật độ. Biểu thức tổng quát của phương trình trạng 
thái thực −

( ) ( )[ ] PkPST P
~1324,01324,0),,( 10320 +−−++= δσδδσσ   ,   (1.30) 

( )
26,67

283
57,503
98,3 2

1 +
+⋅−=

T
TTδ , trong đó 

( ) 32
2 100010843,0098185,07867,41 −⋅+−−= TTT    δ , 

( ) 62
3 1001667,08164,0030,18 −⋅+−= TTT    δ , 

3523 1098,31057,14708,1069,0 ClClCl −− ⋅+⋅−+−=δ . 0

Nhi onệt độ tr g công thức này tính bằng độ bách phân. 

Hệ số 0σ , trong hải dương học gọi là trọng lượng riêng quy 

ước, phụ thuộc vào hàm lượng muối trong nước biển. Trong đại 
dương thành phần muối thực tế không đổi, vì vậy, hàm lượng 
chung của các muối được xác định theo một hợp phần nào đó. 
Trong hải dương học chấp nhận xác định độ muối của nước biển 
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theo hàm lượng các anion clo (Cl) chứa tr
thức Knudsen 

      (1.31) 

hay công thức của UNESCO 

ước nhất 
định

ịnh theo độ dẫn điện của nước biển, 
vì v

rạng 
thái quốc tế của nước biển nhận được theo hơn 2000 mẫu nước. 
Thường người ta gọi nó là phương trình ES-80. Nó có dạng 

ong đó trên cơ sở công 

o% )Cl 8050,1030,0( +=S                     

o% Cl 80655,1=S .                                (1.32) 

Có mặt trong các công thức này không phải là số ion clo 
thực tế, mà là độ clo, được xác định bằng số gam bạc cần thiết 
để làm kết tủa tất cả các halogen trong một thể tích n−

. Để tránh việc trung gian xác định độ muối, nên độ clo có 
mặt trực tiếp trong công thức của thể tích riêng quy ước. 

Bắt đầu từ những năm 70, trong thực hành nghiệp vụ độ 
muối thường hay được xác ®

ậy, trong các phương trình trạng thái về sau này không 
dùng độ clo, mà là độ muối. 

Từ năm 1980 bắt đầu dần dần sử dụng phương trình t

510),,(/1
)0,,(),,(
PSTkP

STPST
 

 
 

−
= ρρ ,                    (1.33) 

trong đó 

1.34) 22/3)0,,( CSBSASST n +−+= ρρ ,                (

+⋅−⋅+= −− 232 1009529,910793952,6842594,999 TTnρ  

54634 10536332,610120083,110001685,1 TTT −−− ⋅+⋅−⋅+ , 9

−⋅+⋅−= − 253 106438,7100899,4824493,0 TTA  −

4937 103875,5102647,8 TT −− +⋅− , ⋅

2643 106546,1100227,11072466,5 TTB −−− ⋅+⋅−⋅= , 

4108314,4 −⋅=C , 

210
1

5
1 1010)0,,(),,( PBPASTkPSTk PP

−− ⋅+⋅+= , 

2/3)0,,( bSaSkSTk nP ++= , 

+−+= 2327105,24206,14821,19652 TTkn    

dSdPdTdPEd     μνηχν ++==+ )( , 

3522 1061670,61009987,1603459,06746,54 TTTa −− ⋅−⋅+−=  , 

2422 103009,5106483,110944,7 TTb −−− ⋅−⋅+⋅= , 

+⋅−⋅−⋅+= −−− STTAA w  )106078,1100981,1102838,2( 2653
1  

2/341091075,1 S−⋅+ , 

STTBB w  )101697,9100816,2109348,9( 21087
1

−−− ⋅−⋅−⋅−= , 

37243 10905,510609211043713,1239908,3 TTT −−− ⋅−⋅+⋅+=

B

771,Aw , 

2865 102787,51012293,61050935,8 TT −−− ⋅+⋅−⋅= . w

Trong phương trình (1.33) T  tính bằng oC, S  bằng %o, P  
bằng Pa. 

Phương trình này tỏ ra còn cồng kềnh hơn phương trình 
Knudsen. Vì vậy, trong nhiều trường hợp khi không đòi hỏi độ 
chính xác lớn, người ta có thể chỉ cần những mối phụ thuộc gần 
đúng, k ệu chỉnh nào đó trong các 
ph− g thực hành hải dương học ở 

hông tính đến một số hi
ương trình đã dẫn ở trên. Tron
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nước Nga thường hay dùng các công thức gần đúng: 

a) phương trình tuyến tính hóa 

)()()(1
),,(

),,(
000

0000
PPkSSkTTk

PST
PST

T −+−+−−=
ρ PS
ρ 

.    (1.35) 

Phương trình này nhận được từ phương trình
các hệ số không biến đổi Tk , Sk , Pk . Nếu PST ,,  không khác 
nhiều so với những trị số mốc của các đại lượng này 000 ,, PST    

mà theo đó những hệ số đã liệt kê được tính, thì mật độ tính 
toán có thể gần bằng mật độ thực. Nhược điểm chính của 
phương trình trạng thái này là ở chỗ: khi sử dụng nó vào nghiên 

 (1.28) ứng với 

cứu 
ng bình của các khối nước. 

b) phương trình trạng thái của Mamaev, là phương án đơn 
giản hóa của phương trình Knudsen 

sự hòa trộn các khối nước khác nhau, không bao giờ tính ra 
được mật độ nước lớn hơn mật độ tru

+−−+−−= )]35)(2,02,80(469,035,72,281501,0),,( 2 STTTPST  [ σ  3

P7106,4 −⋅+ ,                                    (1.36) 

ở đây T  lấy bằng oC, S  bằng %o, P  bằng Pa. 

Còn có những phương trình trạng thái thực nghiệm của 
nước biển khác nữa, song chúng ít được dùng hơn và chỉ dùng 
tron

khác 

của nhiệt độ và độ muối thì tương quan 
độ có thể khác, nhưng ít khi chúng tr

g những điều kiện đặc thù, ví dụ cho các vùng xích đạo và 
cực. Vì vậy ở đây không giới thiệu. 

Về độ chính xác khác nhau của các phương trình trạng thái 
có thể thấy trên hình 1.1, trên hình này dẫn ra các trắc diện 
thẳng đứng của mật độ nước được tính theo cùng những giá trị 
nhiệt độ và độ muối quan trắc vào thời kỳ lạnh trong năm ở 
phần phía bắc của đới vĩ độ trung bình. ứng với phân bố 

giữa các trắc diện mật 
ùng hợp với nhau. 

 

Hình 1.1.  Các trắc diện mật độ quy ước 
tính theo các phương trình: 

c biển, bởi vì khi đó có thể xuất hiện những 
građien mật độ giả, làm sai lệch nhiều quá trình nhiệt động lực 
học của khu vực. 

1.3. 

trưng vật lý nhiệt của nước biển gồm: nhiệt dung, 
độ 

1 − (1.33), 2 − (1.30), 3 − (1.36), 4 − (1.35) mật độ của đại dương. 
Không nên sử dụng những 

phương trình trạng thái khác nhau trong khi mô tả trường mật 
độ đại dương hoặ

Vì các điểm mốc trong 
các phương trình trạng 
thái gần đúng thường là 
khác nhau, nên không có 
phân tích bổ sung thì 
không thể đánh giá về độ 
chính xác của mật độ nước 
tính toán ở xa các điểm 
mốc đó. Về trung bình, có 
thể xem phương trình ES-
80 (1.23) là chính xác 
nhất, vì vậy nó ngày càng 
hay được sử dụng khi tính 
toán mật độ và độ ổn định 

 Các đặc trưng vật lý nhiệt của nước biển 

Các đặc 
dẫn nhiệt phân tử, năng lượng chuyển pha, các ranh giới 

chuyển pha. 
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Nhiệt dung của một chất, trong đó có nước, đặc trưng cho 
sự liên hệ giữa biến thiên nội năng, hay entalpy của nó và nhiệt 
độ. Đây là một đặc trưng nhiệt động lực học quan trọng nhất 
được sử dụng trong nhiều bài toán liên quan tới việc xác định 
trạng thái nhiệt của chất. Khi nghiên cứu sự liên hệ của nhiệt 
dung nước biển với những tham số khác của hệ nên sử dụng 
phương trình cơ bản của nhiệt động lực học (1.11). Vì trong 
phương trình đó nội năng là vi phân toàn phần, nó có thể biểu 
diễn qua các đạo hàm riêng theo ba tham số của phương trình 
trạng thái: nhiệt độ, thể tích riêng và độ muối: 

dSPdTddS
S

ddT
T TTSS

μνην
ν νν

+−=



 ∂

+



 ∂

+



 ∂

.   (1.37) 

Nếu giả thiết rằng t

EEE  ∂ ∂ ∂

hể tích và thành phần hỗn hợp của hệ 
nhiệt động lực học không biến đổi, tức 0=νd  và 
phương trình này suy ra 

0=dS , thì từ 

SS dT
T

T νν






=



 ∂

 .                            (1.38) 

Vế phải và vế trái của phương trình này được gọi là nhiệt dung 
khi thể tích và thành phần hỗn hợp không đổi SCν . Nếu hệ là 

dE η  ∂

một  
Đô

Nếu sử dụng biểu thức entropy

pha, thì đây đơn giản là nhiệt dung khi thể tích không đổi.
i khi người ta gọi nó là nhiệt dung đẳng thể tích. 

 đối với quá trình đảo ngược 

T
dQd

e

=η ,                                     (1.39) 

thì 

SS
S dTT

C
νν

ν 





=



 ∂

= .                         (1.40) 

Đây là định nghĩa quen thuộc nhất về nhiệt dung như là 
một tham số của hệ, đặc trưng cho lượng nhiệt cần truyền cho 
nó để làm biến đổi nhiệt độ 1 oC. Thường

edQE  ′∂

 người ta sử dụng khái 
niệm

người ta sử dụng nhiệt dung khi áp suất 
không đổi (nhiệt dung đẳng áp), nó được tìm bằng cách tương tự 
từ phương trình (1.13) 

 nhiệt dung riêng, xác định lượng nhiệt cần thiết để làm 
cho nhiệt độ của 1 kg chất biến đổi 1 oC. 

Quá trình nhiệt động lực học có thể diễn ra không phải 
trong khi thể tích không đổi, mà trong khi áp suất không đổi. 
Trong trường hợp này 

PSPS
PS dT

T
T

C 





=



 ∂

=  .                      (1.41) 

Nếu so sánh hai công thức sau cùng thì thấy rằng các nhi

d  ∂ ηχ

ệt 
dung đẳng thể tích và đẳng áp không như nhau. Nếu sử dụng 
phương trình (1.37), cho rằng áp suất và độ muối bất biến, thì 

PSTS
SPS T

PCC 



 ∂







+



 ∂

+=
νν  .                 (1.42) 

Từ công thức này thấy rằng sự khác n

E  ∂  ∂ ν

hau giữa các nhiệt 
dun

phần của entropy biểu diễn dưới dạng các đạo hàm riêng 
và của nội năng, sau đó cho những số hạng chứa 

g là do sự biến đổi nội năng và công của các lực áp suất liên 
quan tới sự biến đổi thể tích của hệ chi phối. 

Công thức (1.42) có thể được biến đổi thành một dạng khác 
được dùng nhiều hơn. Nếu trong phương trình (1.37) vi phân 
toàn 

νd bằng nhau, 
ta có 

PSTS

TP





+



 ∂ν

E







∂
∂=

  ∂
ν
η

 ,                       (1.43) 
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riêng theo T , P , S  và cho bằng nhau các số hạng với cùng  
μ dT v dP  như nhau, thì 

hay, nếu tính đến quan hệ (1.19) 

TTS ∂ν

N

PTPE ∂=






+





∂
∂

 .                          (1.44) 

ếu thay thế ương trình (1.17) viết lại dưới 
dạng 

TP ∂∂ /  từ ph

,1−=
 ∂ ∂ ∂ PT TP νν



 ∂





 ∂





 ∂ TPν

 

thì quan hệ (1.42) sẽ dẫn tới biểu thức 

P
SPS kν

Chỉ ở nhiệt độ mật độ lớn nhất, khi đó hệ số giãn nở nhiệt 
0=

TCC να 2

+= .                              (1.45) 

α , thì các nhiệt dung mới bằng nhau. Trong tất cả các 
trường hợp còn lại nhiệt dung đẳng áp lớn hơn nhiệt dung đẳng 
thể 

ểu đó. Với các điều kiện áp suất khí 
quyển, công thức có dạng 

(1.46) 

ở ®©

tích, nhưng khác biệt tương đối giữa chúng nhỏ hơn 1 %. 

Bằng con đường thực nghiệm thường xác định được nhiệt 
dung đẳng áp, bởi vì trong các thí nghiệm duy trì sự bất biến áp 
suất dễ hơn. Công thức của Coks và Smith là một trong những 
biểu thức thực nghiệm ki

2S , 5326 104,110075,5)67,33(1046,81784,4 STCPS
−−− ⋅−⋅−−⋅+=

y T  lấy bằng oC, S  bằng %o, PSC  bằng kJ/(kg.K). 

Phụ thuộc của nhiệt dung vào áp suất có thể được biểu diễn 
trên cơ sở phương trình nhiệt động lực học (1.15). Nếu trong 
phương trình đó ta viết lại hàm thế Gibbs qua các đạo hàm 

ηζ −=



 ∂ ,   νζ =







∂
∂
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. 

 ∂ PST
  

Từ các phương trình này suy ra 

SS

P

S TP
C

TPT 








∂
∂=








∂
∂

−=








∂∂
∂

2

2

2

3 1 νζ
, 

tức 

S

PS

T
T

P  ∂
∂−=

∂
∂

2
ν

 .                           (1.47) 
C







 2

Nếu lấy đạo hàm biểu thức (1.20) theo T  và nhớ lại định 
nghĩa (1.41), ta có 










∂
∂−=

∂
∂

2

2

T
T

S
CP μ

 .                             (1.48) 

Như vậy, khi tăng độ muối và áp suất, nhiệt dung của nước 
biển giảm, nhưng nếu tăng nhiệt độ thì với độ muối bằng 
khoảng dưới 20 %o nhiệt dung sẽ giảm, với độ muối cao hơn 
nhiệt dung tăng lên một ít khi tăng nhiệt độ. Tuy nhiên, những 
biến thiên nhiệt dung như vậy không vượt quá 5 % giá trị của 

PSC , vì vậy khi giải nhiều bài toán hải dương học người ta 

không phân biệt sự khác biệt giữa nhiệt dung đẳng áp và nhiệt 
dung đẳng thể tích, mà bản thân nhiệt dung thường được chấp 
nhận dưới dạng một hằng số 4=C kJ/(kg.K). 

Đặc trưng vật lý nhiệt quan trọng nữa của nước biển là độ 
dẫn nhiệt, xác định tốc độ truyền nhiệt lượng. Nó được biểu diễn 
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bằng hệ số truyền nhiệt độ. Trong vật lý được biết, hệ số truyền 
iệt độ là lư t đơn vị diện tích thiết diện 

trong nước trong một đơn vị thời gian với điều kiện građien 
nhiệt độ bằng đơn vị. Người ta phân biệt độ dẫn nhiệt phân tử 

m

nh ượng nhiệt đi qua mộ

λ  và độ dẫn nhiệt rối λ . Đại lượng thứ nhất được xác định bởi 

các tính chất vật lý của nước và ph
động của các phân tử, độ dài quãng ®

íc 

ụ thuộc vào tốc độ chuyển 
ường tự do của chúng, mật 

độ n−

TPSm C ρκλ = ,                                 (1.49) 

ở đây −Tκ  hệ số truyền nhiệt độ phân tử. 

Giá trị của hệ số dẫn nhiệt phân tử của nước ọtng  tại áp 
suất khí quyển và nhiệt độ 20 oC bằng 0,6 W/(m.K) và giảm đi 
một lượng bằng khoảng 210−  W/(m.K) khi giảm nhiệt độ 10 oC. 
Độ muối không có ảnh hưởng đáng kể tới giá trị của mλ . 

Độ dẫn nhiệt rối của nước được xác định chủ yếu bởi các 
tính chất động học của nước biển và phụ thuộc vào cường độ xáo 
trộn

 trạng thái pha khác, có thể sử dụng quan hệ (1.19). Vì 
trong đó nhiệt độ và độ muối bất biến, nên đạo hàm của entropy 
ở vế trái của phương trình biến thiên một cách nhảy 
thể viết 

 rối. Hệ số dẫn nhiệt rối thường lớn hơn hệ số dẫn nhiệt 
phân tử khoảng một số bậc và nó đóng vai trò chính trong sự 
vận chuyển nhiệt. 

Tùy thuộc vào nhiệt độ và áp suất, nước ngọt có thể ở trong 
ba trạng thái tổ hợp: dạng khí, lỏng và rắn. Để thu được phương 
trình đặc trưng cho các ranh giới chuyển từ một trạng thái pha 
này sang

vọt và ta có 

T
P
∂
∂=

−
− 21

νν 21

ηη
.                                 (1.50) 

Để tách nhiệt độ trên ranh giới chuyển pha ở vế trái của 
quan hệ (1.50), entropy được thay thế bằng entalpy 

T
P

T ∂
∂=

−
−

)( 21
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νν
χχ

.                              (1.51) 

Biểu thức này gọi là phương trình Clapeiron. Nghiệm tổng 
quát của nó có thể biểu diễn dưới dạng 

  −
+=

T
PP 21

0 νν
.                        (1.52) 







 −T

T

dT

0 21

χχ

t lượng 
hóa 

ước từ

g. Bởi vì nhiệt lượng kết 

ở đây −0P  giá trị áp suất trên biên phân cách các pha tại 
nhiệt độ 0T . 

Hiệu các entalpy là nhiệt lượng chuyển pha. Bởi vì entalpy 
của hơi nước lớn hơn entalpy của nước, và entalpy của nước lớn 
hơn entalpy của băng, khi chuyển nước từ trạng thái pha với 
entalpy lớn hơn sang trạng thái pha với entalpy bé hơn sẽ diễn 
ra quá trình giải phóng lượng entalpy thừa, còn khi chuyển đổi 
ngược lại thì cần phải bổ sung hiệu các entalpy này từ bên ngoài 
phạm vi của hệ nhiệt động lực học. Các hiệu entalpy này có tên 
là nhiệt lượng chuyển pha: khi chuyển 1 kg nước từ trạng thái 
hơi sang lỏng biến thiên entalpy bằng 2500 kJ và được gọi là 
nhiệt lượng hóa hơi riêng ( L ). Để thực hiện chuyển đổi ngược lại 
phải bổ sung vào hệ chính lượng entalpy đó − gọi là nhiệ

hơi riêng. Vì chúng như nhau về giá trị, nhưng khác dấu, 
người ta thường biểu diễn chúng bằng cùng một ký hiệu. 

Khi chuyển đổi n  pha lỏng sang pha rắn, thì hiệu 
entalpy dương và đối với khối lượng chất 1 kg được gọi là nhiệt 
lượng kết tinh riêng ( 335=kL kJ). Hiệu entalpy ngược lại với nó 

được gọi là nhiệt lượng nóng chảy riên
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tinh

iệu các e

ntalpy ngược dấu với nó gọi là 

nhiÖ

 có thể không tính tới. Ngoài ra, thể tích của hơi được 
mô tả khá chính xác bằng phương t
lý tưởng 

 và nhiệt lượng nóng chảy chỉ khác nhau về dấu, nên chúng 
được biểu diễn bằng cùng một ký hiệu. 

H ntalpy của trạng thái khí và rắn của nước tính 
trên khối lượng chất 1 kg được gọi là nhiệt lượng thăng hoa 
riêng 2835=cL kJ. Giá trị hiệu e

t lượng ngưng kết riêng, được biểu diễn bằng cùng một ký 
hiệu như nhiệt lượng thăng hoa. 

Nếu một trong các pha là khí, thì thể tích của nó lớn hơn 
thể tích của cùng một khối lượng ở pha rắn hoặc lỏng khoảng 
105 lần, vì vậy trong phương trình (1.51) thể tích của hai pha 
sau cùng

rình trạng thái của chất khí 

TRP νννν = .                                    (1.53) 

Với những điều kiện đó, phương trình (1.51) nhận được 
dạng 

Hằng số chất khí của hơi nước 5,461=R J/(kg.K). ν

2TR
LP

dT
dP

ν

νν = .                                  (1.54) 

Nghiệm của nó sẽ là 














−=
TTR

PP exp
0

0
ν

νν  .                        (1.55) 

Biểu thứ ược người ta gọi là ph− sư

 L 11

c này ® ¬ng trình Clauziu  
Clapeiro

ước giữa pha khí và 

pha suất hơi nước bão hòa ở bên trên 

 hay của băng. 

n. Trong đó −0νP  áp suất hơi nước tại nhiệt độ 0T . Đối 
với nhiệt độ 2730 =T oK sức trương của hơi bão hòa 6100 =νP Pa. 

−L  nhiệt lượng riêng chuyển pha của n−

 lỏng hay pha rắn, −νP  áp 

mặt phẳng tương ứng của nước

Các phương trình (1.51) 
và (1.55) mô tả các biên phân 
cách giữa ba pha của nước 
trên biểu đồ trạng thái pha 
(hình 1.2). Tất cả ba đường 
cong hội tụ tại một điểm, gọi 
là điểm ngã ba. Từ biểu đồ 
thấy rằng: khi tăng nhiệt độ, 
áp suất hơi bên trên nước và 
băng có độ nghiêng nào đó về 
phía giảm nhiệt độ với một 
góc rất lớn tạo với trục nhiệt 
độ. Điều này được giải thích là 
do giá trị lớn của đạo hàm 
theo nhiệt độ trong các pha đó.

 

Hìn ha 

n

thực nghiệm μm cho sức 
trương bão hòa của hơi n ước biển ược biểu 

h 1.2.  Biểu đồ các trạng thái p
của nước. 

Các đường liền nét − nước ngọt, 

các đường gạch nối − nước muối 

Sự hiện diện của muối trong nước biển làm thay đổi chút ít 
ranh giới các pha. Trước hết, đó là do theo định luật Paul áp 
suất hơi bão hòa của chất hòa tan trong các dung dịch loãng lý 
tưởng tỷ lệ với phần chất hòa tan và áp suất hơi của chất hòa 
tan tinh khiết − trong trường hợp này là nước ngọt. Nước biển 
có thể được xem như dung dịch yếu, nhưng không phải là dung 
dịch lý tưởng, bởi vì các ion muối tương tác với nhau, đồng thời 
có ảnh hưởng tới cấu trúc của nước và cản trở sự bay hơi của nó. 
Vì vậy, áp suất của hơi nước bão hòa ở bên trên ước biển tỏ ra 
có phần nhỏ hơn so với suy ra từ định luật Paul. Điều này được 
thể hiện bằng việc đưa ra hệ số a  l

Pước bên trên n S  ®
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diễn bằng công thức thực nghiệm 

                         (1.56) νPaSPS )1( −= .        

Nếu biểu diễn độ muối bằng %o, hệ số 0053,0=a . 

Hệ quả quan trọng thứ hai của độ muối là làm xê dịch ranh 
giới phân cách giữa pha rắn và pha lỏng về phía các nhiệt độ 
thấp hơn. Sự khác nhau về kích thước của các phân tử nước và 
các ion, các tương tác điện từ giữa chúng dẫn tới chỗ khi tăng 
nồng độ các ion, tức khi tăng độ muối, sự liên kết các phân tử 
H2O vào tinh thể gặp khó khăn. Muốn vậy phải giảm động năng 
của các phân tử, tức giảm nhiệt độ. Lý thuyết về quá trình này 
đối với hệ nhiệt động lực học phức tạp như nước biển còn chưa 
được xây dựng. Đối với dung dịch hai hợp phần sự phụ thuộc 
của nhiệt độ đóng băng θ  vào nồng độ chất hòa tan S  được biểu 
diễn bằng một phương trình đã biết trong nhiệt động lực học 

χχ −wmdS
θθ −= ab Nkd 2

,                               (1.57) 

ở đây /231038,1 −⋅=bk J K − hằng số Bolzman, 
230  mol−1 − hằng số Avoga®r«, 16023,6 ⋅=aN

−−=Δ χχχ w  hiệu các entalpy của các pha lỏng và rắn, 

Nghiệm của phương trình này có dạng 

−mS  nồng độ mol của dung dịch. 

( ) ×
Δ

=
Δ−Δ

−=
χ
θ

χθχ
θθ

2
0

0

2
0

/1
ab

mab

mab Nk
SNk

SNk
 

  ΔΔ 2 mm χχ






−





+−× ...1 3
2

0
2

0 abmab SNkSNkS θθ ,                 (1.58) 

ở đây 2730 =θ oK − nhiệt độ đóng băng của nước ngọt. 

Do cấu tạo phức tạp của nước biển, biểu thức lý thuyết 
(1.58) không mô tả đúng nhiệt độ đóng băng của nó. Để tính 
nhiệt độ này phải sử dụng các công thức thực nghiệm khác 
nhau, trong số đó công thức Criummel là công thức chính xác 
nhất và gần giống về dạng với công thức lý thuyết 

ệt độ trong 
côn

của nước biển thể 
hiện trên hình 1.2 bằng đường cong gạch nối. 

1.4.  Quá trình đoạn nhiệt 

ội năng thông qua nhiệt dung và biến thiên nhiệt độ sẽ 

)0004,004,07,523(10 323 SSS +++−= −  θ .             (1.59) 

Trong công thức này có mặt một số hạng tự do đặc trưng cho 
mức độ hạ nhiệt cần thiết để nước đóng băng. Nhi

g thức này tính bằng oC, còn độ muối − bằng %o.  

Đặc điểm biến đổi ranh giới chuyển pha 

Nhiều khi trong chuyển động của khối nước trên phương 
thẳng đứng sự trao đổi nhiệt của nó với môi trường xung quanh 
tỏ ra không đáng kể, còn nhiệt độ thì biến đổi do chênh lệch của 
áp suất. Quá trình nhiệt động lực học diễn ra không có sự trao 
đổi nhiệt giữa hệ thống và môi trường xung quanh được gọi là 
quá trình đoạn nhiệt. Ngoài ra, nếu sự trao đổi các muối cũng 
không diễn ra, thì quá trình như vậy được gọi là quá trình đẳng 
entropy, bởi vì trong những điều kiện đó, như sau này ta sẽ 
thấy, entropy có thể biến đổi chỉ do các quá trình ở bên trong hệ 
thống, mà không do sự trao đổi với môi trường xung quanh. Với 
những điều kiện đã nêu, phương trình (1.37) biểu diễn sự biến 
đổi của n
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có dạng 

0=
  ∂νν

TS
S





+



 ∂+ νdPEdTC .                      (1.60) 

Nếu chú ý tới các quan hệ (1.43) và (1.45) thì 

PTS k
TPE α

ν
=+







∂
∂

.                              (1.61) 

Do đó, 

να
ν kC PS

Công thức này đặc trưng cho sự biến thiên nhiệt độ nước 
trong khi nó di chuyển thẳng đứng. Trong trường hợp nước 

dưới lên phía trên và đồng thời thể tích c nở ra 
( 0>

dTdT −= .                                (1.62) 

nâng từ ủa nó 
νd ) thì sẽ diễn ra sự giảm nhiệt độ đoạn nhiệt ( 0<dT ). Khi 

nước chìm xuống và thể tích co nén lại thì nhiệt độ sẽ tăng lên. 
Vì tại nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ mật độ cực đại dấu của α  thay 
đổi thành dấu ngược lại, nên ở dải nhiệt độ này trong khi giãn 
nở nước bị nóng lên đoạn nhiệt, còn khi co nén nó bị lạnh đi 
đoạ

ược công thức n
ức (1.60) và 

(1.61) loại bỏ à năng l ược 

n nhiệt. 

Trong nhiều tính toán thực tế, thay vì biến thiên của thể 
tích riêng, người ta sử dụng biến thiên của áp suất sẽ thuận 
tiện hơn. Để có ®− hư vậy, có thể sử dụng biểu 
thức (1.42), nhân nó với dT , sau đó nhờ các công th

SCν  v ượng. Kết quả nhận ®


  ∂Tk PSP

PS

Sử dụng phương trình trạng thái (1.29) cho 





−



 ∂= ννα ddTTdTC .                     (1.63) 

phép biến đổi 

biểu thức trong cặp dấu ngoặc vuông và thu được 

dP
CPS

TdT αν= .                                 (1.64) 

rong chuyển động thăng, khi áp suất giảm thì nhiệt độ 
giảm. Vì 

Từ công thức này thấy rằng do tăng áp suất trong chuyển 
động giáng đoạn nhiệt của khối nước mà nhiệt độ của nó tăng 
lên, còn t

dzdPdz
và dựa theo 

dPdTdT = , 

phương trình tĩnh học ν// gdzdP = , từ công thức 

(1.64) suy ra 

Γ≡=
 PSa Cdz

Građien nhiệt độ này được gọi là građien đoạn nhiệt. Từ 
công thức thấy rằng nó không giữ nguyên không đổi. Tại nhiệt 

ật độ cực đại, 0=



 gTdT α

.                            (1.65) 

độ m Γ  vì khi đó 0=α . Tại nhiệt độ cao hơn, 
0>Γ , nhưng nó không lớn, chỉ có bậc 410−  K/m. 

Do hệ quả các quá trình đoạn nhiệt, trong chuyển động di 
chuyển thẳng đứng nhiệt độ của nước biến đổi. Trong nhiều 
trường hợp cần phải biết những biến đổi này, ví dụ khi xác định 
độ ổn định thẳng đứng của khối nước và khi phân tích các khối 
nước. Vì vậy trong hải dương học quy ước chuyển dẫn nhiệt độ 
đoạn nhiệt về áp suất tại bề mặt đại dương, bằng cách đó loại 
trừ 

®

được những biến đổi đoạn nhiệt của nhiệt độ. 

Nhiệt độ đã ược chuyển dẫn bằng cách như vậy được gọi là 
nhiệt độ thế vị (θ ). Để tính nhiệt độ đó, chỉ cần lấy tích phân 
công thức (1.65) theo độ sâu 
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=
0

exp
z PS

dz
C
gT αϑ ,                             (1.66) 

hay 

−≈
z

PS
dz

C
gTT

0

αϑ .                             (1.67) 

Số hạng sau cùng trong công thức (1.67) gọi là hiệu chỉnh 
đoạn nhiệt. 

Với tư cách là phương trình xuất phát khi thu nhận biểu 
thức của nhiệt độ thế vị, có thể sử dụng phương trình (1.64). 
Trong trường hợp này phép lấy tích phân được thực hiện theo 
áp suất từ P  đến áp suất tại bề mặt  aP

  









−≈=

a

a

P

P

P

P PSPS
dP

C
TdP

C
T ανανϑ 1exp .                 (1.68) 

Do hệ số giãn nở nhiệt của nước có giá trị nhỏ, nên hiệu 
chỉnh đoạn nhiệt không lớn và với mức chênh lệc độ sâu đặc 
trưng 1 km, nó có giá trị bằng khoảng  độ tùy thuộc 
vào nhiệt độ nước. 

21 1010 −− −

Tương tự như nhiệt độ thế vị, người ta đưa ra khái niệm 
mật độ thế vị của nước biển ϑρ , tức mật độ được dẫn đoạn nhiệt 

về áp suất khí quyển: 

dP
P

PSTPS
P

Pa

 






∂
∂−=

η
ϑ

ρρϑρ ),,(),,( .                 (1.69) 

Biểu thức dưới dấu tích phân là građien mật độ đoạn nhiệt 
của nước và theo nó hệ số nén đoạn nhiệt được định nghĩa như 
sau: 

η
η

ρ
ρ








∂
∂=
P

k 1
.                                 (1.70) 

Nó liên hệ với hệ số nén đẳng nhiệt bằng quan hệ 

P
PS

S k
C
C

k ν
η = .                                  (1.71) 

Điều này được rút ra từ các công thức (1.45) và (1.64). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.3. Ví dụ về biến thiên theo 
độ sâu của nhiệt độ nước (1), 
nhiệt độ thế vị (2), mật độ quy ước 
(3) và mật độ thế vị quy ước (4)  
 

Mật độ thế vị và građien mật độ đoạn nhiệt thường hay 
được dùng nhất khi xác định độ ổn định thẳng đứng của nước 
đại dương và khi xác định tốc độ âm. Trên hình 1.3 dẫn ví dụ về 
các trắc diện thẳng đứng của nhiệt độ thế vị và mật độ thế vị 
quy ước. Cần phải nhớ rằng các đại lượng này bao giờ cũng được 
quy chiếu từ tầng sâu đòi hỏi hoặc từ áp suất tại tầng đó. Biến 
thiên của mật độ thế vị diễn ra chủ yếu do áp suất. Phần đóng 
góp của nhiệt độ nhỏ hơn hai bậc, vì vậy, tại các độ sâu lớn hơn 
1 km, nơi nhiệt độ và độ muối của nước ít biến đổi theo độ sâu, 
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thì các trắc diện thẳng đứng của mật độ thực và mật độ thế vị 
tương tự như nhau. 

1.5.  Các chỉ tiêu phân tầng mật độ trên phương thẳng đứng 
của đại dương 

Về trung bình đại dương có phân tầng mật độ ổn định, tức 
những lớp nước đậm đặc hơn phân bố ở bên dưới các lớp ít đậm 
đặc. Građien mật độ thẳng đứng càng lớn thì càng khó xáo trộn 
nước, bởi vì cần chi phí năng lượng lớn hơn. Trong điều kiện đó 
sự xâm nhập của nhiệt, muối và các chất thể khác qua các lớp 
có độ ổn định mật độ lớn thường khó khăn. Nhiều khi do tác 
động của những nguyên nhân nào đó mà tình hình trên đây bị 
phá vỡ và những khối nước ít đậm đặc có thể nằm bên dưới 
những lớp đậm đặc hơn. Sự phân tầng dị thường như vậy không 
thể duy trì trong thời gian dài, và theo định luật Acsimet thì 
nước nặng hơn sẽ chìm xuống và nước nhẹ hơn sẽ nổi lên. Đặc 
điểm của hoàn lưu kiểu này và quá trình vận chuyển các chất 
thể khác liên quan với nó lại phụ thuộc vào građien thẳng đứng 
của mật độ. Vì vậy trong thực hành hải dương học gần như luôn 
luôn phải đánh giá độ ổn định mật độ của các đại dương và biển 
ở trạm nào đó. 

Chỉ tiêu ổn định được xác định theo tương quan giữa mật 
độ của thể tích nước xáo trộn theo phương thẳng đứng νρ  và 
mật độ của môi trường xung quanh ρ . Cho rằng mật độ của thể 

tích nước xáo trộn biến thiên đoạn nhiệt 

z
z

zzz
a

Δ







∂
∂

+=Δ+ ν
νν

ρ
ρρ )()( ,                   (1.72a) 

còn mật độ của môi trường xung quanh có thể biến thiên theo 
cách khác 

z
dz
dzzz Δ






+=Δ+ ρρρ )()( .                     (1.72b) 

Nếu tại mực xuất phát  mật độ của thể tích được tách ra 
và mật độ của môi trường xung quanh như nhau (

z
ρρν = ), thì 

hiệu các biến thiên theo phương thẳng đứng của hai mật độ này 
sẽ làm xuất hiện lực Acsimet gây nên gia tốc 

z
dz

d
dz
dgG

a
a Δ















−= νρρ
ρ

.                       (1.73) 

Trong trường hợp khi građien mật độ nước ở đại dương 
bằng građien đoạn nhiệt, lực Acsimet bằng không và phân tầng 
mật độ được gọi là phiếm định. Nếu građien mật độ đoạn nhiệt 
lớn hơn građien thực tế (điểm a trên hình 1.4), tức hiệu của 
chúng trong cặp dấu ngoặc vuông của công thức (1.73) có giá trị 
âm, thì thể tích nước nguyên tố bị đưa ra khỏi trạng thái cân 
bằng từ mực z  trong khi chuyển động xuống dưới ( 0>Δz ) sẽ có 
mật độ lớn hơn so với môi trường xung quanh và sẽ có xu hướng 
chìm tiếp. Khi chuyển động nâng lên ( 0<Δz ), thể tích nước này 
trở nên nhẹ hơn so với môi trường xung quanh và sẽ nổi lên. 
Phân tầng, trong đó thể tích nước bị đưa ra khỏi trạng thái cân 
bằng không có xu hướng quay trở lại mực xuất phát, được gọi là 
bất ổn định. 

Nếu građien mật độ đoạn nhiệt nhỏ hơn građien thực tế 
(điểm b trên hình 1.4), tức hiệu của chúng trong cặp dấu ngoặc 
vuông của công thức (1.73) có giá trị dương, thì thể tích nước bị 
đưa ra khỏi trạng thái cân bằng sẽ cố gắng quay trở lại mực ban 
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đầu, bởi vì trong khi nâng lên nó nặng hơn môi trường xung 
quanh, còn khi chìm xuống − nó nhẹ hơn. Phân tầng như vậy 
gọi là phân tầng ổn định. 

Trong công thức (1.73) thừa số  là tùy ý, do đó người ta 
thường bỏ đi. Khi đó công thức có thứ nguyên 2−s : 

zΔ
















−=
adz

d
dz
dgN νρρ

ρ
2 .                          (1.74) 

Tham số  gọi là tần số Vaisial−Brent. Nó đặc trưng cho 
tần số của các dao động quán tính của thể tích nước bị đưa ra 
khỏi trạng thái cân bằng trong điều kiện phân tầng ổn định của 
đại dương. 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.4. Sơ đồ tương quan mật độ nước 
thực tế (1) và mật độ thế vị (2) trong 
phân tầng bất ổn định (a) và ổn định (b)  

 

Khi ước lượng thực tế về sự phân tầng của đại dương, để 
thuận tiện người ta không dùng mật độ, mà dùng các đặc trưng 
quan trắc như nhiệt độ, độ muối, áp suất. Vì đã giả thiết rằng 

trong quá trình đoạn nhiệt thể tích nước bị tách ra không biến 
đổi độ muối của mình, građien mật độ được biểu diễn dưới dạng 

aaa dz
dP

Pz
T

Tdz
d









∂
∂+







∂
∂

∂
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 ρρρν .                   (1.75) 

Građien mật độ của môi trường xung quanh được mô tả bằng 
biểu thức 

dz
dP

Pdz
dS

Sdz
dT

Tdz
d

∂
∂+

∂
∂+

∂
∂= ρρρρ

.                    (1.76) 

Thế hai biểu thức građien mật độ cuối cùng này vào công 
thức (1.74), với điều kiện là do áp suất nhanh chóng được san 
bằng nên áp suất ở bên trong thể tích nước di chuyển và ở môi 
trường xung quanh sẽ như nhau, ta có 
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−

∂
∂=

dz
dS

Sdz
dT

dz
dT

T
gN

a

ρρ
ρ

2 .                (1.77) 

Dưới dạng này, bình phương của tần số Vaisial−Brent được 
gọi là chỉ tiêu độ ổn định Hesselberg−Sverdrup. Nó được sử 
dụng để đặc trưng cho độ phân tầng mật độ ở đại dương. 

Để đánh giá ảnh hưởng tương đối của građien nhiệt độ và 
độ muối tới độ ổn định của nước, chỉ cần theo phương trình 
trạng thái xác định sự phụ thuộc của mật độ nước vào nhiệt độ 
và độ muối, các đạo hàm của mật độ theo nhiệt độ và độ muối có 
mặt trong công thức (1.77) dưới dạng những nhân tử đứng trước 
các građien tương ứng. Nhân tử đứng trước građien độ muối lớn 
hơn nhân tử đứng trước građien nhiệt độ gần một bậc. Do đó, 
mặc dù građien độ muối nhỏ, nó có ảnh hưởng lớn tới phân tầng 
mật độ của đại dương. Vì vậy, ở những vùng Đại dương Thế giới 
nơi có dòng nước sông, sự tan băng và giáng thủy làm ngọt hóa 
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lớp nước mặt, thì phân tầng mật độ sẽ rất ổn định và thực tế 
khó có thể chuyển sang trạng thái bất ổn định chỉ do biến đổi 
của nhiệt độ. Ví dụ, vào mùa hè của năm do tan băng làm ngọt 
hóa ở các biển Bắc Băng Dương mà građien độ muối đạt tới trị 
số khoảng 0,5 %o trên 1 m. Để khắc phục độ ổn định cao như 
vậy do độ muối chi phối, cần có građien nhiệt độ không dưới 5oC 
trên 1 m, điều mà thực tế không bao giờ chúng ta quan sát thấy. 

Từ phương trình trạng thái suy ra rằng dấu của nhân tử 
đứng trước građien độ muối trong công thức (1.77) là dấu 
dương, còn trước građien nhiệt độ − dấu âm. Vì vậy tăng độ 
muối theo độ sâu làm tăng độ ổn định, còn tăng nhiệt độ nước 
theo độ sâu − làm giảm độ ổn định. 

Chỉ tiêu độ ổn định rất hay được sử dụng trong thực hành 
hải dương học, và để việc xác định chỉ tiêu độ ổn định được 
thuận tiện người ta đã lập ra các bảng hải dương học [2]. Tuy 
nhiên, khi sử dụng các bảng này cần nhớ rằng biến thiên mật 
độ theo nhiệt độ và độ muối trong đó được tính theo phương 
trình trạng thái của Knudsen. Nếu sử dụng phương trình trạng 
thái khác, thì các giá trị 2  có thể khác so với những gì dẫn 
trong các bảng. 

N
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Câu hỏi tự kiểm tra 

1. ý nghĩa vật lý của năng lượng, entropy, entalpy và thế hóa 
học của hệ nhiệt động lực học nước biển? 

2. Phương trình cơ bản của nhiệt động lực học nước biển đặc 
trưng cho cái gì? 

3. Phương trình trạng thái nước biển dạng vi phân và phương 
trình của Knudsen, ES-80 và những phương trình khác khác 
nhau ở chỗ nào? 

4. Tại sao người ta phân biệt nhiệt dung đẳng áp và đẳng thể 
tích của nước biển? 

5. Entalpy nước biển biến đổi như thế nào khi thay đổi trạng 
thái pha của nó? Mối liên hệ của nó với nhiệt lượng chuyển 
pha? 

6. Bản chất của các quá trình đoạn nhiệt và đẳng entropy và 
ảnh hưởng của chúng tới nhiệt độ và mật độ nước đại dương? 

7. Độ ổn định thẳng đứng của nước đại dương liên hệ như thế 
nào với phân bố nhiệt độ và độ muối? 
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Chương  2 

những định luật cơ bản về biến đổi các đặc 
trưng nhiệt động lực học đại dương 

2.1.  Phương trình chuyển động của nước biển 

Nước ra khỏi trạng thái yên tĩnh và bắt đầu chuyển động 
dưới tác động của các lực khác nhau; các lực đó được chia thành 
hai loại: các lực thể tích hay các lực khối và các lực mặt. Loại 
thứ nhất quy ước gồm những lực tác động trực tiếp lên tất cả 
các nguyên tố của thể tích: các lực trọng trường, các lực điện từ 
v.v.. Loại thứ hai là các lực trực tiếp ảnh hưởng tới bề mặt của 
thể tích khối lượng, rồi sau đó sự ảnh hưởng này mới truyền vào 
sâu bên trong thể tích bằng cách thức nào đó. Loại này gồm các 
lực ma sát và áp suất giữa các thể tích chất lỏng. 

Khi nghiên cứu động lực học nước biển như một môi trường 
liên tục người ta không xem xét bản thân các lực thể tích, mà là 
mật độ phân bố của chúng. Theo định nghĩa trong cơ học các 
môi trường liên tục, mật độ phân bố của lực thể tích ở điểm O  
được hiểu là giới hạn của tỷ số giữa tổng hợp lực của các lực thể 
tích  tác động lên các phần tử của thể tích bé 0FΔ νΔ  với tâm 

nằm ở điểm  và khối lượng của thể tích đó O

)/(lim 00
νρ

ν
ΔΔ=

→Δ
FF .                            (2.1) 

Thứ nguyên của  trong hệ SI sẽ là N/kg, hay m/s2. F

Các lực mặt cũng được biểu diễn bằng mật độ phân bố của 
chúng , nhưng không theo thể tích, mà theo bề mặt  P Π

)Π/(lim 00Π
ΔΔ=

→
PP .                             (2.2) 

Thứ nguyên của  trong hệ SI sẽ là N/m2. P

Độ lớn của lực mặt phụ thuộc vào định hướng của diện tích 
mà nó tác động lên. Để tránh điều đó, mật độ phân bố của lực 
này (để ngắn gọn người ta thường gọi đơn giản là lực mặt) được 
chiếu lên các mặt phẳng tọa độ. Từ thủy cơ học biết rằng hình 
chiếu như vậy được thể hiện bằng biểu thức 

zzyyxx ΠdΠddd PPPP ++= ΠΠ ,                    (2.3) 

trong đó , ,  các hình chiếu của diện tích  lên 

các mặt phẳng hệ tọa độ. Chúng còn có thể được biểu diễn qua 
diện tích này và côsin của các góc nghiêng với các mặt phẳng  
hệ tọa độ 

xdΠ yΠd −zΠd Πd

ΠdznΠdynΠdxnΠd zyx       ),(cos),(cos),(cos PPPP ++= .   (2.4) 

ở đây  pháp tuyến ngoài của diện tích. Từ đây suy ra −n

),(cos),(cos),(cos znynxn zyx    PPPP ++= .            (2.5) 

Thường để viết ngắn gọn người ta thể hiện biểu thức này 
như sau 

zzyyxx nnn PPPP ++= .                         (2.6) 

Từ quan hệ này thấy rằng vectơ lực mặt ở điểm bất kỳ của 
môi trường phụ thuộc vào định hướng của bề mặt mà nó tác 

61                     62 



động lên. 

Sau này, để ngắn gọn việc trình bày, các mật độ phân bố 
của các lực khối và lực mặt sẽ được gọi đơn giản là các lực như 
đã quy ước trong văn liệu. 

Để nhận được phương trình chuyển động của thể tích nước 
nguyên tố người ta sử dụng định luật biến đổi động lượng, theo 
đó, biến thiên của vectơ chính của động lượng của hệ các phần 
tử vật chất I bằng vectơ chính của các ngoại lực khối và mặt: 

 += dndM
dt
d

PF
I

.                               (2.7) 

Vectơ chính của động lượng đối với thể tích ν  được xác 
định bằng tích phân của tích các tốc độ tuyệt đối aV  và các khối 

lượng nguyên tố của các phần tử ở trong thể tích 

=
ν

dMaVI .                                       (2.8) 

Nếu thể tích chất lỏng được tách ra là bất biến và không 
lớn, nó cho phép gán tốc độ nói trên không chỉ cho các bộ phận 
riêng lẻ của nó, mà còn cho toàn bộ thể tích, thì có thể viết lại 
phương trình (2.7) dưới dạng 

Π
Π

ddMdM
dt

d a  += PF
V

νν
.                         (2.9) 

Trong hải dương học không sử dụng phương trình trên đây 
mà không có những biến đổi bổ sung. Trước hết cần phải chuyển 
từ tốc độ chuyển động tuyệt đối của chất lỏng sang tốc độ tương 
đối so với Trái Đất xoay. Để tính đến gia tốc xuất hiện do sự 
xoay của Trái Đất đơn giản nhất là xem xét hai hệ tọa độ: hệ 
bất động  và hệ di động 111 ,, zyx   zyx  ,,  (hình 2.1). 

Giả sử vectơ r xác định vị trí tâm của thể tích nguyên tố 
được tách ra trong hệ tọa độ thứ nhất, còn − trong hệ thứ hai. 
Khi đó, nếu  chỉ vị trí tâm của hệ tọa độ di động trong hệ bất 

động, có thể viết 

0r

1r

)(101 kjirrrr ⋅+⋅+⋅+=+= zyx .                (2.10) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hình 2.1. Sơ đồ vị trí của thể 
tích được tách ra trong các hệ 
tọa độ bất động và di động 

 

Để chuyển sang các gia tốc, phải lấy đạo hàm biểu thức này 
hai lần theo t , kết quả nhận được 

+








+++== 2

2

2

2

2

2

2
1

2

2

2

dt
dz

dt
dy

dt
dx

dt
d

dt
d

dt
d a kjirrV

 







 +++








+++

dt
d

dt
dz

dt
d

dt
dy

dt
d
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xd kji

kji 22
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2

2

2

.    (2.11) 

Như đã biết, biểu thức đứng trong cặp dấu ngoặc thứ nhất 
ở vế phải của đẳng thức này xác định gia tốc vận chuyển, biểu 
thức trong cặp dấu ngoặc thứ hai − gia tốc tương đối, biểu thức 
trong cặp dấu ngoặc thứ ba − gia tốc Coriolis. Các đạo hàm của 
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các vectơ định hướng thường biểu diễn qua tốc độ góc xoay của 
hệ di động, tức của Trái Đất,  ω

k
i

j
i

iωi ×=×=×= ωω
dt
d,

dt
d,

dt
d

          . 

Sau khi thế các tương quan này vào phương trình (2.11) và 
tính đến chuyển động tịnh tiến đều của Trái Đất, do đó mà 

02
1

2

=
dt

d r
, và  sư1 là đại lượng không đổi, phương 

trình (2.11) có dạng 

51029,7 −⋅=ω

)(2)( 0 VωV
rωωV

×++××=  
dt
d

dt
d a ,                 (2.12) 

ở đây −V  tốc độ chuyển động của nước tương đối so với Trái 
Đất. 

Bước biến đổi phương trình (2.9) tiếp theo là thay thế tích 
phân của các lực mặt thành tích phân thể tích trên cơ sở định lý 
Gauss−Ostrogradski và tương quan (2.6) 
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1
. 

 (2.13) 

Thế các biểu thức (2.12) và (2.13) vào phương trình (2.9) sẽ 
đưa phương trình này tới dạng trong đó từng số hạng được biểu 
diễn qua tích phân thể tích. Vì thể tích của tất cả các tích phân 
như nhau và có thể giả thiết là bé vô cùng, nên phương trình 
tích phân được quy về phương trình vi phân 









∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂

+×−××−=
zyxdt

d zyx PPP
VωrωωF

V
ρ
1)(2)( 0 .    (2.14) 

Nhờ những biến đổi đã thực hiện ở vế phải của phương 
trình chuyển động đã xuất hiện hai số hạng mới. Trong đó số 
hạng thứ nhất luôn luôn tồn tại, không phụ thuộc vào chuyển 
động của nước. Đó là gia tốc ly tâm. Nó hướng vuông góc với 
trục xoay của Trái Đất và phụ thuộc không những vào tốc độ 
góc, mà cả vào khoảng cách từ trục xoay ( ) như ta đã thấy từ 

phương trình này. Số hạng thứ hai − gia tốc Coriolis, phụ thuộc 
vào tốc độ dòng chảy. Đó là gia tốc quán tính, giống như số hạng 
thứ nhất, nó đã xuất hiện do hệ quả của việc chuyển sang hệ 
tọa độ di động. 

0r

Trong hải dương học, trong số các lực thể tích người ta 
thường chú ý tới mật độ phân bố của lực hấp dẫn của Trái Đất 
và cộng gia tốc do nó gây nên vào với gia tốc hướng tâm. Gia tốc 
thứ nhất hướng vào phía tâm của Trái Đất, còn gia tốc thứ hai − 
theo hướng của đường vuông góc từ tâm xoay của Trái Đất 
(hình 2.2). Vì gia tốc ly tâm ở điều kiện Trái Đất bằng khoảng 
1/3 % gia tốc của lực hấp dẫn, nên trên hình vẽ không thể biểu 
diễn được bằng quy mô thực. 

 

 
Hình 2.2. Hướng của các gia tốc 

trên Trái Đất xoay 

Tổng của hai gia tốc này 
gọi là gia tốc rơi tự do g . Do 

gia tốc ly tâm mà giá trị của 
g  biến thiên theo vĩ độ: ở các 

cực nó cực đại, còn ở xích đạo 
− cực tiểu. 

Nếu như chỉ có gia tốc 
rơi tự do tác động lên đại 
dương thì bề mặt đại dương 
sẽ phân bố sao cho vuông góc 
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với vectơ g  tại mọi điểm. 

Tích phân của gia tốc g  theo độ sâu z  

=Φ
2

1

2,1

z

z

dzg                                   (2.15) 

trong hải dương học gọi là độ sâu động lực. Mặt có các độ sâu 
động lực như nhau thường được gọi là mặt thế vị. 

Trong các điều kiện Trái Đất trọng lực và gia tốc do nó tạo 
ra không giữ nguyên không đổi, mà biến thiên tùy thuộc vào vị 
trí của Mặt Trăng và Mặt Trời. Vì vậy người ta thường phân 
biệt giá trị trung bình của g  và phần gia tốc tuần hoàn gây nên 
thủy triều . nF

Thể hiện các lực mặt dưới dạng viết trong phương trình 
(2.14) không thật thuận tiện để sử dụng thực tế. Vì vậy các lực 
tác động lên các mặt phẳng tọa độ được chiếu lên các trục tọa 
độ. Đối với các tọa độ Đềcác ta có thể viết 

.

,

kjiP

kjiP

kjiP

zzzyzxz

yzyyyxy

xzxyxxx

ppp

ppp

,ppp

++=

++=

++=

                            (2.16) 

Trong hệ thống các ký hiệu đã dùng chỉ số thứ nhất ở  

chỉ sự định hướng của mặt phẳng mà lực mặt tác động lên (định 
hướng của một mặt phẳng được xác định theo trục tọa độ vuông 
góc với mặt phẳng đó), còn chỉ số thứ hai − trục mà ứng lực đã 
được chiếu lên đó. Các ứng lực với những chỉ số như nhau định 
hướng theo đường pháp tuyến của các diện tích tương ứng và 
được gọi là các ứng lực pháp tuyến, còn các ứng lực với những 
chỉ số khác nhau là các hình chiếu trên trục nằm trong mặt 

phẳng của diện tích, vì vậy mà chúng được gọi là các ứng lực 
tiếp tuyến. 

ijp

Giá trị trung bình của các ứng lực pháp tuyến lấy với dấu 
“trừ”: 

)(
3
1

zzyyxx pppP ++−=                          (2.17) 

được gọi là áp suất thủy tĩnh, hay đơn giản là áp suất. 

ảnh hưởng của áp suất tới chuyển động của chất lỏng rất 
lớn, vì vậy người ta tách nó khỏi các ứng lực, còn dấu trừ được 
đưa ra nhằm mục đích thuận tiện, bởi vì tốc độ hướng về phía 
ngược lại với građien áp suất. Phần còn lại của các ứng lực pháp 
tuyến iiτ  sau khi tách áp suất riêng ra thì nhỏ hơn trước đó và 
được thể hiện bằng tương quan Ppiiii +=τ . Còn các ứng lực tiếp 

tuyến mới sau khi tách áp suất thủy tĩnh thì bằng các ứng lực 
cũ ijp=ijτ . Những ứng lực được biến đổi như vậy gọi là ứng lực 

nhớt, bởi vì chúng tỷ lệ với độ nhớt của nước κ  và các građien 
tốc độ dòng chảy 












∂
∂

+
∂
∂

=
j

i

i

j
ij x

V
x
V

 ρκτ ,                           (2.18) 









−

∂
∂

= Vdiv
3
12

i

i
ii x

Vρκτ .                        (2.19) 

Hệ số nhớt phân tử động học của nước κ  có độ lớn bậc  
m2/s. Trong các công thức (2.18) và (2.19) các chỉ số i  và  biểu 

thị từng trục trong số ba trục tọa độ và các hình chiếu tương 
ứng của tốc độ dòng chảy. 

610−

j

Tập hợp tất cả các ứng lực nhớt có thể biểu diễn bằng tenxơ 
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của chúng 
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yzyyyx

xzxyxx
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Nếu tính tới những biến đổi đã nêu ở trên thì phương trình 
chuyển động (2.14) dẫn tới dạng 







 ∇+∇+∇−×−+= VVVF

V
div 

3
11)(2 2κ

ρ
ω Pg

dt
d

n ,    (2.20) 

ở đây  tuần tự là các dấu toán tử građien và laplaxian. −∇∇ 2, 

Như vậy là vế phải của phương trình chuyển động của nước 
chứa các gia tốc được gây nên bởi phần không đổi (gia tốc rơi tự 
do) và phần biến thiên của các lực trọng trường, gia tốc Coriolis, 
gia tốc từ građien áp suất và gia tốc liên quan tới các ứng lực 
nhớt. Phương trình chuyển động dưới dạng như vậy là một 
phương trình khá đầy đủ để mô tả tất cả các chuyển động chủ 
yếu của nước. 

2.2.  Phương trình liên tục và phương trình khuếch tán muối 

Phương trình liên tục, hay bảo tồn khối lượng của nước biển 
biểu thị một trong những định luật cơ bản của hải dương học 
vật lý. Bản chất của định luật này là: nếu bên trong một thể 
tích được tách ra của nước không xảy ra quá trình tạo thành 
hay biến mất một khối lượng nước nào đó thì tổng lượng nước đi 
vào qua bề mặt của thể tích này sẽ làm biến thiên mật độ nước 
ở bên trong thể tích. Thật vậy, nếu nước chảy với tốc độ V  qua 

diện tích nguyên tố  của thể tích Πd ν , thì trên hướng của 
đường pháp tuyến ngoài n  sẽ có một lượng nước ΠdVnρ  chảy 

qua. Lượng nước chảy qua toàn bộ bề mặt Π  sẽ là . Do 

có lượng nước chảy vào thể tích hay chảy ra khỏi nó mà mật độ 
nước trong thể tích sẽ biến đổi, tức 


Π

ΠdVnρ

 dt
d −=

Π

dVnρν Πdρ
ν

.                          (2.21) 

Dấu “trừ” ở vế phải của đẳng thức là do pháp tuyến  hướng từ 
bề mặt đi ra phía ngoài thể tích. 

n

 

 
 
Hình 2.3. Sơ đồ hướng dòng chất lỏng 

Để chuyển sang dạng vi 
phân của phương trình, người 
ta thay thế tích phân mặt 
bằng tích phân thể tích theo 
định lý Gauss−Ostrogradski, 
như đã làm ở mục 2.1: 

−=
νν
ρd

div νdV
ρ

dt
.  (2.22) 

Vì vùng tích phân được 
chọn tùy ý nên có thể viết 

0=+ ρ Vdiv 
ρ

dt
d

.    (2.23) 

Đây chính là phương trình liên tục viết dưới dạng vi phân. 

Người ta thường hay sử dụng một dạng viết khác của 
phương trình này, nó liên quan tới việc tách bạch biến thiên cục 
bộ của mật độ: 
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ρρρ ∇+
∂
∂= V

tdt
d

.                               (2.24) 

Sau khi thế biểu thức này vào phương trình (2.23) sẽ nhận 
được 

0)( =+
∂
∂

Vρρ
 div

t
.                              (2.25) 

Các phương trình liên tục ở dạng đã dẫn hay được viết với 
một cách đơn giản hóa nào khác thực tế bao giờ cũng được sử 
dụng đi kèm với phương trình chuyển động nếu như cần tính 
trường tốc độ dòng chảy trong một thể tích nào đó của Đại 
dương Thế giới. 

Khi xem xét không phải là dòng khối lượng nước, mà là 
dòng muối, thì tất cả các lập luận vẫn giữ nguyên như vậy, song 
cần phải thay thế dòng muối  vào vị trí của dòng khối lượng 

nước trong phương trình. Thay vì mật độ nước trong phương 
trình phải có mặt hàm lượng muối S

SΦ

ρ . Trong trường hợp này 

phương trình (2.25) có dạng 

0=+
∂
∂

St
S Φdiv
ρ

.                                (2.26) 

Dòng muối bị chi phối bởi hai nhân tố chính: sự vận chuyển 
có trật tự theo dòng nước chuyển động − bình lưu và sự xáo trộn 
phân tử hỗn loạn − khuếch tán. Được biết, nhân tố thứ nhất tỷ 
lệ thuận với tốc độ dòng chảy, còn nhân tố thứ hai tỷ lệ với hệ số 
khuếch tán phân tử Sκ  và građien độ muối, tức 

)( SS SS ∇−−= κρ VΦ .                           (2.27) 

Dấu “trừ” đứng trước phần khuếch tán của dòng biểu thị 

rằng dòng này hướng về phía ngược lại với građien độ muối. 

Trong nhiều trường hợp khi nghiên cứu sự khuếch tán vi 
mô và đối lưu, ở số hạng khuếch tán phải tính tới không chỉ 
građien độ muối, mà cả građien nhiệt độ với hệ số tương ứng thể 
hiện sự khuếch tán nhiệt (hiệu ứng Cope) và građien áp suất 
thể hiện sự khuếch tán áp [1]. Vì vai trò của các hiệu ứng đó 
nhỏ hơn nhiều so với sự vận chuyển khuếch tán do građien độ 
muối, nên những hiện tượng đó không được xem xét trong sách 
giáo khoa này. 

Sau khi tách riêng các số hạng liên quan tới biến thiên mật 
độ nước từ (2.26), biểu thức đó có thể biến đổi thành 

)()( SSS
t
S

t
S S ∇+∇⋅−−=

∂
∂+

∂
∂ ρκρρρρ

 div div VV .    (2.28)  

Các số hạng thứ nhất ở vế phải và vế trái của biểu thức này 
nếu cộng lại với nhau sẽ bằng không theo phương trình liên tục 
(2.25), còn tổng của các số hạng thứ hai ở cả hai vế của (2.28) 
làm thành đạo hàm riêng của độ muối. Kết quả là phương trình 
cuối cùng được quy về dạng 

)( S
dt
dS

S ∇= ρκρ  div .                           (2.29) 

Bản chất của phương trình vừa nhận được là ở chỗ: nếu 
trong thể tích nước nguyên tố không có các nguồn muối và các 
dòng thất thoát muối, thì biến thiên độ muối trong đó diễn ra do 
sự phân kỳ của dòng muối phân tử. Nếu trong thể tích được 
tách ra có các nguồn sinh ra hay chảy thất thoát nước hoặc 
muối, thì các thành phần tính đến những nhân tố này phải có 
mặt ở vế phải của phương trình (2.26), do đó, chúng cũng phải 
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có mặt ở các vế phải của phương trình liên tục và phương trình 
khuếch tán muối. 

2.3.  Các phương trình biến đổi năng lượng đại dương như một 
hệ nhiệt động lực học 

Khi xem xét năng lượng của một thể tích nước biển nào đó 
người ta thường phân biệt các dạng năng lượng động năng , 
thế năng  và nội năng 

kE

pE E . Các dạng năng lượng này có thể 

chuyển hóa lẫn nhau từ dạng này sang dạng khác và nguồn dự 
trữ năng lượng thuộc một dạng nào đó sẽ đặc trưng cho một 
trạng thái nhất định của thể tích nước và khả năng của nó thực 
hiện một công nào đó. Nhận thức về năng lượng đại dương có 
vai trò gia tăng đặc biệt mạnh vì gần đây người ta triển khai 
nhiều thí nghiệm mô hình hóa trạng thái đại dương và các biển. 
Khi đó việc đánh giá những biến đổi năng lượng của đại dương 
sẽ cho phép suy xét về tính đúng đắn của việc mô hình hóa. 

Phương trình biểu diễn động năng sẽ được rút ra từ phương 
trình chuyển động (2.20), trong đó để viết ngắn gọn tất cả các 
dạng gia tốc trọng trường được ký hiệu bằng một biểu tượng G , 
còn số hạng cuối cùng được biểu diễn qua các ứng lực nhớt 

ρ
τω ∇−∇−×−= P

dt
d )(2 VG
V

.                   (2.30) 

Nếu nhân phương trình này với νρdV  rồi lấy tích phân 

theo toàn thể tích ν , ta thu được 

  ∇+∇−⋅=








ννν ν
ντννρνρ dPdddV

dt
d

     VVGV
2

2

.     (2.31) 

Gia tốc Coriolis bị mất đi trong khi biến đổi, vì tích vô 
hướng VV ⋅× )(ω  bằng không. Điều này chứng tỏ rằng cái gọi là 

lực Coriolis là một lực biểu kiến và không gây nên những biến 
đổi về năng lượng. 

Vế trái của phương trình (2.31) biểu diễn sự biến đổi động 
năng của thể tích nước được tách ra. Số hạng thứ nhất ở vế phải 
của phương trình này biểu diễn sự biến đổi của thế năng. Nhớ 
lại rằng biểu thức đơn giản nhất của biến đổi thế năng là 

gMdzdE p −= ,                                 (2.32) 

trong đó M  chỉ khối lượng, còn dấu “trừ” được dùng là do trục 
thẳng đứng hướng từ mặt đại dương xuống đáy. Mà dự trữ thế 
năng thì giảm theo độ sâu. Biến đổi theo thời gian của thế năng 
trong một đơn vị thể tích với điều kiện g  và M  không đổi tuân 

theo biểu thức sau: 

VG ⋅−=−=−=  ρρρ z
p gV

dt
dzg

dt
dE

.                (2.33) 

Như vậy, có thể viết 

 −=⋅
νν

ννρ d
dt

dE
d pGV .                     (2.34) 

Để dễ hiểu về bản chất vật lý của hai số hạng cuối cùng 
trong phương trình (2.31), ta nên biến đổi chúng như sau: 

++−=∇⋅+∇⋅ 
νννν

ννντν dPdPdPd VVVV div  div )(  

 −+
νν

νντ dτd VV div  div )( .                      (2.35) 

Các thành phần thứ nhất và thứ ba ở vế phải của biểu thức 
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này thể hiện sự phân kỳ của các vectơ trong thể tích khép kín. 
Và theo định lý Gauss−Ostrogradski thì các tích phân theo thể 
tích ở trên đây có thể được biến đổi thành các tích phân theo 
mặt. Khi đó thành phần thứ nhất được lý giải như là công của 
các lực áp suất thủy tĩnh, thành phần thứ ba − là công của các 
lực ma sát. Trong số hạng thứ hai phân kỳ của tốc độ có thể 
được thay thế bằng biến đổi theo thời gian của mật độ nước dựa 
trên phương trình liên tục. Nhưng cùng phép toán này không 
thể thực hiện được với số hạng cuối cùng vì ở đó τ  là tenxơ. Số 
hạng này thể hiện sự ảnh hưởng đồng thời của các ứng lực nhớt 
và građien tốc độ tới năng lượng của hệ. Nó luôn luôn âm và thể 
hiện sự mất mát động năng do nhớt, tức nó xác định tốc độ tiêu 
tán động năng D  do nhớt. 

Vì thể tích trong phương trình (2.31) là một đại lượng tùy ý 
và có thể là đại lượng vô cùng bé, nên sau khi lưu ý tới những gì 
đã trình bày ở trên ta được phép viết phương trình này dưới 
dạng vi phân 

D
dt
dP

dt
dG

dt
dE

dt
dE npk −−=+ ρ

ρ
,                    (2.36) 

ở đây  thể hiện công của các lực mặt, tức các thành phần 

thứ nhất và thứ ba của (2.35). Dấu đứng trước thành phần này 
được xác định bằng cách lưu ý rằng khi tách áp suất thủy tĩnh 
ra thì thành phần này đổi dấu thành ngược lại. 

ưnG

Sau khi thay thế các ứng lực nhớt bằng những biểu thức 
của chúng (2.18), (2.19), tốc độ tiêu tán năng lượng D  được biểu 
diễn bằng công thức 
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D ρκ ,         (2.37) 

ở đây −ji,  chỉ ký hiệu trục tọa độ của các giá trị. 

Trong công thức từng số hạng có giá trị dương. Vì số hạng 
cuối cùng biểu diễn phân kỳ của tốc độ nhỏ hơn tổng của hai 
thành phần còn lại, nên tất cả biểu thức D  sẽ là một đại lượng 
dương với mọi tốc độ dòng chảy bất kỳ. 

Tổng của động năng và thế năng được gọi là năng lượng cơ 
học. Khái niệm này thường hay được sử dụng, bởi vì trong một 
số quá trình ở đại dương với một chút giản lược có thể xem rằng 
năng lượng cơ học là bất biến, chỉ có động năng và thế năng 
chuyển đổi lẫn nhau. Hiện tượng như vậy xảy ra ví dụ như với 
sóng lừng. 

Phương trình (2.36) chứng tỏ rằng cơ năng biến thiên chủ 
yếu do tác động của các lực mặt. ảnh hưởng của các hiệu ứng co 
nén không lớn, và không được tính đến khi xem xét nhiều quá 
trình ở đại dương. Tốc độ tiêu tán năng lượng cũng không lớn và 
thông thường không vượt quá một số phần trăm của số hạng 
thứ nhất, nhưng dấu của nó không thay đổi và D  luôn làm 
giảm sự gia tăng của động năng. Vì vậy, nhất thiết phải chú ý 
tới tiêu tán năng lượng trong các tính toán với thời hạn dài cũng 
như trong khi mô phỏng bức tranh khí hậu của hoàn lưu nước, 
thủy triều và các quá trình động lực học khác. 

Trong một số trường hợp để thuận tiện người ta có thể biểu 
diễn phương trình cơ năng dưới một dạng khác. Khi đó hai số 
hạng sau cùng trong biểu thức (2.31) không được biến đổi, còn 
các số hạng động năng và thế năng được tách riêng thành một 
hợp phần biến đổi địa phương và một hợp phần bình lưu 
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Thành phần thứ hai của biểu thức (2.31) chứa áp suất, 
trong trường hợp đang xét nên gộp vào số hạng bình lưu của 
năng lượng. 

Nếu tính tới những biến đổi đã nêu ở trên, phương trình 
(2.31) có thể biểu diễn dưới dạng vi phân như sau 

τρρρρ ∇⋅=







++∇⋅+








+

∂
∂

VV PgzVgzV
t 22

22

.       (2.38) 

Tổng ở số hạng thứ hai của phương trình biểu thị áp suất 
tổng cộng gồm áp suất động lực học và áp suất tĩnh học. 

Có thể thu được phương trình biểu diễn sự biến đổi của nội 
năng, nếu từ phương trình năng lượng toàn phần trong đó đã bổ 
sung thêm số hạng tính đến nhập lượng entalpy do biến đổi độ 
muối của hệ 

dt
dS

Sdt
dG

dt
dG

dt
dE

dt
dE ei

M

η

χ







∂
∂++=+ ,                 (2.39) 

ta đem trừ đi phương trình (2.36), khi đó 

dt
dS

S
D

dt
dP

dt
dQ

dt
dE e

η

χρ
ρ








∂
∂+++= .                  (2.40) 

ở đây đã giả thiết rằng công thực hiện trên hệ chỉ là do các 
lực mặt thực hiện, vì vậy những số hạng nào chứa  và i  đã 

bị giản ước. 
nG G

Biến đổi của độ muối của hệ có thể được thay thế qua phân 
kỳ của dòng muối khuếch tán SSS ∇−= ρκΦ . Bằng những gì đã 

nêu, phương trình mô tả sự biến đổi nội năng của hệ có dạng 

S

e

S
D

dt
dP

dt
dQ

dt
dE Φ div

η
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ρ
ρ








∂
∂−++= 1

.             (2.41) 

Nó cho thấy rằng lượng biến đổi nội năng của khối lượng 
nước biển được tạo thành từ lượng năng lượng nhập vào khối 
lượng nước theo con đường truyền nhiệt, công co nén hay giãn 
nở, tiêu tán động năng và dòng muối. Nếu so sánh bậc đại lượng 
của các thành phần trong phương trình này thì thấy rằng hiệu 
ứng tiêu tán động năng trong trường hợp nhiều nhất bằng một 
số phần trăm của hiệu ứng co nén. Vì vậy, trong các tính toán 
biến đổi nội năng người ta thường không tính đến sự tiêu tán. 
Số hạng sau cùng của phương trình cũng nhỏ hơn số hạng tiêu 
tán, vì vậy, ảnh hưởng của muối tới sự biến đổi nội năng cũng 
thường không được tính đến. 

2.4.  Phương trình biến đổi entropy và phương trình truyền 
nhiệt 

Entropy của nước biển là hàm số của trạng thái, nó biểu thị 
sự hiện diện của các quá trình làm phân bố lại các yếu tố thủy 
văn ở trong hệ. Vì vậy xác định biến đổi entropy rất quan trọng 
để biết xu hướng của các quá trình thủy văn trong nước biển. 

Để có được biểu thức mô tả sự biến đổi entropy, người ta 
thường sử dụng phương trình cơ bản của nhiệt động lực học, 
trong đó xét sự biến đổi của các tham số trạng thái của một đơn 
vị thể tích của hệ trong một khoảng thời gian nguyên tố: 

dt
dS

dt
dP

dt
dE

dt
dT μνρη −+= .                       (2.42) 
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Nếu tiếp tục thay thế biến đổi nội năng bằng biểu thức của 
nó (2.41) sẽ dẫn tới phương trình 
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.           (2.43) 

Phương trình này cho thấy rằng tốc độ biến đổi entropy của 
thể tích đơn vị nước biển được xác định bằng: lượng nhiệt nhập 
vào thể tích đó từ bên ngoài và nhiệt lượng chuyển đổi pha ở 
bên trong thể tích; nhập lượng nhiệt do sự tiêu tán động năng 
và nhập lượng entalpy do kết quả trao đổi muối với môi trường 
xung quanh. 

Tổng biến đổi entropy có thể biểu diễn dưới dạng các tổng 
biến đổi entropy chỉ do kết quả trao đổi nhiệt và khối lượng với 
môi trường bên ngoài e  và do diễn biến của các quá trình bên 

trong hệ  

dη
idη

dt
d

dt
d

dt
d ie ηηη += . 

Bởi vì khi mô tả số hạng biến đổi entropy từ bên ngoài 
chúng ta cho rằng số hạng đó thể hiện sự khác biệt về trạng 
thái của hệ so với trạng thái cân bằng, nên để tách riêng nó 
trong phương trình (2.43) chỉ cần chấp nhận các tham số trạng 
thái T , μ  không đổi, tốc độ tiêu tán 0=D , không có sự chuyển 

đổi pha trong hệ, vì vậy lượng nhập nhiệt vào hệ được mô tả 
bằng phân kỳ của nó, tức 

Q

e

dt
dQ Φdiv−= .                                 (2.44) 

Trong trường hợp này số hạng biến đổi entropy từ bên 

ngoài cũng được xác định bằng phân kỳ của các dòng nhiệt và 
dòng muối 

η
η Φdiv−=
dt

d e

,                               (2.45) 

trong đó 
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Vì dòng entropy phụ thuộc vào phân kỳ của các dòng nhiệt 
và muối, nên nó có thể có cả giá trị dương lẫn giá trị âm. 

Để thu được biểu thức biểu diễn biến đổi entropy do các quá 
trình bên trong hệ chỉ cần lấy phương trình tổng quát (2.43) trừ 
đi công thức (2.45), trong khi đó nhớ rằng các tham số của hệ có 
thể thay đổi và phân kỳ của tích số hai biến số được thể hiện 
dưới dạng hai số hạng. Khi đó 
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∇= ΦΦΦ . 

(2.46) 

Từ biểu thức vừa nhận được thấy rằng phần biến đổi 
entropy này được xác định bằng sự phân bố không đều của các 
tham số trạng thái ở trong thể tích nước biển nguyên tố đã được 
tách ra, bằng nhiệt lượng chuyển đổi pha  và bằng tiêu tán 

cơ năng thành nhiệt. Biến đổi entropy bên trong hệ còn được gọi 
theo một cách khác là sự sản xuất entropy và theo tiên đề thứ 
hai của nhiệt động lực học nó không thể có giá trị âm. 

ΦQ

Đạo hàm riêng của entropy có thể được biểu diễn dưới dạng 
tổng của giá trị địa phương của nó và bình lưu, vì vậy dựa trên 
các biểu thức (2.45) và (2.46) nhận được 
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ηηηϕη Φdiv−∇⋅−=∂
V)(

dt
.                        (2.47) 

Biểu thức này cho thấy rằng sự biến đổi entropy ở vùng đại 
dương nào đó phụ thuộc vào sự sản sinh ra nó ở địa phương, vào 
bình lưu và phân kỳ của dòng entropy. Như đã nhận xét, thành 
phần thứ nhất của phương trình này không âm, còn hai số hạng 
còn lại có thể có dấu bất kỳ. Vì vậy biến đổi địa phương của 
entropy cũng có thể là tăng lên, cũng có thể là giảm đi. 

Các mối tương quan đã thu được ở chương 1 giữa entropy 
và những tham số như nhiệt độ, độ muối và áp suất cho phép ta 
biến đổi phương trình (2.43) sao cho có thể xác định được sự 
biến thiên của nhiệt độ nước. Muốn vậy phải thay thế vi phân 
toàn phần của entropy bằng các vi phân riêng của nhiệt độ, độ 
muối và áp suất, sau đó thay thế chúng thông qua các quan hệ 
Maxwell. Kết quả nhận được biểu thức 
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Thành phần thứ hai ở vế trái của biểu thức vừa nhận được 
chính là lượng bổ sung đoạn nhiệt cho nhiệt độ. Thật vậy, như 
có thể suy ra từ công thức (1.64), 

dt
dP

C
kT

dt
dP
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PS
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PSPS

 νν =
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                       (2.49) 

biểu diễn sự biến thiên nhiệt độ đoạn nhiệt. Vì vậy, khi đưa ra 
nhiệt độ thế vị theo công thức (1.69), số hạng này bị biến mất và 
phương trình xác định ϑ  nhận được dạng 

S

e

PS D
dt

dQ
dt
dC Φdiv)(μϕϑρ ++= ,                   (2.50) 

ở đây 
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Một biểu thức tương tự sẽ nhận được nếu phương trình nội 
năng được sử dụng làm biểu thức xuất phát. 

Thành phần cuối cùng của biểu thức (1.50) đặc trưng cho 
các quá trình nhiệt trong nước biển do có sự hiện diện của 
građien độ muối gây nên. Tuy nhiên, trong các điều kiện thực số 
hạng này chỉ được chú ý khi nghiên cứu những quá trình vi mô 
trong đó sự khuếch tán phân tử có ảnh hưởng đáng kể và có thể 
có những građien địa phương lớn của độ muối. Khi xét các quá 
trình quy mô lớn, đặc biệt nếu như sự xáo trộn mạnh hơn  sự 
khuếch tán phân tử, thì vai trò của số hạng vừa nêu nhỏ và nó 
không được đưa vào phương trình. 

Lượng nhập nhiệt tổng cộng thường được phân chia thành 
nhiệt biến đổi pha  và phân kỳ của các dòng nhiệt khuếch 

tán 
LQ

Φ và nhiệt tia . Sau khi sử dụng phép thay thế này và bỏ 
qua lượng nhập nhiệt do khuếch tán muối thì phương trình biểu 
diễn sự biến đổi nhiệt độ thế vị của nước được thể hiện bằng 
biểu thức 

B






 +−+= )(1
BΦdivD

dt
dQ

Cdt
d L

PSρ
ϑ

.                 (2.51) 

Phương trình này gọi là phương trình truyền nhiệt hay 
phương trình nhiệt động lực học. Chuyên từ sau thường được 
dùng trong văn liệu ngoại quốc. 
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Lượng nhập nhiệt do biến đổi pha trong nước chỉ xảy ra ở 
những vùng tạo và tan băng ở bên trong nước. Chi phí nhiệt cho 
bay hơi nước từ bề mặt đại dương không được đưa vào phương 
trình đang xét, bởi vì quá trình này quy ước tính đến trong 
phương trình cân bằng nhiệt của mặt đại dương. Sự phân biệt 
các dòng nhiệt như vậy không phải là điều bắt buộc, mà chỉ là 
để làm cho dạng viết của phương trình đơn giản hơn. 

Vì nguồn nhiệt chuyển đổi pha ở bên trong nước và sự tiêu 
tán cơ năng có vai trò nhỏ nên hai số hạng đầu của phương 
trình (2.51) không được tính đến trong nhiều bài toán thực tế 
của hải dương học. Những biến đổi tiếp theo đối với phương 
trình là làm sao dòng nhiệt tia chỉ được tính đến bằng thành 
phần thẳng đứng ( B ) do sự hấp thụ năng lượng Mặt Trời sóng 
ngắn trực xạ và tán xạ. Dòng nhiệt khuếch tán được xem là tỷ 
lệ thuận với građien nhiệt độ 

ϑλ ∇−= mΦ ,                                     (2.52) 

ở đây 6,0≈mλ  W/(m.K) − hệ số truyền nhiệt phân tử của nước. 

Trong nhiều trường hợp người ta cũng không phân biệt 
giữa các nhiệt dung đẳng áp và đẳng thể tích của nước biển, mà 
sử dụng khái niệm nhiệt dung không đổi trung bình C . Tất cả 
những điều giản ước và những biến đổi đã nêu dẫn tới một 
phương trình truyền nhiệt có dạng đơn giản hơn 

z
B

dt
dC m ∂

∂−∇= ϑλϑρ 2 .                           (2.53) 

Sau này sẽ chỉ ra rằng do sự xáo trộn rối của nước ở các đại 
dương và các biển và do khó mô tả xáo trộn rối nên những phép 
đơn giản hóa trên đây đối với phương trình truyền nhiệt làm 
giảm độ chính xác xác định nhiệt độ không nhiều như trường 
hợp thực hiện các phép đơn giản hóa đối với quá trình rối. 

2.5.  Hệ phương trình tổng quát nhiệt động lực học đại dương 

Hệ các phương trình đã thu được ở trên mô tả đầy đủ các 
quá trình động lực và nhiệt muối ở đại dương. Thật vậy, chuyển 
động của nước được mô tả bằng các phương trình (2.20) và (2.23) 
hay những phương trình tương tự với chúng, biến thiên của 
nhiệt độ và độ muối − các phương trình (2.50) và (2.29), mật độ 
nước − một trong những phương trình trạng thái, các phương 
trình tương ứng biểu diễn sự biến thiên của những dạng năng 
lượng và entropy khác nhau. Dĩ nhiên, muốn giải các phương 
trình đó phải sử dụng những điều kiện biên quy định sự trao 
đổi những dạng năng lượng và những dòng khối lượng khác 
nhau. Song trong nhiều trường hợp khi mô tả những quá trình 
nhiệt động lực học đại dương nào đó không nhất thiết phải sử 
dụng tất cả những phương trình đã nêu. 

Nếu được phép xem mật độ nước là không đổi, thì mô hình 
đại dương giản ước như vậy gọi là mô hình đồng nhất. Người ta 
sử dụng nó khi xem xét sóng gió, các dòng chảy trôi, thủy triều. 

Một mô hình đầy đủ hơn là mô hình đại dương trong đó có 
tính đến sự biến thiên mật độ nước chỉ do áp suất. Mô hình như 
vậy được gọi là mô hình chính áp (barotrop). Nó được dùng khi 
mô tả các sóng nội, dòng chảy gió và dòng chảy građien. 

Trạng thái đại dương mà khi mô tả nó phải tính đến biến 
thiên mật độ nước do áp suất, nhiệt độ và độ muối được gọi là 
trạng thái tà áp (baroclin). Mô hình này được dùng nhiều nhất 
khi mô tả các dòng chảy trong đó sự bổ sung mật độ có vai trò 
đáng kể, khi mô tả đối lưu, khi mô tả phần lớn các quá trình 
nhiệt muối và băng v.v.. Nhưng ngay trong trường hợp này 
cũng có thể sử dụng một số giản ước, một trong số những giản 
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ước đó là do Boussinesq đề xuất. Xuất phát từ chỗ trong các 
điều kiện tự nhiên mật độ nước biển biến đổi không nhiều hơn 
vài chục phần trăm, còn biến thiên tốc độ có thể vượt trên 100%, 
ông đã đề xuất bỏ qua số hạng thứ nhất trong phương trình liên 
tục (2.23). Trong trường hợp này phương trình liên tục có dạng 

0=Vdiv .                                     (2.54) 

Sai số của phương trình viết như trên đối với các chuyển 
động quy mô vừa và quy mô lớn không vượt quá một phần trăm, 
vì vậy trong thực hành hải dương học phương trình này thường 
được sử dụng. 

Khi xét sự phân tầng thẳng đứng của đại dương người ta 
nhận thấy rằng nếu trắc diện mật độ nước biển khác với trắc 
diện đoạn nhiệt thì trong đại dương xuất hiện lực Acsimet ảnh 
hưởng tới sự xáo trộn nước theo phương thẳng đứng. Boussinesq 
đã đề xuất xem xét sự sai lệch của trạng thái đại dương thực so 
với trạng thái chuẩn, trạng thái chuẩn được hiểu là trạng thái 
bất động của nó với entropy không đổi. Và trong trường hợp này 
nhiệt độ thế vị và độ muối thế vị không đổi, các mặt đẳng áp 
vuông góc với trọng lực, còn phương trình chuyển động biểu thị 
sự cân bằng giữa građien áp suất, ở đây nó chỉ còn là građien 
phương thẳng đứng, và gia tốc rơi tự do 

g
z

P
P c

c
c ρ=

∂
∂

=∇ .                               (2.55) 

Ký hiệu “ ” chỉ các tham số của đại dương ở trạng thái chuẩn. c

Vì mật độ thực tế của nước biển chỉ khác với mật độ chuẩn 
dưới một phần trăm, nên mối quan hệ vừa nhận được − gọi là 
phương trình thủy tĩnh, cũng đúng đối với các điều kiện đại 
dương thực với cùng sai số như vậy. 

Các građien áp suất, mật độ và gia tốc rơi tự do có mặt 
trong phương trình chuyển động có thể biểu diễn dưới dạng 
những giá trị chuẩn của chúng và những sai lệch so với chuẩn 

ccc
c

c

PPPP
ρρ

ρ
ρ
ρ

ρρ
′∇′=








+
′

−′∇+∇−=∇− ggg ...1)(1
.     (2.56) 

Phép xấp xỉ Boussinesq đối với phương trình chuyển động 
là thay thế mật độ thực bằng mật độ chuẩn và sử dụng phép 
xấp xỉ (2.56). Cuối cùng phương trình chuyển động không tính 
đến các lực tạo triều được viết dưới dạng 

( ) VV
V 22 ∇+

′∇−
′

=×+ κ
ρρ

ρω
cc

Pg
dt
d

.               (2.57) 

Số hạng thứ nhất ở vế phải của phương trình này biểu diễn 
độ nổi, tức sự ảnh hưởng của lực Acsimet. Khi xét các dòng chảy 
phương ngang có thể bổ sung áp suất chuẩn  không biến đổi 

trên hướng ngang vào građien dị thường áp suất. Trong trường 
hợp đó không sử dụng dị thường, mà là áp suất thực tế. 

cP

Phương trình chuyển động có thể được biến đổi bằng cách 
thay thế đạo hàm riêng của tốc độ dòng chảy thành các số hạng 
địa phương và bình lưu, trong đó số hạng bình lưu liên hệ với 
xoáy tốc độ  bằng công thức Ω









∇+×Ω+

∂
∂=⋅∇+

∂
∂=

2
)(

2V
ttdt

d
V

V
VV

VV
.         (2.58) 

Trong trường hợp này phương trình (2.20) trong xấp xỉ 
Boussinesq nhận được dạng 

( ) VV
V 2

2

2
2 ∇=








++∇+×+Ω+

∂
∂ κ

ρ
ω gzVP

t c
.          (2.59) 
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Khi xét các sóng trọng lực kiểu sóng lừng chỉ cần tính đến 
các thành phần thứ nhất và thứ ba từ phương trình này. Các 
thành phần khác có vai trò nhỏ. Nếu tính thủy triều thì phải 
đưa thêm lực tạo triều  vào phương trình đã dẫn, còn độ nhớt 

của chất lỏng cũng có thể không cần chú ý. Trong cả hai trường 
hợp này phương trình (2.59) chứa hai ẩn số 

nF

V  và P , vì vậy 
phương trình liên tục (2.54) được sử dụng bổ sung. 

Trong trường hợp tính toán đường đầu tốc dòng chảy trôi 
thì không chú ý tới thành phần thứ ba của phương trình (2.59) 
và độ xoáy , còn độ nhớt phân tử được thay thế bằng nhớt rối. 
Nhưng khi tính toán dòng chảy gió thì cần đến građien phương 
ngang của áp suất trong điều kiện thủy tĩnh, do đó nó được biểu 
diễn thông qua građien của mực nước 

Ω

ζρ ∇=∇ gP c .                                   (2.60) 

Vì ảnh hưởng của các dao động mực nước biển phổ biến tại 
tất cả các độ sâu do độ nén nhỏ của nước biển, nên nhiều khi cả 
trong tính toán dòng chảy gió cũng phải kể tới các građien mật 
độ nước biển 

∇+∇=∇
z

c dzggP
0

ρζρ .                           (2.61) 

Đương nhiên là trong khi đó phải dùng tới phương trình mô 
tả sự biến thiên của mật độ nước. Nếu tính đến mật độ nước 
biến thiên thì dòng chảy nhận được sẽ thuộc về loại dòng chảy 
tà áp. 

 

 

Tài liệu tham khảo bổ sung 

1. Карлин Л. Н., Кяюйков Е. Ю., Кутько В. П. Мелкомасштаб-
ная структура гидрофизических полей верхнего слоя 
океана. М., Гидрометеоиздат, 1988. 162 с. 

2. Ландау Л. Д, Лившиц Е. М. Теоретическая физика. т. V1. 
Гидродинамика: (учебное пособие). 4-е изд. М., Наука, 1988. 
733 с. 

 

Câu hỏi tự kiểm tra 

1. Những lực nào trong phương trình chuyển động thuộc loại các lực 
mặt và tại sao? 

2. Đặc thù của phương trình chuyển động của môi trường lỏng là gì? 

3. Vì sao trong phương trình chuyển động xuất hiện građien áp suất 
thủy tĩnh và các ứng lực nhớt? 

4. ý nghĩa vật lý của phương trình liên tục là gì và vì sao nó thực tế 
luôn được sử dụng cùng với phương trình chuyển động? 

5. Hãy giải thích những khác biệt của biến thiên riêng và biến thiên 
địa phương của mật độ nước và độ muối trong các phương trình liên 
tục và khuếch tán muối. 

6. Cơ năng của một thể tích nước biển là gì và những nhân tố nào ảnh 
hưởng tới sự biến đổi của nó? 

7. Cái gì ảnh hưởng tới sự biến thiên nội năng của nước biển? 

8. Có tồn tại không sự liên hệ giữa các dạng năng lượng khác nhau của 
nước biển như một hệ nhiệt động lực học? 

9. Làm thế nào để chuyển từ phương trình cơ bản của nhiệt động lực 
học sang phương trình truyền nhiệt? 

10. Cái gì ảnh hưởng tới sự biến thiên entropy của thể tích nước biển? 

11. ý nghĩa của các phép xấp xỉ Boussinesq là gì? 
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Chương  3 

những tính chất cơ bản và mô tả về rối 
trong đại dương 

3.1.  Định nghĩa rối 

Trong tự nhiên nhận thấy có hai kiểu chuyển động của các 
môi trường chất lỏng và chất khí: chuyển động phân lớp và 
chuyển động rối. Kiểu chuyển động thứ nhất được đặc trưng 
bằng tốc độ dòng chảy không đổi hoặc biến đổi từ từ đều đặn. 
Nếu đưa một chất nhuộm màu có mật độ không khác với mật độ 
nước vào trong dòng chảy như vậy, sẽ nhận thấy rõ một đường 
đều đặn, đường này chỉ hơi loe rộng ra một chút do sự khuếch 
tán phân tử của chất màu. 

Dòng chảy rối có đặc điểm là trên nền vận chuyển chung 
nhận thấy rõ những thăng giáng vô trật tự của tốc độ với cường 
độ khác nhau (hình 3.1). 

Nếu chất lỏng không đồng nhất, thì đồng thời với những 
thăng giáng của tốc độ dòng chảy còn nhận thấy những thăng 
giáng của nhiệt độ và độ muối cũng như của các yếu tố hải 
dương học khác. Các nhiễu động này ngẫu nhiên về độ lớn, 
hướng và thời gian. Bởi vì khi đó thể tích ngẫu nhiên của chất 
lỏng được vận chuyển đi cùng với những tính chất đặc thù của 

mình, nên sự tái phân bố những tính chất đó trong không gian 
và thời gian diễn ra nhanh hơn rất nhiều so với trong quá trình 
phân tử thuần túy. Tính ngẫu nhiên của quá trình, trong đó 
không thể xác định chính xác các trường tức thời của những đặc 
trưng hải dương học, buộc người ta phải tìm những chỉ tiêu quá 
độ từ dòng chảy phân lớp sang dòng chảy rối và ngược lại, 
những nguyên nhân phát sinh rối ở đại dương, phương pháp mô 
tả và tính tới rối trong các quá trình hải dương học. 

 

 

Hình 3.1. Ví dụ về băng ghi tốc độ và hướng dòng chảy [2] 

 
Reynolds đã xác định điều kiện quá độ từ dòng chảy phân 

lớp sang dòng chảy rối vào cuối thế kỷ 19 khi nghiên cứu 
chuyển động của chất lỏng trong các ống thủy động. Ông đã đề 
xuất chỉ tiêu đồng dạng động lực của các dòng chảy của chất 
lỏng nhớt không nén 
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κ
Vl=Re , 

về sau gọi là số Reynolds. 

ở đây  và  − các giá trị đặc trưng của tốc độ dòng chảy 
và quy mô của nó, 

V l
−κ  hệ số nhớt động học. 

Số Reynolds thường được lý giải như là tương quan giữa lực 
quán tính và lực nhớt trong dòng chảy của chất lỏng. Nếu trong 
dòng chảy phân lớp có một nhiễu động ngẫu nhiên xuất hiện, 
thì gia tốc quán tính sẽ giúp nguyên tố chất lỏng tiếp tục đi 
chệch khỏi tia phân lớp, còn gia tốc nhớt thì sẽ làm tắt dần 
nhiễu động đó. 

Tồn tại một giá trị tới hạn nào đó của số Reynolds  đặc 

trưng cho sự mất tính ổn định thủy động của dòng chảy phân 
lớp đối với những nhiễu động nhỏ. Khi  chuyển động ổn 

định đối với những nhiễu tốc độ và là chuyển động phân lớp. 
Khi  chuyển động không ổn định đối với những nhiễu 

tốc độ và trở thành chuyển động rối. 

cRe

cReRe <

cReRe >

Sự quá độ từ dòng chảy phân lớp sang dòng chảy rối xảy ra 
tại các giá trị  khác nhau tùy thuộc vào dạng dòng chảy. 

Theo dữ liệu của [2] đối với những thí nghiệm trong phòng thí 
nghiệm sự phát sinh rối của dòng chảy dạng mặt phẳng bắt đầu 
tại ∼1000−2500. Nếu như ngăn chặn trước các nhiễu ban 
đầu, thì có thể trì hoãn sự quá độ sang rối đến ∼106 [3]. 

cRe

cRe

cRe

Vì ước lượng giá trị  vô định như vậy, nên người ta 

không thể chỉ giới hạn bằng một số thí nghiệm, mà phải phát 
triển lý thuyết xuất hiện rối. Theo lý thuyết này thì sự quá độ 
từ dòng chảy phân lớp sang dòng chảy rối được mô tả dưới dạng 
mất mát độ ổn định của nghiệm phương trình chuyển động, kết 

quả là xuất hiện những chia nhánh, tức những rối loạn về căn 
bản trong dòng chảy [3]. Hiện nay những nghiên cứu như vậy 
mới thực hiện được cho một số hạn chế các dòng chảy đơn giản. 

cRe

Những thí nghiệm trong phòng thí nghiệm tiến hành trong 
hai chục năm gần đây về tạo thực nghiệm các dòng chảy rối đã 
cho thấy rằng rối không thể xem là chuyển động hỗn loạn hoàn 
toàn. Trong rối có biểu hiện một tính trật tự nào đó. Ví dụ trong 
dòng rối chảy xiết nhận thấy những chuyển động xoáy lớn trên 
toàn mặt cắt. Trong lớp biên rối sát tường ghi nhận được các 
xoáy dạng móng ngựa và các xoáy dọc quay về các phía ngược 
lại v.v.. [1]. 

Đối với điều kiện tự nhiên đại dương người ta đã nhận thấy 
một tính trật tự nào đó ở lớp váng dầu do tầu chở dầu để lại. Có 
thể đây là phản ánh đặc thù của rối phương ngang ở lớp mặt đại 
dương. Sự tồn tại những yếu tố trật tự trong chuyển động rối 
không cho phép định nghĩa rối như là một chuyển động hỗn 
loạn với biến thiên ngẫu nhiên của các đặc trưng hải dương học. 
Vì vậy việc định nghĩa rối trở thành vấn đề thận trọng hơn. Ví 
dụ, trong cuốn sách [3] đã đề xuất gọi rối là sự tiến hóa ngẫu 
nhiên của dòng chảy cuộn xoáy của chất lỏng nhớt. 

Khi sử dụng số  để xác định đặc điểm của dòng chảy đại 

dương đã xuất hiện thêm những khó khăn về lựa chọn quy mô 
đặc trưng l . Có lẽ để ước lượng l  có thể sử dụng bán kính tương 
quan của các thăng giáng tốc độ dòng chảy, tức khoảng cách mà 
tại đó hệ số tương quan chuẩn hóa đạt cực tiểu về trị tuyệt đối. 

cRe

Xáo trộn rối ở đại dương xuất hiện do tác động của nhiều 
lực. Đánh giá bậc đại lượng của năng lượng rối do các lực đó gây 
nên được thực hiện trong cuốn sách [2]. Năng lượng rối  TE
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nhiều nhất đươc phát sinh do sự đổ nhào các sóng mặt. Mặc dù 
người ta cho rằng chỉ vài phần trăm năng lượng của sóng bị chi 
phí cho rối, song sóng gió với độ cao khoảng 1 m mỗi giây tạo ra 
năng lượng khoảng 5  m2/s3 cho một đơn vị khối lượng nước. 
Đại lượng này biểu thị tốc độ biến thiên năng lượng của một đơn 
vị khối lượng nước ( dtdE ). 

10−

T /

)/ dt

910−

Phần năng lượng rối đáng kể được sinh ra trong các dòng 
chảy trôi vì sự bất ổn định của các dòng chảy do građien thẳng 
đứng lớn của tốc độ ngang. Trong gió vừa giá trị của dòng năng 
lượng tới này có thể đạt tới 6−  m2/s3. 10

T 10

Sóng và dòng chảy trôi phát sinh rối ở lớp Ekman trên của 
đại dương. Bởi vì sóng và dòng chảy trôi thực tế luôn tồn tại, 
nên lớp này thường luôn là lớp rối. 

Thủy triều có tác động rối đáng kể. Năng lượng thủy triều 
chủ yếu bị tiêu tán ở lớp sát đáy. Nếu xuất phát từ những ước 
lượng về tổng năng lượng thủy triều có thể cho rằng phần năng 
lượng rối do thủy triều đóng góp là  m2/s3. 710−

Nhân tố tiếp theo gây nên xáo trộn rối ở đại dương là đối 
lưu, chủ yếu xuất hiện ở lớp trên của đại dương do giảm nhiệt 
độ và tăng độ muối. Các ước lượng về tác động của lực Acsimet 
dẫn tới con số ∼  m2/s3. Đối lưu trong bề dày đại 

dương và ở lớp sát đáy yếu hơn, ở đó phân tầng mật độ ổn định. 

(dE 8−

Sự bất ổn định của sóng nội và hoàn lưu nước trong sóng 
nội do građien tốc độ chảy lớn cũng tạo rối ở các lớp có sóng nội 
phát triển. Tốc độ phát sinh năng lượng rối ở đây được ước tính 
bằng bậc đại lượng  m2/s3. Các dòng chảy đại dương lớn 
cũng có tốc độ phát sinh rối bằng khoảng như vậy. Rối còn được 
phát sinh bởi sự đối lưu xuất hiện trong bề dày đại dương do có 

những khu vực phân tầng mật độ bất ổn định hình thành cục bộ 
ở nơi đó. 

Mặc dù có rất nhiều lực gây nên rối đại dương như thế, 
song rối phân bố trong đại dương không phải ở mọi nơi. Trong 
bề dày chính của đại dương rối tập trung thành những khu vực 
cục bộ − các vết rối. Những nghiên cứu cấu trúc vi mô của đại 
dương đã cho biết rằng các vết này có độ dày khoảng một số 
mét, còn bán kính − vài trăm mét. Trong [6] đề xuất mô tả kích 
thước và khả năng tồn tại của các vết đó bằng những quan hệ 
xác suất. 

Vậy ở đại dương thực tế luôn tồn tại lớp phía trên có rối 
khá phát triển. Lớp này có ranh giới phía dưới là nêm mật độ và 
biểu lộ cục bộ khá rõ nét. Trong bề dày chính của đại dương rối 
phổ biến dưới dạng các vết có ranh giới phân định rất rõ nét. 
Những vết này phân bố theo thời gian và không gian rất không 
đều đặn và liên quan tới những vùng sóng nội và đối lưu nội tại 
khối nước. ở lớp sát đáy, mặc dù có yếu hơn so với ở lớp mặt, 
nhưng theo các dữ liệu quan trắc thì rối phát triển rộng khắp. 

Tất cả những nhân tố đã nêu dẫn tới hình thành những 
nhiễu động rối quy mô khác nhau. Đã xác định được rằng rối 
phát sinh mạnh mẽ nhất ở ba khu vực chuyển động đại dương: 
1) ở quy mô các xoáy đại dương và uốn khúc của các dòng chảy 
đại dương (gần 106 m), 2) ở quy mô các dao động quán tính và 
dao động thủy triều (khoảng 104 m), 3) ở quy mô các sóng gió 
(khoảng 101 m). Tương ứng có ba quy mô rối: quy mô lớn (rối vĩ 
mô), quy mô trung bình (rối quy mô vừa), quy mô nhỏ (rối vi 
mô). Trong phạm vi những khu vực rối này các kích thước của 
nhiễu động phương ngang và thẳng đứng và thời gian kéo dài 
của chúng rất khác nhau (bảng 3.1). 
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Từ bảng 3.1 thấy rằng rối quy mô lớn và trung bình là rối 
tựa hai chiều, tức các kích thước của nó theo phương ngang lớn 
hơn nhiều so với theo phương thẳng đứng. Rối quy mô nhỏ đồng 
nhất hơn, đặc biệt ở khu vực các nhiễu động nhỏ nhất, theo dữ 
liệu quan trắc, nó thực tế là đẳng hướng. Điều này làm giảm 
nhẹ rất nhiều cho việc nghiên cứu rối, vì vậy chính là rối quy 
mô nhỏ được nghiên cứu kỹ nhất. 

Bảng 3.1. Các quy mô không gian − thời gian đặc trưng của nhiễu động rối 

Quy mô 
của các nhiễu động không gian Khu vực rối 

phương ngang thẳng đứng 

Quy mô của các  
nhiễu động theo 

thời gian, s 

Quy mô lớn 105−106 102−103 105−107 

Quy mô trung bình 104−105 101−102 103−105 

Quy mô nhỏ 10-1−102 10-1−101 100−103 

3.2.  Lấy trung bình các phương trình nhiệt động lực học 

Tại những trị số lớn của số Re, trong dòng chất lỏng có 
những nhiễu động vô trật tự của tốc độ, áp suất, nhiệt độ và của 
các đại lượng khác. Do đó sự phụ thuộc của các giá trị tức thời 
của những yếu tố hải dương học với thời gian và không gian là 
không thể tính trước được. Thậm chí ứng với cùng những điều 
kiện bên ngoài như nhau thì mỗi lần chúng sẽ khác nhau. Chỉ 
có thể mô tả được những đặc trưng trung bình nào đó của dòng 
chảy rối. Trên thực tế thường người ta giới hạn ở lấy trung bình 
trong một khoảng thời gian nào đó. Còn lấy trung bình theo một 
vùng không gian nào đó [4] hoặc lấy trung bình không gian − 

thời gian đồng thời thì hiếm khi được thực hiện. Lấy trung bình 
theo thời gian thực hiện dễ hơn, bởi vì để làm việc đó thường có 
thông tin cần thiết dưới dạng các số liệu quan trắc tại điểm nào 
đó. Khi chọn phương pháp lấy trung bình người ta sử dụng 
những quy tắc do Reynolds đề xuất từ cuối thế kỷ 19. áp dụng 
những quy tắc lấy trung bình đối với các phương trình vi phân 
của thủy động lực học không được làm thay đổi bản chất của 
chúng và phải thu được các phương trình đủ đơn giản để xác 
định các giá trị trung bình của các đặc trưng thủy động lực học. 

Giả thiết rằng giá trị tức thời của một đặc trưng bất kỳ ϕ  
có thể biểu diễn qua giá trị trung bình của nó ϕ  trong khoảng 

thời gian đã chọn và qua độ lệch khỏi đại lượng trung bình đó 
ϕ′ , tức 

ϕϕϕ ′+=)(t ,                                   (3.1) 

ở đây 
Δ+

Δ−Δ
=

2/

2/

)(1 tt

tt

d
t

ξξϕϕ   . Khoảng thời gian tΔ há nhất trong đó 

thực hiện lấy trung bình phải làm sao để thỏa mãn điều kiện 

 n

0)(1 2/

2/

=′
Δ

=′ 
Δ+

Δ−

tt

tt

d
t

ξξϕϕ   .                         (3.2) 

Giá trị lớn nhất của khoảng  phải đáp ứng yêu cầu: trong 
phạm vi khoảng thời gian đó giá trị trung bình của hàm 

tΔ
ϕ  

không được biến đổi 

ϕξξϕϕ =
Δ

= 
Δ+

Δ−

2/

2/

)(1 tt

tt

d
t

   .                        (3.3) 

Tùy thuộc vào những yêu cầu về mức độ chi tiết mô tả quá 
trình mà người ta chọn quy mô lấy trung bình . Ví dụ, nếu tΔ

95                     96 



đòi hỏi mô tả đặc điểm dòng chảy trong một chu trình triều, thì 
chu kỳ lấy trung bình phải là khoảng chục phút, trong thời gian 
đó giá trị trung bình của dòng chảy không biến thiên một cách 
đáng kể. Trong trường hợp cần mô tả biến thiên mùa của dòng 
chảy chu kỳ lấy trung bình có thể lớn hơn nhiều, bởi vì không 
cần tái hiện những biến thiên triều của dòng chảy và những dao 
động vô trật tự quy mô giờ hay ngày mà những dao động này có 
thể rất lớn. Thông thường khi tăng khoảng thời gian lấy trung 
bình thì quy mô dao động của các đặc trưng thủy văn ở trong 
khoảng tΔ  đó tăng lên. 

Yêu cầu tiếp theo về lấy trung bình là điều kiện 

ξ
ϕ

ξ
ϕ

∂
∂=

∂
∂

,                                        (3.4) 

ở đây −ξ  tọa độ thời gian hay không gian. Ngoài ra còn cần 

tuân thủ những quy tắc sau đây: 

ψϕψϕ +=+ ,                                  (3.5) 

ϕϕ  cc = , nÕu ,                           (3.6)  const=c

ψϕψϕϕψ ′′+=  . 

Theo phương pháp lấy trung bình đã trình bày thì các giá 
trị trung bình của các hàm thu được không thể chính xác xem là 
kỳ vọng toán học của chúng được. Nhưng dù sao do tính chất 
không dừng của các quá trình thủy động lực tự nhiên và do tính 
đa quy mô của các nhiễu động rối không cho phép thu được 
những biểu thức đơn giản và có cơ sở chặt chẽ để xác định các 
giá trị trung bình trong khoảng lấy trung bình đã chọn theo một 
tập mẫu duy nhất, nên chúng ta buộc phải sử dụng những quan 

hệ đã dẫn trên đây. 

Việc lấy trung bình nên bắt đầu từ phương trình liên tục. 
Trong trường hợp đơn giản nhất có thể viết phương trình này 
trong hệ tọa độ Đêcac. Phương trình này được viết dưới dạng 
gọn và thuận tiện cho các thao tác tiếp sau như sau: 

0
)(
=

∂
∂

+
∂
∂

j

j

x
V

t
ρρ

,                               (3.7) 

trong đó chỉ số  liên tiếp nhận các giá trị 1, 2, 3 và đặc trưng 
tuần tự cho các tọa độ 

j
,x    Dấu lấy tổng các thành phần với 

các biến j  thường được bỏ đi. 
,y .z

x

Sau khi tiến hành lấy trung bình tuân theo công thức (3.6) 
trong phương trình liên tục sẽ xuất hiện tích các thăng giáng 

0
)'()( '

=
∂

∂
+

∂
∂

+
∂
∂

j

j

j

j

x
V

x
V

t
ρρρ

.                       (3.8) 

Thông thường 
V
V ′ ∼1, còn 

ρ
ρ ′ ∼ . Điều đó có nghĩa rằng số 

hạng cuối cùng của phương trình (3.8) bé hơn số hạng thứ hai 
ba bậc. Vì vậy trong thực hành hải dương học số hạng này bị bỏ 
đi. Trong trường hợp như vậy các phương trình đã được lấy 
trung bình và chưa được lấy trung bình có cùng dạng và có thể 
áp dụng gần đúng Boussinesq, tức 

3−10

0=
∂
∂

j

j

x
V

.                                       (3.9) 

Khi lấy trung bình phương trình chuyển động nên biểu 
diễn dưới dạng tenxơ để phân định những thành phần tốc độ 

97                     98 



theo các tọa độ khác nhau 

i
i

i
j

i
j

i V
x
pF

x
V

V
t

V 21 ∇+
∂
∂−=

∂
∂

+
∂
∂ κ

ρ
.                  (3.10) 

Dạng viết này liên kết các phương trình của ba thành phần 
tốc độ: , ,2V 3V  theo ba trục tọa zy1V    độ x ,, . Trong phương 
trình này để viết gọn đã ký iệu iF  là tổng của các gia tốc rơi tự 

do và Coriolis. Chúng không chứa các tích của các đặc trưng có 
tính thăng giáng, do đó trong khi lấy trung bình sẽ không xuất 
hiện tích các thăng giáng. Ngoài ra trong nó đã tính tới xấp xỉ 
Boussinesq và biểu thức (3.9). 

h

Để làm cho thao tác lấy trung bình được đơn giản phải biến 
đổi phương trình (3.10) thành phương trình của xung. Muốn 
vậy người ta nhân phương trình này với mật độ ρ , nhân 
phương trình (3.7) với  và cộng các biểu thức thu được iV

( ) i
i

iji
j

i V
x
pFVV

xt
V 2∇+

∂
∂−=

∂
∂+

∂
∂ κρρρρ

.             (3.11) 

Trong khi lấy trung bình phương trình này có thể nhớ rằng 
những thành phần chứa thăng giáng mật độ ba bậc nhỏ hơn các 
số hạng tương tự chứa mật độ trung bình. Vì vậy, sau này giống 
như trong phương trình liên tục các thành phần với thăng giáng 
mật độ sẽ bị bỏ đi. Trong trường hợp như vậy phương trình lấy 
trung bình của (3.11) sẽ có dạng 

( ) ( ) i
i

iji
j

ji
j

i V
x
pFVV

x
VV

xt
V 2'' ∇+

∂
∂−=

∂
∂+

∂
∂+

∂
∂ ρκρρρρ

.    (3.12) 

Phương trình trung bình này được gọi là phương trình 
Reynolds, còn số hạng chứa tích các thăng giáng tốc độ dòng 

chảy gọi là ứng suất Reynolds. Nếu liên kết các số hạng cuối ở 
vế trái và vế phải của phương trình (3.12), ta được 
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Số hạng chứa độ nhớt phân tử đặc trưng cho sự trao đổi 
động lượng giữa các phân tử nước, tức biểu diễn các ứng suất 
nhớt. Thành phần thăng giáng cũng đặc trưng cho sự trao đổi 
động lượng, nhưng không phải là trao đổi phân tử, mà là giữa 
những thể tích nước có tốc độ chuyển động tức thời khác nhau. 
Trong dòng chảy rối số hạng này lớn hơn nhiều so với các ứng 
suất nhớt, do đó ứng suất nhớt thường không được tính đến. 

Nếu viết ra tất cả các số hạng thăng giáng theo từng trục 
trong ba trục tọa độ thì nhận được tenxơ các ứng suất rối  ijT
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Các ứng suất , ,  vuông góc với những mặt phẳng 

tương ứng, các ứng suất còn lại − tiếp tuyến với chúng. 

xxT yyT zzT

Việc lấy trung bình các phương trình truyền nhiệt và 
khuếch tán muối thực hiện hoàn toàn tương tự. Người ta cũng 
nhân chúng với mật độ, còn phương trình liên tục − nhân với 
nhiệt độ ở trường hợp phương trình truyền nhiệt và nhân với độ 
muối ở trường hợp phương trình khuếch tán. Sau đó tiến hành 
lấy tổng của các phương trình truyền nhiệt và phương trình liên 
tục hoặc của phương trình khuếch tán và phương trình liên tục 
đã được biến đổi. Cuối cùng nhận được 
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Để cho tương tự với phương trình chuyển động ở đây cũng 
sử dụng cách viết gọn các số hạng bình lưu, còn ký hiệu dòng 
nhiệt Q  là tổng của nhiệt chuyển đổi pha, tiêu tán cơ năng 

thành nhiệt và dòng năng lượng tia thẳng đứng trong nước 

z
B

t
Q

t
Q L

∂
∂−+

∂
∂

=
∂
∂ ε . 

Khi lấy trung bình cũng sẽ lưu ý rằng những số hạng chứa 
thăng giáng mật độ, giống như trong phương trình (3.8), ba bậc 
bé hơn so với các số hạng tương tự nhưng chứa mật độ trung 
bình. Vì vậy sau khi lấy trung bình các số hạng với tháng giáng 
mật độ đó sẽ bị bỏ đi. Kết quả các phương trình truyền nhiệt và 
khuếch tán muối trung bình có dạng 

( )
t

Q
C

V
xx

V
xt PS

j
j

T
j

j
j ∂

∂+









−

∂
∂

∂
∂=

∂
∂+

∂
∂ 1' 'ϑρϑρκϑρϑρ

,   (3.17) 

( ) 









′−

∂
∂

∂
∂=

∂
∂+

∂
∂ '

j
j

S
j

j
j

VS
x
S

x
SV

xt
S ρρκρρ

.            (3.18) 

ý nghĩa vật lý của các số hạng của phương trình truyền 
nhiệt trung bình dễ dàng hiểu nếu nhân tất cả các thành phần 
của nó với . Trong trường hợp đó thành phần thứ nhất của 

phương trình (3.17) biểu thị sự biến thiên địa phương của 
entalpy, số hạng thứ hai − vận chuyển entalpy bởi dòng chảy 

trung bình dọc theo tọa độ . Số hạng ở vế phải của phương 

trình chứa độ dẫn nhiệt phân tử 

PSC

jx

Tκ  biểu thị phân kỳ của dòng 

entalpy phân tử. 

Số hạng 

Tjjϑ =′'

jx

PS ρVC φ                              (3.19) 

biểu thị dòng entalpy rối dọc trục , tức dòng này là do chuyển 

động vô trật tự của nước thực hiện, vì vậy nó luôn lớn hơn nhiều 
so với dòng entalpy phân tử. Tương tự như phân kỳ của dòng 

entalpy phân tử, số hạng 
j

Tj

x∂
∂φ

 có thể xem là phân kỳ của dòng 

entalpy rối. 

Trong phương trình (3.18) số hạng thứ nhất biểu thị sự 
biến thiên địa phương của khối lượng muối trong một đơn vị thể 
tích nước, số hạng thứ hai − vận chuyển khối lượng muối bởi 
dòng chảy trung bình dọc trục . ở vế phải chứa phân kỳ của 

dòng muối phân tử và dòng muối rối 

jx

SV j ′'ρSj =φ .                               (3.20) 

Giá trị của dòng muối rối cũng lớn hơn nhiều so với dòng 
muối phân tử, bởi vì ở đây sự vận chuyển muối được thực hiện 
bởi những khối lượng của chất lỏng. 

Nếu tập trung các dòng entalpy và muối theo các trục tọa 
độ, giống như đối với tenxơ các ứng suất (3.14), có thể viết 
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Các giá trị của những số hạng trong (3.14) và (3.21) phụ 
thuộc vào độ dài khoảng lấy trung bình. Như đã nhận xét, 
khoảng đó càng lớn thì xác suất mà các thăng giáng quy mô lớn 
rơi vào khoảng đó càng lớn. Thực tế quan trắc hải dương học cho 
thấy rằng khi tăng quy mô lấy trung bình thì giá trị tuyệt đối 
của tích các đại lượng thăng giáng sẽ tăng lên. 

Sự xuất hiện của những số hạng bổ sung chứa tích các 
thăng giáng trong các phương trình trung bình làm cho chúng 
khó giải, bởi vì những tích đó thường là không được biết trước. 
Thậm chí khi lấy trung bình các dòng chất thể rối đã xuất hiện 
các khó khăn với việc ước tính chúng theo các đặc trưng thăng 
giáng, bởi vì cần phải có những phương pháp quan trắc đặc biệt. 

3.3.  Các hệ số trao đổi rối chất thể 

Vì đo các tích thăng giáng của các đặc trưng hải dương học 
khó khăn, do nhu cầu biểu diễn chúng thông qua các đặc trưng 
trung bình để làm giảm số ẩn số trong các phương trình nhiệt 
động lực học, nên từ cuối thế kỷ 19 Boussinesq đã có ý tưởng 
tham số hóa ứng suất ma sát thông qua građien tốc độ trung 
bình và một hệ số tỷ lệ nào đó K . Boussinesq đã giả thiết rằng 
ứng suất rối trong dòng phẳng song song, giống như ứng suất 
phân tử, có thể biểu diễn qua građien của tốc độ chỉ biến thiên 
theo pháp tuyến với dòng. Thay vì hệ số nhớt động học phân tử 
κ đã đề xuất hệ số nhớt rối động học K , hệ số này phải lớn hơn 
nhiều so với hệ số nhớt phân tử, bởi vì sự trao đổi động lượng 
trong trường hợp đang xét là do chuyển động vô trật tự của các 
thể tích chất lỏng thực hiện 

z
uKwuT xzxz ∂
∂−=′′= ρρ .                          (3.22) 

Về sau hình thức viết các ứng suất như thế này cũng được 
áp dụng cho những biểu thức ứng suất ma sát theo các trục tọa 
độ khác. 

Smidth (năm 1917) đã truyền bá ý tưởng của Boussinesq 
sang biểu diễn dòng nhiệt rối qua građien nhiệt độ trung bình 
và hệ số tỷ lệ , gọi là hệ số truyền nhiệt độ rối, TK

j
TjPSjPSTj x

TKCTVC
∂
∂−=′= ρρφ ' .                  (3.23) 

ở đây thay vì nhiệt độ thế vị đã sử dụng nhiệt độ thông 
thường, bởi vì trong đại dương các thăng giáng cũng như các 
građien của chúng thực tế là như nhau. 

Dòng muối rối được biểu diễn hoàn toàn tương tự 

j
SjjSj x

SKSV
∂
∂−=′= ρρφ ' .                       (3.24) 

Trong các công thức (3.22)−(3.24) thay vì một ẩn số − tích 
các thăng giáng, đã có ẩn số khác − hệ số trao đổi rối, phụ thuộc 
vào cấu trúc bên trong của dòng chảy rối và quy mô lấy trung 
bình. Ngoài ra chúng ta không có một căn cứ nào về sự tỷ lệ của 
các dòng chất thể với građien của giá trị trung bình của chất thể 
đó ngoài sự tương tự với trao đổi phân tử. Đã có những thử 
nghiệm tính đến các đạo hàm bậc cao hơn khi mô tả các dòng 
chất thể, nhưng khi đó lại xuất hiện thêm những hệ số mới cần 
phải xác định. Vì vậy kiểu chính xác hóa như thế đã không được 
truyền bá. 

Nếu khái quát hóa hình thức viết các ứng suất Reynolds và 

103                     104 



các dòng nhiệt và muối rối có mặt ở các phương trình chuyển 
động, truyền nhiệt và khuếch tán muối, thì tương tự với các 
biểu thức (3.14) và (3.21) có thể viết 
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Từ sự so sánh các biểu thức (3.14) và (3.25) thấy rằng trong 
nhiều trường hợp sự đối xứng của các ứng suất khi biểu diễn 
chúng qua các hệ số rối không được thực hiện. 

Ví dụ, nếu như uvvu ′′=′′  thì không có căn cứ nào để cho 
rằng 

x
vK

y
uK yxxy ∂

∂=
∂
∂

. 

Để tránh những điều không tương đồng như vậy, giống như 
khi viết các ứng suất nhớt, người ta chấp nhận 
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Mặc dù thứ nguyên của tất cả các hệ số trao đổi rối như 

nhau (m2/s), song không có căn cứ nào để cho rằng những hệ số 
nhớt rối động học, truyền nhiệt độ và khuếch tán theo cùng các 
hướng là như nhau. Điều này là do không có cơ sở để cho rằng 
các giá trị thăng giáng tương đối của các chất thể khác nhau thì 
bằng nhau. 

Vì các thăng giáng chất thể liên quan tới sự di chuyển ngẫu 
nhiên của các thể tích chất lỏng, nên ở các trường phẳng đều 
của các đặc trưng hải dương học thì cùng một thể tích chất lỏng 
sẽ vận chuyển những nhiễu động của các yếu tố khác nhau. Vì 
vậy có cơ sở cho rằng có sự tỷ lệ giữa những thăng giáng tương 
đối của các đặc trưng khác nhau. Do đó, phải có sự tỷ lệ giữa các 
hệ số trao đổi rối về nhiệt độ, muối và xung lượng. Tương tự như 
các tỷ số giữa những hệ số trao đổi phân tử được thể hiện qua số 
Prantl (Pr) và số Smidth (Sc) 

Tκ
κ=Pr ,     

Sκ
κ=Sc ,                           (3.29) 

người ta đưa ra số Prantl rối (PrT) và số Smidth rối (ScT) 

TK
K=TPr ,     

SK
K=TSc .                       (3.30) 

Khác với các số Pr và Sc phân tử, các số PrT và ScT rối phụ 
thuộc vào đặc điểm của dòng nhiều hơn là vào những tính chất 
vật lý của chất. 

Các hệ số trao đổi rối rất khác nhau theo các hướng tương 
đối với chuyển động trung bình. Thông thường các thăng giáng 
trên phương thẳng đứng của các đặc trưng thủy văn nhỏ hơn so 
với trên phương ngang do sự phân tầng mật độ ổn định, vì vậy 
các dòng rối theo phương ngang lớn hơn theo phương thẳng 
đứng. Ngoài ra, do lấy trung bình các građien thẳng đứng của 
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chất thể lớn hơn các građien ngang. Tất cả những điều đó làm 
cho những hệ số rối phương thẳng đứng và phương ngang rất 
khác nhau: các hệ số thẳng đứng nhỏ hơn các hệ số phương 
ngang. Ví dụ, tỷ số giữa hệ số truyền nhiệt rối ngang  và 

thẳng đứng có thể biểu diễn dưới dạng 
TLK
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= .                               (3.31) 

Nếu giả sử rằng các tích thăng giáng ở tử số và ở mẫu số là 
như nhau, thì građien thẳng đứng của nhiệt độ xấp xỉ 3−4 bậc 
đại lượng lớn hơn građien ngang. Điều đó có nghĩa rằng hệ số 
truyền nhiệt độ rối ngang bằng ngần ấy lần lớn hơn hệ số thẳng 
đứng . Con số ước lượng này cũng đúng đối với những hệ số 

khuếch tán rối và nhớt rối. Sự khác biệt giữa các hệ số nhớt rối 
và truyền nhiệt độ rối không chỉ ở những gì đã trình bày trên 
đây, mà còn ở chỗ trong khi tương tác giữa các thể tích nước 
chuyển động hỗn loạn sự truyền động lượng còn diễn ra do các 
hiệu áp suất ở trong những thể tích nước đó. Trong các công 
thức đã dẫn điều này chưa được tính đến. 

TZK

Về hình thức các hệ số trao đổi rối có thể được xác định 
theo những công thức 
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Tuy nhiên muốn vậy phải biết các tích thăng giáng của 
chất thể. Trong phần lớn các trường hợp không có thông tin này. 
Ngoài ra, để sử dụng các hệ số trao đổi rối trong các phương 
trình với những đặc trưng thủy động lực trung bình phải biết 
biểu diễn các hệ số đó qua những giá trị trung bình của các yếu 
tố. Nhiệm vụ này đã được giải quyết thành công nhất đối với 
trường hợp rối ở sát tường. 

Khi nghiên cứu dòng chảy rối phẳng song song Prantl (năm 
1925) đã đề xuất rằng các thăng giáng tốc độ dòng chảy bị chi 
phối bởi quá trình di chuyển những thể tích chất lỏng từ một 
mực này tới một mực khác trên khoảng cách . Nếu građien tốc 
độ trung bình là 



zu ∂∂ / , thì một xoáy trong khi giữ nguyên tốc 
độ ban đầu của mình khi di chuyển tới khoảng cách , nơi tốc 
độ trung bình đã khác, sẽ gây nên lượng biến thiên tốc độ dòng 
chảy là  



z
uu
∂
∂=′  .                                   (3.35) 

Nếu cho rằng rối quy mô nhỏ là đẳng hướng thì tỷ số giữa 
thăng giáng tốc độ thẳng đứng và građien tốc độ trung bình 
cũng sẽ bằng như thế. Do đó, 

2
2 







∂
∂=′′

z
uwu  .                             (3.36) 

Đối sánh các công thức (3.36) và (3.32) dẫn đến định nghĩa 
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z
uK xz ∂
∂= 2 .                                 (3.37) 

Trị tuyệt đối của građien tốc độ được đưa vào công thức 
trên là do hệ số trao đổi rối được xem là dương tương tự như hệ 
số nhớt rối động học. 

Khoảng cách  trên đó các xoáy rối bị phá hủy, hòa trộn với 
nước xung quanh và làm mất xung của mình, được gọi là độ dài 
quãng đường xáo trộn. Theo định nghĩa của Prantl, độ dài này 
tỷ lệ với khoảng cách từ tường cứng 



zℵ= .                                     (3.38) 

Người ta đã giả thiết rằng khi khoảng cách từ tường tăng 
lên thì kích thước của các xoáy tăng và chúng đi qua được 
quãng đường lớn hơn khi chưa bị phá hủy. 

Từ các công thức (3.37) và (3.38) suy ra 

z
uzK xz ∂
∂ℵ= 22 .                               (3.39) 

Phương pháp tính  này thích hợp để xác định hệ số trao 

đổi rối thẳng đứng ở trong lớp sát đáy khá mỏng của đại dương. 
Bên ngoài phạm vi lớp đó thì sự tăng kích thước các nhiễu động 
rối theo khoảng cách từ đáy không còn ổn định nữa. ở đây một 
công thức khác do Karman đề xuất sẽ thích hợp hơn 

xzK

2

2

z
u

z
u

∂
∂

∂
∂

ℵ=   ,                                  (3.40) 

mặc dù công thức này đã thu được theo số liệu quan trắc ở trong 
lớp ma sát. 

Trong các công thức (3.38) và (3.40) ∼0,40 nhận được theo 
số liệu thực nghiệm và được gọi là tham số Karman. Nếu thế 
biểu thức (3.40) vào (3.37), nhận được 

ℵ

2

2

23
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∂
∂








∂
∂ℵ=

z
u

z
uK xz .                      (3.41) 

Trong công thức này không có sự phụ thuộc vào khoảng 
cách  như trong (3.39), song sử dụng nó để tính  theo số 

liệu quan trắc trắc diện thẳng đứng của tốc độ dòng chảy là rất 
khó khăn vì độ chính xác xác định mẫu số thấp. 

z xzK

Còn có những khái niệm khác nữa về độ dài quãng đường 
xáo trộn . Ví dụ, Taylor đã chấp nhận  là khoảng cách mà 
sau đó độ xoáy của tốc độ dòng chảy rối triệt tiêu. Kết quả là  
sẽ tùy thuộc vào khoảng cách di chuyển đối với tốc độ và đối với 
xoáy, có nghĩa nó là một đặc trưng còn ít xác định hơn nữa và vì 
thế ít được sử dụng. Để xác định hệ số trao đổi rối thẳng đứng 
người ta rất hay dùng phương trình cân bằng năng lượng rối. 

 



3.4.  Phương trình cân bằng năng lượng rối 

Phương trình cân bằng năng lượng rối được sử dụng rộng 
rãi trong hải dương học để đánh giá sự phát triển và tắt dần rối 
cũng như để xác định hệ số trao đổi rối theo nó. Phương trình 
này thu được từ các phương trình Navier−Stokes và Reynolds. 
Vì gia tốc Coriolis không thực hiện công, nên số hạng này sẽ 
không được đưa vào phương trình chuyển động xuất phát. 
Ngoài ra, nên sử dụng phương trình chuyển động không phải 
dưới hình thức biểu diễn vectơ, mà ở dạng biểu thức (3.11), nó 
cho phép theo dõi sự liên hệ của các thành phần tốc độ theo các 

109                     110 



trục tọa độ khác nhau. Có thể viết phương trình đó dưới dạng 
ngắn gọn 

( ) iijijji
j

i FPVV
xt

V ρτδρρ
=−+

∂
∂+

∂
∂

.                (3.42) 

Hàm đơn vị 1=ijδ  nếu  và ji = 0=ijδ  trong tất cả các trường 

hợp còn lại. 

Để thu được phương trình cân bằng động năng, phương 
trình (3.42) được nhân vô hướng với . Cuối cùng, đối với mật 
độ động năng 

iV

iiVVE ρκ 5,0= , có tính tới phương trình liên tục 

dưới dạng xấp xỉ Boussinesq [3] nhận được 

( ) ρερτδκ
κ −=−+

∂
∂+

∂
∂

iiiijijjj
j

VFVPVVE
xt

E
,         (3.43) 

ở đây −
∂
∂

=
j

iij

x
V

ρ
τ

ε  tốc độ tiêu tán năng lượng riêng. 

Phương trình cho thấy rằng sự biến thiên động năng tại 
điểm nào đó của đại dương phụ thuộc vào mật độ của dòng động 
năng được biểu diễn bằng biểu thức ở trong cặp dấu ngoặc. 
Dòng này bị chi phối bởi sự vận chuyển trực tiếp với tốc độ , 

áp suất và ma sát nội phân tử. ở vế phải có chứa công của các 
lực  và tiêu phí động năng do tiêu tán thành nội năng. 

iV

iF

Trên cơ sở phương trình (3.13) bằng cách tương tự nhận 
được phương trình cho mật độ động năng của chuyển động 
trung bình 25,0 VE ρκ = : 

( )
j

i
jiiiijiiijijjj

j x
V

VVVFVVVVVPVE
xt

E
∂
∂

+−=+−+
∂
∂+

∂
∂ '''' ρρερρτδκ

κ

(3.44) 

So với phương trình trước, ở vế trái của phương trình sau có 
mặt sự vận chuyển động năng bởi các thăng giáng, còn ở vế 
phải, số hạng cuối cùng biểu diễn sự chuyển động năng của 
chuyển động trung bình sang năng lượng của các nhiễu động 
rối. Nếu tiến hành lấy trung bình phương trình (3.43) theo cùng 
thời đoạn như với phương trình (3.44), chú ý rằng TEEE += , 

VVV ′+= , FFF ′+=  v.v.., sau đó từ biểu thức thu được trừ 
theo từng thành phần đi phương trình (3.44), ta có 

( )=−′++
∂
∂+

∂
∂ ''''''5,0 ijiijjjjijT

j

T VVPVVVVE
xt

E τσρ  

j

i
jiii x

V
VVFV

∂
∂

−−=  '''' ρερρ ν .                       (3.45) 

Phương trình cân bằng năng lượng rối này đặc trưng cho sự 
biến thiên theo thời gian của mật độ năng lượng rối 

''5,0 jiT VVE ρ= . Các số hạng trong dấu ngoặc ở vế trái của 

phương trình chỉ sự vận chuyển  bởi dòng chảy trung bình, 

các dòng năng lượng được gây nên bởi các nhiễu động rối của tốc 
độ dòng chảy, các nhiễu động của áp suất và độ nhớt phân tử. 
Các số hạng ở vế phải của phương trình biểu diễn sự biến thiên 
của năng lượng rối do công của các nhiễu của ngoại lực, do sự 
tiêu tán dưới tác động của nhớt và chuyển năng lượng của 
chuyển động trung bình thành chuyển động rối hay theo hướng 
ngược lại. Số hạng 

TE
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2
κρερ ν                       (3.46) 

là lượng tiêu tán riêng trung bình của năng lượng chuyển động 
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thăng giáng dưới tác động của nhớt, dòng này thực tế luôn luôn 
phải xác định trong phương trình cân bằng năng lượng rối. 

Phải chú ý tới số hạng cuối cùng ở vế phải của các phương 
trình (3.44) và (3.45). Nó có mặt trong các phương trình với các 
dấu ngược nhau. Nếu mang dấu âm thì nó làm giảm động năng 
của chuyển động trung bình và làm tăng năng lượng rối, tức nó 
biểu diễn sự chuyển hóa động năng của chuyển động trung bình 
thành năng lượng rối. Khi số hạng này có giá trị dương thì năng 
lượng từ chuyển động thăng giáng được chuyển vào cho chuyển 
động trung bình. Hiện tượng này có thể xảy ra cả ở khí quyển 
lẫn đại dương trong điều kiện tự nhiên. Người ta gọi là độ nhớt 
âm khi những nhiễu động quy mô lớn như các xoáy synop tích 
lũy lấy năng lượng từ những nguồn bên ngoài (từ khí quyển 
dưới dạng ứng suất ma sát gió, năng lượng Mặt Trời, dòng nước 
sông v.v..), sau đó truyền năng lượng đó cho chuyển động trung 
bình. Dữ liệu quan trắc về những biến thiên tốc độ dòng chảy và 
građien tốc độ trung bình của dòng chảy trong Gơntrim khi nó 
tương tác với các xoáy quy mô vừa đã cho thấy rằng ở đây có thể 
xảy ra kiểu trao đổi như vậy.  

Khi ứng dụng phương trình (3.45) để nghiên cứu những 
quá trình hải dương học phương trình này có thể được đơn giản 
hóa. Trong nó có thể bỏ qua lượng vận chuyển năng lượng bởi 
các nhiễu động áp suất rối và ứng suất nhớt. Ngoài ra, do tính 
đồng nhất trên các phương ngang lớn hơn nhiều so với phương 
thẳng đứng, nên thường người ta chỉ tính đến sự biến đổi năng 
lượng theo độ sâu. Kết quả là phương trình (3.45) có dạng giản 
ước hơn 
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νε ,      (3.47) 

ở đây ρ/TEb = , '
3/ Fgg =′=′ ρρ . 

Trong phương trình (3.47) với tư cách là ngoại lực chỉ tính 
đến lực độ nổi g ′ . Thay vì công của lực Acsimet có thể sử dụng 

số thông lượng không thứ nguyên của Richardson Rf 

z
vwv

z
uwu

wg

∂
∂′′+

∂
∂′′

′′
=Rf .                          (3.48) 

Nó xác định phần năng lượng của các nhiễu động rối bị tiêu 
phí mất trong trường hợp phân tầng ổn định hoặc được giải 
phóng ra trong trường hợp phân tầng bất ổn định để chuyển 
hóa thế năng thành động năng. 

Nếu biểu diễn tích các thăng giáng qua hệ số trao đổi rối và 
građien của đặc trưng trung bình thì phương trình cân bằng 
năng lượng rối (3.47) có dạng 
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(3.49) 

ở đây  là hệ số vận chuyển năng lượng rối theo phương 

ngang. 
bzK

Trong nhiều trường hợp thay vì Rf nên sử dụng số 
Richardson thông thường 
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ρ
  Ri .                         (3.50) 

Mối liên hệ giữa chúng được biểu diễn qua tương quan của các 
hệ số khuếch tán khối lượng  và động lượng với điều kiện zK ρ
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KKK yzxz == : 

RiRf
K

K zρ= .                                 (3.51) 

Phương trình (3.49) cho thấy rằng sự biến thiên địa phương 
của năng lượng rối diễn ra do sự vận chuyển năng lượng đó theo 
phương thẳng đứng nhờ tốc độ có trật tự và nhờ sự xáo trộn rối, 
do sự phát sinh từ chuyển động trung bình, độ nổi cũng như do 
kết quả tiêu tán năng lượng đó thành nội năng. 

ở mức độ nào đó phương trình cân bằng (3.49) tỏ ra là 
phương trình hình thức, bởi vì trong nó có chứa một số ẩn số. 
Trở ngại lớn nhất liên quan tới việc xác định tốc độ tiêu tán 
năng lượng rối νε . Khi không có những quan trắc về các thăng 

giáng tốc độ thì không thể tính nó theo công thức (3.46). Vì vậy 
đã có những cố gắng lập phương trình tương tự như phương 
trình cân bằng năng lượng rối làm sao để trong đó νε  là một 

hàm số của cùng những lực như trong phương trình đối với . ý 
tưởng này được giới thiệu trong cuốn chuyên khảo [3]. Tuy 
nhiên, khi đó phải đưa ra một loạt giả thiết về biểu diễn các số 
hạng chứa các thăng giáng qua các đặc trưng trung bình. Xuất 
hiện những hệ số tỷ lệ, được chấp nhận là các hằng số và được 
xác định bằng thực nghiệm. Chẳng hạn với cùng những giản 
ước như đã được sử dụng khi viết phương trình cân bằng năng 
lượng dưới dạng (3.49), phương trình đối với tiêu tán năng lượng 
rối có dạng 
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1  

(3.52) 

Theo những dữ liệu thực nghiệm khác nhau , 
, . Trong phương trình này giả thiết 

rằng . Các hệ số trao đổi rối đối với các dòng  và 

44,138,11 −=c

b
92,140,12 −=c
KK yzxz =

ν

40,18,03 −=c
K=

ε  được biểu diễn qua hệ số nhớt động học K  và số Smidth : TSc

T
zbz Sc

KKK == ε . 

Để tiếp tục khép kín hệ phương trình (3.49) và (3.52) người 
ta đưa ra một tỷ lệ nhận được từ những lập luận về thứ nguyên 

νε

2cbK = ,                                      (3.53) 

ở đây . 09,008,0 −=c

Sự hiện diện của nhiều tham số thực nghiệm chứng tỏ rằng 
lý thuyết xác định cân bằng năng lượng rối và sự tiêu tán năng 
lượng đó còn cần phải phát triển tiếp. Điều này còn rất quan 
trọng bởi vì cả  lẫn b νε  biến thiên trong phạm vi rất rộng. 

Năng lượng rối phụ thuộc vào khoảng lấy trung bình tốc độ 
dòng chảy, bởi vì khi khoảng đó tăng lên thì những giá trị tốc độ 
lớn hơn sẽ được tính đến. Vì vậy mối phụ thuộc trên được người 
ta chấp nhận biểu diễn dưới dạng sự biến thiên của mật độ 
năng lượng phổ với quy mô rối. Tốc độ tiêu tán biến đổi trong 
phạm vi nhỏ hơn, nhưng không thể chấp nhận một giá trị trung 
bình nào đó được. Theo một số nguồn dữ liệu khác nhau được 
tổng quan trong sách [2] thì năng lượng rối chuyển thành nội 
năng mạnh mẽ nhất ở các vùng biển nước nông và ở trong lớp 
sóng mặt, nơi tiêu tán trên một đơn vị khối lượng nước về trung 
bình bằng  m2/c3. 64 1010 −− −

Trong lớp 100 m bên trên, nơi các dòng chảy trôi, sự đối lưu 

115                     116 



và sóng phát triển, tốc độ tiêu tán νε  bằng   m2/c3. ở 

những vùng đại dương sâu 

76 1010 −− −

νε  giảm tới   m2/c3. Việc 

mô tả chi tiết hơn về các nhiễu động rối của các chất thể khác, 
của năng lượng và sự tiêu tán có thể dựa trên các phổ phân bố 
của chúng. 

87 10−− −10

Phương trình (3.49) dưới dạng giản hóa thường hay được sử 
dụng để xác định hệ số trao đổi rối động học. Khi đó người ta 
thường xem rằng rối nằm trong trạng thái ổn định và dòng 
năng lượng b  trên hướng thẳng đứng không có, điều đó dẫn tới 
vế trái của phương trình có giá trị bằng không. Do đó 

νε=−
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Rf 
z
v

z
uK .                   (3.54) 

Thông thường không thể xác định giá trị νε  theo công thức 

(3.46) do không có số liệu đo các thăng giáng tốc độ. Vì vậy 
người ta thường sử dụng một quan hệ nhận được từ lập luận 
thứ nguyên: 

44

3

lc
K=νε ,                                      (3.55) 

trong đó  tham số thực nghiệm. Theo số liệu của các nhà 
nghiên cứu tham số này biến đổi trong phạm vi rộng, nhưng 
người ta thường hay dùng . 

−c

046,04 =−c

Nếu biết quy mô rối  thì giá trị l K  dễ dàng tìm được khi sử 
dụng các công thức (3.54) và (3.55). Trong trường hợp đang xét 
K  phụ thuộc vào sự phát sinh năng lượng rối bởi dòng chảy 
trung bình, bởi lực Acsimet và vào sự tiêu tán năng lượng rối. 
Nếu  thì theo phương trình (3.54) không có rối. Người ta 

thường xuyên cho rằng không có rối trong đại dương phân tầng 
nếu Rf  thực tế nhỏ hơn giá trị tới hạn . Theo lý thuyết ổn 

định thủy động lực dòng chảy của chất lỏng phân lớp tỏ ra ổn 
định đối với những nhiễu động vô cùng bé nếu như tại tất cả các  
điểm của nó 4/1<  [3]. Khi đó theo công thức (3.51)  có 
thể khác nhiều so với  bởi vì không phải luôn luôn . 

1=Rf

κRf

Ri
Ri

κRf
Kz =ρκ K

3.5.  Mật độ phổ của các đặc trưng rối 

Các trường đặc trưng thủy văn trong dòng rối tại thời điểm 
bất kỳ  có thể xem như những trường ngẫu nhiên và để mô tả 
chúng phải xuất phát từ quan điểm của lý thuyết các quá trình 
ngẫu nhiên. ở trên đã nhận xét rằng không phải bao giờ cũng 
thỏa mãn điều kiện cho phép xem giá trị trung bình của một 
đặc trưng thủy văn như là kỳ vọng toán học. Đồng thời rất khó 
mô tả sự phân bố xác suất của các giá trị nhiễu thậm chí của 
những yếu tố vô hướng như nhiệt độ và độ muối nước biển. 
Nguyên nhân không chỉ là do tính nhiều quy mô và tính bất 
đồng nhất không gian của các nhiễu rối, tính biến thiên của 
chúng theo thời gian, mà còn là do sử dụng các chuỗi quan trắc 
trong những thời khoảng ngắn. 

t

 Trong lý thuyết rối điều quan trọng là biết được quy luật 
biến đổi quy mô của các đặc trưng thủy văn, bởi vì giá trị của 
các dòng rối của các chất thể phụ thuộc vào nó. Muốn vậy người 
ta sử dụng khái niệm mật độ phổ của các nhiễu động. Ngoài ra 
mật độ phổ liên quan với hàm tương quan R  giữa các nhiễu, mà 
hàm tương quan thực chất mô tả dòng quy chuẩn của chất thể 
rối. Thật vậy, hàm tương quan của các nhiễu tốc độ dòng chảy 

117                     118 



có thể biểu diễn dưới dạng 

( ) ( ) ( )ttttttR jiij Δ++=Δ++ ,,,;, '' rxVxVrxx .           (3.56) 

Khi  và  hàm tương quan mô tả các ứng suất 
Reinôn, còn tenxơ  là tenxơ các ứng suất Reinôn chia cho mật 

độ trung bình (3.14). Các hàm tương quan của nhiễu nhiệt độ và 
độ muối được biểu diễn bằng cách tương tự 

0=r 0=Δt
ijR

( ) ( ) ( )ttttttRT Δ++′′=Δ++ ,,,;, rxTxTrxx .             (3.57) 

Cũng có thể lập các quan hệ tương quan với các đặc trưng 
thủy văn khác: tích các nhiễu tốc độ và nhiệt độ, các nhiễu tốc 
độ và độ muối v.v.. 

Mật độ phổ của dòng F  tham số hóa sự phân bố dòng chất 
thể rối hoặc theo thời gian, hoặc theo quy mô các vectơ sóng , 
hay các số sóng k  

k

rrk kr detRtF i )(),(
2
1),( −

∞

∞−
=  

π
.                      (3.58) 

Trong đó 


∞

∞−

= kkr kr detFtR i )(),(),(  .                        (3.59) 

Do đó, nếu biết mật độ phổ, thì theo đó có thể xác định được 
mô men tương quan và về nguyên tắc xác định được các dòng rối 
của những chất thể. 

ở trên đã nhận xét rằng rối đại dương có đặc điểm là ở 
vùng các quy mô bé (rối quy mô nhỏ) thì rối thực tế đồng nhất 
và đẳng hướng hay tựa đẳng hướng. Điều này có nghĩa rằng 
hàm tương quan như nhau theo tất cả các hướng và chỉ phụ 

thuộc vào độ chênh thời gian hay khoảng cách giữa các nhiễu 
chất thể và không phụ thuộc vào tọa độ. Thông thường hơn cả 
thì người ta xem rối là đẳng hướng cục bộ. Tại vùng rối quy mô 
trung bình và lớn thì các nhiễu chất thể trở nên có tính chất rất 
không đẳng hướng: các giá trị phương ngang của chúng  lớn hơn 
nhiều so với phương thẳng đứng. 

Rối đẳng hướng quy mô nhỏ được nghiên cứu nhiều nhất. 
Các viện sĩ A. N. Kolmogorov và A. M. Obukhov đã thiết lập 
được rằng chế độ năng lượng của rối đẳng hướng có tính dừng. 
Điều đó có nghĩa là ở vùng các quy mô của rối năng lượng xuất 
hiện thông qua con đường biến đổi theo từng nấc động năng từ 
những xoáy quy mô lớn tồn tại ở bên ngoài phạm vi rối. Sự chi 
phí động năng được thực hiện bằng quá trình tiêu tán thành nội 
năng ở bên trong các xoáy bé nhất do nhớt. 

A. N. Kolmogorov đã đề xuất tách trong vùng rối quy mô 
nhỏ một phụ vùng nhớt, trong đó diễn ra quá trình tiêu tán 
động năng thành nội năng với tốc độ νε  do nhớt được xác định 

bằng hệ số động học κ . Từ những tham số này, trên cơ sở thứ 
nguyên đã lập ra những quy mô “bên trong” của các thăng giáng 
rối  và thời gian sống của chúng : 1l 1t

4/13

1 







=

νε
κl ,     

2/1

1 







=

νε
κt .                     (3.60) 

Với những giá trị đặc trưng  cm2/s và  

cm2/s3 thì  cm và  s. 

210−≈κ 210−≈νε
1

1 10)( −≈Ο l 1)( 1 ≈Ο t

Theo giả thuyết của Kolmogorov sau phụ vùng nhớt về phía 
các quy mô lớn hơn sẽ là phụ vùng quán tính. Trong đó người ta 
cho rằng cả nhớt lẫn độ nổi đều không ảnh hưởng tới rối, bởi vì 
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các nhiễu động rối đã khá lớn. Trong phụ vùng này năng lượng 
rối được truyền từ những xoáy quy mô lớn hơn tới những xoáy 
quy mô bé hơn do quá trình chúng bị chia nhỏ từng nấc. Các đặc 
trưng thống kê của rối ở đây được xác định bằng một tham số 
thứ nguyên duy nhất − tốc độ tiêu tán năng lượng rối νε . Người 
ta cho rằng νε  bằng tốc độ gia nhập năng lượng từ phụ vùng với 

các kích thước thăng giáng rối lớn hơn. 

Quy mô rối đặc trưng trong phụ vùng quán tính  có thể 

được xác định theo bán kính tương quan (hình 3.2) 
2l


∞

=
0

22 )(1 drrRl
σ

.                                (3.61) 

Từ hình 3.2 suy ra rằng  bằng  cm. )( 2lΟ 10 1010 −

 

 

Hình 3.2. Dạng điển hình của các hàm tương quan quy chuẩn 
của các nhiễu tốc độ dòng chảy [2] 

 

Phụ vùng tiếp theo về quy mô rối là phụ vùng độ nổi. ở đây 
các đặc trưng thống kê của rối phụ thuộc cả vào νε , lẫn độ nổi 
được xác định bằng công thức giản hóa )/ z∂)(∂/(gB = ρρ . Do 

các thăng giáng có quy mô lớn nên vai trò của nhớt phân tử 

không lớn và nó không được chú ý nữa. Trong số các tham số B  
và νε  trên cơ sở thứ nguyên người ta có quy mô 

4/32/1
3

−= Bl νε .                               (3.62) 

Để có căn cứ hơn, thay vì B  người ta sử dụng tần số Vaisial 
. Khi đó quy mô  được xác định bằng công thức 2N 3l

21

33

/








=
N

l νε .                                (3.63) 

Trong phụ vùng này quy mô của các nhiễu động rối phụ 
thuộc rất mạnh vào građien mật độ: khi građien giảm thì quy 
mô tăng lên. Các giá trị đặc trưng của quy mô rối nằm trong 
phạm vi từ một số cm đến hàng chục mét. Trong trường hợp sau 
cùng rối trở nên không còn là đẳng hướng, mà ít ra là rối hai 
chiều và các kích thước ngang áp đảo hơn nhiều so với các kích 
thước thẳng đứng. 

Nếu trong môi trường phân tầng mà nhiệt độ có ảnh hưởng 
chủ yếu tới độ ổn định thì thay vì građien mật độ người ta sử 
dụng hệ số giãn nở nhiệt α . Người ta còn đưa ra khái niệm tốc 
độ san bằng các thăng giáng nhiệt độ Tε  có vai trò như là νε . 
Với rối đồng nhất cục bộ Tε  được biểu diễn bằng công thức 

2

6 






∂
′∂=

r
T

TT κε ,                                (3.64) 

ở đây m2/s − hệ số truyền nhiệt độ phân tử. 7105,1 −⋅≈Tκ

Giống như νε , tham số Tε  ở đại dương biến thiên trong 

phạm vi rất rộng, từ  đến K2/s [2] và được tính đến khi 
tiêu tán các thăng giáng nhiệt độ do sự trao đổi nhiệt phân tử. 

310− 810−

121                     122 



Các phụ vùng rối quy mô nhỏ đã phân ra không có những 
ranh giới rõ rệt, mà phụ thuộc vào cường độ rối (số Re) và độ 
nổi. Tại những số Re lớn phụ vùng quán tính thường mở rộng. 
Tăng độ nổi sẽ làm mở rộng phụ vùng tương ứng về phía phụ 
vùng quán tính lẫn về phía rối quy mô vừa. 

Khi phân tích các phổ nhiễu tốc độ dòng chảy  ở các khu 

vực rối quy mô nhỏ phải chú ý tới sự phụ thuộc của phổ vào các 
quy mô thời gian hay độ dài l . Thay vì đại lượng này người ta 
thường sử dụng số sóng 

vF

lk /π2= . Vì vậy trong phụ vùng nhớt 
phổ cần phải được xác định không chỉ bằng νε  và κ , mà còn 
bằng số sóng. Theo lý thuyết thứ nguyên để ước lượng  chỉ 
cần hai tham số: 

vF

νε  và κ  

( ) 415
1

/κενcFv = .                              (3.65) 

Trong trường hợp này tham số  được đưa vào bằng một 
hàm không thứ nguyên . Số mũ  cần phải sao cho khi 

chuyển sang vùng quán tính của phổ trong công thức sẽ không 
còn độ nhớt. Điều này xảy ra tại . Do đó 

k

5 /

( )mkl1 m

3−=m

( ) ( ) 35
1

41 5
1

// −= klcFv κεν .                          (3.66) 

Theo kết quả phân tích số liệu quan trắc hằng số . 11 ≈c

Trên hình 3.3 biểu diễn sự biến thiên của mật độ quy 
chuẩn  trong khoảng các số sóng nhớt quán tính. vF

Đoạn nhớt của khoảng rối nằm trong phạm vi các số sóng 
lớn, tại đây theo kết quả chuẩn hóa những số liệu đo của các tác 
giả khác nhau chập thành một đường thẳng. Khoảng quán tính 
của phổ bắt đầu ở vùng các số sóng nơi mà kết quả thí nghiệm 
không trùng nhau. Những số liệu này có thể nằm trên một 

đường thẳng trong trường hợp nếu như sự chuẩn hóa sẽ được 
tiến hành bằng công thức của khoảng quán tính. 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.3. Phổ quy chuẩn của tốc độ 
theo số liệu đo trong phòng thí 
nghiệm tại những giá trị khác nhau 

của số Re [2]. ( )  
415 /−

= κενvFF

 

Trong khoảng quán tính mật độ phổ cần phải chỉ phụ thuộc 
vào νε  và . Theo lý thuyết thứ nguyên thì điều này dẫn tới 

công thức 

k

3532
2

// −= kcFv νε ,                               (3.67) 

ở đây theo số liệu thí nghiệm . 412 ,≈c

Công thức (3.67) được gọi là định luật Kolmogorov− 

Obukhov theo tên của các tác giả đã tìm ra biểu thức đó. Theo 
số liệu thí nghiệm sự chuyển từ khoảng nhớt sang khoảng quán 
tính diễn ra tại ∼ 81  [2], còn bản thân khoảng quán tính 

trải rộng chủ yếu từ ∼  cm−1 đến ∼  cm−1. 
1kl /

k 101 k 110−

ở phần tần cao của khoảng độ nổi, được người ta quy ước 
gọi là khoảng quán tính − đối lưu, khi phân tầng ổn định thì 
năng lượng rối chi phí chủ yếu cho công chống lại lực Acsimet 
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và chỉ một phần nhỏ bé tiêu tán thành nhiệt. Vì vậy, theo giả 
thuyết Bonjiano tốc độ tiêu tán nhớt νε  trong dải số sóng này 

không ảnh hưởng nhiều tới các đặc trưng thống kê của rối phát 
triển và có thể không cần phải chú ý tới. Chẳng hạn mật độ phổ 
các nhiễu tốc độ cần phải phụ thuộc vào độ nổi, mà như đã nhận 
xét ở trên, được đặc trưng bằng hệ số giãn nở nhiệt và bằng gia 
tốc rơi tự do g  cũng như bằng tốc độ san bằng các bất đồng 
nhất nhiệt độ Tε . Theo các tham số này và số sóng, trên cơ sở 

những quan hệ thứ nguyên, nhận được biểu thức 

5/115/25/4
3 )( −= kgcF Tv εα .                           (3.68) 

Người ta thường gọi biểu thức này là công thức Bonjiano− 
Obukhov. Đặc điểm của phổ trong khoảng k  này được thể hiện 
trên hình 3.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình 3.4. Các mật độ phổ của tốc độ 
dòng chảy (1) và nhiệt độ (2) trong 
khoảng rối quán tính − đối lưu [2];  

tính bằng K2cm,  bằng cm3/s2 

rF

vF

 

Từ hình vẽ thấy rằng độ nổi bắt đầu đóng vai trò đáng kể 
khi các nhiễu có độ lớn cm. Khi các nhiễu rối có kích 
thước lớn hơn thì các građien thẳng đứng của nhiệt độ cần phải 
có vai trò lớn, còn vai trò của 

21 1010 −

νε  trở nên nhỏ. 

Vì vậy tại phần lớn của khoảng độ nổi trong rối đẳng hướng 
và phân tầng độ muối trung hòa, phổ các nhiễu tốc độ dòng chảy 
trên cơ sở lập luận thứ nguyên được mô tả bằng công thức 

vF ∼ 3    −

∂
∂ k

z
Tgα .                               (3.69) 

Hiện nay phổ dạng này mới chỉ được phát hiện trong khí 
quyển, song đối với những điều kiện phân tầng đã nhắc tới ở 
trên thì nó cần phải mô tả cả rối đại dương. Có thể là đối với đại 
dương phải xem xét sự thỏa mãn điều kiện 

vF ∼ 3    −

∂
∂ k

z
g ρ
ρ

.                               (3.70) 

So sánh các công thức biểu diễn sự phụ thuộc của phổ năng 
lượng rối vào k  cho thấy rằng khi kích thước các nhiễu động 
giảm thì năng lượng lúc đầu giảm nhanh, sau đó − chậm. 

 

Hình 3.5. Sơ đồ phân bố mật độ năng lượng phổ rối theo quy mô chuyển động 
của nước đại dương [5]. a−b − vùng thỏa mãn các định luật rối vạn năng 

Đặc điểm biến đổi năng lượng rối trên toàn bộ dải các nhiễu 
động từ quy mô lớn đến quy mô nhỏ thể hiện trên hình 3.5. 
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Từ hình 3.5 thấy rằng khi quy mô rối tăng thì năng lượng 
của nó tăng, bởi vì các thăng giáng tốc độ dòng chảy tăng. 
Những điểm cực đại của phổ tại khoảng một số số sóng nào đó 
chứng tỏ có sự gia nhập năng lượng vào đại dương tại những 
vùng đó. Cực đại thứ nhất rơi vào các quá trình toàn cầu, thứ 
hai − tại vùng các chuyển động quán tính và thủy triều, thứ ba 
− tại quy mô sóng gió. 

Các giá trị của  trên các hình 3.3−3.5 là những trị số đặc 
trưng của hàm này. Còn khoảng biến thiên  đối với mỗi  cụ 

thể tùy thuộc vào những điều kiện thủy văn là rất lớn và giảm 
xuống hầu như tới không nếu rối không tồn tại. 

vF

vF k

Để có được bức tranh phân bố năng lượng của nhiễu động 
rối theo các số sóng chỉ cần xây dựng đồ thị hàm . Về cơ bản 

đặc điểm của các hình vẽ không thay đổi, nhưng độ dốc của 
đường cong này đối với trục hoành sẽ nhỏ hơn độ dốc của đường 
cong  do thừa số . 

vkF

vF k

Mật độ phân bố năng lượng rối cho phép xác định tốc độ 
tiêu tán năng lượng đó trên các dải phổ [2] 

( )=
2

1

22
k

k
vv dkkFk  κε .                             (3.71) 

Dựa trên số liệu quan trắc hải dương học đã nhận được 
rằng cực đại của νε  nằm ở khoảng  gần bằng 1 cm−1. k

Vì năng lượng rối biến đổi tùy thuộc vào quy mô các thăng 
giáng tốc độ dòng chảy nên đương nhiên người ta cho rằng cả hệ 
số rối cũng phụ thuộc vào quy mô của các nhiễu động rối hay 
các số sóng. Trong trường hợp này nếu tính tới thứ nguyên ta có 
quan hệ 

( ) ( ) 2/1

24

 









= 

∞

k

v dk
k

kF
ckK ,                         (3.72) 

ở đây  là hằng số. 4c

Thường người ta sử dụng một biểu thức khác của hệ số rối 
do Reynolds nhận được lần đầu tiên bằng thực nghiệm và mang 
tên ông. Trên cơ sở thứ nguyên, đối với khoảng quán tính ta có 

3/43/1
5 lcK νε= ,                                 (3.73) 

ở đây . 1,05 =c

Thực nghiệm cho thấy rằng khi xác định rối phương ngang 
công thức này áp dụng cho những quy mô lớn hơn khoảng quán 
tính. Đó là do các thăng giáng ngang của tốc độ dòng chảy phụ 
thuộc yếu hơn nhiều vào độ ổn định mật độ của đại dương so với 
các thăng giáng thẳng đứng. 

Tương tự như các thăng giáng tốc độ, người ta thiết lập 
phân bố mật độ phổ cho các đặc trưng hải dương học khác. Đối 
với khoảng nhớt mật độ phổ của nhiễu động nhiệt độ  phụ 
thuộc không chỉ vào 

TF

νε  và , mà còn vào k Tκ  và Tε . Khi đó theo 

thứ nguyên khi m ta có [ ] 2FT K=

( ) ( )Pr, 
4/1 5

6 lkcF TT
T

T ϕκε
ε
ε

ν
ν








= .                    (3.74) 

Những điều kiện để chọn dạng hàm Tϕ  cũng giống như khi 
chọn νϕ . Tại phần tần số cao nhất của khoảng nhớt (tại khu vực 

khuếch tán nhớt) các hệ số truyền nhiệt độ và nhớt động học 
cũng như νε  và Tε  cần phải đóng vai trò chính trong quá trình 

làm san bằng những bất đồng nhất nhiệt độ. Dĩ nhiên trong 
biểu thức của  trên vùng phổ này cần phải có mặt số sóng. TF
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Nếu tính đến các tham số đã liệt kê và lập luận thứ nguyên, 
người ta có biểu thức mật độ phổ 

7
4

4/1Pr)( −








= kkF

T
VTT

 

κ
κεε .                      (3.75) 

Sự suy giảm  nhanh như trên theo sự tăng của số sóng 

là do tác động làm trơn của khuếch tán phân tử của nhiệt và 
nhớt. Khu vực phổ này rất ngắn, thỏa mãn các điều kiện 

( )  và chuyển thành khu vực đối lưu − khuếch tán của 
khoảng nhớt. Người ta cho rằng ở khu vực này 

TF

2/1
1 Pr>>kl

Tκ  không cần 
phải có ảnh hưởng đáng kể tới dạng của  và phải loại bỏ nó 

ra khỏi các tham số quyết định, khi đó công thức (3.74) có dạng 
TF

1
2/1

6)( −








= kckF TT

νε
κε .                          (3.76) 

Trong khoảng quán tính các tham số quyết định không bao 
gồm κ  và , do đó TF

3/53/1
7)( −−= kckF TT εεν ,                            (3.77) 

ở đây ∼1,1. 7c

Tại khu vực gần của khoảng độ nổi (khoảng quán tính − đối 
lưu) các tham số quyết định của mật độ phổ  phải bao gồm TF

)( gα  và Tε . Điều này dẫn tới mối phụ thuộc của  vào  dưới 

dạng 
TF k

( ) 5/75/2
8)( −−= kgckF TT εα .                          (3.78) 

Cuối cùng, tại khu vực xa của khoảng độ nổi, nơi ảnh 
hưởng của građien nhiệt độ là đáng kể, biểu thức  có dạng TF

∼ 3
2

−

∂
∂ k

z
T

 

  .                               (3.79) )(kF

Nếu tính tới sự phụ thuộc  vào građien mật độ thì có thể 

giả thiết tồn tại công thức 
TF

)(kFT ∼ 3
2/3

2/1 1 −−








∂
∂ k

z
gT

ρ
ρ

ε .                      (3.80) 

Dạng liên hệ với số sóng khi đó không thay đổi so với công 
thức (3.79), còn sự ảnh hưởng của phân tầng được tính tới một 
cách đầy đủ hơn. 

So sánh các mật độ phổ của nhiễu tốc độ và nhiệt độ cho 
thấy rằng ở các khoảng độ nổi và quán tính sự phụ thuộc của 
chúng vào số sóng là như nhau. Điều này là do các xoáy khá lớn 
có vai trò chính trong quá trình truyền năng lượng và các nhiễu 
động nhiệt độ. Còn ở khoảng nhớt thì ảnh hưởng tới tốc độ tiêu 
tán năng lượng rối gồm có độ nhớt của nước, còn ảnh hưởng tới 
tốc độ san bằng các bất đồng nhất nhiệt độ gồm cả độ nhớt và độ 
dẫn nhiệt độ. Vì vậy sự phụ thuộc của các phổ  và  vào k  

là khác nhau. ở khu vực quán tính − đối lưu của phổ cũng nhận 
thấy có chút khác biệt nào đó về sự phụ thuộc của các phổ vào 
k , ở đây khi k  tăng thì  giảm nhanh hơn nhiều so với . Có 

thể là điều đó do chúng ta biểu diễn sự phân tầng một cách giản 
lược dưới dạng )(

vF TF

FvF T

gα . Nếu biểu diễn sự phân tầng bằng tần số 

Vaisial-Brent  và chú ý tới N νε  chứ không phải là Tε , thì sự 

phụ thuộc của mật độ phổ các nhiễu động tốc độ vào  sẽ giống 
như là )(  

k
kFT
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)(kFv ∼ 5/7
5/1

2

4
−











k

N
νε .                          (3.81) 

Mật độ phổ các nhiễu độ muối được xác định theo các nhiễu 
độ dẫn điện , bởi vì không có cách nào khác đo được . Vì 
nhiệt độ góp phần chính vào độ dẫn điện của nước biển nên phổ 

 giống phổ . ở khoảng nhớt ∼ 1− , ở khoảng quán tính 

∼ , ở khoảng quán tính − đối lưu ∼ . 

C ′

T ′

S ′

C ′

sF
sF k

sF3/5−k 5/7−k

Vì sự vận chuyển xung lượng, nhiệt độ và muối trong đại 
dương được thực hiện bởi cùng những xoáy nên giữa , T ′  và 

 phải có sự tương quan. Trên đây đã nhận xét rằng giá trị 
trung bình của tích thăng giáng tốc độ và nhiệt độ 

V ′
S ′

T ′′V  sẽ thể 
hiện dòng nhiệt rối quy chuẩn theo nhiệt dung thể tích. Vì vậy 
sự phụ thuộc của dòng nhiệt rối vào  cũng có thể đặc trưng 
cho mật độ phổ. Đối với dòng nhiệt thẳng đứng cũng đã nhận 
được những biểu thức phổ trên cơ sở thứ nguyên [2]. Trong 
khoảng quán tính mật độ phổ của dòng biến thiên theo đúng 
như quy luật mà các thành phần  và  biến thiên, tức 

k

wT ′ ′

TWF ∼ ,                              (3.82) 3/56/12/1 −kT νεε

còn trong khoảng quán tính − đối lưu mật độ phổ được giả thiết 
là tỷ lệ thuận với trung bình hình học của  và : TF vF

TWF ∼ .                           (3.83) ( ) 5/35/35/1 −kg Tεα

Hai công thức sau cùng với độ chính xác tới một thừa số 
không đổi sẽ biểu diễn dòng nhiệt rối trên những vùng phổ khác 
nhau và từ các công thức đó suy ra rằng dòng nhiệt rối giảm khi 
số sóng tăng. 

Trong một số công thức đã dẫn trên đây hằng số không thứ 

nguyên hoặc là hoàn toàn không được dẫn ra, hoặc là chưa cho 
giá trị số của nó. Đó là do chưa có số liệu quan trắc để xác định 
nó. Cần thực hiện nghiên cứu theo hướng này trong tương lai. 

3.6.  Rối quy mô vừa và quy mô lớn 

Loại rối này được nghiên cứu ít hơn nhiều so với rối quy mô 
nhỏ do hạn chế các quan trắc thực địa và do nhu cầu chưa cao 
từ phía các nhà hải dương học. Tuy nhiên, những nét cơ bản 
cũng đã được nghiên cứu và mô tả trong văn liệu hải dương học 
[2]. Nét đặc trưng của rối quy mô vừa và quy mô lớn là tính bất 
đẳng hướng. Những thăng giáng rối của các chất thể trên hướng 
thẳng đứng nhỏ hơn nhiều so với trên hướng ngang. Vì vậy 
người ta thường xem rối loại này là rối hai chiều. Nhưng ngay 
cả trên hướng ngang thì các thăng giáng dọc theo trục dòng 
chảy thường lớn hơn so với hướng pháp tuyến dòng chảy. Số liệu 
quan trắc chứng tỏ rằng các giá trị trung bình của các nhiễu tốc 
độ dòmg chảy làm thành một ellip với trục lớn hướng dọc theo 
tốc độ dòng chảy. Sự phân bố các nhiễu tốc độ như vậy dẫn tới 
sự biến thiên tương tự của các hệ số rối phương ngang xét theo 
hướng của tốc độ dòng chảy. 

Đặc điểm tiếp theo của rối quy mô vừa và quy mô lớn là ở 
chỗ: vì tính hai chiều biểu lộ rõ nên trong rối người ta phân tách 
ra không chỉ động năng, mà còn có enstrophy )(Ω . Đại lượng 

này được hiểu là một nửa bình phương của xoáy tốc độ 
( ( ) ). Tốc độ biến thiên enstophy 2/2Vrot=Ω t∂/Ω∂=ωε  có vai 
trò như là tốc độ tiêu tán năng lượng rối νε . Thứ nguyên của  

là , còn [ ]
Ω

2−t ωε ∼ . Quy mô chuyển đổi từ rối ba chiều sang rối 3−t
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hai chiều được ước lượng theo biểu thức có tính đến thứ nguyên 
của chúng 

2/1

)( 







≈

ωε
ε vLO .                               (3.84) 

Nếu trên vùng phổ chỉ có ωε  ảnh hưởng tới mật độ năng 

lượng thì theo thứ nguyên ta có 

332 −= kcFv
/

ωωε ,                                 (3.85) 

ở đây . 741,=ωc

Từ công thức này thấy rằng quy luật biến thiên  theo số 

sóng tỏ ra giống như trong rối quy mô nhỏ ở khoảng độ nổi. 
vF

Trên những vùng phổ rối quy mô lớn, nơi có ảnh hưởng lớn 
của tốc độ tiêu tán năng lượng, còn ảnh hưởng của các nhân tố 
khác nhỏ bé, thì sự biến thiên của mật độ phổ có thể tỷ lệ thuận 
với  giống như ở khoảng quán tính của rối quy mô nhỏ. Khi 
đó định luật Richardson biểu diễn hệ số rối ngang tăng tỷ lệ 
thuận với  cho đến  khoảng hàng trăm kilômet vẫn còn 
đúng [2]. 

35 /−k

34 /l l

Sự khác nhau giữa rối đang xét với rối quy mô nhỏ là ở chỗ 
các nguồn tiếp năng lượng nằm bên trong dải các số sóng của nó 
(hình 3.5) chứ không phải ở bên ngoài như ở rối quy mô nhỏ. 

Theo lý thuyết rối đẳng hướng hai chiều của chất lỏng 
không nhớt, một khi có nhập lượng năng lượng và enstrophy từ 
bên ngoài ở lân cận số sóng  của khoảng phổ quán tính nào đó 

thì diễn ra quá trình tiêu thoát năng lượng và enstrophy về các 
phía khác nhau. Tỷ phần chính của enstrophy gia nhập sẽ được 
vận chuyển về phía các số sóng lớn hơn và dần dần tiêu tán, còn 
tỷ phần chính của năng lượng được vận chuyển về phía các số 

sóng nhỏ. Trong các dòng chảy thực bức tranh có thể khác với 
bức tranh lý tưởng hóa này. Tuy nhiên, xu thế vận chuyển vừa 
mô tả được khẳng định bằng kết quả xử lý số liệu quan trắc. Sự 
vận chuyển năng lượng rối về phía các số sóng nhỏ hay thậm chí 
sang dòng chảy trung bình là ngược lại với luận điểm đã chấp 
nhận đối với rối quy mô nhỏ, trong đó hệ số tỷ lệ giữa các tích 
trung bình của thăng giáng tốc độ và građien tốc độ dưới dạng 
hệ số rối cần phải có giá trị dương. Để điều hòa hướng của dòng 
năng lượng được biểu diễn thông qua các thăng giáng tốc độ 
dòng chảy và thông qua građien tốc độ trung bình thì phải xem 
hệ số rối ngang là đại lượng âm. Như trước đây đã nhận xét, sự 
vận chuyển năng lượng như thế được gọi là độ nhớt âm. 

1k

Lần đầu tiên sự vận chuyển năng lượng từ rối quy mô lớn 
sang dòng chảy trung bình được phát hiện ở khu vực Gơntrim 
(hình 3.6). Từ hình vẽ thấy rằng ở khoảng các khoảng cách xấp 
xỉ 30−70 km kể từ bờ 0<∂∂ yu / , còn vu ′′ ρ  vẫn giữ nguyên là 

một đại lượng dương. 

 

 

 

 

 

Hình 3.6. Đặc điểm biến thiên tốc 

độ dòng chảy trung bình u , dòng 

xung lượng rối vu ′′ ρ  và tốc độ 

chuyển hóa lẫn nhau giữa năng 

lượng rối và động năng của dòng 

chảy trung bình trong Gơntrim [2] 

 

Tuân theo công thức (3.34) điều này chỉ có thể xảy ra trong 
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trường hợp nếu hệ số rối ngang . Giá trị âm của số hạng 

phương trình cân bằng năng lượng rối 

0<LK
( )yuvu ∂∂′′ / ρ  trong phạm 

vi khoảng cách từ 35 đến 70 km đặc trưng cho sự suy giảm năng 
lượng rối do nó bị tiêu thoát sang chuyển động trung bình. 

Những hiện tượng với độ nhớt âm được phát hiện ở nhiều 
vùng khác của Đại dương Thế giới. Ví dụ, theo số liệu quan trắc 
ở biển Arập phát hiện thấy rằng với khoảng lấy trung bình lớn 
sao cho các xoáy synop có thể được gộp vào phạm trù rối thì 
xuất hiện hiện tượng nhớt âm, còn với khoảng lấy trung bình bé 
thì hệ số rối có giá trị dương. Trên hình 3.7 dẫn ra các giá trị 
biến thiên năng lượng rối có thể chuyển vào chuyển động trung 
bình hoặc lượng tăng năng lượng rối từ chuyển động trung bình 

( )[ ]jiji xVVVA ∂∂−= /''   ρ . 

 
 
 
 
 
Hình 3.7. Tốc độ biến đổi qua 
lại của năng lượng rối và 
chuyển động trung bình ứng 
với hai quy mô lấy trung bình: 
10 hải lý (1) và 60 hải lý (2) [2] 

Từ hình 3.7 thấy rằng trong lớp khoảng 150−400 m với quy 
mô lấy trung bình nhỏ (đường cong 1) 0 , còn với quy mô lấy 
trung bình lớn (đường cong 2) . Điều này có nghĩa rằng sự 
vận chuyển động năng diễn ra theo hai hướng: từ các xoáy quy 
mô lớn đi vào dòng trung bình và về phía rối quy mô nhỏ. Có lẽ 
trong điều kiện tồn tại nhớt âm sự vận chuyển năng lượng rối 
bình thường về phía các số sóng lớn cần phải luôn luôn xảy ra. 

3.7. Nguyên lý mô tả xác suất rối đại dương quy mô lớn 

Dữ liệu quan trắc cho thấy rằng ở bên ngoài phạm vi lớp 
mặt xáo trộn sóng và xâm nhập của dòng chảy trôi (độ dày tới 
30−50 m) sự xáo trộn rối diễn ra một cách thoảng hoặc và trong 
những thể tích hạn chế. Hiện tượng này có tên là rối xen kẽ. Nó 
thường là hệ quả của sự mất ổn định tại các khu vực cục bộ do 
tác động của sóng nội, thủy triều, do các xoáy quy mô vừa và các 
nhiễu động khác đi qua. Khi đó sẽ xuất hiện một vết loang hoặc 
nhóm vết loang với cường độ xáo trộn rối lớn hơn. Bên ngoài 
phạm vi các vết loang đó rối hoặc là không tồn tại, hoặc rất yếu. 
Bề dày vết loang rối trung bình bằng 10  m, còn bề rộng 
phương ngang  m. Những vết rối như vậy tồn tại một 
thời gian hạn chế từ vài phần giờ đến một số giờ và biến mất để 
lại xuất hiện ở chỗ khác (hình 3.8). 

1010 −
32 1010 −

 

 
 
 
 
 
 
 
Hình 3.8. Phân bố các vết rối theo kết quả thám sát 
tháng 5/1985 (20oN, 37oW). Các chữ số trên trục hoành 
chỉ các lần thám sát liên tiếp nhau [6] 

Đặc điểm thể hiện xáo trộn rối kiểu như vậy không cho 
phép áp dụng những phương pháp xác định cường độ rối và sự 
vận chuyển các chất thể đã được dùng đối với trường hợp xáo 
trộn rối liên tục. 

>A
0<A

Khi mô tả rối xen kẽ xuất hiện ít nhất hai vấn đề: xác định 
xác suất phân bố các vết rối và xác định cường độ xáo trộn rối 
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trong một vết. Sự thể nghiệm giải quyết vấn đề thứ nhất được 
mô tả trong công trình [6], ở đó kết quả quan trắc về các vết rối 
được thể hiện dưới dạng phân bố xác suất. Thấy rằng có thể 
biểu diễn phân bố xác suất của các vết rối đơn độc bằng công 
thức sau: 

( ) H
n

e
n
HnP μμ −=

! 
)(1 ,                              (3.86) 

trong đó  xác suất của sự kiện trong lớp độ dày −)(1 nP H  có  
vết, 

n
−μ  tham số phân bố, là một đại lượng ngẫu nhiên đặc 

trưng cho số vết trung bình trong một mét độ sâu. 

Nếu trong đại dương tồn tại các nhóm vết rối có quy luật 
phân bố riêng (các lớp), thì đưa ra khái niệm xác suất có điều 
kiện của sự kiện có n  vết trong m  lớp )/( . Xác suất này 

được mô tả bằng công thức 

mnP

( ) mn
n

e
n
mn

m
nP −=







! 1 ,                            (3.87) 

ở đây −n  số vết trung bình trong một lớp. Tham số phân bố  
cũng là một đặc trưng xác suất và về nó hiện có rất ít thông tin. 

m

Khi sử dụng những công thức đã dẫn phải tính tới một thực 
tế là rối thường phát triển trong điều kiện nước có sự ổn định 
mật độ được đặc trưng bằng số Richardson bé hơn số 
Richardson tới hạn 1,0=  và hiện diện các građien thẳng 

đứng của tốc độ dòng chảy  có phân bố được đặc trưng bằng 
tham số 

κRi

G
δ . Trong những lớp nước có mặt cả hai điều kiện này 

thì có thể phát sinh rối và hình thành vết rối. Xác suất tồn tại 
vết rối được mô tả bằng hàm phát sinh )(zP  












−= )()(exp)( zNzzP

κ

δ
Ri

 ,                          (3.88) 

trong đó  tần số Vaisial−Brent. Theo dữ liệu quan trắc giá 
trị 

−N
δ  trung bình nằm trong khoảng 1−2 phút [6]. Nếu tính đến 

hàm phát sinh và biểu diễn xác suất tham số à  thì xác suất 

phân bố các vết rối được thể hiện bằng các công thức 

aebP −





 −=  

2
1)0( ,                               (3.89) 

aeabaP −




 −−=  

2
2)1( ,                          (3.90) 
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izPb

1

2)(

Các công thức (3.89)−(3.91) đặc trưng cho xác suất vắng 
mặt các vết rối trong lớp H  (3.89), sự hiện diện một vết (3.90) 
hay một số vết (3.91). Các tham số a  và b  phụ thuộc cả vào độ 
dày của lớp đã chọn lẫn vào số lần đo hay các hàm phát sinh 
được xác định bằng một phương pháp khác. 

Ngoài hàm phân bố các vết rối còn xác định các hàm phân 
bố độ dày của các vết cũng như khoảng cách giữa các vết 

)( ihP ∼ ,                                 (3.92) iih
ieh α−

ở đây  tương ứng với độ dày các lớp, còn  tương ứng với 
khoảng cách giữa các lớp. 

1=i 2=i

Theo các số liệu quan trắc, các tham số phân bố 1α  biến đổi 
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trong khoảng  m−1, 44,032,0 − −2α  trong khoảng   m−1. 33,015,0 −

Có thể xem trong mỗi vết rối cường độ rối được mô tả bằng 
công thức (3.73), trong đó l  phải hiểu là độ dày của lớp, tức  

3/4
iiK = 3/1

5 v hc ε .                                (3.93) 

Khó khăn lớn nhất khi sử dụng công thức này là xác định 

νε . Trong công trình [5] đề xuất xem rằng với trị số tới hạn của 
số Richardson  thì tốc độ tiêu tán động năng được mô tả 

bằng công thức (3.46), trong đó các thăng giáng tốc độ được thay 
thế bằng chính các tốc độ và chỉ tính đến các đạo hàm thẳng 
đứng của chúng. Trong trường hợp đó công thức đã nói có thể 
được viết lại dưới dạng 

κRi

25,0=κRi

ν

1−= κε v
22κ RiN

32 RiN

,                                (3.94) 

ở đây chấp nhận . 

Tính chất phân bố của độ dày các vết rối và tốc độ tiêu tán 
năng lượng (3.94) cho phép có được quan niệm về sự phân bố 
cường độ rối (3.93) theo phương thẳng đứng. 

Trong đại dương sự xáo trộn nước ở bên trong các lưỡi muối 
hay dưới dạng đối lưu khuếch tán có thể xem như sự xáo trộn 
rối được biểu diễn bằng hệ số rối. Do sự xáo trộn như vậy mà 
hình thành các lớp với phân bố nhiệt độ và độ muối đồng nhất 
theo phương thẳng đứng. Nếu xem nhân đối lưu nằm trong 
phạm vi lớp  tựa đồng nhất như vậy là một cuộn xoáy rối, thì 
theo [5] tốc độ tiêu tán năng lượng trong đó được biểu thị bằng 
công thức 

h

2/3−= κε hv .                               (3.95) 

Thế giá trị ε  này vào công thức biểu diễn K  trong khoảng 

phổ quán tính sẽ cho 

2/12
1

−= κRiNhcK .                              (3.96) 

ứng với những giá trị đặc trưng của các bậc thang tự đồng 
nhất h∼1 m và các tần số N ∼ 43  sư1 hệ số rối thẳng đứng 
biến thiên trong phạm vi từ  m2/s. Đây là những giá 
trị 

1010 −− −
43 1010 −− −

K  khá lớn đối với các lớp sâu của đại dương, nơi không có sự 
xáo trộn rối liên tục. Vì vậy cấu trúc quy mô nhỏ hình thành có 
thể có ảnh hưởng đáng kể tới sự xáo trộn chung của các lớp sâu 
ở đại dương. 

Công thức (3.96) trùng với công thức (3.93) nếu trong công 
thức thứ nhất thay νε  theo công thức (3.95). Sự khác biệt chỉ là 
ở chỗ νε  trong các công thức (3.94) và (3.95) được biểu diễn dựa 

trên các mối quan hệ khác nhau. 

Quá trình đối lưu quy mô nhỏ nội tại khối nước có thể được 
xem như là một quá trình xác suất, vì vậy những luận điểm đã 
xét cũng được áp dụng với quá trình đó. 

Đôi khi cần xác định giá trị trung bình K~  trong lớp H . 
Trong công trình [5] đề xuất mô tả K  bằng một hàm bậc thang 

 bằng 1 nếu đối số của nó nằm trong phạm vi từ 0 

đến 1 và bằng 0 trong tất cả các trường hợp còn lại. Như vậy, 

)/)(( ii hzzF −
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~
,                           (3.97) 

trong đó  số vết rối theo phương thẳng đứng. Phân bố độ dày 
của các lớp  và hàm 

−n
ih F  được đặc trưng bằng các hàm phân bố 

 và  tương ứng. Kết quả là quan hệ (3.97) cần phải được 

biến đổi thành biểu thức 
hP FP
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Trong biểu thức này số biến đã giảm đi bởi vì đại lượng  
chủ yếu phụ thuộc vào độ dày của các lớp . 

iK

ih

Với phân bố đồng đều của mật độ các lớp rối trong phạm vi 
độ sâu H  

H
h

dzzP
h

zz
F i

z
iiz

i

i

i

≈






 −
 )( .                        (3.99) 

Trong trường hợp này biểu thức (3.98) trở nên đơn giản: 

 
=

=
n

i h
iihii

i

dhhPhK
H

K
1

)(1~
.                      (3.100) 

Theo dữ liệu quan trắc ở nêm nhiệt chính của phần phía 
bắc Thái Bình Dương, đối với hàm  thể hiện bằng công thức 

(3.92) ta có 
hP

46,0=α 1/m và 4,9~ 2 −h  m2. ở lớp trên ( m) 

của ấn Độ Dương 

250=H
021,0=α  1/m và  m2. Với những giá trị 

trên của các tham số đã nhận được 

21~ 2 =h
K~  biến thiên trong phạm vi 

từ 1,6 đến 16 cm2/s. Phương sai của K  cũng có cùng bậc như K~  
[5]. Từ những gì đã trình bày suy ra rằng ước lượng xác suất 
của cường độ xáo trộn rối sẽ dẫn tới những kết quả giống sự 
thật, mặc dù độ chính xác xác định K  hiện vẫn còn chưa cao. 
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Câu hỏi tự kiểm tra 

1. Hãy giải thích nguyên tắc lấy trung bình các phương trình thủy 
nhiệt động lực học đối với đại dương rối. Hãy giải thích ý nghĩa của 
các ứng suất Reynolds. 

2. Bạn biết những quy mô rối nào trong đại dương? Tại sao người ta 
phân biệt rối phương ngang và thẳng đứng? 

3. ý nghĩa vật lý của các hệ số trao đổi rối là gì? Chúng có phụ thuộc 
vào quy mô lấy trung bình không? Các phương pháp xác định 
chúng trực tiếp và gián tiếp là gì? 

4. Hãy giải thích vì sao để đặc trưng cho sự phát triển rối ở đại dương 
thực thì một tiêu chuẩn Reynolds là không đủ? 

5. Làm thế nào để nhận được phương trình cân bằng năng lượng rối? ý 
nghĩa vật lý của các số hạng của nó là gì? 

6. Những đặc trưng thống kê nào được sử dụng để mô tả cấu trúc của 
các chuyển động rối ở đại dương? 

7. Hãy nêu những tính chất chính của rối đẳng hướng cục bộ. 

8. Nêu những quy luật biến thiên các đặc trưng phổ chủ yếu của rối 
tùy thuộc vào quy mô rối. 

9. Hãy giải thích độ nhớt “âm”. 

10. Khái niệm về rối xen kẽ. Nó được mô tả như thế nào? 
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Chương  4 

Những quy luật của các quá trình nhiệt muối 

4.1.  Phân tích bậc đại lượng của những số hạng trong các 
phương trình truyền nhiệt và khuếch tán muối 

Các quá trình nhiệt muối được hiểu là những quá trình 
hình thành nên các trường nhiệt độ và độ muối của các đại 
dương. Người ta thường xem xét chúng một cách đồng thời, bởi 
vì những biến thiên của nhiệt độ và độ muối nước biển được mô 
tả bằng các phương trình khuếch tán giống nhau. Trong các 
phương trình đó thông qua cân bằng nhiệt và nước đã tính đến 
ảnh hưởng của khí quyển, ảnh hưởng này được truyền từ mặt 
xuống dưới sâu đại dương và đặc biệt rõ nét từ mùa này tới mùa 
khác. Đặc điểm biến thiên nhiệt độ và độ muối nước đại dương 
dưới tác động của các quá trình khí quyển và trong các dòng 
chảy có nhiều nét tương tự. 

Khi nghiên cứu sự ổn định mật độ và hoàn lưu của nước 
người ta tính đến ảnh hưởng đồng thời của nhiệt độ và độ muối. 
Nhiệt độ đóng băng của nước tùy thuộc vào các giá trị của 
chúng. Còn nhiều hiện tượng khác phụ thuộc đồng thời vào hai 
đặc trưng hải dương học này. 

Trong đại đa số trường hợp đối với những nhu cầu thực tiễn 

người ta quan tâm ở mức độ khác nhau tới biến trình là trơn 
chứ không phải là những giá trị tức thời của nhiệt độ và độ 
muối. Vì vậy, như đã nhận xét ở chương trước, các phương trình 
truyền nhiệt và khuếch tán muối được lấy trung bình trong một 
khoảng thời gian nào đó, độ dài của khoảng thời gian này được 
xác định bằng những tiêu chí đã xét ở chương 3. Vì các thăng 
giáng tương đối của mật độ nước ít nhất hai bậc đại lượng bé 
hơn các thăng giáng tương đối của nhiệt độ, độ muối và tốc độ 
dòng chảy, điều này suy ra từ phương trình trạng thái, khi lấy 
trung bình các phương trình truyền nhiệt và khuếch tán muối 
những thăng giáng mật độ đã không được tính đến. Kết quả là 
phương trình truyền nhiệt có dạng 
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Để viết ngắn gọn dấu lấy trung bình chỉ được để lại ở bên 
trên các số hạng thăng giáng. Tất cả các đặc trưng còn lại ở đây 
và sau này được xem là các đặc trưng trung bình và không đổi 
trong phạm vi khoảng lấy trung bình. 

Phương trình (4.1) đặc trưng cho sự biến thiên của nhiệt độ 
thế vị ϑ  bị chi phối bởi: a) quá trình bình lưu theo phương 
ngang và thẳng đứng được mô tả bằng số hạng thứ hai ở vế trái 
của phương trình; b) sự vận chuyển phân tử và rối được phản 
ánh bởi số hạng thứ nhất ở vế phải của phương trình; c) các 
chuyển đổi pha trong khi tạo thành và tan băng bên trong nước, 
sự tiêu tán cơ năng và các hiệu ứng nhiệt liên quan tới thông 
lượng muối ( ); d) thông lượng nhiệt tia (LQ B ). 

Các số hạng có mặt trong phương trình truyền nhiệt rất 
không đồng nhất về độ lớn và có vai trò không như nhau trong 
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các quá trình quy mô khác nhau. Vì vậy nên ước lượng giá trị 
của chúng và giữ lại các số hạng cùng bậc đại lượng khi giải 
phương trình (4.1). Còn các số hạng bậc bé phải loại bỏ, bởi vì 
chúng có thể gây khó khăn trong khi giải phương trình, còn khi 
giải bằng số có thể tạo nên những nhiễu động gây khó khăn cho 
việc xác định giá trị nhiệt độ thực. 

Để đánh giá vai trò của mỗi thành phần phải biến đổi 
phương trình (4.1) tới dạng không thứ nguyên (với chỉ số “ n ”) 
sau khi sử dụng những quy mô đại lượng đặc trưng (với chỉ số 
“ x ”) theo các quan hệ kiểu như . xnΦΦ=Φ

Khi sử dụng những quan hệ này và nếu tính tới phép 
chuyển đổi từ vectơ tốc độ dòng chảy V  và từ građien nhiệt độ 
sang các số hạng theo các trục tọa độ, phương trình (4.1) được 
biến đổi thành dạng 
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(4.2) 

ở đây  tốc độ phương ngang đặc trưng của dòng chảy trên 
khoảng cách . 

−xV

xL

Vì các thừa số không thứ nguyên có độ lớn bậc 1, nên tỷ 
phần của một số hạng nào đó được xác định bằng giá trị của các 

hệ số quy mô, tức tùy thuộc vào quy mô của hiện tượng đang 
được xét. Trong khi đó quan trọng là phải biết quy mô lấy trung 
bình, bởi vì như đã nêu ở chương 3, khoảng lấy trung bình càng 
lớn t

dụng không phải là phương trình truyền 
nhiệt lấy trung bình. 

 

hì các thừa số thăng giáng có thể càng lớn. 

Nếu xét những biến thiên quy mô nhỏ của nhiệt độ trong 
khoảng thời gian từ một số giây đến khoảng chục phút thì chu 
kỳ lấy trung bình tối ưu thường cũng là khoảng đó. Trong phạm 
vi khoảng này do phép lấy trung bình mà biến thiên nhiệt độ bị 
loại trừ và phương trình (4.1) không thích hợp để mô tả những 
biến thiên nhiệt độ như vậy. Vì vậy khi mô tả các quá trình quy 
mô như thế phải sử 

 

Hình 4.1. Dao độn độ sâu khác nhau g nhiệt độ quy mô vừa tại các 
ở lớp trên của đại dương [7] 

145                     146 



Trong trường hợp sử dụng phương trình (4.1) để mô tả 
những hiện tượng quy mô vừa với thời hạn kéo dài từ một số giờ 

t số ngày và với xL ∼103 m, xz ∼101 m giá trị của thừa số 

xxx LVt / ∼10 1, nhưng ở những vùng với dòng chảy triều lớn nó có 

thể đạt tới giá trị cỡ 100. Vì vậy khi nghiên cứu những biến 
thiên nhiệt độ đại dương quy mô ngày thì bình lưu nhiệt bởi 
dòng chảy chỉ có thể không phải 

đến mộ
−

tính tới đối với những khu vực 
nào à dòng triều không mạnh. 

ng có th y tr

g hợp đó sự bình lưu nhiệt thẳng đứng 
cần 

iến thiên của nhiệt độ ở các lớp nước 
sâu 

độ nước g x

yển động rối tắt dần, thì số hạng này 
mới 

củ

đại dương, thì số hạng này bị loại bỏ 
khỏi

một trong những điều kiện 
biên

độ l
 của (4.2) trong các quá trình quy 

mô v

hiệu chỉnh ®

m

ở những vùng khô ủ iều thừa số của số hạng tiếp 
theo ở biểu thức (4.2) xxx à vì vậy người ta thường 

loại bỏ nó khỏi phương trình, nhưng ở các vùng nước có thủy 
triều hay có sóng nội lớn thì thừa số này có thể tăng lên 2−3 
bậc. Trong những trườn

2/ zwt ∼ 210−  v

phải được tính đến. 

ảnh hưởng của thủy triều tới nhiệt độ nước được chỉ ra trên 
hình 4.1. Thấy rõ rằng b

lớn hơn so với ở mặt. 

Vai trò của độ dẫn nhiệt phân tử phương ngang làm biến 
thiên nhiệt  ở quy mô đan ét hoàn toàn không đáng 
kể. Thừa số xxT Ltκ  có độ lớn bậc nhất 

ở vế phải phương trình (4.2) luôn luôn bị bỏ đi. Vai trò của độ 
dẫn nhiệt phân tử trong sự vận chuyển nhiệt theo chiều thẳng 
đứng cũng nhỏ, bởi vì xxT ztκ ∼10
phương trình (4.2) không được tính đến. Chỉ khi nào ở dưới 
băng hay gần đáy, nơi chu

2/ 710− , vì vậy số hạng thứ 

3 . Vì vậy số hạng thứ hai của 2/ −

có thể được tính đến. 

Sự hấp thụ nhiệt tia có vai trò rõ nét trong phạm vi 10 m 
phía trên. ở đây thừa số ở số hạng thứ năm a phương trình 

(4.2) đối với thời gian ban ngày có độ lớn bậc 110− . Vì vậy để mô 
tả phân bố nhiệt độ thẳng đứng trong lớp này cần tính tới sự 
xâm nhập nhiệt tia vào đại dương. Nếu trong cân bằng bức xạ 
mà bức xạ sóng dài có vai trò chính, nhưng bức xạ loại này thực 
tế không xâm nhập vào 

 phương trình (4.2). 

Tác động của các nguồn sinh và mất nhiệt bên trong do 
những quá trình biến đổi pha của nước và sự tiêu tán cơ năng 
không đáng kể. Sự bay hơi nước ảnh hưởng mạnh nhất tới biến 
thiên nhiệt độ. Nhưng đây là quá trình ở trên mặt, và vì vậy nó 
được tính đến không phải trong phương trình truyền nhiệt, mà 
trong phương trình cân bằng nhiệt của mặt đại dương, phương 
trình này được dùng với tư cách là 

 cho phương trình truyền nhiệt. 

Sự tỏa ra hay hấp thụ nhiệt trong khi tạo hay tan băng ở 
trong nước nếu xét theo tốc độ của dạng biến đổi pha này thì rất 
nhỏ, và có thể đánh giá thừa số đứng trước số hạng cuối cùng có 

ớn bậc 310− . Vai trò của tiêu tán cơ năng còn nhỏ hơn, có bậc 
410− . Vì vậy số hạng cuối cùng

ừa không được tính đến. 

Vì trong các quá trình ở quy mô đang xét những di dịch 
nước trên phương thẳng đứng không thể vượt quá vài trăm mét 
nên oạn nhiệt có thể coi như tỷ lệ tuyến tính với độ 
sâu )1( zT aγϑ += . Khi đó phần đóng góp của những biến thiên 

nhiệt độ đoạn nhiệt được xác định bằng tham số 

xa

axx

z
wt
γ
γ

+1
∼ 4−                    (4.3) 10 ,                

điều này cho phép trong phương trình (4.1) thay vì nhiệt độ thế 
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vị có thể sử dụng nhiệt độ thông thường mà không cần một 
phÇ

ớ ở c
p từ một s i ng c

ng gi c
chả

trò quan trọng giống 
như

 dương trong các 
quá 

òn 
g không lớn hơn số 

hạn

bên trên của đại d

n bổ sung nào. 

Trong trường hợp xác định biến thiên nhiệt độ n− c ác 
quy mô syno ố ngày tớ hà hục ngày, tức κt ∼ 610 s, 
có thể cho rằng xL ∼102 km và xz ∼ 105 ⋅ m. Với những quy mô 

không gian − thời gian như thế và với nh á trị tố g 
y đặc trưng đã nêu ra ở trên thì xxx LVt / ∼1 và xxx zwt / ∼ 
110− −100. Điều này có nghĩa rằng bình lưu nhiệt phương ngang 

và bình lưu nhiệt thẳng đứng ở những khu vực chuyển động 
thăng và giáng mạnh có vai trò quan trọng trong sự biến thiên 
nhiệt độ nước. Thừa số của số hạng vận chuyển nhiệt rối thẳng 
đứng cũng có độ lớn bậc 100 và cũng có vai 

÷  độ dòn

 trường hợp các quá trình quy mô vừa. 

Do có biến trình ngày tuần hoàn, giá trị đặc trưng trung 
bình của thông lượng nhiệt tia giảm so với biến động quy mô 
vừa, vì vậy sự xâm nhập năng lượng tia vào đại

trình đang xét có thể không phải tính đến. 

Vì các thừa số tại những số hạng c lại của phương trình 
(4.2) có bậc đại lượn 310−  nên khi giải các 

g này bị loại bỏ. 

Tương quan giữa các thừa số đứng trước các số hạng của 
phương trình (4.2) cũng giữ nguyên đại loại như vậy khi xét 
những biến thiên mùa của nhiệt độ đại dương. Có thể là vai trò 
của sự vận chuyển nhiệt có trật tự trên phương thẳng đứng hơi 
tăng lên một chút do sự tăng thời hạn kéo dài tác động của 
nhân tố này. Giống như trường hợp các quy mô biến động đã 
xét, sự xáo trộn rối thẳng đứng là cơ chế chủ yếu phân bố nhiệt 
theo chiều thẳng đứng. ở các lớp ương, đặc 
biệt khi xuất hiện đối lưu, thừa số xxxxx zwt ϑϑ /′′  có thể đạt tới 

những giá trị từ 1 đến 10. ở các lớp dưới sâu mà đối lưu không 
đạt 

rên hình 4.2 có 
thể là ví dụ về dạng biến động nhiệt độ vừa nói. 

 

tới thừa số này nhỏ hơn nhiều. 

Khi tiếp tục tăng quy mô biến động của nhiệt độ đại dương 
thì các thừa số ở những số hạng mô tả bình lưu phương ngang 
càng tăng lên. Bình lưu thẳng đứng chỉ giữ vai trò rõ nét ở một 
số vùng có xu hướng nước nâng lên hoặc chìm xuống ổn định, ví 
dụ như ở vùng nước trườn theo sườn lục địa Nam Cực. Vai trò 
của xáo trộn rối trong các quá trình ở quy mô này giảm. Những 
dao động giữa các năm của nhiệt độ nước dẫn t

 

 

 

 

 

 

 
Hình 4.2. Những dao động giữa 
các năm của nhiệt độ nước tại một 
số tầng sâu ở Thái Bình Dương 
(35−36oN, 150−151oE, tháng 8) [6] 

ù di 
chuy

 

Từ hình này thấy rằng nhiệt độ mặt đại dương biến đổi yếu 
hơn nhiều so với ở dưới sâu. Do đó, nguyên nhân của hiện tượng 
không thể là sự trao đổi nhiệt với khí quyển. Đó là do s

ển có trật tự của nước lạnh hay nước ấm bởi dòng chảy. 

Như vậy, việc đánh giá các thừa số tỷ lệ trong phương trình 
truyền nhiệt cho phép làm sáng tỏ vai trò của từng thành phần 
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trong sự biến thiên nhiệt độ ở quy mô tương ứng. Vì tốc độ 
chuyển động của nước, các nguồn sinh và mất nhiệt trong điều 
kiện tự nhiên luôn luôn được xác định với những sai số nào đó, 
cho nên không nên chú ý tới những thành phần bé của phương 
trình, vì phần đóng góp của chúng có thể nhỏ hơn những sai số. 
Đối với những quy mô biến động đã nêu ở trên thì cũng có thể 
không cần phân biệt giữa nhiệt dung đẳng áp và nhiệt dung 
đẳng thể tích của nước. 

Sau khi lấy trung bình và không kể tới các số hạng bé 
phương trình khuếch tán muối biểu diễn sự khuếch tán nhiệt và 
sự khuếch tán hơi nước có dạng tương tự như truyền nhiệt (4.1): 

( )SSS
t
S

S ′′−∇∇=∇⋅+
∂
∂

VV κ .                          (4.4) 

Tương quan giữa các thành phần của phương trình này tùy 
thuộc vào quy mô hiện tượng giống như ở trường hợp phương 
trình truyền nhiệt. Vì vậy trước hết phải chú ý tới quy mô của 
quá trình được xét, đánh giá bậc đại lượng của các số hạng, chỉ 
để lại các thành phần có nghĩa trong phương trình, rồi sau đó 
mới tiến hành giải ph− ng trình đã ® ược biến đổi. Nếu chuyển 
sang quy mô độ muối x à thừa số n ương tự như nhiệt độ 

không thứ nguyên, đồng thời quy tỷ lệ các tham số còn lại như 
đã làm với phương trình truyền nhiệt, thì từ phương trình (4.4) 
nhận được phương trình viết cho hệ tọa độ vuông góc: 

¬ −
S  v S  t

( ) ( ) ( ).''
''

''''
''

2

2

2

2

2

2

2

2

nn
nxx

xxx
nn

n
nn

nxx

xxx

n

n

x

xS

n

n

n

n

x

xS

n

n
n

x

xx

n

n
n

n

n
n

x

xx

n

n

Sw
zSz

Swt
Sv

y
Su

xSL
SVt

z
S

z
t

y
S

x
S

L
t

z
S

w
z
wt

y
S

v
x
S

u
L
Vt

t
S

∂
∂−








∂
∂+

∂
∂−

∂
∂

+

+









∂
∂

+
∂
∂

=







∂
∂

+







∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂

κ

κ

(4.5) 

Các quy mô đặc trưng có cùng bậc đại lượng như trong 
phương trình truyền nhiệt và được tổ hợp theo cùng cách. Vì 
vậy tất cả những đặc điểm về biến đổi tỷ phần đóng góp của các 
thành phần của phương trình tùy thuộc vào quy mô của quá 
trình đã được nêu ra đối với phương trình truyền nhiệt đều 
đúng đối với phương trình vận chuyển muối, dĩ nhiên ngoại trừ 
các nguồn nhiệt bên trong. 

4.2.  Các phương trình cân bằng nhiệt và cân bằng muối 

Phương trình cân bằng nhiệt là một dạng của định luật bảo 
toàn năng lượng. Nó đặc trưng cho sự phân bố các dòng năng 
lượng theo các hướng khác nhau và cho phép đánh giá tương 
quan giữa chúng. Người ta phân biệt phương trình cân bằng 
nhiệt của mặt đại dương, của các lớp và các thể tích khác nhau 
của đại dương. 

Dễ tạo lập nhất là phương trình cân bằng nhiệt của mặt đại 
dương được biểu diễn bằng một mặt phẳng độ dày vô cùng bé. 
Vì vậy trong nó không thể tích lũy hay tiêu hao năng lượng, 
trong nó không thể có các dòng nhiệt theo chiều ngang. Do đó 
tổng các dòng năng lượng thẳng đứng từ phía khí quyển bằng 
dòng năng lượng thẳng đứng ở lớp dưới mặt của đại dương, tức 

TaeaB Φ=Φ+Φ+ .                             (4.6) 

Từ phía khí quyển sự trao đổi nhiệt với đại dương diễn ra 
chủ yếu do trao đổi nhiệt tia, được đặc trưng bằng cân bằng bức 
xạ , nhiệt lượng bay hơi hay ngưng tụ nước  và trao đổi 
nhiệt do xáo trộn phân tử và rối . Tổng tất cả các dòng này 
cân bằng với dòng nhiệt thẳng đứng ở trong đại dương . Nếu 

aB eΦ

aΦ

TΦ
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trao đổi nhiệt rối yếu hay đòi hỏi dộ chính xác cao hơn thì trong 
các thông lượng  sẽ bao gồm thêm cả những thông lượng trao 
đổi phân tử của chất thể. 

Φ

Về nguyên tắc ở vế trái của phương trình (4.6) có thể có số 
hạng đặc trưng cho sự nhập nhiệt hay mất nhiệt do giáng thủy 
nếu nhiệt độ của giáng thủy khác với nhiệt độ mặt đại dương 

t
MTC p ∂
∂Δ=Φ∝ . 

Tuy nhiên, do khó tính trước hiệu các nhiệt độ và tốc độ giáng 

thủy 
t

M
∂
∂

 nên số hạng này thực tế không bao giờ được tính đến. 

Trong trường hợp cần tính đến sự xâm nhập dòng nhiệt tia 
vào trong đại dương, thành phần  bị giảm đi một lượng  đi 

qua vào trong đại dương, tức 
aB 0B

Taea B Φ=Φ+Φ+− 0B .                             (4.7) 

Để thuận tiện người ta quy ước các thông lượng nhiệt từ 
phía khí quyển là dương nếu chúng hướng xuống mặt đại 
dương, còn các thông lượng từ phía đại dương là dương nếu 
chúng hướng từ mặt đại dương vào trong bề dày đại dương. 

Để có phương trình cân bằng nhiệt của một lớp nước đại 
dương giữa các độ sâu  và  ta cần lấy phương trình truyền 

nhiệt, trong đó chấp nhận thay thế nhiệt độ thế vị bằng 
1z 2z

T , đem 
nhân với nhiệt dung và mật độ nước rồi cộng với phương trình 
liên tục (2.25) đã được nhân với nhiệt độ. Sau đó lấy tích phân 
phương trình nhận được theo z  trong phạm vi lớp từ  đến . 

Trong hệ tọa độ Đêcac những thao tác đó dẫn đến phương trình 
1z 2z
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 +++ ρ .                         (4.8) 

Trong khi rút ra phương trình này người ta đã bỏ qua các 
thông lượng nhiệt phân tử mà như đã chỉ ra ở mục trước chúng 
nhỏ hơn nhiều so với các số hạng còn lại. Từ nay về sau chỉ số 
PS  ở nhiệt dung  sẽ được bỏ đi. PSC

Vế trái phương trình cân bằng nhiệt của lớp nước đại dương 
(4.8) thể hiện sự biến đổi nội năng của cột nước với thiết diện 
đơn vị và độ cao h . Trong thực tế người ta thường hay xác định 
cân bằng nhiệt hoặc là của một lớp mặt đại dương nào đó và khi 
đó , hoặc là của toàn bộ bề dày đại dương hay biển và khi 
đó  là độ sâu đáy . 

01 =z

2z Hz =2

ở vế phải biểu thức (4.8) thể hiện các thông lượng nhiệt 
được gây nên bởi những nguồn nhiệt bên trong , bởi bình lưu 
ngang và bởi vận chuyển nhiệt rối tại các biên của lớp  và  

cũng như bởi các dòng năng lượng tia tại các biên của lớp đó. 

Q

2z 1z

Cân bằng nhiệt tại một thời điểm nào đó được sử dụng chỉ 
trong các mô hình toán học và với tư cách là điều kiện biên. 
Trong thực tế người ta hay cần biết cân bằng nhiệt trong một 
khoảng thời gian nào đó . Có thể rút ra biểu thức cân 

bằng nhiệt của lớp nước đại dương dưới dạng đó bằng cách nhân 
từng số hạng của phương trình (4.8) với  và lấy tích phân 
trong phạm vi từ  đến . Vì thông thường người ta quan 

tâm tới cân bằng nhiệt của mặt đại dương, nên từ (4.8) suy ra: 
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Để có được phương trình cân bằng nhiệt không phải của 
một cột nước thiết diện đơn vị, mà của toàn bộ vùng nước diện 
tích Π, chỉ cần lấy tích phân từng phần biểu thức (4.9) theo x  
và theo y  từ biên tới biên của diện tích đã được tách ra, xem 

. Kết quả lấy tích phân có thể biểu diễn dưới dạng  yx∂∂=∂Π
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Thành phần thứ hai ở vế phải phương trình (4.10) chỉ các 
thông lượng nhiệt bình lưu ngang và rối ở biên của vùng có độ 
dài Γ , nó đã xuất hiện khi lấy tích phân số hạng thứ hai của vế 
phải phương trình (4.9). Sơ đồ tổng quát về tất cả các thông 
lượng nhiệt chính được thể hiện trên hình 4.3. 

Trong các phương trình (4.8)−(4.10) không thể hiện sự ảnh 
hưởng nhiệt của khí quyển dưới dạng hiện. Nó biểu lộ thông 
qua thông lượng nhiệt rối thẳng đứng liên hệ với các thông 

lượng nhiệt khí quyển bằng phương trình cân bằng nhiệt của 
mặt đại dương (4.6), bởi vì ρCwT T /Φ=′′ . 

 
 
 

 

Hình 4.3. Sơ đồ các thông lượng nhiệt tới 
và thất thoát: biến thiên entalpy 

của lớp nước; các nguồn nhiệt nội 

tại;  vận chuyển nhiệt bởi dòng 

chảy và rối ngang; các 

thông lượng năng lượng tia tại mặt đại 
dương, ở dưới mặt và ở độ sâu ;  

thông lượng nhiệt rối thẳng đứng ở bên 
trong đại dương; trao đổi nhiệt rối 

giữa khí quyển và đại dương; mất 

nhiệt do bay hơi từ mặt đại dương 

−Φ c

−Q

−Φ a

−2,1A

−ha BBB ,, 0

h ΦT

−Φ u

−

Phương trình (4.10) thường rất hay được dùng để ước lượng 
những thông lượng nhiệt phương ngang khó đo đạc tại các biên 
của vùng nước nghiên cứu. Có lẽ giải pháp này được V. V. 
Suleikin sử dụng lần đầu tiên [14] khi xác định cân bằng nhiệt 
năm của biển Karơ. Nếu xem xét cân bằng nhiệt của biển trong 
năm, nhiệt độ trung bình của biển không thay đổi trong thời 
gian đó, thì vế trái của phương trình (4.10) bằng không. Có thể 
giả thiết rằng không có sự trao đổi nhiệt qua đáy. ở các thủy 
vực đóng băng nguồn nhiệt nội tại chủ yếu là sự tỏa nhiệt trong 
khi tạo băng và sự hấp thụ nhiệt trong khi tan băng. Nếu băng 
được tạo ra trong biển lại tan luôn trong đó thì tổng năng lượng 
năm từ nguồn nhiệt này bằng không. Do đó, nếu tính tới các 
phương trình (4.7) và (4.10) suy ra: 
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tức trao đổi nhiệt với khí quyển cân bằng với bình lưu phương 
ngang và trao đổi nhiệt rối tại các biên của vùng. Theo các ước 
lượng của V. V. Suleikin vế trái của phương trình trên cơ sở 
quan trắc bằng 176− kJ/(cm2 năm). Lượng nhiệt mất vào khí 
quyển này được bù trừ bằng lượng nhiệt do nước Đại Tây Dương 
và các dòng nước lục địa mang tới. 

Phương trình cân bằng nhiệt tại đáy đại dương và các biển 
được lập giống như đối với biên phân cách với khí quyển. Thông 
lượng nhiệt thẳng đứng ở đáy 
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được cho bằng thông lượng nhiệt thẳng đứng đi vào đất đáy 
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Mặc dù tính đơn giản toán học của phương trình cân bằng, 
nhưng chúng ta có rất ít thông tin về đặc điểm chuyển động của 
nước ở lớp sát đáy, về các giá trị thăng giáng rối của nhiệt độ và 
tốc độ dòng chảy. Các thông tin về thông lượng nhiệt đi vào đất 
đáy còn ít hơn nữa. Về trung bình thông lượng này được ước 
lượng bằng 2  W/m2 và hướng từ đáy lên nước. Phần đóng góp 
của thông lượng này vào cân bằng nhiệt đại dương không lớn và 
thường không được chú ý. Tuy nhiên, ở một số biển thông lượng 
nhiệt từ đáy tỏ ra đáng kể, ví dụ ở những khu vực sâu của Hắc 
Hải, và dẫn tới hiện tượng nghịch nhiệt trong trắc diện thẳng 

đứng của nhiệt độ nước. 

10−

Phương trình cân bằng muối của mặt đại dương biểu diễn 
tổng của tất cả các thông lượng muối tích phân tại biên phân 
cách khí quyển − đại dương 

t
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∂
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0''κρ ,                      (4.13) 

trong đó −M  thông lượng khối lượng nước ngọt đến hoặc đi do 
giáng thủy hoặc bay hơi, quá trình tan và tạo băng, −  độ 

muối của mặt đại dương. 
0S

Nếu có lượng nước ngọt đi đến, thì  và làm cho độ 
muối của lớp mặt đại dương giảm. Còn nếu nước ngọt bị mất đi 
( 0/ <∂∂ tM ), thì muối ở lại sẽ làm tăng độ muối. 

0/ >∂∂ tM

Phương trình cân bằng muối của cột nước nhận được bằng 
cách tương tự như phương trình cân bằng nhiệt. Từ phương 
trình (4.4) nếu không kể đến thông lượng muối phân tử, suy ra 
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ở vế phải của phương trình hai số hạng đầu tiên biểu diễn 
các thông lượng muối thẳng đứng ở mặt đại dương và ở độ sâu 
h , còn số hạng thứ ba chỉ các thông lượng muối theo phương 
ngang trong lớp h  do bình lưu và xáo trộn rối. 

Có thể biến đổi phương trình (4.14) thành một biểu thức 
thể hiện sự cân bằng muối của một vùng nước nào đó với độ sâu 
H  trong khoảng thời gian . Muốn vậy, tương tự như 

phương trình cân bằng nhiệt, phải lấy tích phân theo  trong 

jj ttt −= +1

t
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khoảng thời gian đã chọn và theo diện tích Π  
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Số hạng thứ nhất ở vế phải phương trình này đặc trưng cho 
lượng nước ngọt đến hoặc đi, số hạng thứ hai − thông lượng 
muối qua đáy và số hạng thứ ba − thông lượng muối đến thủy 
vực theo phương ngang do bình lưu và rối ngang. 

Giống như phương trình cân bằng nhiệt (4.11), phương 
trình này đôi khi được dùng để đánh giá lượng vận chuyển nước 
qua các eo biển. Khi đó thường chấp nhận khoảng thời gian 
năm để sao cho với trạng thái ổn định không có sự tích lũy hay 
mất muối ở thủy vực và vế trái phương trình (4.15) bằng không. 
Nếu không có thông lượng muối đi qua đáy, thì ảnh hưởng làm 
nhạt hóa của dòng nước ngọt hay ảnh hưởng làm mặn khi mất 
nước ngọt sẽ cân bằng với thông lượng muối đi qua các eo biển. 

4.3.  Những quy luật trao đổi nhiệt và muối của đại dương với 
khí quyển 

Trao đổi nhiệt của đại dương với khí quyển diễn ra thông 
qua các thông lượng nhiệt tia, rối và phân tử cũng như nhờ 
những quá trình biến đổi năng lượng trong khi chuyển đổi pha 
của nước. Mối liên hệ qua lại của tất cả các thông lượng nhiệt 
này được thể hiện bằng phương trình cân bằng nhiệt (4.6) và 
(4.7). Rất khó đo trực tiếp được thông lượng nhiệt tổng hợp giữa 

mặt đại dương và các lớp nước nằm phía dưới bị chi phối bởi sự 
xâm nhập của thông lượng tia đi vào đại dương và các thông 
lượng rối, phân tử theo phương thẳng đứng. Chỉ nhờ xạ kế 
chuyên dụng mới có thể đo được bức xạ xâm nhập vào trong đại 
dương. Vì vậy người ta thường hay xác định lượng trao đổi nhiệt 
tổng cộng của đại dương với khí quyển như là số hạng dư của 
phương trình cân bằng nhiệt, bằng tổng của cân bằng bức xạ, 
trao đổi nhiệt với khí quyển và mất nhiệt do bay hơi. Tuy nhiên, 
ngay cả những dòng nhiệt này không phải bao giờ cũng đo được, 
do đó phần lớn trường hợp buộc phải tính toán chúng theo số 
liệu quan trắc khí tượng tiêu chuẩn. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình 4.4. Phân bố phổ của dòng bức 
xạ Mặt Trời: 1 − tại ranh giới ngoài của 
khí quyển; 2 − tại bề mặt đại dương 

Dòng năng lượng tia đi tới bề mặt đại dương là cả một phổ 
các sóng với bước sóng và năng lượng khác nhau biến thiên theo 
sự thay đổi của các điều kiện khí quyển và độ cao Mặt Trời. Đặc 
điểm phân bố năng lượng trong phổ Mặt Trời tại bề mặt đại 
dương dẫn trên hình 4.4. 

Trong phổ này quy ước phân chia ra phần sóng ngắn tới 
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bước sóng khoảng 700 Nm và phần sóng dài với các bước sóng 
lớn hơn. Trong hải dương học điều này quan trọng vì sóng dài 
thực tế không xâm nhập vào trong đại dương mà bị hấp thụ 
trong một lớp mặt rất mỏng của nó. 

Từ hình 4.4 thấy rằng phần chủ yếu của năng lượng tia 
Mặt Trời có phổ rất phức tạp với nhiều dải hấp thụ bởi các khí 
và hơi nước khí quyển. Vì vậy để ước lượng được năng lượng đi 
tới đại dương phải sử dụng không phải những công thức chính 
xác mô tả toàn bộ phổ bức xạ, mà những công thức gần đúng 
đặc trưng cho dòng tổng cộng hoặc là theo toàn bộ phổ, hoặc là 
riêng biệt đối với phần sóng ngắn và phần sóng dài. Ngoài ra, đi 
tới đại dương còn có năng lượng tia phát xạ của khí quyển. Dòng 
này tập trung ở vùng phổ sóng dài, có hình dạng rất phức tạp do 
chỗ sự phát xạ và hấp thụ phát xạ diễn ra trong toàn bộ bề dày 
khí quyển và phụ thuộc vào hàm lượng hơi nước, lượng mây, son 
khí, thành phần khí của không khí và nhiệt độ. Vì vậy cả thành 
phần cân bằng bức xạ này trong thực tế cũng thường hay được 
tính toán theo các công thức giản ước. Những chỉ dẫn về tính 
toán các thành phần cân bằng bức xạ của bề mặt đại dương theo 
các công thức giản ước có dẫn trong tài liệu trợ giúp [2]. 

Việc xác định dòng bức xạ Mặt Trời tại mặt đại dương bớt 
khó khăn do giá trị tổng cộng của dòng này trong một khoảng 
thời gian, trong điều kiện bầu trời không có mây và đối với mỗi 
vùng cụ thể biến đổi không nhiều. Vì vậy thông thường theo dữ 
liệu quan trắc người ta lập ra các bảng bức xạ có thể , tức 

tổng trực xạ và tán xạ đi tới bề mặt nằm ngang ứng với bầu trời 
quang mây. Sự phụ thuộc tổng quát của bức xạ có thể vào độ 
cao Mặt Trời  được xấp xỉ bằng công thức 

0Q

ch

( )DhCQ csin00 = ,                                (4.16) 

ở đây các hệ số thực nghiệm  và 0C D  phụ thuộc vào độ trong 
suốt của khí quyển  tính theo công thức aP

0
a 003,0790,0 TP −= .                          (4.17) 

Tùy thuộc vào nhiệt độ không khí 0T  tham số  biến đổi 

trong khoảng từ 0,71 ở các vùng xích đạo đến 0,80 vào thời kỳ 
mùa đông ở các vùng cực. Đối với khoảng biến đổi như trên của 

 hệ số  và giảm khi  tăng, 12,101,1 <  và 

tăng khi  tăng. ứng với những giá trị như trên của các hệ số 
 và  thứ nguyên của  sẽ là kW/m2. 

aP

0 <CaP

C  ,0

18,101,1 << D

aP

aP

aP

D 0Q

Lượng bức xạ Mặt Trời đi tới mặt đại dương, còn gọi là bức 
xạ tổng cộng , rất phụ thuộc vào lượng mây bởi vì nó bao gồm 

trực xạ và tán xạ. Hiện chưa có những công thức chính xác biểu 
diễn mối liên hệ như vậy cho dạng mây và phân bố mây bất kỳ. 
Bởi vậy người ta sử dụng những công thức xấp xỉ có độ phức tạp 
khác nhau. Để tính bức xạ tổng cộng một ngày có công thức 

Q

2
0  71,0 19,01/ nnQQ −+= ,                        (4.18) 

ở đây −n  lượng mây trung bình ngày tính bằng phần mười của 
đơn vị. 

Trong “Các bảng hải dương học” [8] giới thiệu một quan hệ 
chính xác hơn so với công thức (4.18), ở đó có tính tới tầng của 
mây và độ cao Mặt Trời. 

Trong thực tế phát xạ nhiệt của khí quyển được tính toán 
theo những công thức có độ phức tạp khác nhau. Thông thường 
nhất, với tư cách là những tham số xuất phát trong các công 
thức đó người ta sử dụng nhiệt độ và độ ẩm không khí ở lớp khí 
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quyển sát mặt nước 

( )ebaTQa += 4
0 κσ ,                           (4.19) 

ở đây  W/(m2.K4) − hằng số Stephan−Bolzman,  
và  các hệ số thực nghiệm thay đổi tùy thuộc vào địa điểm 
và thời gian ( 09,003,0;66,034,0 <<<< ba  m−1), −  nhiệt độ 

không khí ở mặt đại dương theo thang Kelvin. 

810673,5 −⋅=σ a
−b

κT

Vì độ ẩm không khí  ở bên trên đại dương gần bằng độ ẩm 
bão hòa, nên có thể loại bỏ nó và nhận được mối phụ thuộc của 
phát xạ nhiệt khí quyển chỉ vào nhiệt độ không khí dưới dạng 

e

541,010026,1 52
0 −⋅− −

κTQa .                       (4.20) 

Thứ nguyên của  ở đây là thứ nguyên chuẩn − kW/m2. 0aQ

ảnh hưởng của lượng mây tới phát xạ khí quyển rất lớn, bởi 
vì  phụ thuộc rất mạnh vào nhiệt độ không khí. Tính toán 

chính xác điều này rất khó, bởi vì các độ cao của mây khác 
nhau, do đó nhiệt độ của mây khác nhau, đồng thời còn do sự 
biến tính của bức xạ nhiệt trong lớp giữa mây và đại dương. Vì 
vậy hình thức truyền thống tính đến lượng mây bằng thực 
nghiệm là  đưa ra một thừa số cho đại lượng . Dưới dạng đơn 

giản nhất người ta chỉ tính đến giá trị lượng mây tổng 

aQ

0aQ

[ ]2
0 1 ncQQ an += ,                                (4.21) 

ở đây  hệ số thực nghiệm biến thiên trong khoảng từ 0,1 đến 
0,7 tùy thuộc vào nhiệt độ không khí, khi nhiệt độ không khí 
giảm thì hệ số này tăng lên. 

−c

Trong các công thức chi tiết hơn có tính đến tầng của mây, 
với mỗi tầng mây giá trị c  được xác định riêng. 

Năng lượng tia đi tới mặt đại dương bị phản xạ một phần. 

Tỷ số giữa bức xạ bị phản xạ và bức xạ tới được đặc trưng bởi hệ 
số phản xạ r . Giá trị của hệ số phản xạ ở các vùng phổ khác 
nhau là khác nhau. ở vùng ánh sáng nhìn thấy hệ số này đối 
với bức xạ Mặt Trời trực tiếp được mô tả bằng các công thức 
quen thuộc của Frenel, trong trường hợp các tia ánh sáng phân 
bố xác suất đều trên mặt phẳng tới có thể viết dưới dạng một 
biểu thức 
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ϕϕ

ϕϕ
ϕϕ

r ,                (4.22) 

trong đó −ϕ  góc tới của tia ánh sáng tại mặt nước, −1ϕ  góc 

khúc xạ của tia ánh sáng ở trong nước. 

Góc tới khi mặt đại dương yên lặng được xác định bởi 
khoảng cách thiên đỉnh của Mặt Trời, còn khi có sóng − bởi góc 
giữa pháp tuyến của mặt nước và hướng tới Mặt Trời. Như vậy 
sự phản xạ đối với bức xạ trực tiếp phụ thuộc không những vào 
độ cao Mặt Trời mà cả vào sóng biển (bảng 4.1). 

Bảng 4.1. Hệ số phản xạ của bức xạ trực tiếp, % 

Độ cao Mặt Trời, o Biển lặng Trong sóng 

90 2,1 13,1 
60 2,2 3,8 
30 6,2 2,4 

 

Trong điều kiện biển lặng, nếu độ cao Mặt Trời giảm thì 
góc ϕ  tăng, do đó khả năng phản xạ của đại dương tăng. Nếu có 

sóng, độ cao Mặt Trời càng nhỏ thì góc tới càng nhỏ và hệ số 
phản xạ càng nhỏ. 
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Các tia bức xạ tán xạ đi tới mặt nước với mọi góc có thể, vì 
vậy sự phản xạ của tán xạ không phụ thuộc vào sóng đại dương. 
Giá trị của hệ số phản xạ của ánh sáng tán xạ  có thể nhận 

được bằng cách tích phân công thức (4.22) theo tất cả các hướng 
và lấy kết quả cho một đơn vị cung. Với định nghĩa này thì 

066,0 . 

pr

p =r

Ngoài các giá trị của  và  giá trị chung của hệ số phản 

xạ của bức xạ tổng cộng còn phụ thuộc vào tỷ phần của bức xạ 
tán xạ và được ước lượng theo công thức 

nr pr

( ) ξξ pn 1 rrr +−=  .                               (4.23) 

Nếu toàn bộ bầu trời bị mây bao phủ thì 1=ξ . Còn trong 

ngày quang mây tỷ phần bức xạ tán xạ trong bức xạ tổng cộng 
tăng lên khi độ cao Mặt Trời giảm. 

Bảng 4.2. Tỷ phần bức xạ tán xạ trong bức xạ tổng cộng 

Độ cao Mặt Trời, o 70−90 60 40 20 10 0 

ξ , % 10,5 12,3 16,1 25,6 42,1 100 

 
Ngoài ra, đại lượng ξ  phụ thuộc vào mức độ ánh sáng đi 

qua mây, tức phụ thuộc vào kiểu và sự phân bố mây trên bầu 
trời. Vì vậy hệ số phản xạ của tổng xạ phụ thuộc không những 
vào độ cao Mặt Trời, sóng biển, mà cả vào lượng mây. 

Năng lượng tia xâm nhập vào trong đại dương bị tán xạ 
một phần theo tất cả các hướng, trong đó có cả hướng lên phía 
trên. Phần năng lượng này đi ra khỏi đại dương và không ảnh 
hưởng tới trạng thái nhiệt của đại dương. Vì vậy người ta quy 
ước cộng gộp bức xạ này với bức xạ phản xạ và gọi tỷ số giữa 

tổng năng lượng tia thu được và bức xạ tới tổng cộng là albeđô. 
Như vậy, albeđô luôn luôn hơi lớn hơn hệ số phản xạ. Vì năng 
lượng tia xâm nhập và tán xạ trong đại dương chủ yếu ở vùng 
phổ nhìn thấy nên việc trình bày chi tiết về ánh sáng đi ra từ 
đại dương sẽ được thực hiện trong chương quang học đại dương. 

Vì có nhiều nhân tố ảnh hưởng tới albeđô và những nhân tố 
đó lại khó tính đến nên giá trị albeđô rất biến động. Do đó trong 
thực tế người ta thường sử dụng những giá trị lấy trung bình 
của nó. ứng với độ cao Mặt Trời 80−90o albeđô của tổng xạ nằm 
trong phạm vi từ 0,05 trong thời tiết quang mây hay ít mây đến 
0,06 trong thời tiết nhiều mây. Khi độ cao Mặt Trời giảm tới 40o 
các giá trị vừa dẫn của albeđô tăng lên 0,03. Với độ cao Mặt Trời 
nhỏ hơn 30o albeđô trong trường hợp thời tiết ít mây lớn hơn so 
với khi bầu trời nhiều mây. Ví dụ, khi  thì albeđô biến 

thiên từ 0,16 đến 0,10. Đó là do tỷ phần của trực xạ tăng lên khi 
ít mây và nó bị phản xạ mạnh khi độ cao Mặt Trời nhỏ. 

20=ch

Vì đại dương hấp thụ bức xạ sóng dài bởi một lớp mỏng gần 
mặt và thực tế không có sự tán xạ ngược lại ở vùng phổ này nên 
đối với vùng phổ này hệ số phản xạ và albeđô như nhau. Albeđô 
biến đổi yếu và được ước lượng bằng 0,04. 

Ngoài những thành phần cân bằng bức xạ đã nêu còn phải 
tính tới sự phát xạ nhiệt của đại dương. Nó gần giống sự phát 
xạ của vật đen tuyệt đối và được biểu diễn bằng công thức 

4
0κδσTQu = ,                                 (4.24) 

ở đây 95,0≅δ ,  nhiệt độ của bề mặt đại dương tính theo 

thang Kelvin. 

−κ0T

Như vậy, cân bằng bức xạ của đại dương đặc trưng cho 
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thông lượng năng lượng tia tổng cộng đi vào đại dương được mô 
tả bằng công thức 

( ) ( ) 4
011 κδσTAQAQB aa −−+−= ∂ .                 (4.25) 

Do albeđô phụ thuộc vào vùng phổ nên bức xạ sóng ngắn 
được gộp vào số hạng thứ nhất, còn bức xạ sóng dài gộp vào số 
hạng thứ hai. Tổng của các số hạng thứ hai và thứ ba được gọi 
là phát xạ hiệu dụng . Nó thường hay có giá trị âm do phát 

xạ nhiệt của đại dương. Số hạng đầu của (4.25) luôn luôn dương. 
Vì vậy cân bằng bức xạ có thể là dương hoặc âm. 

eQ

Nếu đòi hỏi lập phương trình cân bằng bức xạ của mặt đại 
dương  thì cần phải tính đến sự xâm nhập của bức xạ sóng 

ngắn ra khỏi giới hạn lớp mặt. Vì phần sóng dài của tổng xạ 
không xâm nhập ra ngoài giới hạn lớp mặt, nên 

0B

( ) ( ) eQAQB +−−= 00 11 δ ,                         (4.26) 

ở đây −≈ 2,00δ  tỷ phần tổng xạ đi qua vào đại dương. 

Sự suy yếu của bức xạ sóng ngắn đã xâm nhập vào trong 
nước diễn ra theo quy luật hàm mũ với các hệ số mũ khác nhau 
đối với những vùng phổ khác nhau: 

)(exp)1()( 0 zAQzQ jjj εδ −−=   ,                   (4.27) 

ở đây  khu vực khoảng phổ. −j

Sự phụ thuộc của cân bằng bức xạ đại dương vào trạng thái 
của khí quyển và đại dương chưa được tính đến một cách đầy đủ 
trong các công thức làm cho các giá trị tính toán B  có thể khác 
biệt với các giá trị thực. Sai số sẽ càng nhỏ nếu thời kỳ lấy trung 
bình càng lớn, bởi vì khi đó giảm sự thiên lệch dị thường của 
trạng thái hai môi trường. Nhưng về trung bình khác biệt giữa 

kết quả tính và quan trắc ở các vùng Đại Tây Dương là 7−18 % 
[2]. Người ta cho rằng có sự khác biệt đó không chỉ là do độ 
chính xác tính toán chưa đủ, mà còn do độ chính xác thấp của 
quan trắc. 

Việc xác định trao đổi nhiệt với khí quyển do rối, bay hơi và 
những mất mát nhiệt liên quan theo số liệu đo thăng giáng của 
các đặc trưng khí tượng tương ứng còn khó khăn hơn nữa. Vì 
vậy đo thăng giáng các dòng nhiệt và hơi nước chỉ được thực 
hiện trong những đợt khảo sát chuyên đề hoặc với tư cách là đo 
kiểm tra. Còn trong các tính toán chuẩn về các thông lượng 
nhiệt và hơi nước do rối người ta chuyển từ các thăng giáng 
sang các giá trị của đặc trưng khí tượng thủy văn đã lấy trung 
bình như đã nói ở chương 3, tức sử dụng giả thiết rằng các 
thông lượng rối tương tự như các thông lượng phân tử, nhưng 
với các hệ số truyền nhiệt độ  và khuếch tán rối  có giá trị 

lớn hơn: 

aK qK

( )
z

T
KwT

z
T

C
a

aaaa
a

a
aa

a

∂
∂

+=−
∂
∂

=
Φ κκ
ρ

'' ,              (4.28) 

( )
z
qKwq

z
qE

qqaq
a ∂

∂+=−
∂
∂= κκ

ρ
'' ,                  (4.29) 

ở đây  độ ẩm riêng của không khí, −q −aaC ρ ,  tuần tự là nhiệt 

dung riêng của không khí tại áp suất không đổi và mật độ 
không khí. 

Các dấu của vế phải công thức được chọn sao cho các thông 
lượng là dương nếu chúng hướng lên phía mặt đại dương trong 
khi định hướng trục z  trong không khí lên phía trên. 

Giống như trong mọi tính toán các thông lượng rối bất kỳ, 
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khó khăn chủ yếu là ở việc xác định các hệ số  và . Trong 

trường hợp khi xáo trộn rối chỉ là do các nhân tố động lực chi 
phối được thể hiện thông qua tốc độ động lực 

aK qK

aajT /jυ* = ρ , hệ 

số rối sẽ là hàm của tốc độ động lực và kích thước của các xoáy 
rối tỷ lệ thuận với khoảng cách  kể từ mặt đại dương. Trong 
lớp khí quyển sát mặt nước dày 30−50 m cũng như trong lớp đại 
dương sát đáy, hệ số rối tăng dần theo khoảng cách từ mặt đại 
dương theo quy luật 

z

zK *υℵ= .                                     (4.30) 

Trong khí quyển, cũng giống như trong đại dương, các hệ số 
truyền nhiệt độ rối  và khuếch tán hơi nước  thường được 

xác định qua 

aK qK

K  có sử dụng các số rối Prantl Pr và Smidth Sc: 

Sc
       ,

Pr
** z

K
z

K qa
υυ ℵ

=
ℵ

= ,                      (4.31) 

trong đó  hằng số Karman. −≈ℵ 4,0
Tốc độ động lực thường được tính theo tốc độ gió  khi sử 

dụng điều kiện trong lớp sát mặt nước 
aV

*υ  không biến đổi theo 

độ cao. Trong trường hợp này 

( ) ( )
dz

dV
z

dz
dV

K a
v

a
v *

2
* υκκυ ℵ+=+= .                (4.32) 

ở đây −νκ  hệ số nhớt động học phân tử của không khí. 

Tích phân phương trình này theo  dẫn tới biểu thức 

[ ]
z

1*

2*

12
*

ln

)()( 

z
z

zVzV

v

v

aa

υκ
υκυ

ℵ+
ℵ+
−ℵ

= .                         (4.33) 

Nếu các độ cao đo tốc độ gió không quá bé và các số hạng 
chứa chúng dưới dấu logarit lớn hơn nhiều so với độ nhớt dộng 
học phân tử, thì người ta bỏ qua nhớt phân tử và khi đó dưới 
dấu logarit sẽ chỉ có tỷ số các độ cao. Công thức (4.33) được giản 
hóa và theo đó dễ dàng xác định *υ . Còn nếu như tốc độ gió chỉ 
được đo tại một mực, thì tại  xem  bằng tốc độ dòng 

chảy mặt. Vì tốc độ dòng chảy mặt luôn nhỏ hơn nhiều so với tốc 
độ gió gây nên nó, nên thường khi tính 

01 =z )( 1zVa

*υ  tốc độ dòng chảy mặt 

không được tính đến. Nhưng ngay trong trường hợp này công 
thức đã biến đổi (4.33) vẫn còn khá phức tạp để tính toán tốc độ 
động lực *υ . 

Đôi khi người ta đưa ra khái niệm tham số gồ ghề  − được 

hiểu là một mực mà từ mặt tới đó chỉ tồn tại các thăng giáng tốc 
độ gió. Nó biến đổi từ vài phần của milimet đến xăngtimet theo 
mức độ tăng tốc độ gió và sóng biển. Người ta cho rằng xáo trộn 
rối cả ở phía dưới mực gồ ghề vượt trội xáo trộn phân tử, vì vậy 
không cần tính đến xáo trộn phân tử và khi đó công thức (4.33) 
được giản ước 

0z

0

*

ln

)(

z
z
zVaℵ

=υ .                                 (4.34) 

Trong lớp khí quyển sát mặt nước thường không có những 
nguồn nhiệt và nước đi tới và mất, vì vậy có thể cho rằng các 
thông lượng thẳng đứng  và aΦ E  trong lớp này không biến đổi 

theo độ cao. Luận điểm này cho phép lấy tích phân theo độ cao 
đối với biểu thức (4.28) và (4.29) có tính tới những mối phụ 
thuộc (4.31). Kết quả nhận được các công thức 
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,                          (4.35) 

1

2

12*

lnSc

)(

y
y

qqE

a ⋅

−ℵ
=

υ
ρ

,                            (4.36) 

ở đây −=
ℵ

+=
ℵ

+= 2 ,1  ,
Sc

  ,
Pr

** j
z

y
z

x j
qj

j
aj

υ
κ

υ
κ  các độ cao đo 

nhiệt độ và độ ẩm không khí. 

Nếu quan trắc gió, nhiệt độ và độ ẩm riêng của không khí 
thực hiện tại một mực, thì dựa trên các công thức (4.33), (4.35) 
và (4.36) nhận được những công thức khá đơn giản để xác định 
các thông lượng nhiệt và ẩm: 

( )021 TTVC
c aaT

aa

a −=
ρ
φ

,                            (4.37) 

( )021 qqVCE
aq

a
−=

ρ
,                               (4.38) 

ở đây: 
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 hệ số cấp nhiệt, 
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 ℵ
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 ℵ
+

ℵ=

qv

q
zz

C

κ
υ

κ
υ

Sc
  Sc 2*1*

2

1ln1ln

 hệ số bay hơi, 

−0T  nhiệt độ mặt đại dương,  độ ẩm riêng ở mặt đại duơng. −0q

Trong trường hợp sử dụng khái niệm độ gồ ghề của mặt đại 
dương và bỏ qua các hệ số qav κκκ   ,,  phân tử, biểu thức của các 

hệ số  và  sẽ đơn giản TC qC

0

2

0

1

2

lnlnPr
z
z

z
z

CT

⋅⋅

ℵ= ,      

0

2

0

1

2

lnln
z
z

z
z

Cq

⋅⋅

ℵ=
Sc

. 

Vì  và  phụ thuộc vào độ cao quan trắc, nên dựa theo 

quan trắc tiêu chuẩn người ta chấp nhận độ cao đo tốc độ gió là 
10  m, đo nhiệt độ và độ ẩm không khí 2  m. Các hệ số 

này gần bằng nhau và biến đổi trong phạm vi từ  đến 
. Trong trường hợp sử dụng các giá trị trung bình 

TC qC

1 =z

3102 −⋅

2 =z
3101 −⋅

*υ  hay 

 thì cho ,  [5]. Để làm 

đơn giản tính toán các thông lượng  và 
0z 310)4,18,0 −⋅−C (≈r

310)7 −⋅,10,1( −≈qC

aΦ E  trong thùc tÕ 
nghiệp vụ theo các công thức (4.37) và (4.38) các giá trị hệ số  
và  được ghi thành bảng [8]. Khi đó trong các công thức có 

bao gồm mật độ không khí, có tính đến ảnh hưởng của tốc độ gió 
và lực Acsimet. Lực Acsimet được đưa vào dưới dạng một thừa 
số làm tăng 

rC

qC

K  khi phân tầng là bất ổn định và làm giảm K  khi 
phân tầng là ổn định. 

Tương tự với các hệ số trao đổi nhiệt và trao đổi nước người 
ta đưa ra hệ số ma sát . Trong trường hợp này công thức 

(4.33) được biến đổi thành 
vC

)(22
* zVC av=υ ,                               (4.39) 

ở đây 
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+ℵ=
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z
C

κ
υ*22 1ln/ , hoặc khi sử dụng tham số gồ ghề 
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ℵ=

0

122 ln/
z
z

Cv . 

Các hệ số ,  và  phụ thuộc vào khoảng thời gian lấy 

trung bình, bởi vì các hệ số rối được sử dụng trong khi nhận 
được chúng, như đã nêu ở chương 3, phụ thuộc vào khoảng lấy 
trung bình (hình 4.5), do đó trong khi tính toán bao giờ cũng 
phải lưu ý tới quy mô lấy trung bình. 

vC rC qC

Do việc thay thế tích các thăng giáng trong các thông lượng 
rối bằng građien giá trị trung bình của chất thể và hệ số rối, 
cũng như do sử dụng điều kiện các thông lượng nhiệt, hơi nước 
và động lượng không đổi ở trong lớp sát mặt nước nên các giá trị 
tính toán của chúng có thể khá khác biệt với các giá trị thực. 
Điều này thể hiện rõ theo phương sai  và  trên hình 4.5. TC vC

 

 

Hình 4.5. Phụ thuộc của các hệ số ma sát và 
trao đổi nhiệt vào chu kỳ lấy trung bình [5] 

4.4.  Biến đổi nhiệt độ và độ muối lớp trên của đại dương do 
trao đổi nhiệt và nước với khí quyển 

Việc nghiên cứu các quy luật biến đổi nhiệt độ đại dương 
quan trọng không chỉ để mô tả trạng thái hay chế độ nhiệt của 

đại dương mà còn để giải quyết nhiều bài toán ứng dụng. Trước 
hết đó là vấn đề dự báo nhiệt độ của lớp trên đại dương cần để 
giải quyết một loạt bài toán khí tượng thủy văn và sinh học. 
Nhiệt độ nước và trắc diện thẳng đứng của nó chi phối mạnh 
trắc diện mật độ và trắc diện mật độ ảnh hưởng tới cường độ 
xáo trộn rối và thành phần tà áp của dòng chảy. 

Để phân tích đặc điểm ảnh hưởng của sự trao đổi nhiệt với 
khí quyển tới nhiệt độ nước và sự biến đổi của nó theo độ sâu 
chúng ta nên xem xét trường hợp đại dương đồng nhất theo 
phương ngang trong đó không có các nguồn nhiệt nội tại và sự 
vận chuyển nhiệt bình lưu thẳng đứng. Giả thiết rằng hệ số 
truyền nhiệt độ rối thẳng đứng  không đổi. Những điều kiện 

đã nêu làm giản ước rất nhiều phương trình truyền nhiệt (4.1), 
trong đó chỉ còn ba thành phần 

TK

z
T e

C
AQ

z
TK

t
T  0

2

2

 
)1( εε

ρ
δ −−

+
∂
∂=

∂
∂

.                 (4.40) 

Như đã nhận xét ở mục 4.3, khả năng hấp thụ của nước đối 
với tất cả phổ năng lượng tia không thể mô tả được bằng một hệ 
số ε . Tuy nhiên, trong mỗi khoảng phổ sự suy yếu bức xạ với độ 
sâu diễn ra theo luật hàm mũ, vì vậy bức tranh định tính về 
ảnh hưởng của năng lượng tia tới nhiệt độ tỏ ra đúng. 

Với tư cách là điều kiện biên tại mặt đại dương nên sử 
dụng phương trình cân bằng nhiệt, bởi vì nó liên hệ thông lượng 
nhiệt trong đại dương với các thông lượng nhiệt trong khí 
quyển. Trên cơ sở các công thức (4.7), (4.26), (4.37) và (4.38) 
phương trình được viết dưới dạng 

+−+−=
∂
∂− = aqauaaTaazT VqqCLVTTCc

t
TKC )()( 000 ρρρ  

eQAQ +−−+ )1)(1( 0δ .                          (4.41) 
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Vì độ ẩm riêng ở mặt đại dương  là một hàm của nhiệt 

độ, nên biểu diễn nó thông qua nhiệt độ, ví dụ bằng công thức 
0q

( )  ( )[ ]aqH
TTv

qH TTvrqerqqq a −−−≈−=− −
00 1 0 ,         (4.42) 

ở đây  sức trương hơi nước bão hòa tại nhiệt độ không khí 
,  độ ẩm tương đối của không khí tính bằng phần mười 

của đơn vị. 

−Hq
−aT qr

Phương trình cân bằng nhiệt (4.41) có tính đến (4.42) thuận 
tiện hơn nên thể hiện dưới dạng một biểu thức trong đó liên kết 
các đặc trưng cần tìm đã biết: 

0
0

RT
t
T

z

−Ψ=
∂
∂−

=

λ ,                             (4.43) 

trong đó: 

( )TaeqeaTaa CcvqCLVCCR /1+= ρ ,  

TKCρλ = , 

( )( ) ( ) aHqaaqN RTqrVcCLQaQ +−−+−−=Ψ ∋  111 0δ . 

Vì xem rằng đã biết thông tin khí tượng, nên giá trị của các 
tham số R  và  cũng đã biết. Ψ

Điều kiện biên thứ hai thường được xác định sao cho ở rất 
xa cách mặt đại dương những biến đổi của nhiệt độ giảm đi và 
bản thân nhiệt độ giữ nguyên là một đại lượng hữu hạn, tức 

∞≠T  khi . ∞→z

Khi giải bằng số điều kiện này khó sử dụng, vì vậy giả thiết 
rằng tại độ sâu  nhiệt độ nước đã biết  hay không có 

thông lượng nhiệt 
Dzz = DTT =

0/∂T

Để giải cần biết phân bố nhiệt độ nước ban đầu  khi 

. Như vậy là bài toán vật lý đã được thể hiện dưới dạng 
toán học. 

zTT =
0=t

ở dạng chung nhất nghiệm được nhận dưới dạng số. Khi đó 
cần cho những giá trị R  và  cụ thể tại mỗi thời điểm, trên cơ 
sở đó nhận được trường nhiệt độ theo các tọa độ t  và z . Với một 
số hạn định có thể thu được nghiệm giải tích của phương trình 
(4.40) để theo đó dễ dàng phân tích về ảnh hưởng của những 
nhân tố khác nhau tới trường nhiệt độ nước. 

Ψ

Thuận tiện nhất là giải giải tích phương trình thu được 
bằng phương pháp toán tử, biến đổi tất cả các hàm thành các 
ánh xạ theo công thức 
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−=
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 )()( dtetXppX pt .                           (4.44) 

Sau phép biến đổi này phương trình truyền nhiệt có dạng 
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εϕ −+−− ,                      (4.45) 

trong đó để viết gọn đã dùng ký hiệu 

( )
ρ

εδϕ
C

AQ 01−
= . 

Các điều kiện biên cũng phải chuyển sang các ánh xạ. Với 
các giá trị không đổi λ  và R  phương trình cân bằng nhiệt (4.43) 
sẽ có dạng 
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λ .                           (4.46) 

=∂ =Dzz . Điều kiện thứ hai khi  ∞→z ∞≠T  giữ nguyên. Nghiệm 
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của phương trình (4.45) với các điều kiện biên (4.46) và nếu 
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Có thể rút ra một số kết luận về đặc điểm biến thiên của 
nhiệt độ - ánh xạ từ biểu thức vừa thu được. Từ biểu thức suy 
ra rằng ảnh hưởng của bức xạ hấp thụ tới nhiệt độ nước suy 
giảm theo độ sâu càng mạnh hơn nếu hệ số truyền nhiệt độ 
thẳng đứng càng nhỏ. Phân tích đầy đủ hơn phải thực hiện theo 
nguyên gốc của biểu thức (4.47). Phép chuyển đổi về nguyên gốc 
được thực hiện theo công thức Riman−Mellin 
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dựa trên công thức này đã lập ra những bảng khác nhau liên hệ 
giữa ánh xạ và nguyên gốc*. Nguyên gốc của ánh xạ (4.47) sẽ là 
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(4.49) 

                                                  
* Ví dụ, Диткин В.А., Прудников А. П. Справочник по операционному 
исчислению − M., Высшая школа, 1965. 
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ở vế trái của biểu thức (4.49) có mặt độ lệch nhiệt độ nước 
so với nhiệt độ ban đầu, còn ở vế phải − các hàm số xác định độ 
lệch đó. Mỗi hàm trong số đó chứa thừa số có giá trị giảm nếu 
độ sâu tăng, tức sự ảnh hưởng của các thông lượng nhiệt khí 
quyển giảm theo độ sâu. Nếu chấp nhận , tức xét nhiệt độ 
mặt đại dương, thì nhiệt độ này khác với nhiệt độ không khí có 
mặt trong biểu thức . Lượng khác biệt này phụ thuộc vào 
tương quan của các thông lượng tia, mất nhiệt cho bay hơi và hệ 
số rối trong lớp trên của đại dương. Từ hàm  suy ra rằng càng 
nhiều năng lượng tia được hấp thụ bởi mặt đại dương, tức 

0=z

Ψ

Ψ

0δ  

càng nhỏ, thì nhiệt độ của lớp trên càng cao. Phát xạ hiệu dụng 
và sự bay hơi làm giảm nhiệt độ lớp trên. Bức xạ xâm nhập vào 
trong nước và được lớp mặt hấp thụ có mặt trong biểu thức 
(4.49) với các thừa số khác nhau và phụ thuộc khác nhau vào 
thời gian, vì vậy giả thiết về năng lượng tia không xâm nhập 
vào trong đại dương sẽ dẫn tới làm sai nhiệt độ mặt đại dương. 

Vế phải của biểu thức (4.49) chứa các tích phân theo thời 
gian của những đặc trưng khí tượng. Điều này có nghĩa rằng sự 
ảnh hưởng của chúng được cộng lại trong khoảng thời gian đã 
nêu. Trong đó mốc thời gian tại các thừa số đối với các nhân tố 
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khí tượng được lấy từ thời điểm hữu hạn. Điều này có nghĩa 
rằng nếu ta bắt đầu đánh giá tác động của các nhân tố khí 
tượng đã tác động ở thời gian trước đó càng sớm, thì sự ảnh 
hưởng của chúng sẽ càng suy yếu đi nhiều, tức là sự trễ về thời 
gian càng gần với thời điểm ban đầu. 

Vai trò tương đối của các nhân tố khí tượng ảnh hưởng tới 
nhiệt độ nước thay đổi một ít nếu độ sâu tăng lên. ảnh hưởng 
của tổng xạ xâm nhập vào trong đại dương suy yếu càng nhanh 
nếu chỉ số suy yếu ε  càng lớn. Hệ số truyền nhiệt hay truyền 
nhiệt độ rối thẳng đứng hiện diện ở mẫu số trong nhân tử của 
các ký hiệu hàm mũ trong dấu tích phân. Vì vậy nó càng lớn thì 
hàm mũ càng biến đổi chậm và nhiệt độ nước càng biến đổi 
chậm, tức xáo trộn mạnh tạo thuận lợi cho sự san bằng nhiệt độ 
nước theo độ sâu, còn xáo trộn yếu sẽ dẫn tới hình thành những 
građien nhiệt độ thẳng đứng lớn. Điều này dễ dàng phân tích 
trực tiếp theo biểu thức của građien nhiệt độ rút ra bằng cách 
lấy đạo hàm (4.49) theo z  
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Thành phần thứ nhất của biểu thức (4.50) luôn luôn âm và 
đặc trưng cho sự giảm građien nhiệt độ theo độ sâu do sự hấp 

thụ bức xạ và kèm theo là sự tăng nhiệt độ lớn hơn ở trong lớp 
mặt đại dương. Trong thành phần thứ hai thừa số 1η  có thể là 
dương hoặc âm. Với những giá trị  và TK λ  bé đại lượng 1η  ở 

mặt đại dương sẽ dương trong trường hợp mặt đại dương hấp 
thụ ít bức xạ sóng ngắn và thành phần thứ hai của biểu thức 
(4.50) trở thành dương. Nó có thể dẫn tới giá trị građien nhiệt 
độ dương hoàn toàn, tức phản ánh sự hiện diện của một lớp mặt 
nhiệt độ thấp, gọi là lớp màng lạnh, trong khi toàn nền nhiệt độ 
đại dương tăng. 

Trên hình 4.6 cho thấy đặc điểm của trắc diện nghịch nhiệt 
như vậy vào thời gian khác nhau của một ngày ghi nhận được 
bằng thiết bị thăm dò nhạy. 

 

 

Hình 4.6. Trắc diện thẳng đứng của nhiệt độ nước đo bằng thiết bị 
dò 1) ngày 1/10/1977, 14 g 47ph; 2) ngày 25/8/1978, 14 g; 3) ngày 
28/5/1973, 18 g 40 ph (đường liền), 21 g 25 ph (gạch nối). Đường 
thẳng chỉ nhiệt độ trung bình tính toán của lớp 7 m gần mặt [13] 
 

Theo kết quả rất nhiều quan trắc vào mùa hè, gió dưới 10 
m/s, trong phần lớn trường hợp nhiệt độ ngay tại mặt đại dương 
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thấp hơn tối đa khoảng từ 0,3 đến 0,5oC so với nhiệt độ tại độ 
sâu một số xăngtimet. Lớp màng lạnh tồn tại không lâu, khi xáo 
trộn tăng nó bị phá hủy, sau đó lại xuất hiện dưới dạng các vết. 
Điều này được phản ánh trong biểu thức (4.50). Khi xáo trộn 
tăng, tức  và TK λ  lớn, hàm 1η  trở thành âm, chứng tỏ về 

građien âm, tức nhiệt độ giảm bình thường theo độ sâu. 

Như vậy điều kiện tốt nhất để hình thành lớp màng lạnh là 
thời tiết quang mây gió nhẹ làm tăng hiệu quả phát xạ và bay 
hơi và đồng thời làm suy yếu sự xáo trộn nước. Tại độ sâu 
khoảng 1 m hàm 1η  luôn luôn âm và do đó tại các độ sâu đó 

không thể tồn tại nghịch nhiệt. 

Ban đêm và thời kỳ lạnh của năm, khi , tổng xạ nhỏ, 

hiện tượng nghịch nhiệt độ ổn định hơn và thường dẫn tới đối 
lưu tự do, tạo ra lớp mặt đồng nhất với độ dày lớn hay nhỏ tùy 
thuộc vào cường độ của đối lưu. 

0TTa <

Để theo dõi biến thiên của nhiệt độ đại dương theo thời 
gian dưới tác động của các nhân tố khí tượng chỉ cần xem xét 
diễn biến của hàm η  có mặt trong biểu thức (4.49). Tăng độ sâu 
dẫn tới tăng đối số và giảm hàm η , thời gian có mặt ở tử số của 
nhiều hạng tử của đối số của hàm η . Thấy rằng trên nền chung 

những biến thiên nhiệt độ nước giảm theo độ sâu sẽ diễn ra sự 
di dịch về độ trễ của chúng. Độ dẫn nhiệt của nước càng nhỏ thì 
độ trễ càng lớn. Về mặt vật lý điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi vì 
khi λ  giảm thì thông lượng nhiệt thẳng đứng suy giảm. 

Trong hạng tử thứ nhất của biểu thức (4.49) không tồn tại 
sự trễ về cực trị nhiệt độ theo độ sâu, bởi vì thông lượng tia xâm 
nhập vào trong đại dương không có quán tính và tại tất cả các 
độ sâu nó lập tức gây ra những biến đổi tương ứng của nhiệt độ. 

Nếu xem xét thời gian xuất hiện cực trị nhiệt độ nước tại 
các độ sâu khác nhau thì cũng được kết quả đúng như vậy. 
Muốn làm điều này phải lấy đạo hàm biểu thức (4.49) theo thời 
gian và đạo hàm nhiệt độ cho bằng không, sau đó xét sự liên hệ 
giữa thời gian và độ sâu. 

 

 

Hình sâu 
trong lớp trên của § i dương Thế giới [1]  

 v

 4.7. Biến trình năm nhiệt độ tại một số độ 
¹
 

Các quan trắc về biến thiên nhiệt độ nước trong phạm vi 
lớp trên của đại dương cho thấy tồn tại sự trễ pha nhiệt độ khi 
độ sâu tăng, nhưng do bình lưu à biến đổi của hệ số dẫn nhiệt 
theo độ sâu mà các đường cong T  không có đặc điểm chuyển đổi 
trơn đều (hình 4.7). Ngoài ra, khi giảm nhiệt độ thường phát 
triển đối lưu, nhanh chóng dẫn tới sự đồng nhất nhiệt, vì vậy 
trong những trường hợp đó sự trễ pha thường nhỏ và thực tế 
khó nhận thấy. Nghiệm giải tích (4.49) mặc dù rất đơn giản về 
phương diện TK  không đổi, không có mặt bình lưu theo phương 
thẳng đứng và phương ngang, đã cho phép rút ra nhiều kết 
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luận về đặc điểm ảnh hưởng của sự trao đổi nhiệt với khí quyển 
tới nhiệt độ đại dương. Cũng có thể rút ra những kết luận như 
thế dựa trên nghiệm số trị của phương trình (4.40), nhưng 
muốn vậy phải thực hiện một số thí nghiệm số dù chỉ là với 
những giá trị u. T

Có thể tìm hiểu về đặc điểm biến đổi độ muối nước biển do 
sự trao đổi nước với khí quyển chi phối trên cơ sở phân tích 
nghiệm của phương trình khuếch tán muối trong đại dương 
đồng nhất phương ngang (4.5), trong đó thành phần thăng 
giáng được biểu diễn qua građien độ muối trung bình và hệ số 
khuếch tán muối rối 

K  khác nha

2

2

z
SK

t
S

S ∂
∂=

∂
∂

.                                (4.51) 

Với tư cách là điều kiện biên tại mặt đại dương chấp nhận 
điều kiện cân bằng (4.13), trong đó bỏ qua khuếch tán phân tử, 
còn thành phần thăng giáng được biểu diễn qua hệ số khuếch 
tán rối 

t
MS

z
SK

z=0

Để giản hóa quá trình giải nên cho rằng giá trị độ muối ban 
đầu z hông biến đổi theo độ sâu và ở xa mặt đại dương sẽ 

triệt tiêu những biến thiên độ muối. Nghiệm của phương trình 
(4.51) được tìm giống như với trường hợp truyền nhiệt và với tốc 
độ trao đổi nước không đổi có dạng 
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Biến thiên độ muối nước đại dương phụ thuộc vào dấu của 

.      (4.53) 

t
M
∂
∂

. Khi bay h

nào khác 

ơi vượt trội giáng thủy hay một nguồn nước ngọt 

0<
∂t

dương và yếu dần theo độ sâu. Còn nếu như có nhiều nước ngọt 
hơn đi tới mặt đại dương so với bay hơi thì bức tranh biến đổi độ 

uối sẽ ngược lại, tức 

∂M
 thì độ muối tăng, mức tăng cực đại tại mặt đại 

m ở mặt đại dương độ muối giảm và sự giảm 
S  tắt dần với độ sâu. 

 

Hình 4.8. Biến trình năm độ 
muối tại các độ sâu, Thái 
Bình Dương, 50oN, 160oE [1] 

u

ường cong 
phía trên của hình 4.8. 

Sự phụ thuộc của biến thiên 
độ muối vào hệ số kh ếch tán và 
chậm pha biến thiên S  với độ sâu 
hoàn toàn tương tự như trường 
hợp nhiệt độ. ở đây cũng phải lưu 
ý rằng độ muối ảnh hưởng mạnh 
tới mật độ nước và thông qua nó − 
tới cường độ khuếch tán rối: khi 
nước bị pha loãng nó làm suy yếu 
sự vận chuyển muối, còn khi nước 
bị mặn hóa nó làm tăng cường 
vận chuyển muối, có thể hình 
thành đối lưu dẫn tới đồng nhất 
độ muối. Vì vậy sự trễ pha biến 
thiên độ muối theo độ sâu chỉ 
nhận thấy khi giảm S , điều này 
thấy khá rõ theo ba ®
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4.5. c trắc 
diện thẳng đứng của nhiệt độ và độ muối nước biển 

ày
nà

uy về tìm nghiệ a 
hai phương trình truyền nhiệt một chiều 

 ảnh hưởng của sự bất đồng nhất xáo trộn rối tới cá

Khi phân tích các phương trình khuếch tán nhiệt và muối 
đã nhận thấy rằng trong các quá trình quy mô vừa cũng như 
trong nhiều trường hợp quy mô dài hơn xáo trộn rối thẳng đứng 
đóng vai trò quan trọng trong sự hình thành các trắc diện của 
nhiệt độ và độ muối. ở mục 4.4 đã nhận xét rằng khi xáo trộn 
yếu những biến thiên của nhiệt độ tắt dần với độ sâu một cách 
nhanh chóng, còn khi xáo trộn mạnh − chậm. Những quy luật 
này đúng không chỉ ở lớp trên của đại dương, mà cả tại các độ 
sâu khác. Để chứng minh điều n  ta giả thiết rằng tại độ sâu 

o đó z′  hệ số truyền nhiệt độ TK  thay đổi đột biến từ 1K  tới 

2K . Nếu đặt gốc tọa độ tại độ sâu đó và xét sự lan truyền nhiệt 

dọc theo trục z  về hai phía, thì bài toán q m củ
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Với tư cách là các điều kiện biên ả về tính có hạn 
của nhiệt độ của các khối nước (khi ∞→jz  ∞≠jT ) và không có 

sự gián đoạn các nhiệt độ và cá n

2 ,1=j . 

g lượng nhiệt tại biên tiếp 
0  =jz

0          ,
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Nghiệm của phương trình (4.54) với những điều kiện đã 
nêu và các giá tr
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ị nhiệt độ ban đầu không đổi, biểu diễn thành 

các ánh xạ sẽ là  

( ) z
zz TKpz

KK
11

21
1

1+

Từ công thức (4.56) 

TT
T 1

12 /exp +−
−

= .                (4.56) 

khi ược nhiệt độ ở nơi 

phân cách các khối nước 

021 == zz  tìm ®

21 KK +

Thấy rằng phần đóng góp của từng khối nước vào nhiệt độ 
của biên phân cách giữa chúng tỷ lệ với căn bậc hai của hệ số 
truyền nhiệt độ. Đây là công thức quen thuộc về sự hòa trộn các 
khối nước mà V. B. Stokman đã nhận được năm 1943. Về sau O. 
I. Mamaev đã nhận được các công thức hòa trộn đối với một số 
khối nước thể tích hữu hạn. Biểu thức biểu diễn độ muối của 
biên phân cách các khối nước 

2211
0

KTKT
T zz +
= .                          (4.57) 

ứng với những điều biện biên 
t−¬

đổi trong công thức (4.56) từ các ánh xạ về hàm 
nguyên gốc 

ng tự sẽ hoàn toàn tương tự. 

Sự biến thiên của nhiệt độ nước ở xa biên phân cách giữa 
các khối nước được biểu diễn bằng một biểu thức thu được sau 
khi chuyển 

( )





 tK

z
1

0101
2

Biểu thức cho 2T  sẽ giống như v





−+=
z

TTTztT 1erf ),( .                 (4.58) 

ậy, chỉ cần thay thế các chỉ 

số 1

Vì vậy 

 thành 2 trong công thức (4.58). 

Từ công thức đã nhận được suy ra rằng hệ số truyền nhiệt 
độ càng nhỏ thì trắc diện nhiệt độ dọc theo trục z  trong khối 
nước đang xét càng có dạng dốc đứng hơn (hình 4.9). 
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giả

ng ình thành những lớp với građien thiên tăng 
và 

 

Hình 4.9
ước vào hệ số truyền nhi t độ

m TK  thường đi kèm với tăng građien nhiệt độ. 

Đồng thời građien nhiệt độ lớn làm giảm cường độ truyền 
nhiệt độ do nó làm tăng độ ổn định phân tầng. Như vậy hai đặc 
trưng thủy văn này liên quan lẫn nhau, từ đây có thể rút ra kết 
luận rằng thậm chí trong một khối nước với građien nhiệt độ 
khô  đồng nhất h

TK  thiên giảm. 

độ n

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. Phụ thuộc của trắc diện nhiệt 
ệ

 
 

Đặc biệt biểu hiện rõ một lớp với cường độ truyền nhiệt 
thiên giảm tại biên phía dưới của lớp xáo trộn sóng. Điều này 
thúc đẩy hình thành nên građien nhiệt độ nước lớn ở đây. Lớp 
nước với građien nhiệt độ tăng như vậy được gọi là nêm nhiệt. 
Nó được hình thành khi nước bắt đầu bị sưởi nóng và dần dần 
lan xuống sâu do xáo trộn rối. Phía trên nêm nhiệt hệ số rối lớn 
hơn

sù ®
nh một 

 p ué

ương trình truyền nhiệt với các dạ

từ 

n nhiệt độ thẳng đứng không lớn. Nhiều khi građien bé 
tới n l

, còn građien nhiệt độ nhỏ hơn so với trong nêm nhiệt. 

Giữa građien độ muối và hệ số khuếch tán muối rối cũng 
tồn tại mối liên hệ tương tự. Trong lớp xáo trộn sóng hình thành 

ồng nhất độ muối dần dần lan xuống sâu, còn tại biên phía 
dưới của lớp đó hình thà nêm muối. 

Sự hô th c của phân bố nhiệt độ và độ muối vào trắc 
diện của các hệ số TK  và SK  buộc người ta phải sử dụng các đại 
lượng TK  và SK  biến thiên trong các phương trình truyền  

nhiệt và khuếch tán muối. Từ năm 1953 A. G. Kolesnhicov đã 
giải phương trình truyền nhiệt một chiều đối với mô hình biển 
hai lớp với hệ số TK  lúc đầu tăng dần tới một độ sâu và sau đó 

giảm dần. Tiếp sau người ta đã giải bằng giải tích cũng như 
bằng số ph− ng trắc diện thẳng 
đứng khác nhau của hệ số truyền nhiệt độ. Tất cả những lời giải 
đã cho thấy rằng sự giảm TK  ở lân cận mặt đại dương và nhiệt 

khí quyển tới đại dương sẽ dẫn tới nhiệt độ mặt đại dương 
cao hơn và građien nhiệt độ cao hơn so với trường hợp giá trị 

TK  cao. Quy luật này được nhận thấy ở tất cả các thủy vực, kể 

cả các hồ. Mùa hè trong thời tiết lặng gió luôn luôn nhận thấy 
lớp nước sát mặt bị sưởi nóng hơn. Như đã nhận xét ở trên hệ số 
truyền nhiệt độ nhỏ sẽ cản trở sự truyền nhiệt xuống sâu, vì vậy 

mặt đại dương mùa hè được sưởi nóng mạnh hơn. Vào thời 
gian lạnh của năm, nhiệt mất từ đại dương vào khí quyển, hệ số 

TK  nhỏ m yếu thông lượng nhiệt đi lên mặt đại dương và tạo 

điều kiện cho sự giảm nhiệt độ mặt đại dương nhanh hơn. Với 
giá trị TK  lớn bức tranh hiện tượng sẽ ngược lại. Do trao đổi 

nhiệt tăng cường giữa mặt và các lớp nước phía dưới mà một 
khối lượng nước lớn hơn tham gia vào quá trình trao đổi nhiệt 
với đại dương, vì vậy nhiệt độ của nó sẽ biến đổi chậm hơn và 
gra®ie

lớp 

 là

mức có thể coi lớp xáo trộ à lớp đồng nhất hay tựa đồng 
nhất. 
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ảnh hưởng của trắc diện SK  tới phân bố độ muối trong lớp 

trên đại dương cũng − vậ

Những mối phụ th

nh y. 

uộc của trắc diện nhiệt độ và độ muối 
tron

 độ muối 
ph

g 
μ tiêu tán rối cho phép tính 

diện nhiệt độ, độ muối và tốc độ dòng chảy (ví dụ, xem [10]). 

n tới sự san bằng 
nhiÖ

a 
đồng

nhà nghiên cứu. Trong đối lưu nguội lạnh cũng 
xuất

g đại dương vào TK  và SK  đã trình bày có thể được sử dụng 

dưới góc độ chẩn đoán. 

Về phương diện dự báo khi tính toán nhiệt độ và
ải tính đến sự phụ thuộc của TK  và SK  vào građien mật độ. 

Vì vậy hiện nay người ta không cho trước dạng phân bố TK  và 

SK  nào đó, mà sử dụng các phương trình cân bằng năng lượn
rối v TK  và K S  dựa theo các trắc 

4.6.  Đối lưu tự do và cưỡng bức trong đại dương 

Đối lưu là dạng hoàn lưu đặc biệt của nước dưới dạng các 
thông lượng tia, ở phần trung tâm của chúng nước chuyển động 
về một phía và ở ngoại vi − về phía ngược lại. Trong đại dương 
dạng hoàn lưu như vậy phát triển mạnh nhất ở lớp trên, vào 
thời kỳ nguội lạnh thu đông lan truyền tới độ sâu một số trăm 
mét. Đối lưu có thể xảy ra trong các lớp sát đáy ở một số vùng 
đại dương và có thể xảy ra trong bề dày của đại dương. Động lực 
của quá trình đối lưu là độ nổi, nó làm cho sự phân tầng mật độ 
không ổn định và kết quả là những thể tích nước đậm đặc hơn 
thì chìm xuống, còn nhẹ hơn thì nổi lên. Kiểu đối lưu như vậy 
thường được gọi là đối lưu tự do. Hoàn lưu nước như đã mô tả 
xét trung bình theo diện tích vùng nước sẽ dẫ

t độ, độ muối và nhiều đặc trưng khác ở trong lớp đối lưu, 
tức hình thành lớp đồng nhất hay tựa đồng nhất. 

Trong mục 4.5 đã chỉ ra rằng khi cường độ xáo trộn rối tăng 
thì các građien phương thẳng đứng của nhiệt độ và độ muối sẽ 
giảm. ở lớp trên của đại dương sự xáo trộn rối do sóng và dòng 
chảy trôi có thể mạnh tới mức tạo ra sự phân bố các đặc trưng 
hải dương học hầu như đồng nhất theo phương thẳng đứng. 
Hiện tượng xáo trộn nước như vậy trong hải dương học thường 
được gọi là đối lưu cưỡng bức, mặc dù trong trường hợp này 
năng lượng cơ học là động lực, còn lực Acsimet tác động ngược 
lại với nó. Và trong lớp xáo trộn không hề hình thành một hoàn 
lưu nước có trật tự đáng kể. Vì vậy tên gọi đối lưu ở đây thường 
chỉ là hình thức và chỉ phù hợp theo nghĩa nó cũng tạo ra lớp 
tựa đồng nhất. Ngoài ra, nếu chỉ quan tâm tới độ dày lớp tự

 nhất, nhiệt độ và độ muối trung bình của nó, thì các 
phương trình mô tả trong cả hai trường hợp tỏ ra giống nhau. 

Người ta thường phân chia đối lưu tự do thành ba dạng: đối 
lưu nung nóng, đối lưu nguội lạnh và đối lưu nhiễm muối. ở 
kiểu thứ nhất diễn ra quá trình làm nóng một khối lượng nước 
nào đó từ phía dưới, ở kiểu thứ hai − nước bị nguội lạnh từ phía 
trên, nhưng trong cả hai trường hợp sự phân tầng bất ổn định 
được hình thành. Phân tầng bất ổn định cũng có thể gây nên bởi 
sự bay hơi làm tăng độ muối ở bề mặt đại dương. Berna (năm 
1901) lần đầu tiên xác định bằng thực nghiệm đặc điểm chuyển 
động của chất lỏng trong đối lưu nung nóng. Thấy rằng ở pha 
ban đầu chuyển động diễn ra dưới dạng những nhân có hình 
dạng ít nhiều đều đặn, về sau này được gọi là các nhân Berna 
theo tên của 

 hiện các nhân có dạng những tia nước đậm đặc hơn bị 
chìm xuống. 

Lý thuyết về đối lưu tự do phân lớp lần đầu tiên được Reley 
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xây dựng. Thực chất của lý thuyết này là nếu trong phương 
trình chuyển động đối với thà μ 
động lực là độ nổi bị gây nên bởi sự chênh nhiệt độ 

nh phần tốc độ thẳng đứng m
T  so với 

građien nhiệt độ tuyến tính từ ban đầu hTT /)( 21 −=γ , còn bản 

thân sự biến thiên nhiệt độ T  được mô tả bằng phương trình 
truyền nhiệt có tính đến tốc độ thẳng đứng w  và khuếch tán 
phân tử, thì bằng cách loại bỏ liên tiếp các tốc độ chuyển động 
ngang và T  từ hệ phương trình ta có thể thu được phương trình 

w
z

w
vT

1
3 ∇

∂
=∇

κκ
,                             (4.59) 

trong đó ∇  và −∇1  toán tử La a
Laplace phẳng, −

TTgh 4 ∂Δα

pl ce ba chiều và toán tử 
α  hệ số giãn nở nhiệt của nước, 

ưu 

−−=Δ 21 TTT  

hiệu các nhiệt độ tại các biên của lớp đối l

Tổ hợp không thứ nguyên 

h . 

νκκ
α

T

Tgh Δ=Ra  có mặt trong 

ương trình (4.59) gọi là số Reley. Thấy rằng tồn 
tại một trị số tới hạn của số này cRa  tại các biên tự do của lớp. 

 cRaRa <  thì các giá trị w  trở nên có tính tuần hoàn, tức là 

sẽ xuất hiện dạng hoàn lưu đặc th đối lưu. Tại cá

3

nghiệm của ph

Nếu

c biên cứng 
liệu thực nghiệm ở trong 

đi nà
ối, mà thông qua số Nusselt 

μ tỷ số giữa thông lượng nhiệt thực tế à thông lượng 

phân tử tại cùng građien nhiệt độ:  

ù − 

cRa  tăng lên xấp xỉ hai lần. Theo dữ 
phòng thí nghiệm cũng nhận được cRa  bậc như vậy. 

Trong điều kiện đối lưu phân lớp có thể ước lượng được 
những quy mô đặc trưng của các nhân đối lưu, tốc độ chuyển 
động của nước trong chúng, thời hạn tồn tại của chúng. Tất cả 
những đặc trưng này phụ thuộc vào nhiệt đi vào lớp đối lưu hay 

ra từ nó. Thông thường thông lượng nhiệt y được biểu diễn 
không phải thành đại lượng tuyệt ®

Nu , l TΦ  v

TC
h

T

T

Δ
Φ

=
ρκ

Nu .                                (4.60) 

Trong các cuộc thử nghiệm trong phòng thí nghiệm về đối 
lưu nguội lạnh kích thước của các nhân đối lưu bằng từ vài 
phần mười xăngtimet đến một số xăngtimet, thời gian tồn tại 
của 

Trong những trường hợp mật độ nước biến đổi không chỉ do 
nhiệt độ, mà còn do độ muối, thì số Reley biến 

chúng − vài chục giây và tốc độ nước chìm xuống trong đó − 
một số mm/s [13]. 

dạng tới dạng 

vTκρκ

ở đây −−=Δ 21

ghρ 3

Ra Δ= ,                                  (4.61) 

ρρρ  hiệu các mật độ tại các biên của lớp đối lưu. 

Nếu trong những điều kiện phòng thí nghiệm h  thường là 
độ dày của lớp nước trong bể thí nghiệm, thì trong những điều 
kiện tự nhiên h  khá khó ước lượng, từ đó nảy sinh vấn đề xác 
định Ra. Vì vậy người ta mưu tính dùng những mối quan hệ 
không sử dụng  c

uan hệ 

ở trên. Đối với đối lưu nguội 
lạnh lớn hơn 
100 mộ

h . Chẳng hạn, giữa ác số Nusselt và Reley có 
mối q

( )3/NuRa A= ,                                (4.62) 

ở đây −−≈ 2,01,0A  hằng số thực nghiệm. 

Các giá trị tính toán Rac theo công thức (4.62) tỏ ra bé hơn 
nhiều so với Rac lý thuyết đã dẫn 

 đã nhận được những giá trị Rac khác nhau: có thể 
t ít và có thể cả nhỏ hơn [13]. 
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Tính chất rối của đối lưu tự do được nhận thấy từ ≈Ra  
5105,2 ⋅ , ngoài ra sự quá độ từ đối lưu phân lớp sang đối lưu rối 

diễn ra trong một dải hẹp Ra, gần như theo cách đột biến [3]. 
Khi đó trong chất lỏng không còn nhận thấy một chuyển động ít 
nhiều đều đặn. Vì vậy trong hải dương học trong trường hợp đối 
lưu rối người ta thường xác định độ dày lớp xáo trộn đối lưu, các 
giá 

những biến đổi của nhiệt độ và độ muối, 
mà những đại lượng này được mô tả bằng các phương trình cân 
bằng nhiệt và muối: 

trị nhiệt độ và độ muối trung bình theo bề dày, các thông 
lượng nhiệt và muối v.v.. 

N. N. Zubov lần đầu tiên vào năm 1928 đã đề xuất sơ đồ 
tính độ sâu lan truyền đối lưu ở các biển Bắc Cực cũng như 
nhiệt độ và độ muối của lớp xáo trộn. Ông đã xuất phát từ chỗ 
đối lưu luôn luôn xuất hiện trong điều kiện phân tầng mật độ 
bất ổn định của biển. Thông thường điều này diễn ra trong điều 
kiện tự nhiên do có rối khá mạnh ở lớp trên của biển phá hủy 
trạng thái bất ổn định. Về sau phương pháp của N. N. Zubov 
được hoàn thiện, được bổ sung bằng việc tính đến các quá trình 
bình lưu phương ngang của nhiệt và muối, trao đổi rối của nhiệt 
và muối giữa lớp đối lưu và các lớp nằm phía dưới của biển. 
Ngày nay phương pháp được biết như là phương pháp tích phân 
xác định các đặc trưng của lớp đối lưu. Phương pháp này sử 
dụng một thực tế đã được các nhà quan trắc nhận ra là trong 
lớp đối lưu sự xáo trộn diễn ra nhanh hơn nhiều so với sự biến 
đổi mật độ nước. Vì vậy, theo quy tắc, sự biến đổi theo thời gian 
của độ sâu xâm nhập đối lưu đồng nhịp với tốc độ gia tăng mật 
độ nước. Bản thân mật độ nước trong lớp trên của biển biến 
thiên phụ thuộc vào 

h

h

dz
t
TC +Φ−Φ=
∂
∂

 0
0

ρ aΦ ,                   (4.63) 

ah

h

dz
t
S ϕϕϕρ +−=
∂
∂

 0 ,                        (4.64) 
0

ở đây Φ  và −ϕ  tuần tự là các thông lượng nhiệt và muối ở mặt 

đại dương, tại độ sâu h  và nhờ bình lưu phương ngang. 

Trong một cách tiếp cận gần đúng sơ lược nhất, khi đòi hỏi 
nghiệm dưới dạng giải tích, thì sử dụng 
tuyÕ

phương trình trạng thái 
n tính hóa 

( )ST βαρρ +−= 10 .                            (4.65) 

Trong phạm vi lớp đối lưu mật độ nước không biến đổi theo 
phương thẳng đứng, mà chỉ tại biên
tăng, tức  

 của lớp đó nó mới bắt đầu 

0=
∂
∂

=hzz
ρ

.                                  (4.66) 

Khi đã biết được các thông lượng nhiệt Φ  và muối ϕ , thì 

các phương trình đã liệt kê hoàn toàn xác định nhiệt độ, độ 
muối, mật độ nước trong lớp xáo trộn đối lưu và độ dày h  của 
lớp. Khi giải hệ phương trình nà ười t thường tránh các vi 
phân bằng cách lấy tích phân các ph− μ (4.64) 

y ng a 
¬ng trình (4.63) v

theo thời gian trong phạm vi từ 

điểm hải dương học 
jt  tới 1+jt , cho rằng tại thời 

 ,j Sjt  tất cả các yếu tố ) ,( jj hT  ,j ρ  được biết 

T

t

t

ah
h

h
jj

h

jj

h

jj

j

j

j

j

jj

dt
C

dzTdzTdzT Ψ , ≡
Φ+Φ−Φ

=−− 
+++

++

111
0

1
00

11 ρρρ

(4.68) 
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( ) S

thh

jj

h

jj

jjjj

dtdzSdzSdzS Ψ≡+−=−− 
+++

++

111

01 ϕϕϕρρρ
t

h
h

jj
jj00

11

(4.69) 

Tuân theo quy luật đã nói về sự bất biến của nhiệt độ và độ 
muối theo chiều thẳng đứng trong lớp đối lưu các tích phân của 
những số h ng iên ở vế trái của các phương trình (4.68) và 
(4.69) dễ tính toán. Với những kh

. 

¹ đầu t
oảng thời gian không lớn biến 

đổi của à  vi độ sâu sẽ có thể xấp xỉ bằng 

các hàm tuyến tính 

)(zT  v )(zS  trong phạm

)()( hzTzT − jTj Γ+= , 

)()( jSj hzSzS −Γ+= .                          (4.70) 

Sử dụng những xấp xỉ này cho phép tính được các tích phân 
ở các số hạng thứ hai của các phương trình (4.6
nhận được các công thức 

8) và (4.69) và 

( )
1

1
2

11 /2
2 +

+++
Ψ

++−
Γ

+=
j

T
jjjj

T
jj h

hhhhTT
ρ

,             (4.71) 

( )
1+j

® của lớp đối u (4.6

lớp đối lưu 

1
2

11 /2
2 +++

Ψ
++−

Γ
+= S

jjjj
S

jj h
hhhhSS

ρ
.             (4.72) 

Giá trị gra ien mật độ tại biên dưới lư 6) 
có thể lý giải theo nghĩa rằng: tại thời điểm 1+jt  mật độ trong 

)( 1+jtρ  phải bằng mật độ tại mực 1+jh , tức )( 1+jhρ . 

Theo các công thức (4.65) và (4.70) điều này sẽ dẫn tới biểu thức 

( )  ( ) jjT hh −jjjSjjj ThhSTS Γ+−−Γ+=− +++ 111 +1αβαβ . 

(4.73) 

Từ các công thức (4.71), (4.72) và (4.73) suy ra 

( )
( )TS

jj Γ−Γ+ αβρ1

Như vậy, độ sâu lan truyền xáo trộn đối lưu phụ thuộc vào 
tỷ số giữa các thông lượng nhiệt và muối nhập vào lớp đối lưu 
và các građien nhiệt độ và độ muối ở trong lớp nước nằm dưới. 
Dòng muối đến, nếu nó không đi kèm với sự tăng đồng thời của 
građien độ muối S

TShh
Ψ−Ψ

+=
αβ22 .                      (4.74) 

Γ  sẽ làm tăng mật độ và sự đối lưu xâm nhập 

sâu hơn. Dòng nhiệt mất cũng dẫn tới cùng hiệu ứng như vậy. 
Ngoài ra građien nhiệt độ dương, tức nhiệt độ tăng theo độ sâu, 
làm giảm độ ổn định của phân tầng mật độ và thúc đẩy sự phát 
triển đối lưu. Vì vậy ở những vùng với lượng mưa và dòng nước 
sông lớn, tức tương đương với dòng muối thất thoát, thì mật độ 
nước gần mặt giảm và xáo trộn đối lưu gặp khó khăn. Ví dụ, ở 
biển Karơ đối lưu không lan sâu dưới 50−70 m, còn ở các biển 
Na Uy và Grinlan do sự bình lưu nước mặn và ấm mà đối lưu ở 
một số khu vực vượt trên 200 m. Từ công thức (4.74) thấy rằng 
sự xâm nhập sâu của lớp đối lưu tỷ lệ với căn bậc hai của các 
nhân tố đã liệt kê. Vì vậy với thời gian tăng lên thì sự gia tăng 

c

 nhiệt độ và 

độ m

hác 
với 

h  hậm dần. 

Sau khi tìm được 1+jh  thì dễ dàng xác định được

uối trong lớp đối lưu theo các công thức (4.72). 

Việc xác định đầy đủ hơn đối với các đặc trưng của lớp xáo 
trộn đối lưu bằng phương pháp tích phân mà không đòi hỏi phải 
sử dụng những giản hóa đã nêu được trình bày trong công trình 
[10]. Về thực chất cách tiếp cận chính xác hơn cũng không k

những gì đã giới thiệu, nên ở đây sẽ không trình bày lại. 
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Trong đại dương thường gặp hiện tượng đối lưu bên trong 
nước gây nên bởi các trắc diện thẳng đứng của nhiệt độ và độ 
muối có cùng xu hướng. Bản chất của hiện tượng như sau: khi 
nhiệt độ và độ muối giảm th ình 4.10) phân tầng mật 
độ có thể là ổn định. Nếu kh rộn rối phát triển thì hệ 
số truyền nhiệt độ phân tử 4,1 ⋅≈κ /s xấp xỉ ba bậc v

eo độ sâu (h
ông có xáo t

2 ượt 

trội hệ số khuếch tán muối phân 2/s. 

 

610−T  m

tử 1≈Sκ
9103, −⋅ m

 

Hình 4.10. Sơ đồ hình thành các lưỡi muối đối lưu bên trong nước [4] 

a − các trắc diện mật độ nước ở thời điểm ban đầu (1) và sau xáo trộn (2); b − sơ 

đồ hình thành các lưỡi muối. Những mũi tên liền nét − hướng của dòng muối, 

V

gười ta 
gọi c

hàng chục mét 
mà 

 hì μ

những mũi tên gạch nối − hướng của dòng nhiệt; mật độ điểm biểu diễn độ muối 

 

ới sự phân bố các lớp nước ấm và mặn như đã thấy trên 
hình vẽ, do khuếch tán phân tử mà trắc diện nhiệt độ tại đoạn 

21 zz −  nào đó trở nên ít dốc đứng hơn, tức lớp trên của đoạn này 

lạnh hơn, còn lớp dưới − ấm hơn. Kết quả là phân tầng mật độ 
nước trong phạm vi đoạn 21 zz −  trở nên không ổn định và ở đó 

có thể phát triển đối lưu tự do, thường gọi là đối lưu “nhiệt 
muối”. Nó làm cho trong phạm vi đoạn đó các građien thẳng 
đứng của nhiệt độ và độ muối trở nên gần bằng không, nhưng ở 
cao hơn và thấp hơn − các građien của những đặc trưng này 
tăng lên. Các nhân đối lưu có hình dạng những cột nước hẹp và 
dài với thiết diện ngang cỡ 1 cm và chiều dài cỡ 10 cm. N

húng là “các lưỡi muối”, bởi vì ở bên trong chúng những chỗ 
nước chìm xuống có độ muối cao hơn so với xung quanh. 

Sự hình thành đối lưu như vậy đã được khẳng định trong 
điều kiện phòng thí nghiệm, đã có lý thuyết về sự hình thành ra 
nó và thí nghiệm bằng mô hình số đã tái lập được nó [4]. Những 
khu vực nước xáo trộn đồng nhất có độ dày tới 

người ta ghi nhận được trong khi thám sát đại dương chính 
là được hình thành bằng cơ chế đối lưu như vậy. 

Đối lưu bên trong nước còn có thể xuất hiện trong trường 
hợp ban đầu phân tầng mật độ ổn định, nhưng nhiệt độ và độ 
muối tăng theo chiều sâu, ví dụ tình nh n y có thể xảy ra ở 
các lớp trên của Bắc Băng Dương. Nếu khối nước nào đó được 
nâng lên phía trên với những giá trị ST  ,  và ρ  của nó, thì do sự 

trao đổi nhiệt nhanh hơn so với khuếch tán muối, khối nước này 
xét theo nhiệt độ sẽ trở thành gần giống với nước xung quanh, 
nhưng xét theo độ ưmuối thì trở thành mặn hơn, và do đó  nặng 
hơn. Điều này dẫn tới phân tầng bất ổn định và sự chìm đối lưu 
của khối nước đó. 

Phân tầng bất ổn định cũng có thể xuất hiện trong trường 
hợp nếu một khối nước nào đó bị chìm xuống. Khi đó, do trao đổi 
nhiệt nhiệt độ khối nước sẽ trở thành gần giống với nhiệt độ của 
môi trường xung quanh, nhưng độ muối sẽ trở thành thấp hơn, 
mật độ cũng trở thành thấp hơn, và khối nước bắt đầu nổi lên 
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trên. Đặc điểm đối lưu như vậy gọi là sự khuếch tán kép do 
những đặc thù của sự khuếch tán nhiệt và muối. Nó cũng dẫn 
ới sự hình thành vi cấu trúc dạng bậc thang trong các trắc diện 
hẳng đứng của nhiệt độ và độ muối (hình 4.11). 

ang ở 
bên d ới khối nước Địa Trung 
Hải ở

t
t
 
 
 
 
 
 
Hình 4.11. Vi cấu trúc nhiệt độ 
và độ muối dạng bậc th

−
 Đại Tây Dương [13] 

 

Như vậy bản chất của đối lưu, cả kiểu các lưỡi muối lẫn 
kiểu khuếch tán kép, là như nhau − đó là quá trình phá hủy 
phân tầng mật độ ổn định của đại dương do cường độ khuếch 
tán nhiệt và muối khác nhau. Vì vậy mà việc mô tả lý thuyết về 
chúng cũng giống nhau, nhưng khác với đối lưu nhiệt thuần 
túy, trong trường hợp này phải tính đến ảnh hưởng của độ muối 
tới mật độ. ứng với phương trình trạng thái tuyến tính hóa, 
phương trình tuyến tính hóa hai chiều của Boussinesq sẽ chứa 
số Reley cải biên, đôi khi được gọi là “số Reley đối với độ muối” 

TS ΔΔ= αβ /RaRs ,                              (4.75) 

ở đây SΔ  và Δ −T  lượng sụt độ muối và nhiệt độ trong phạm vi 
lớp vi đối lưu, β  và à các hệ số co nén độ muối và 

 muối trong mặt phẳng thẳng 

ngay từ tro
p khả năng xuấ − ược thể hiện 

ường thẳng 

 −α  tuần tự l

giãn nở nhiệt. 

Nghiệm thậm chí của các phương trình tuyến tính hóa của 
chuyển động, khuếch tán nhiệt và

đứng tỏ ra khá phức tạp và cồng kềnh, vì vậy đặc điểm đối lưu 
thường được mô tả bằng toán đồ với các tọa độ Ra  và Rs  (hình 
4.12). Trên hình này đường thẳng PQ  ngăn cách vùng ổn định 

trọng lực với vùng bất ổn định. Sự đối lưu của cả hai kiểu như 
đã nhận xét xuất hiện n hi phân tầng ổn định. Các 
ranh giới cho phé
bằng những ®−

g k
t hiện đối l u ®−

XZ  và mô tả bằng 
các phương trình 

XW , chúng được 

( ) ,
4

27
Pr

1 1Rs
1Pr

Pr  :

,
4

27Rs  :

4

4

πξξξ

π
ξ







 +++

+
+=

+=

RaXW

RaXZ
           (4.76) 

ở đây 
T

S

κ
κξ = . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình 4.12. Toán đồ các vùng độ 
ổn định thủy tĩnh khác nhau [12] 

i l  hi  với những giá trị 

 

Đố ưu dưới dạng các lưỡi muối xuất ện
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Ra  
n
và Rs  âm trong vùng ổn định trọng lực (bên phải của đường 

thẳ g PQ ), nhưng bên trái đường thẳng XZ . 

Đố u kiểu khuếch tán kép ường xảy ra với những giá 
trị Ra  và Rs  dương trong vùng hẹp ở ngay bên trên ®−

i lư thư
êng 

th¼

56 đến 73 %

ng XW . Bên trái đường thẳng XV  đặc điểm phân tầng làm 
cho các dao động đã xuất hiện sẽ gia tăng theo hàm mũ [12]. 

Trong phạm vi lớp trên dày 4 km ở Đại dương Thế giới từ 
 toàn bộ thể tích nước có phân tầng nhiệt độ và độ 

muối ổn định. Trong phạm vi 25−42 % thể tích nước phân tầng 
của T  và S  thuận lợi cho sự phát triển đối lưu dưới dạng các 
lưỡi muối và trong 1−2 % thể tích nước có thể phát triển đối lưu 
theo kiểu khuếch tán kép [4]. Điều này có nghĩa rằng khoảng 
một phần ba số trường hợp trong khi tồn tại sự phân tầng ổn 
định

g lượng động năng đi tới 
v−î

rằng năng
n ức 

trường hợp này phương trình cân bằ
47) ở lớp xáo trộn độ dày ược viết dướ

 có thể phát triển vi đối lưu thúc đẩy sự xáo trộn thẳng 
đứng trong đại dương. 

Khi xét các hiện tượng đối lưu cưỡng bức ở lớp trên của đại 
dương người ta sử dụng một luận điểm có căn cứ từ dữ liệu 
quan trắc rằng trong phạm vi lớp đối lưu đó nhiệt độ, độ muối 
và mật độ nước không biến đổi theo chiều thẳng đứng. Khi tăng 
độ dày lớp đồng nhất thì sẽ lôi kéo theo lượng nước ở phía bên 
dưới với những đặc trưng của nó vào lớp xáo trộn. Những luận 
điểm cơ bản này đã là cơ sở của các mô hình tích phân về đối 
lưu cưỡng bức. Mô hình đơn giản nhất trong số đó do Kraus và 
Terner đề xuất năm 1957 dựa trên phương trình cân bằng năng 
lượng của lớp đối lưu cưỡng bức, trong đó chỉ tính đến năng 
lượng rối do gió và thế năng độ nổi liên quan tới dòng năng 
lượng này tại ranh giới với khí quyển và sự lôi kéo chất lỏng 
đậm đặc hơn vào lớp xáo trộn. Nếu thôn

t trội thông lượng thế năng thì quá trình thâm nhập sâu 

xuống của lớp tựa đồng nhất sẽ xảy ra. 

Về sau số nhân tố ảnh hưởng tới đối lưu cưỡng bức đã được 
tính đến nhiều hơn, trong đó có các thông lượng nhiệt và muối 
thẳng đứng đi vào nêm mật độ, sự bình lưu nhiệt và muối ở 
trong lớp xáo trộn cũng như ở bên dưới nó. Trong nhiều mô hình 
tích phân phương trình cân bằng năng lượng rối không tính đến 
thông lượng phương ngang khó xác dịnh và đồng thời giả thiết 

 lượng rối trong lớp xáo trộn không được tích lũy mà 
tồn tại sự cân bằng giữa lượng đế và lượng mất TE , t

0/ =∂∂ tET . Trong 
lượng rối (3.

ng năng 
)(th  ® i dạng 

( ) =−





′+−⋅+⋅ dzdzwb
dz

w
dz

wv
dz

wu
0

0 ''''''' ερ
ρ

.    (4.77) 

Hai số hạng đầu của phương trình biểu diễn nhập lượng 
năng lượng rối quy chuẩn do động năng của dòng chảy 


h hdgdvdu

0

trung 
bình. ở chương 3 đã cho thấy rằng tích của thăng giáng tốc độ 
được biểu diễn qua građien tốc độ và hệ số rối thẳng đứng 

dz
dzdz

KGv 













+





=
0

 .                         (4.78) 

Nếu giả thiết rằng trắc diện tốc độ dòng chảy trong phạm 
vi lớp tựa đồng nhất là do dòng chảy trôi chi phối, thì

dvduh  
22

 khi K  
không đổi theo chiều thẳng đứng tốc độ của dòng chảy trôi ổn 
định trong đại dương được biểu diễn bằng các công thức 

( ) ( )[ ]KzKz
K

ezu z
yx

z
yx

z

Kz z

/sin)(/cos)(
2

)(
/

ωττωττ
ωρ

ω

−++=
−

, 

201                     202 



( ) ( )K/ , [ zKz
K

ezv yxxy

z

Kz z

sin)(/cos)()(
/

ωττωττ
ωρ

ω

++−=
−

 (4.79) 

tron

]zz
2

g đó −yx ττ  ,  các ứng suất ma sát gió theo các trục tọa độ x  
và y , ϕωω sin=z . 

Sử dụng các tốc độ dòng chảy này tron
ép nhận ® ược 

(4.80) 

ở ®©

g công thức (4.78) 
cho ph −

2
0*0

2
0*0v vuuG += 2

*
2
* hhhh vvuuv −− ,                   

y ρτ /2
*

xu = , −= ρτ /2
*

yv  các tốc độ động lực theo các tọa độ 
x  và y  tại các tầng sâu 0 và h . 

Vế phải của công thức (4.80) phụ thuộc vào ứng suất ma sát 
gió và dễ dàng tính được. 

Công của lực Acsimet  


Δρ . 
 ∂∂∂ ρρρ zzz00 Sc2Sc

(4.81) 

Mật độ nước trong lớp xáo trộn biến đổi yếu theo chiều 
thẳng đứng, vì vậy theo định lý về trung bình tích phân được 
biểu diễn »  thức dưới dấu tích phân tại 
các giới hạn trên và dưới. Số hạng bổ sung được đưa vào là do 
khi tăng h  với tốc độ hw  xảy ra sự lôi kéo v o lớp xáo trộn một 

lượng nước nào đó với 


 −∂+∂≈∂=−= 

ρρρρ hh

hh

A wKKghKgdzwgG 0''

 b ng nửa tổng của biểu

μ

lưu 
mật độ khác biệt với mật độ trong lớp đối 

cưỡng bức tại tầng sâu h  một lượng ρΔ . Sự lôi kéo nước 
nặng hơn luôn làm giả

Với phương trình trạng thái tuyến tính hóa, thì 

m GA . 

z
T

zz ∂
∂−

∂
∂=

∂
∂ αρβ
ρ
ρ

.                            (4.82) 

Do đó, công của lực Acsimet có thể được biểu diễn bằng biểu 
thức 

Δ−



 Φ−
Φ

+
Φ−

Φ
= ρα

hS
T

S
T w

CC
g
2

,       (4.83) 












α
ρ h

A
hG

0

ở ®© ượng nhiệt và muối tại các biên 

của lớp. 

Khuếch tán năng lượng rối 

y TΦ  và −Φ S  các thông lư

( ) ′=k dzwb
dz
d

G
0

'                                (4.84) 

được xác định bằng các thông lượng năng lượng rối qua các biên 
của lớp. Tại mặt đại dương thông lượng năng lượng bị chi phối 
bởi sự phá hủy só

h

ng. Thông thường người ta giả thiết rằng giá 
trị của nó tỷ lệ với năng lượng của gió 
liệu thực nghiệm 

             (4.85) 

ở ®©

hận xét r

 của 
Karman trong khi −

truyền cho sóng. Theo dữ 

ρρ /3
aaa VcG ≈ ,                   ω

y −ac  tham số không thứ nguyên phụ thuộc vào rối của 

sóng và vào sự đổ nhào sóng. 

ở chương 3 đã n ằng khuếch tán năng lượng rối là 
một đặc trưng rất khó xác định. Từ lý thuyết rối bán thực 
nghiệm suy ra rằng 43 / lcK=ε . Nếu ta giới hạn ở lý thuyết

ước lượng K  và hi không có thông 
lượng năng lượng tiêu tán ra bên ngoài 

l , thì k
phạm vi lớp đối lưu 
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==  ρ

τε bdzG
h

d ,                              (4.86) 

ở đây 
( )

( ) ( )22
02/3   ,

23
yx

z

E

K
C

b τττ
ω

+=
ℵ

= . 

Với những lý lẽ như trên về các số hạng của
cân bằng năng lượng rối thì phương trình này sẽ có ®

 phương trình 
ược dạng 

( ) hw ρ ,             (4.87) dhv
ghGGghG
22 0 ρρ ωρρ Δ=−+Φ−Φ+

ở đây −Φ−
Φ

=ΦΦ−
Φ Th=Φ 00  , SShh

0 T

CC
αα

ρρ  các thông lượng 

mật độ tại các tầng sâu μ 0. 

Nếu không chú ý tới sự lôi cuốn lớp phía dư

h  v

ới vào lớp rối thì 

( ) ( )
1 

02
 

−









Φ−Φ−+= G hdv

gGGh ρρω ρ
.              (4.88) 

Còn nếu 0≠hw  thì 

( ) ( )hdvh GGG
ghdt

dhw ρρω ρρ
ρ Φ−Φ

Δ
+−+

Δ
== 0

12
.       (4.89) 

Từ biểu thức (4.89) suy ra rằng chênh lệch mật độ giữa lớp 
xáo trộn và nước phía dưới càng lớn thì sự xâm nhập sâu của 
lớp 

trìn

ợ  
nhất trong số đó là sử dụng nhiệt độ và độ muối trung bình 
trong phạm vi nêm nhiệt ở phía d lớp xáo t
hợp này sự biến đổi của 

xáo trộn càng chậm. ảnh hưởng của các nhân tố cơ học tới 
sự gia tăng h độ dày của lớp xáo trộn. 

Với cùng giả thiết như vậy về sự đồng nhất phương ngang 
của đại dương và 0T  và 0S  bất biến theo chiều thẳng đứng trong 
lớp xáo trộn, thì 0T  và 0S  sẽ được xác định từ chính các phương 

 sẽ suy giảm khi tăng 

h khuếch tán nhiệt và muối đã được sử dụng khi mô tả đối 

lưu tự do (4.68)−(4.69) hay dưới dạng đơn giản hóa (4.71)−(4.72). 

Về nguyên tắc, các thông lượng nhiệt và muối thẳng đứng 
tới biên dưới của lớp xáo trộn được tính toán theo những giá trị 
đã biết của các građien thẳng đứng và theo những hệ số xáo 
trộn rối của các chất thể đó. Tuy nhiên, phần lớn trường hợp các 
giá trị đó ít khi được biết. Vì vậy phải dùng một số giải pháp 
phụ để xác định các thông lư ng này [10]. Giải pháp đơn giản

ưới rộn. Trong trường 
T  và ược mô tả bằng phương trình S  ®









∂
∂

∂
∂=

∂
∂

z
TK

zt
T

T ,     Hzh ≤≤ .                   (4.90) 

Từ đây suy ra 

ρpH∂
Th

Th

H

hh Cz
TK

t
hTTdz

t
dz

t
Φ

+∂=
∂
∂+

∂
∂=

∂  .            (4.91) 

Nếu đưa ra ký hiệu 

H T∂

−
=

H

hH
T 1

h

Tdz ,                               (4.92) 

thì khi H  khô g nhiệt tại H  biểu ng đổi và không có thông lượn
thức (4.91) được viết lại dưới dạng 

( ) ( )
t

TT
t

hH
C h

Th

∂
−+

∂
−=

ρ
.                    (4.93) 

Bằng cách tương tự nhận được biểu thứ
lượng muối 

hT ∂∂Φ

c để xác định thông 
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( ) ( )
t
hSS

t
ShH h

Sh

∂
∂−+

∂
∂−=

Φ
ρ

.                     (4.94) 

Nếu không tồn tại sự gián đoạn của nhiệt độ và độ muối tại 
biên dưới lớp đối l−u cưỡng bức, thì 0TTh =  và 0SSh = . Thông 

thường thì điều kiện này thỏa mãn trong đại dương và sử dụng 
nó sẽ làm giảm nhẹ rất nhiều việc dự tính các đặc trưng của lớp 
xáo trộn. Để tìm nhiệt độ và độ muối trung bình trong nêm 
nhiệt người ta sử dụng hoặc là các phép tham số hóa bổ sung, 
hoặc là các thông tin về sự biến đổi của chúng dựa trên những 
quy luật biến đổi của các đặc trưng này ở bên ngoài phạm vi lớp 
tựa đồng nhất. Đối lưu tự do và cưỡng bức có thể tồn tại đồng 
thời. Trong trường hợp này độ dày của lớp h  được quyết định 
bởi sự tác động của một quá trình đối lưu mạnh mẽ hơn. Các 
quá trình đối lưu có thể tác động không đồng thời, chẳng hạn 
vào mùa hè và ban ngày thì đối l u cưỡng bức áp đảo, còn mùa 
đông và ban đêm − đối lư

 
−

u tự do (hình 4.13). 

 
1 − theo số liệu đo; 2 − tính toán

4.7.  Biến đổi nhiệt độ và độ muối của các dòng biển 

Phần lớn nước biển không ở trong trạng thái bất động, mà 
di chuyển trong không gian dưới tác động của các nhân tố khác 
nhau, và khi đó chúng tiếp xúc với các khối nước khác biệt về 
những đặc trưng thủy văn, trong đó có nhiệt độ và độ muối. Các 
lớp bề mặt của những dòng chảy tiếp xúc với khí quyển cũng có 
những điều kiện khí tượng khác nhau trong thời gian cũng như 
không gian. Sự tương tá

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình 4.13. Độ dày và nhiệt độ của lớp 

1967−1968 

 

c nhiệt của các dòng chảy với khí quyển 
và

muối của nước không biến đổi 

tựa đồng nhất các năm 
(trạm November) 

 các môi trường nước xung quanh, sự trao đổi nước và muối sẽ 
dẫn tới sự biến đổi nhiệt độ và độ muối của các dòng chảy. 
Những biến đổi đó được quy ước gọi là sự biến tính nhiệt và độ 
muối của các khối nước. 

Người ta phân biệt hai dạng biến tính của các khối nước: 1) 
biến tính dừng, khi nhiệt độ và độ 
theo thời gian mà chỉ biến đổi trong không gian, trong trường 
hợp này là biến đổi dọc theo và ngang hướng với dòng nước của 
dòng chảy; 2) biến tính không dừng, khi các đặc trưng hải dương 
học này còn biến đổi cả theo thời gian. 

Để làm quen với những quy luật biến đổi nhiệt độ và độ 
muối của nước trong các dòng chảy phải lưu ý rằng chiều sâu 
của dòng chảy D  thường nhỏ hơn chiều rộng hai bậc đại lượng. 
Vì vậy trong chúng sự trao đổi chủ yếu về nhiệt và muối với môi 
trường xung quanh diễn ra thông qua bề mặt phía trên và phía 
dưới. Trong trường hợp đơn giản nhất
dễ đánh giá trên ví dụ sự biến tính của toàn bộ lớp dòng chảy 

muối, thì nó có 
thể 

 đặc điểm biến tính chung 

dọc theo trục của nó. Nếu xét sự biến đổi của độ 
được mô tả bằng phương trình khuếch tán 
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z∂
              (4.95) 

SK
zl

Su S
∂

∂
∂=

∂
∂

,                   

ở ®©

ng thủy và bay hơi 

y ưu  tốc độ chuyển động nước trên hướng l . 

Tại biên trên với khí quyển thông lượng muối phụ thuộc 
vào hiệu khối lượng nước do giá M , tức 

t
MS

z
SK zS ∂

∂=
∂
∂

= ρ0 ,      0 .                     (4.96) =z

Tại biên d
 chảy và của nước nằm dưới, cũng như với 

tốc 

ưới của dòng chảy thông lượng muối tỷ lệ với hiệu 
các độ muối của dòng

độ tương đối của dòng chảy 

( )SSuCSK S −Δ=∂
,                        (4.97) 

z SDz∂ = 1

ở đây ệ số trao đổi muối, ước nằm 

phía dưới dòng chảy. 

Sau khi tích phân phương trình (4.95) theo toàn độ dày lớp 

−SC  h −1S  độ muối của lớp n

dòng chảy D  và tính đến các điều kiện biên (4.96) và (4.97) ta 
nhận được biểu thức 

1bSSa
l∂

trong đó 

S∂ =+ ,                                  (4.98) 

uD
uC

b
t

MuC
uD

a S 



 ∂+Δ=   ,11 SΔ=

 ∂ρ
. 

Trong phương trình này S  chỉ độ mu
toàn độ dày lớp dòng chảy. 

ối lấy trung bình theo 

Nghiệm của phương trình (4.98) với độ muối xuất phát HS  

có thể được biểu diễn dưới dạng 

 −−− +=



0

Số hạng thứ nhất của nghiệm thu được biểu diễn sự biến 
thiên của độ muối ban đầu của dòng chảy do sự trao đổi muối 
với lớp nước nằm phía dưới cũng như với khí quyển. Số hạng 
thứ hai biểu diễn n đóng góp của sự tr

)() dxbeeS xaa
H  .                      (4.99) 

 phầ ao đổi muối với lớp 
nước nằm phía dưới. 

Để dễ phân tích ảnh hưởng của các nhân tố 
sự biến thiên độ muối, nên chấp nhận độ dày và tốc độ dòng 

(S

khác nhau tới 

chảy cũng như độ muối của lớp nước nằm phía dưới là không 
đổi. Nếu như ngoài ra còn xem rằng bay hơi và giáng thủy bù 
trừ lẫn nhau, tức 0=M , thì từ (4.99) suy ra 













−+




−=

uD
S

uD
SS SS

H   exp1exp)( 1 .       (4.100) 
  Δ Δ uCuC 

Từ biểu thức thu được thấy rằng độ muối của dòng chảy 
biến đổi từ giá trị ban đầu của nó đến ®
nằm phía dưới theo quy lu μm mũ. Biến đổi này  

ng nhỏ. 

HS  
ật h

ộ muối của lớp nước 

1

diễn ra càng nhanh nếu độ dày của dòng chảy cà

Nếu độ muối của dòng chảy thay đổi chỉ do hiệu giáng thủy 
và bay hơi, thì 

S  tuân 


 ∂tuD ρ

Nó tăng lên khi bay hơi áp đảo giáng thủy 0/ <∂∂ tM  và 
suy giảm trong trường hợp ngược lại ( 0/ >∂∂ tM ). Sự phụ thuộc 
vào độ dày lớp và vào quãng đường đi qua l  cũng giống như 
trong công thức (4.100), tức nếu quãng đường đi qua tăng thì 
biến tính độ muối của dòng chảy tăng lên. 


 ∂−= MSS H  


 exp)( 

.                     (4.101) 
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Quy luật biến đổi nhiệt độ của dòng chảy cũng tương tự 
như những gì đã trình bày với trường hợp biến tính độ muối. 
Nếu viết phương trình cân bằng nhiệt của bề mặt dòng chảy 
dưới dạng công thức (4.43), còn trao đổi nhiệt giữa dòng chảy 
với lớp nước nằm phía dưới bằng công thức tương tự như (4.97), 
thì giá trị của nhiệt độ trung bình theo chiều sâu của dòng chảy 
có thể thể hiện bằng một biểu thức tương tự với (4.99). Khi đó 









+Δ=

ρC
uC

uD
a T

R1
,        







 Ψ+Δ=
1

1
TC

uC
uD

b T ρ
. 

Sự khác biệt với những công thức dẫn trên đây chỉ xảy ra 
khi tính đến sự biến tính nhiệt do trao đổi nhiệt với khí quyển. 
Trong trường hợp này thay vì công thức (4.101) phải sử dụng 
biểu thức 

















−−Ψ+








−=

uDC
l

uDC
lTlT H ρρ

R exp1
R

R exp)( .      (4.102) 

Từ công thức (4.102) thấy rằng nhiệt độ trun ình của 
dòng chảy trong trường hợp đang 

g b
xét  biến đổi từ giá trị ban đầu 

của nó T  đến giá trị được xác định bằng tỷ số R/Ψ . 

Trong trường hợp cần phải biết sự phân bố nhiệt độ của 
hảdòng c y theo chiều thẳng đứng, nó có thể được mô tả bằng 

biểu thức (4.49), nếu trong đó t  được thay thế bằng ux / . Khi đó 
giá trị ban đầu của nhiệt độ tương ứng với 0=x . 

Bằng cách tương tự, trắc diện thẳng đứng của độ muối 

ao đổi 
hiệt. Đặc điểm biến tính độ muối của dòng chảy cũng sẽ như 
ậy, nếu thay thế các đặc trưng nhiệt trên trục tung của hình 
ẽ bằng các đặc trưng độ muối. ở đây phải lưu ý rằng ví dụ nêu 
a với phân tầng mật độ trong dòng chảy là ổn định. Nếu trong 
òng chảy xuất hiện đối lưu thì những quy luật biến tính sẽ 
hần nào khác tùy thuộc vào độ dày lớp xáo trộn đối lưu. 

 
 
 

 

trong biến tính dừng có thể được mô tả bằng biểu thức (4.53) với 
uxt /= . 

Tất cả những quy luật chính về biến đổi nhiệt độ và độ 
muối theo độ sâu giữ nguyên như đã trình bày khi xem xét sự 

biến tính không dừng của nước bất động. 

Trên hình 4.14 cho thấy đặc điểm biến đổi theo khoảng 
cách của cường độ biến tính nhiệt của nước chuyển động bị chi 
phối bởi thông lượng nhiệt từ khí quyển. Lớp bề mặt của dòng 
chảy bị biến tính mạnh nhất, còn với độ sâu tăng lên thì biến 
đổi nhiệt độ giảm dần. ở đầu đoạn đường biến tính nước bề mặt 
là cực đại, sau đó dọc theo trục tốc độ biến đổi nhiệt độ giảm 
dần do các lớp nước sâu hơn bị lôi cuốn vào quá trình tr
n
v
v
r
d
p
 
 
 
 
 

 
Hình 4.14. Biến đổi nhiệt độ 
của nước chuyển động do 
trao đổi nhiệt với khí quyển 

 
 

ở trên đã nhận xét rằng tỷ số giữa khích thước thẳng đứng 
của dòng chảy và kích thước ngang có giá trị cỡ 210−  hoặc bé 
hơn, vì vậy biến tính của dòng chảy do kết quả trao đổi rối qua 
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cạnh bên với nước xung quanh diễn ra yếu hơn nhiều so với qua 
mặt trên và mặt dưới. Dù sao cũ
tính cạnh bên. Làm điều này đơn giản nhất đối với trường hợp 

ở đây 
ng phải đánh giá vai trò biến 

quá trình dừng. Ví dụ, nếu xét ảnh hưởng của trao đổi nhiệt 
cạnh bên thông qua xáo trộn rối thì biến đổi nhiệt độ được mô tả 
bằng phương trình 

2

2

y
TK

x
Tu

∂
∂−

∂
∂

Γ ,     Yy ≤≤0 ,                    (4.103) 

ở đây ngang hướng với dòng
chảy, ường độ xáo trộn 
rối 

, tức 

−y  trục 
−Y  tọa độ ranh giới dòng chảy, 

 chảy với gốc tại trục dòng 
−ΓK  c

ngang dọc theo trục y . 

Nên xem rằng biến đổi nhiệt độ xảy ra ở cả hai phía của 
trục dòng chảy, do đó tại trục tồn tại điểm uốn

0 .                               (4.104) 0 =∂
∂

=yy
T

Điều kiện biên thứ hai hợp lý nhất là tại ranh giới của dòng 
chảy chấp nhận các thông lượng nhiệt và nhiệt độ của các khối 
nước tiếp xúc bằng nhau, tức 

YYY y
T

KC
y
TKC Φ=

∂
∂

=
∂
∂

Γ
2

2ρρ ,  2TT =  khi 

ếu trao đổi nhiệt của dòng chảy với nước tiếp

được biết thì nghiệm của bài toán như vậy không khác với 
thể ® ược biểu diễn dưới dạng 

Y= .     (4.105) y

N  xúc Y

những bài toán đã xét và có −

Φ  đã 
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Y
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ξππξϕ , −H  giá 

trị ban đầu của nhiệt độ tại 0=x . 

Từ biểu thức thu được thấy rằng biến đổi nhiệt độ của dòng 
chảy tỷ lệ với thông lượng nhiệt qua cạnh bên, với quãng đường 
đi qua, và phụ thuộc vào hệ số truyền nhiệt độ phương ngang và 
chiều rộng dòng chảy. 

Trường hợp tổng quát hơn, khi th ượng nhiệt YΦ  chưa 

biết, bởi vì do kết quả biến tính nhiệt độ của nước xung quanh 
cũng thay đổi, phải đánh giá sự biến đổi của nhiệt độ nước xung 
quanh. Nếu nước xung quanh chuyển động thì để mô tả sự biến

T

ông l

 
tính tương hỗ của các khối nước phải sử dụng thêm mộ ương 
trình bổ sung kiểu như (4.103), nhưng với tốc độ dòng chảy có 
thể khác và với hệ số nếu như nước xung quanh 

bất động thì chấp nhận điều kiện ỗ
®−ê

t ph

2K  khác. Còn 

uxt /= , tức tại m i đoạn của 
quãng ng x  dòng chảy tiếp xúc với khối nước đã bị biến tính 
một thời gian t  nào đó. Nghiệm ính dòng ch
nhữ

 biến t ảy trong 
ng điều kiện như vậy có thể biểu diễn bằng biểu thức 
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(4.107) 

ở đây −2T  nhiệt độ không đổi của nước xung quanh ở xa ranh 

giới dòng chảy (hình 4.15). 

Trong cùng những điều kiện khác, tốc độ biến đổi nhiệt độ 
nước tuân theo công thức (4.107) nhỏ hơn so với tuân theo công 
thức (4.106). Đó là do ở trường hợp sau không chỉ có nhiệt độ 
dòng chảy biến đổi, mà nhiệt độ nước xung quanh cũng biến đổi, 

213                     214 



Để giản ước thủ tục giải số người ta thường sử dụng các phương 
pháp phân rã trong đó phương trình khuếch tán được phân tách 
ra các số hạng, mỗi số hạng trong đó chứa một hay một số nhân 
tố ảnh hưởng tới sự biến đổi nhiệt độ và độ muối. Thông thường 
hơn cả là tách ra quá trình bình lưu và khuếch tán rối nhiệt và 
muối. Ví dụ, phương trình truyền nhiệt ®−
tổng của ba phương trình sai phân 

kết quả là chiều rộng nhiệt của dòng nước hình như tăng lên 
khi nó di chuyển về phía trước. Về phương diện định tính, đặc 
điểm biến đổi nhiệt độ như vậy phù hợp với đặc điểm quan trắc 
ược ở tất cả các dòng chảy, kể cả các dòng chảy ấm (ví dụ, 
ođcap, Curosyo) lẫn các dòng chảy lạnh (ví dụ, Đông Grinlan, 
êru). Còn về phương diện định lượng có thể có những khác biệt 
ởi vì sự trao đổi nhiệt với môi trường xung quanh diễn ra đồng 

ứng lẫn hướng ngang. Ngoài ra còn có 
 chảy diễn ra liên tục làm tăng cường 

h đáng kể. 
 

 

Hình 

®
N
P
b
thời trên hướng thẳng ®
quá trình uốn khúc dòng
sự trao đổi nhiệt một các

 

 
4.15. Biến đổi nhiệt độ 

nước trong dòng chảy do trao 
đổi nhiệt với nước xung quanh 
tại các khoảng cách kể từ trục 

01  ;5,0  ;0/ ,Yy =  (đường gạch 

nối − const=ΦY  

 

Những quy luật biến đổi nhiệt độ và độ muối trong các 
dòng chảy đã trình bày cũng đúng cả trong các trường hợp khi 
trao đổi nhiệt và muối diễn ra đồng thời trên tất cả các hướng 
và sự biến tính là không dừng. Nghiệm giải tích khi đó tỏ ra rất 
phức tạp hoặc nói chung không thể có được. Vì vậy trong thực tế 
các phương trình khuếch tán nhiệt và muối được giải bằng số 
khi nghiên cứu đặc điểm hình thành các trường nhiệt độ và độ 
muối. Nhưng ngay cả trong trường hợp này cũng xuất hiện 
những khó khăn liên quan tới độ ổn định và hội tụ của nghiệm. 

ược biểu diễn bằng 

( ) ( ) ( ) tTVTT nnn Δ∇+=+ 3/1 , 
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1 .   (4.108) 

i phương trình ® h p n bình lưu được 
biểu diễn bằng sơ đồ sai phân một hướng để sao cho không xuất 

Trong đó ở ha ầu thàn hầ

hiện những sóng chuyển động ngược hướng với dòng vận chuyển 
nhiệt chủ yếu. Thông thường điều này được biểu diễn dưới dạng 

( )
x
TTu

x
Tu jj

Δ
−

=
∂
∂ −1    khi  0>u  

và                          
( )

x
TTu

x
Tu jj

Δ
−

=
∂
∂ +1   khi   0<u . 

Việc biểu diễn các số hạng bình lưu của phương trình 
khu

o dòng 
chảy. Dĩ nhiên là những điều kiện biên đã được sử dụng trong 
khi giải giải tích cũng có mặt trong các nghiệm số, tức có mặt 

ếch tán như vậy sẽ nâng cao được độ nhớt tính toán và sẽ 
dẫn tới sự ổn định nghiệm. Những nhiễu động xuất hiện trong 
trường nhiệt độ trong phép xấp xỉ như vậy được mang the
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tron g ứng của miền và tại thời 

nhiệt độ và độ 

ph

i liệu tham khảo bổ sung 

1. 
2. евский-Мапевич СП. Определение 

3. 

слоя океана. М., 

5. С. К., Рождественский А. Е. Крупномасштаб-
и 

9.  оптика океана. Т. 1. М., Наука, 1983, 

10 однородный деятельный слой 
9. 233 с. 

 5. СПб., 
Гидрометеоиздат, 1991 

12. плавучести в жидкостях. Главы 6, 8, 9. 
Пер. с англ. М., Мир, 1977 

1. 

ương trình cân bằng nhiệt và muối cho mặt 

lượng nhiệt và muối giữa đại dương và 

4. C ưởng như thế nào tới biến trình 

 hệ 

 nào hình thành nên lớp lạnh bề mặt đại 

6. 

nh trong đại dương các lớp trên tựa 

8. 

g các sơ đồ tại những nút tươn
điểm ban đầu [11]. 

Vì trường dòng chảy phụ thuộc vào phân bố 
muối, nên trong các mô hình số có tính chất dự báo người ta 

ải đồng thời tính toán dòng chảy, nhiệt độ và độ muối.  
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Câu hỏi tự kiểm tra 

Hãy giải thích nguyên tắc lấy trung bình các phương trình 
truyền nhiệt và muối. 

2. Hãy lập các ph
biển, lớp hoạt động và toàn bộ biển. 

3. Xác định các thông 
khí quyển theo thông tin khí tượng như thế nào? 
ường độ xáo trộn rối ảnh hư

ngày và mùa của nhiệt độ và độ muối và sự biến đổi của 
chúng theo độ sâu? Giữa những đặc trưng đó có mối liên
qua lại không? 

5. Những nguyên nhân
dương (skin-layer)? 
Sự bất ổn định phân tầng mật độ của đại dương và đối lưu 
được hình thành như thế nào? 

7. Cái gì dẫn tới hình thà
đồng nhất quy mô ngày và mùa, nêm nhiệt và nêm muối? 
Hãy giải thích sự tạo thành và tiêu tán cấu trúc nhiệt muối vi 
mô của đại dương. 
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9. Hãy viết phương trình và các điều kiện biên đối với biến tính 
độ muối dừng của nước trong dòng chảy. Hãy giải thích đặc 
điểm biến đổi độ muối của dòng chảy trên ví dụ một luồng 
nước sông chảy vào biển. 

0. Hãy viết phương trình và các điều kiện biên đối với biến 
tính nhiệt không dừng của nước trong dòng chảy. Hãy giải 
thích đặc điểm biến đổi nhiệt độ của dòng chảy do sự trao đổi 
nhiệt với khí quyển và với các lớp nước nằm phía dưới. 

 
 

 
 
 
 

Chương  5 

 của chất từ một trạng thái tổ hợp này sang trạng 
thái 

suất nguội lạnh. 
SuÊ

1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Những tính chất vật lý của băng biển 

5.1.  Sự hình thành và tăng trưởng của tinh thể băng 

Sự quá độ
khác có thể diễn ra chỉ trong trường hợp nếu các tham số 

trạng thái của nó trở nên khác với những giá trị cân bằng. Điều 
này có nghĩa rằng nhiệt độ, độ muối và áp suất của nước cần 
phải làm sao để trên biểu đồ trạng thái pha (xem hình 1.2) điểm 
giao nhau của các đặc trưng này không nằm trên đường phân 
chia các pha. 

Mức độ chênh lệch của tọa độ trạng thái của một thể tích 
nước riêng rẽ khỏi vị trí cân bằng sẽ quyết định động lực của 
quá trình kết tinh, nó bằng hiệu giữa các năng lượng tự do của 
hệ nhiệt động lực học, phụ thuộc rất nhiều vào 

t nguội lạnh được hiểu là hiệu giữa nhiệt độ cân bằng và 
nhiệt độ thực. Động lực đặc trưng cho khả năng của nước tiến 
tới kết tinh, chứ không phải là tốc độ của chính quá trình kết 
tinh, bởi vì tác động tới nó còn có những nhân tố như: động 
năng của các phân tử, ảnh hưởng định hướng của các tạp chất 
trong nước, cường độ của sự trao đổi nhiệt v.v.. 
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9. Hãy viết phương trình và các điều kiện biên đối với biến tính 
độ muối dừng của nước trong dòng chảy. Hãy giải thích đặc 
điểm biến đổi độ muối của dòng chảy trên ví dụ một luồng 
nước sông chảy vào biển. 

0. Hãy viết phương trình và các điều kiện biên đối với biến 
tính nhiệt không dừng của nước trong dòng chảy. Hãy giải 
thích đặc điểm biến đổi nhiệt độ của dòng chảy do sự trao đổi 
nhiệt với khí quyển và với các lớp nước nằm phía dưới. 

 
 

 
 
 
 

Chương  5 

 của chất từ một trạng thái tổ hợp này sang trạng 
thái 

suất nguội lạnh. 
SuÊ

1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Những tính chất vật lý của băng biển 

5.1.  Sự hình thành và tăng trưởng của tinh thể băng 

Sự quá độ
khác có thể diễn ra chỉ trong trường hợp nếu các tham số 

trạng thái của nó trở nên khác với những giá trị cân bằng. Điều 
này có nghĩa rằng nhiệt độ, độ muối và áp suất của nước cần 
phải làm sao để trên biểu đồ trạng thái pha (xem hình 1.2) điểm 
giao nhau của các đặc trưng này không nằm trên đường phân 
chia các pha. 

Mức độ chênh lệch của tọa độ trạng thái của một thể tích 
nước riêng rẽ khỏi vị trí cân bằng sẽ quyết định động lực của 
quá trình kết tinh, nó bằng hiệu giữa các năng lượng tự do của 
hệ nhiệt động lực học, phụ thuộc rất nhiều vào 

t nguội lạnh được hiểu là hiệu giữa nhiệt độ cân bằng và 
nhiệt độ thực. Động lực đặc trưng cho khả năng của nước tiến 
tới kết tinh, chứ không phải là tốc độ của chính quá trình kết 
tinh, bởi vì tác động tới nó còn có những nhân tố như: động 
năng của các phân tử, ảnh hưởng định hướng của các tạp chất 
trong nước, cường độ của sự trao đổi nhiệt v.v.. 
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cấu tạo của các pha lỏng và rắn. Mặc dù các phân tử nước có độ 
trật tự gần giống với băng, nhưng một số mối liên kết giữa các 
phân tử bị phá hủy, vì vậy cấu tạo của nước có phần khác với 
cấu tạo của băng. Điều này gây trở ngại cho việc liên kết các 
phân tử nước thành cấu tạo của băng và tạo thuận lợi cho suất 
nguội lạnh của nước, nếu nước ở dạng các giọt nước suất nguội 
lạnh ở

oàn bộ khối nước 
hay 

hành các mầm 
inh thể trong nước đã cho thấy rằng sự xuất hiện các mầm 
iêng rẽ có tác động định hướng tới những phân tử nước phân bố 
 lân cận, thúc đẩy sự xuất hiện các tâm kết tinh mới, tức xuất 

hiện một thứ phản ứng dây truyền. Vì vậy sự kết tinh nước bị 
h, đặc biệt trong khi nước xáo trộn, 
hải là lớn (hình 5.1). 

 
Hình 5.1. Suất nguội lạnh của 
nước

 có thể đạt tới hàng chục độ.  điều kiện tự nhiên, những 
thăng giáng nhiệt độ, độ muối và áp suất kích thích các chuyển 
động dao động và xoay của các phân tử, tạo ra điều kiện để liên 
kết các phân tử và các tổ hợp phân tử nước vào dạng cấu trúc 
băng. Vì vậy ở đại dương không xảy ra suất nguội lạnh lớn của 
nước. 

Do sự thăng giáng của các tham số trạng thái nhiệt động 
lực học của nước mà những điều kiện thuận lợi cho sự kết tinh 
nước xuất hiện không phải ngay tức thì trong t

trong toàn lớp đang nguội lạnh, mà ở những điểm riêng lẻ, 
gọi là các tâm kết tinh. Lý thuyết nhất nguyên giải thích cơ chế 
kết tinh trong môi trường đồng nhất cho rằng ở các tâm kết tinh 
do kết quả va chạm ngẫu nhiên của các phân tử có thể tạo ra 
những tổ hợp có cấu tạo tinh thể. Người ta gọi tinh thể băng 
nguyên tố nhỏ bé vừa tạo thành là mầm băng. 

Theo lý thuyết đa nguyên, sự kết tinh nước diễn ra không 
phải theo cách hình thành tùy tiện các mầm băng do kết quả 
thăng giáng của các tham số nhiệt động lực học, mà do kết quả 
tác động của những vật ngoại lai nằm bên trong nước, gọi là 
những ngòi kích. ảnh hưởng xúc tác của một ngòi kích như thế 
càng lớn nếu cấu tạo mạng tinh thể của nó càng gần với mạng 
tinh thể của băng. Trong trường hợp đó công để tạo ra mầm 
băng nhỏ hơn so với trong môi trường đồng nhất. Những thực 

nghiệm về suất nguội lạnh của nước và sự hình t
t
r
ở

nguội lạnh diễn ra rất nhan
mà suất nguội lạnh không p
 
 
 

 khi có trộn thêm băng: 
1) 5 viên băng đường kính 2−3 mm; 2) 

0,1 g vụn băng; 3) 0,1 g băng đặt ở 

trong bình khác; 4) 1 g băng; 5) 5 g 

băng; 6) nhiệt độ đóng băng của nước  
 

Khả năng tăng trưởng tiếp theo chỉ có ở những tinh thể 
mầm nào mà kích thước của chúng lớn hơn những kích thước tới 
hạn. Trong trường hợp ngược lại chúng bị tan rã. Từ quan điểm 
nhiệt động lực học, mầm băng sẽ bền vững chỉ trong trư
nếu như lượng giảm năng lượng tự do chung trong khi chuyển 
đổi các phân tử bên tron

ường hợp 

g tinh thể vượt trội hơn năng lượng tự 
do bề mặt cần thiết để tạo ra mặt phân cách các pha rắn và lỏng 
của nước. Điều đó xảy ra khi số phân tử bên trong tinh thể vượt 
trội đáng kể so với số phân tử ở các mặt của tinh thể. Điều kiện 
này được thỏa mãn khi kích thước thẳng của tinh thể cỡ 610−  
cm, tức khi độ dài của cạnh tinh thể bằng một số chục lần 
khoảng cách nguyên tử. 
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Tốc độ tăng trưởng của tinh thể phụ thuộc vào cường độ mà 
“chất nuôi dưỡng” − các phân tử nước đi tới tiếp cận với tinh thể, 
và vào năng lượng tối thiểu không cho phép các phân tử đó bứt 
ra khỏi tinh thể do thăng giáng. Lượng các phân tử nước đi tới 

h tinh thể v  suất nguội lạnh của nước. Điều này 
được tính đến trong các công thức m
định khối lượng tinh thể 

Trong t băng trên mặt 
đại 

tinh thể, sự hội nhập giữa chúng và dòng năng lượng giải phóng 
ra trong khi đó là một hàm số của cường độ xáo trộn nước ở 
xung quan μ

μ người ta đề xuất để xác 

κM . 

rường hợp tăng trưởng các tinh thể 
dương lượng năng lượng xuất ra được xem là tỷ lệ với 

građien nhiệt độ dndT / : 

dn
dT

Ldt
dM nΛ=κ ,                                   (5.1) 

ở ®©

ng 
tinh

ác muối bị bao 
qua

 những điều kiện tự nhiên ở biển luôn có một số lượng 
lớn 

 cấu tạo từ những tinh thể băng nguyên thủy. 
Gió 

y −Λn  độ dẫn nhiệt của băng theo hướng n . 

Từ phương trình này suy ra rằng những bề mặt nào mà hệ 
số dẫn nhiệt theo hướng pháp tuyến với mặt là bé nhất thì sự 
tăng trưởng sẽ nhanh hơn. Vì vậy tinh thể bị hạn chế bởi những 
bề mặt nào mà tốc độ tăng trưởng của nó là bé nhất. 

Trong nước bất động, các phân tử H2O đi tới tinh thể băng 
bằng quá trình khuếch tán phân tử, “vật liệu xây dựng” tiến tới 
các đỉnh và cạnh của tinh thể mạnh mẽ hơn, bởi vì từ những chỗ 
đó năng lượng giải phóng ra trong khi kết tinh sẽ xuất ra nhanh 
hơn. Điều này thường hay dẫn tới sự phát triển những dạ

 thể khung xương. Nếu sự xáo trộn tăng lên sẽ làm cho 
trường nhiệt độ xung quanh tinh thể được san bằng và càng 
nhiều phân tử nước tiếp cận tới tinh thể và do đó thúc đẩy sự 
tăng trưởng của những tinh thể đồng nhất ít mọc nhánh. Khi 

xáo trộn nước rất mạnh thì sẽ tăng xác suất kết dính và chia rẽ 
các tinh thể, không cho hình thành các tinh thể đơn đều đặn. 

Độ muối của nước có ảnh hưởng lớn tới sự tăng trưởng và 
hình dạng các tinh thể. Trong khi đóng băng nước biển, các 
mạng cấu trúc của băng và của mỗi chất muối được hình thành 
một cách riêng biệt, các mạng đó không thể liên kết và nhập gộp 
vào tinh thể chỉ ở những chỗ khiếm khuyết của tinh thể. Vì các 
muối bị đẩy về phía rìa của các tinh thể, nên c

nh bởi nước mặn hơn so với nước mà từ đó đã sinh ra những 
tinh thể băng. Sự xáo trộn làm cho lớp độ muối cao hơn bị bứt 
tách ra và trong lớp đó xuất hiện những bất đồng nhất trong 
phân bố độ muối. Sự tăng trưởng tinh thể có xu thế hướng về 
phía những giá trị độ muối thấp hơn với nhiệt độ đóng băng cao 
hơn, do đó tinh thể thực tế là tinh thể nước ngọt. 

Trong
những nhân kết tinh, thường phân bố ít nhiều đồng đều, vì 

vậy biển luôn sẵn sàng đóng băng và trong biển hiếm khi gặp 
những suất nguội lạnh lớn. Từ đó sự kết tinh xuất hiện ở một số 
ổ riêng rẽ sẽ nhanh chóng lan ra khắp thủy vực lớn. Sau một số 
giờ nó trở thành một lớp váng băng bao phủ mặt biển lấp lánh 
như dầu. 

Váng băng
và sóng biển khuấy trộn các tinh thể làm cho chúng định 

hướng một cách hỗn loạn tới tận độ sâu mà xáo trộn rối mang 
chúng tới. Cường độ hình thành các dạng băng nguyên thủy 
chịu tác động đặc biệt lớn bởi tuyết rơi trên bề mặt váng băng, 
khi đó tuyết nhanh chóng bị thấm nước và biến thành một lớp 
băng mặn xốp. 

Sự tăng trưởng tự do của tinh thể diễn ra cho tới khi nào nó 
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bị một tinh thể khác cản trở. Lạnh dính lại với nhau, chúng tạo 
thành thảm băng. Khi đó giữa các tinh thể có thể vẫn còn nước 
biển với nồng độ muối cao hơn và do đó có nhiệt độ đóng băng 
thấp

có biểu hiện sự bất đẳng 
h−í

ấm dứt sự tăng trưởng của nó. Sau đó sự 
tăng trưởng không tiếp tục và tinh thể sẽ chỉ là một nhân kết 
tinh để các tinh thể mới lớn lên trên nó. Sự chấm dứt tăng 
trưởng của các tinh thể do hệ quả biến đổi các điều kiện bên 
ngoài thường được biểu lộ khá rõ trên mặt cắt thẳng đứng của 
băng (hình 5.2). 

 

 hơn. Các thể xâm nhập của pha mặn lỏng này được gọi là 
nước muối. Hình dạng và kích thước của chúng rất khác nhau: 
từ những lớp mỏng phẳng hoặc những thể dạng sợi giữa các 
tinh thể với thiết diện một số μm đến những đốm hình cầu và 
những kênh xuyên lớn giữa các tinh thể chứa nước muối với thể 
tích một số xăngtimet khối. 

Hiện nay còn chưa có một quan điểm chắc chắn nào về sự 
tăng trưởng của các tinh thể trong thảm băng. Chỉ có thể giả 
thiết là trong cơ chế tăng trưởng băng 

ng về độ dẫn nhiệt so với trục quang học của tinh thể, do đó 
mà dòng nhiệt ngăn cản sự tăng trưởng tinh thể trên hướng 
trục quang học nhiều hơn so với trên các hướng khác. Vì vậy 
trong thảm băng những tinh thể nào định hướng tới dòng nhiệt 
một cách bất lợi sẽ dần dần giảm tăng trưởng, tức sẽ diễn ra 
quá trình tái định hướng các tinh thể. 

Sự phân tầng mật độ và nhiệt độ nước dưới băng có ảnh 
hưởng bổ sung tới sự định hướng và tăng trưởng của các tinh 
thể băng. Nếu phân tầng ổn định thì sự xáo trộn gặp khó khăn 
và chủ yếu là những tinh thể với trục quang học hướng theo 
phương thẳng đứng mới tăng trưởng, còn bề mặt phía dưới trở 
nên phẳng và trơn. Nếu ở lớp nước dưới băng có đối lưu và trao 
đổi nhiệt mạnh mẽ sẽ tạo ra các điều kiện cho sự tăng trưởng 
của những tinh thể theo các bề mặt cơ sở (trục C  nằm ngang). 
Trong những điều kiện đó ranh giới phía dưới của băng thành 
ra gồ ghề do những tinh thể băng mọc trồi ra. Còn nếu građien 
nhiệt độ thẳng đứng trong nước cỡ 210−  K/m, thì sự tăng trưởng 
và định hướng của các tinh thể phụ thuộc vào vị trí của các tinh 

thể nguyên thủy và những điều kiện tăng trưởng của chúng [2]. 
Trong những điều kiện tĩnh lặng các tinh thể băng tạo thành 
cấu trúc băng dạng sợi. Nếu trong khi tăng trưởng mà băng 
càng chịu nhiều những nhiễu động thì độ vươn dài của các tinh 
thể càng nhỏ hơn, thậm chí tạo thành cấu trúc dạng hạt với 
định hướng hỗn loạn. N. V. Trerepanov [2] đã chia ra chín kiểu 
cấu trúc băng biển được đặc trưng không chỉ bởi hình dạng của 
các tinh thể mà bởi cả những thể xâm nhập bọt khí và nước 
muối lẫn trong đó. Sự biến đổi của dòng nhiệt đi ra từ tinh thể 
đang lớn lên có thể ch

 
 

Hình 5.2. Ranh giới phân chia của 
hai dạng tinh thể băng khác nhau 
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Trong khi tăng trưởng các tinh thể mọc trồi lên ở mặt phân 
chia kết tinh sẽ rẽ nhánh vươn tới những khu vực nước có độ 
muối thấp hơn. Xen giữa các tinh thể giữ lại nước với độ muối 
cao hơn. Lớp băng này có bề dày một số xăngtimet kể từ mặt 
phân chia kết tinh có tên là băng khung xương hay băng bậc 

t phần nước từ nước muối 
bị đóng băng, làm cho các tinh thể thì dày thêm, còn các lớp 
n−í

êng 

vùng nước Nam Cực, và những tạp chất ngoạ

iÓu
 rằn  một thể tích băng biển nào đó có khối lượng chung 

thang. Khi nhiệt độ tiếp tục giảm mộ

c muối mỏng giữa các tinh thể giảm đi và băng càng xa dần 
khỏi bề mặt phía dưới của nó càng trở nên đậm đặc hơn. 

5.2.  Thành phần pha của băng biển 

Băng biển như đã nhận xét là một vật thể phức tạp. Ngoài 
các tinh thể thực tế là của nước ngọt, trong nó còn chứa pha 
lỏng và các muối ở trạng thái hòa tan và rắn. Thông thư
trong nó còn gặp những đốm bọt khí, vi tảo, đặc biệt ở những 

i lai khác. 

Giữa lượng nước muối, nồng độ của nó và nhiệt độ của băng 
tồn tại một mối liên hệ có thể b  thị dưới dạng giải tích. Ta sẽ 
xem g M  
gồm băng ngọt (pha rắn) ước à muối 

         (5.2) 

thể 

 đặc 

 trong 
một đơn vị trọng lượng băng biển, tức bằng độ muối 

ΠM , n BM  v CM  

CBΠ

Tùy thuộc vào nhiệt độ băng một phần muối nằm ở trạng 
thái hòa tan trong nước muối CpM , một phần ở trạng thái tinh 

MMMM ++= .                   

CκM  

CCC κpMM = M+ .                              (5.3) 

Thông thường người ta trưng về băng không phải bằng 

khối lượng chung của các muối mà bằng lượng các muối

M
Ms C= ,                                        (5.4) 

còn độ muối của nước muối  được đặc tr−n  bằng khối lượng 

các muối hòa tan trong 

pS g

một đơn vị trọng lượng nước muối 

BCp

Chia biểu thức (5.2) cho 

Cp
p MM

M
S

+
= .                                  (5.5) 

M  và thế s  và pS  vào các số hạng 

tương ứng, ta có 

s
M
M

M
M ++= BΠ1 . 

Sau khi thay thế BM  theo các quan hệ (5.3) và (5.5) ta được 

tỷ phần tương đối của băng ngọt trong băng biển: 

( )11 p
pp MSSM

Với nhiệt độ cao hơn 5,7− oC tỷ phần muố

κC −−−=Π SMsM
.                        (5.6) 

i ở trạng thái tinh 

thể không đáng kể và công thức (5.
cùng sẽ trùng với một biểu thức do F. Malmgren nhận được từ 

ước muối trong băng biển bằng tổng các khối 
lượng của nước ngọt và của các muối hò

                (5.7) 

6) không kể số hạng cuối 

năm 1927. 

Khối lượng n−
a tan 

pC

Nếu chia tất cả các số hạng của tổng này cho 

Bp MMM += .                   

M  và sử dụng 
quan hệ (5.3) và (5.5) ta có 
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p

κ

p

p C

MS
M

S
s

M
M

−= .                               (5.8) 

ở chương 1 đã nhận xét rằng giữa nồng độ muối và nhiệt 
độ cân bằng các pha tồn tại một quan hệ ho n toàn xác định và 
duy nhất khi áp suất không đổi. Vì vậy nếu nhiệt độ băng thay 
đổi 

o hàm công thức (5.2) 
theo nhiệt độ:  

μ

thì sẽ thay đổi khối lượng và nồng độ nước muối. Để biểu 
diễn giải tích mối liên hệ này phải lấy đạ

dT
dM

dT
dM

dT
dM

dT
dM BC ++= Π . 

Khối lượng chung của băng biển và muối ở trong nó khi 
biến đổi nhiệt độ là không thay đổi, do đó 

dT
dM

dT
dM B−=Π .                       

Vì vậy để xác định sự biến đổi của khối lượng băng ngọt hay 
n−

           (5.9) 

ước ở trong băng biển chỉ cần lấy đạo hàm công thức (5.6) theo 
nhiệt độ, xem rằng độ muối của băng khi đó không thay đổi: 

( )
dT

S
MSdTsMSdTM

CC κ
p

p

pκ
2
p

11 −+




−=Π .        (5.10) 

Để thực hiện tính toán theo công thức này phải biết độ 
muối của nước muối và khối lượng của muối tinh thể như là một 
hàm của nhiệt độ. 

Các chuyển đổi pha trong băng biển − hiện tượng cực kì 
phức tạp, b

dMdSMs 1

ởi vì sự kết tinh các muối của nước muối diễn ra một 
cách

ằm dưới dạng các ion tương tác 
với nhau, vì vậy sự kết tinh của các muối diễn ra tại những 
nhiệt độ kh về phía 

t  số 
chu những muối kết tinh tr ước hết l ững 

ệt độ ơte ao 

Bảng 5.1. Nhiệt độ ơtecti của các muối 

 NaCl MgCl2 CaCl2 
Nhiệt độ ơtecti −11,1 −17,0 −21,1 −33,6 −55 

 

Về khối lượn  
xét theo d g  ® ng ro ng  [3] 
và được th  hiện g b 5.2.

Bảng hối  củ muố thể ) 
trong 1 kg băng với độ muối 10 %o 

−7,6 −9,5 −10,6 −12,3 −17,0 −22,6 

7,54 7,93 8,04 

dM1

 riêng rẽ tùy thuộc vào các nhiệt độ ơtecti của chúng. Hiện 
nay các nhiệt độ ơtecti được xác định chỉ cho các hệ thống hai 
hợp phần biệt lập cấu tạo từ một muối và nước. Các nhiệt độ 

ơtecti của những muối chủ yếu chứa trong nước biển được dẫn ở 
bảng 5.1. 

Trong nước muối các muối n

ác biệt với những nhiệt độ đã dẫn trong bảng 
thấp hơn. Đối với một số muối độ khác biệt này đạ tới một
độ. Nhưng nói ng − μ nh
muối có nhi cti c hơn. 

Muối CaCO3 Na2CO3 K2SO4 Na2SO4 MgSO4 
Nhiệt độ ơtecti −1,9 −2,1 −2,9 −3,6 −3,9 
      
Muối KCl CaSO4

g của các muối tinh thể trong băng biển có thể
÷ liệu thực n hiệm ược tổ  kết t ng cô  trình
ể  tron ảng  

5.2. K lượng a các i tinh  (gam

CT  

κCM  0,05 0,52 0,87 0,90 1,07 1,83 

CT  −24,2 −26,0 −28,0 −30,8 −34,2 −35,5 

M 5,29 6,59 7,14 
κC  

 

Để nhận được khối lượng các muối tinh thể đối với băng có 
độ muối khác chỉ cần lấy các giá trị đã dẫn trong bảng nhân với 
tỷ số độ muối mới của băng so với 10 %o. 

229                     230 



Do sự phức tạp của quá trình chuyển đổi pha trong băng 
hiện nay chưa có được mối phụ thuộc giải tích của nồng độ nước 
muối vào nhiệt độ. Mới chỉ có những dữ liệu thực nghiệm và 
trên hình 5.3 có dẫn một số trong đó. Đường cong của hình này 
chia thành một số khoảng, mỗi khoảng được thay thế bằng một 
đường thẳng. Trong công trình [3] đã ch
ranh giới −7,5o −22,4o và −30oC. Sự thay thế đường cong như vậy 

phụ thuộc của nồng độ nước 
muối vào nh g công thức đơn giản 

ia ra ba khu vực với các 

cho phép biểu diễn đường cong 
iệt độ bằn

BC /1 p

p

MMdT
dS

+
= α

,                            (5.11) 

ở đây −α  các hệ số thực nghiệm: 

   

Trong khi đó tỷ phần tương đối của các muối hòa tan cũng 
thay đổi. Trong các khoảng nhiệt độ khác nhau nó được biểu 
diễn bằng những công thứ th ghiệm (bảng 5.3)

Bảng 5.3. Phụ thuộc ào nhiệt độ băng 

khi 

khi 

 

Xuất phát từ độ muối chung của băng, khối lượng của các 
muối kết tinh và độ muối của nước muối có thể xác định khối 
lượng nước muối 

210848,1 −⋅−  khi   C5,70 −≥≥ T  
210077,1 −⋅−  khi   C4,225,7 −≥≥− T  
210532,1 −⋅−  khi C304,22 −≥≥− T . 

c ùc n . 

B/p MM  vC

210−⋅Tα  khi C5,70 −≥≥ T  
2670,5( −− 10) 077,1 T  C4,225,7 −≥≥− T  

210)532,0770,16( −− T  C304,22 −≥≥− T  

p

κ
pp

CS
BC S

MMMMM −
=+= .                     (5.12) 

 

 

Hình 5.3. Nồng độ nước muối khi đóng băng nước [3] 
1, 2, 3 − dữ liệu của các nhà thực nghiệm khác nhau 

 

 

Hình 5.4. Khối lượng nước muối trong 1 kg băng biển tại các nhiệt độ 
khác nhau: 1, 2, 3 − kết quả của các nhà thực nghiệm khác nhau 

Bởi vì độ muối của nước muối và khối lượng các muối kết 
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tinh phụ thuộc vào nhiệt độ, nên khối lượng nước muối, như đã 
thấy từ công thức (5.12), cũng là hàm số của nhiệt độ. Hình 5.4 
là biểu diễn trực quan về điều này. Thấy rằng tốc độ giảm hàm 
lượng pha lỏng theo độ giảm nhiệt độ suy giảm đều từ thời điểm 
kết tinh của clorua natri. Tại nhiệt độ này khối lượng nước muối 
bắt đầu giảm nhanh và tiếp theo tốc độ giảm suy giảm dần. Sự 
di cư

ới nước muối có nhiệt độ cao hơn so với 
phÇ

ăng cao thì khối lượng pha lỏng tăng lên, tuyết 
lỏng

ối 
chảy thoát ít hơn. Gió và sóng l m cho các tinh thể xáo trộn hỗn 

loạn, khi đó tốc độ chảy thoát nước muối nhỏ hơn so với khi các 
tinh thể định hướng trật tự, đặc biệt định hướng thẳng đứng. 

 

 của nước muối ra khỏi băng biển góp phần làm cho những 
quan hệ giữa hàm lượng các muối, pha lỏng và nhiệt độ bị sai 
lệch phần nào. 

Sự di cư chủ yếu diễn ra do tác động của lực trọng trường 
tạo điều kiện cho nước muối nặng chảy thoát xuống phía dưới, 
do građien nhiệt độ dẫn tới làm nóng chảy băng ở gần phần 
phía dưới của nhân v

n trên của nhân nơi diễn ra quá trình đông lạnh nước muối, 
do các lực căng bề mặt trên các thể xâm nhập nước muối, do quá 
trình thẩm thấu v.v.. 

Dữ liệu thực nghiệm cho thấy rằng khối lượng nước muối 
chủ yếu chảy ra khỏi băng vào thời kỳ tạo băng, lúc đó băng còn 
tương đối mỏng và nhiệt độ của nó khá cao và vào mùa hè. Khi 
nhiệt độ trong b

 giữa các tinh thể bị phá hủy và mở ra những lỗ hổng để 
nước muối chảy thoát. Trong thời kỳ lạnh của năm tốc độ di cư 
chậm đi nhiều. 

Quan trắc cho thấy rằng độ muối của băng trẻ phụ thuộc 
rất mạnh vào nhiệt độ không khí và tốc độ gió trong thời kỳ 
hình thành thảm băng. Điều này là do khi nhiệt độ không khí 
thấp tốc độ tăng trưởng của các tinh thể lớn hơn so với khi nhiệt 
độ cao, vì vậy từ các lớp mỏng giữa các tinh thể lượng nước mu

μ

 
 

Hình 5.5. Các trắc diện độ muối của băng biển trẻ. 
Băng tạo thành trong thời kỳ sóng gió (a) và tĩnh lặng (b) 

1 − băng dạng tinh thể ruyết và băng, 2 − băng đông cứng 

 

Tuyết rơi trên mặt biển và do các bông tuyết xốp mỏng giữ 
được nhiều nước biển nên làm cho độ muối của băng tăng lên 
đáng kể. Điều này thấy rất rõ trên hình 5.5 được xây dựng theo 
dữ liệu quan trắc ở các vĩ độ cực [6]. Về sau do sự di cư của nước 
muối mà độ muối của băng dần dần giảm và tới khi bắt đầu thời 
kỳ tan băng ở Bắc Băng Dương và các biển thuộc thủy vực này  
thì độ muối của băng biển bằng 3−6 %o. Băng của các thủy vực 
ôn đới có độ muối 1−2 %o nhỏ hơn, còn băng biển ở Nam Cực 1−2 
%o cao hơn. Tới cuối mùa hè độ muối của băng nhiều tuổi hiếm 
khi lớn hơn 1−2 %o. 

5.3.  Các đặc trưng vật lý nhiệt của băng biển 

Sự có mặt nước muối, bọt khí và các tạp chất khác trong 
băng biển làm cho các đặc trưng vật lý nhiệt của nó không giữ 
nguyên là hằng số, mà thay đổi theo sự biến đổi của tương quan 
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pha, độ xốp băng và các tạp chất trong nó. Những nghiên cứu 
đầu tiên về ảnh hưởng của thành phần pha của băng biển tới 
một số tính chất nhiệt của nó là do F. Malmgren thực hiện. Về 
sau nhiều nhà khoa học trong nước và ngoại quốc đã tham gia 
làm chính xác thêm những nghiên cứu đó và tới nay những đặc 
trưng vật lý nhiệt cơ bản của băng biển đã được nghiên cứu khá 
đầy đủ. Nhiệt dung băng lC , thường hay gọi là nhiệt dung hiệu 

dụng, phụ thuộc rất mạnh vào thành phần pha của băng biển. 
Nhiệt dung này được hiểu là giá trị trung bình tỷ trọng của tổng 
các nhiệt dung của các tinh thể băng và nước muối 
nhiệt lượng tách ra hay tiêu thụ trong khi chuyển đổi pha: 

cũng như 

dT
dM

M
L

dT
dM

M
L

M
MC

M
M

C
M

MCC p
l

CCC
C

κκ
κp ++++= ΠΠΠ

Π .    (5.13) 

ở đây ba số hạng đầu của vế phải biểu diễn phần đóng góp 
của các nhiệt dung của băng ngọt (các tinh thể), của nước muối 
và của các muối tinh thể, còn hai số hạng cuối đặc trưng cho 
nhiệt lượng biến đổi pha của nước và các muối. Phần đóng góp 
năng lượng của các muối tinh thể và những chuyển đổi của 
chúng không đáng kể, và vì vậy nó thường không đáng chú ý. 
Sau khi biểu diễn tương quan giữa các khối lượng của các hợp 
phần băng biển và sự phụ thuộc của chúng và
qua độ muối nhờ các công thức của mục 5.2, ta có 

o nhiệt độ thông 

dT
dS

S
sL

S
sC

S
sCCl

p
2
pp

p
p

1 ΠΠ −+









−= .                (5.14) 

Các nhiệt dung của băng ngọt và của nước muối phụ thuộc 
tương đối yếu vào nhiệt độ và
nghiệm chúng được biểu diễn bằng các 

ệt 
dung, nhưng nó đóng vai trò như nhiệt dung khi biến thiên 

Nhiệt du băng biển J/(kg K): ố − chưa  nhiệt lư biến 
đổi pha, mẫu số iệt dung  dụng t hực ngh của Sav  [5] 

 theo kết quả xác định thực 
công thức  

( )C 0078,012,2 oTC +=Π  J/(g K),                   (5.15) 

( )3
p 1055,419,4 SC −⋅−=  J/(g K).                  (5.16) p

Phần đóng góp lớn nhất vào nhiệt dung hiệu dụng của băng 
biển là nhiệt lượng biến đổi pha của nước ngọt, điều này thấy rõ 
theo số liệu của bảng 5.4. 

Nói một cách chặt chẽ, nhiệt lượng tách ra hoặc hấp thụ 
trong khi chuyển đổi pha của nước muối không thực sự là nhi

nhiệt độ của băng do kết quả băng trao đổi nhiệt với môi trường 
xung quanh. Vì vậy nhiệt lượng này được gộp vào nhiệt dung. 

Bảng 5.4. ng  (k tử s tính îng 
 − nh  hiệu heo t iệm eliev

S %o 
T oC 

2 5 10 15 20 

−5,6 1
2,11 
3,52 

2,16 
4,65 

2,26 
7,96 

2,30 
8,71 

2,43 
2,61 

−10,6 2,85 3,35 4,66 − 6,41 
2,06 2,08 2,13 2,18 2,22 

−15,0 
2,01 
2,60 

2,03 
2,97 

2,07 
3,52 

2,10 
4,53 

2,13 
4,65 

 

Nhiệt lượng biến đổi pha có vai trò đáng kể khi nhiệt độ 
của băng cao, khi đó khối lượng nước muối trong băng lớn. Khi 
nhiệt độ giảm dần phần lớn nước muối bị đóng băng, nhiệt dung 
hiệu dụng tiến dần tới nhiệt dung của băng ngọt. 

Đặc trưng vật lý nhiệt tiếp theo của băng biển phụ thuộc 
rất mạnh vào lượng nước muối là nhiệt lượng kết tinh (nóng 
chảy). Như đã nhận xét, băng biển khác với băng băng nước 
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ngọt, không phải là một vật thể đơn nhất. Nhiệt độ càng cao thì 
trong nó càng ít nước bị đóng băng và càng nhiều nước muối, 
tức băng biển kết tinh không phải tại một nhiệt độ cố định như 
băng ngọt, mà liên tục từ nhiệt độ đóng băng của nước biển đến 
nhiệt độ tại đó toàn bộ nước muối đóng băng. Sự tan băng biển 
diễn ra dần dần, bắt đầu từ nóng chảy bên trong xung quanh 
các nhân với n− c muối. Đặc điểm chuyển đổi pha như vậy 
trong băng biển lần đầu tiên được Malmgren nhận ra, ông đã đề 
xuất thay vì nhiệt lượng kết tinh riêng phải sử dụng khái niệm 
nhiệt hiệu dụng eL  cần để làm nóng chảy một đơn vị khối lượng 

băng biển lấy tại nhiệt độ 

ớ
 

T  nào đó. Nó bao gồm năng lượng 
êu phí làm nóng chảy các tinh thể băng và để nâng nhiệt độ 

của băng và nước muối lên đến nhiệt độ nóng chảy hoàn toàn 
băng biển Θ , nhiệt độ này có thể khác với nhiệt độ đóng băng 

ti

θ . Biểu thức để xác định nhiệt hiệu dụng này có thể nhận được 
ng hiệu dụng của băng (5.14) theo nhiệt nếu tích phân nhiệt du

độ từ T  đến Θ  và sự phụ độ muối nước muối ào 
nhiệt độ biểu diễn bằng công thức (5.11) 

 thuộc của v

[ ] 



 Θ

−−
Θ

−+Θ−+−= ΠΠΠ ααα T
LCCTsCsCe ln)()( )1( pp . 

(5.17) 

 ssTsL

Số hạng cuối của công thức này có thể biến đổi khác đi nếu 
chấp nhận rằng quan hệ (5.11) và 
độ đóng băng, nhưng khi đó 

bảng 5.3 vẫn đúng tại nhiệt 
thay thế bằng pS  có thể s , tức 

Θ+
Θ=
α
α

1
s .                                    (5

[ ] 



Θ ΠΠΠ

p
pp Se α

(5.19) 
Hai số hạng đầu của công thức này đặc trưng cho lượng 

năng lượng tiêu thụ để nung nóng các tinh thể băng và nước 
muối từ 




−−−+Θ−+−= 1ln)()( )1( sLTsCCTsCsCL 


. 

T  tới Θ , còn số hạng cuối cùng − năng lượng chuyển 
đổi pha. Nếu b ăng ngọt ăng

=ΠL

 là b thì và năng lượng cần để 

ọt 

Trong bảng 5.5 dẫn một số giá trị  theo công 

thức (5.19). 

Bảng 5.5 Năng lư g cần để  chảy  kg băng n (kJ) 

S %o 

0=s  
iệt lnóng chảy 1 kg băng tại Θ=T  bằng nh ượng kết tinh riêng 

của nước ng 334  kJ/kg. 

eL  tính toán

. ợn  nóng  1  biể

T oC 
0 1 2 4 6 8 

−0,5 335 300 264 194 124 53 
−1,0 336 318 301 266 230 195 
−2,0 338 329 320 302 284 264 
−3,0 340 334 328 316 303 291 

 

So sánh những giá trị dẫn trong bảng cho thấy rằng khi 
nóng chảy băng ngọt đòi hỏi một lượng năng lượng đến tương 
đối nhỏ để làm tăng nhiệt độ của nó tới điểm nóng chảy và 
lượng năng lượng lớn cho chính sự nóng chảy. ở băng biển các 
quá trình chuyển đổi pha diễn ra không phải theo cách đột ngột, 
mà từ từ, và do đó để làm tăng nhiệt độ, đặc biệt trong trường 
hợp độ muối cao, đòi hỏi lượng năng lượng đi tới lớn hơn đáng kể 
so với băng ngọt. 

Một đặc trưng vật lý nhiệt quan trọng của băng biển là độ 

.18) 

Thay thế mẫu số trong số hạng cuối cùng của biểu thức 
(5.17) nhờ các công thức (5.11) và (5.18) làm cho nó có dạng 
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dẫn nhiệt Λ  biểu diễn dòng nhiệt đi qua băng trên hướng ngược 
lại với građien nhiệt độ. Các hợp phần khác nhau của băng biển 
có khả năng dẫn nhiệt khác nhau. Những tinh thể băng có độ 
dẫn nhiệt lớn nhất. Theo ước lư  của V. V. Suleik độ dẫn 
nhiệt của băng κΛ  bằng 2,22 W/(m K). Độ dẫn ước 
muối pΛ  bằng khoảng 4 lần nhỏ hơn Λ , còn độ dẫn nhiệt phân 

tử của các bọ

îng in [7] 
nhiệt của n

t k rong băng  nhỏ hơn  

§ ọt khí tới độ dẫn nhiệt của 
băng thường sử dụng công thức dẫn nhiệt của các vật xốp theo 
Maxwell, trong đó giả thiết các bọt kh
đối 

κ

ai lÇnhÝ t B κ

khi tăng độ muối và độ xốp của băng thì khả năng dẫn nhiệt 
của nó giảm. 

ể tính đến ảnh hưởng của các b

Λ  h Λ . Vì vậy

í có thể tích chung tương 

Bν  được phân bố đều trong băng: 

B

B
Π  5,01κ v+

Λ≈Λ ,                               (5.20) 

ở đây −ΛΠ  độ dẫn nhiệt của băng xốp. 

Do độ dẫn nhiệt của băng và nước muối khác nhau ít nên 
nước muối ảnh hưởng yếu hơn tới độ dẫn nhiệt chung của băng 
biển so với không khí. Nếu các nhân nước muối ph

1 v−

ân bố đều 
trong băng thì có lẽ để xác định sự ảnh hưởng của chúng tới độ 
dẫn nhiệt của băng có thể dùng công thức (5.20), trong đó thay 
vì Bν  phải sử dụng thể tích tương đối của nước muối. 

Trong những trường hợp nước muối trong băng phân bố 
thành các kênh hình trụ thẳng đứng thì người ta đề xuất một 
dạng phụ thuộc khác của Λ  vào độ muối của băng. Ví dụ, trong 
Bảng hải dương học [4] độ dẫn nhiệt trung bình của băng mặn 
được xác định như là tổng các độ dẫn nhiệt của băng ngọt và 
của nước muối có tính tới vai trò tương đối
dạng giản ước mối phụ thuộc này được thể hiện bằng công thức 

 của nước muối. Dưới 

( )
p

p  
S
sΛ−Λ−Λ=Λ ΠΠ .                        (5.21) 

Từ công thức thấy rằng độ dẫn nhiệt của băng biển giảm 
khi độ muối tăng. Nhiệt độ băng càng cao làm cho nồng độ nước 
muối giảm thì lượng giảm độ dẫn nhiệt của băng biển càng trở 

ên nhỏ hơn. 

Hình 5.6. Trắc diện thẳng đứng của độ dẫn nhiệt 
băng bi trên các trạm trôi 
ở Bắc 

n
 
 
 
 
 
 

ển theo số liệu quan trắc 
Băng Dương [3] 

1 - băng một tuổi năm 1957; 
2 - băng hai tuổi năm 1957; 
3 - băng một tuổi năm 1956; 
4 - băng hai tuổi năm 1956; 
5 - băng nhiều tuổi năm 1956  

Sự phụ thuộc của độ dẫn nhiệt băng biển vào độ xốp, độ 
muối và nhiệt độ của nó làm cho Λ  trở thành thay đổi, mặc dù 
với mức độ yếu hơn so với nhiệt dung hiệu dụng. Các quan trắc 
Λ  theo từng lớp đã cho thấy rằng do tăng độ xốp của các lớp 
băng biển phía trên mặt mà độ dẫn nhiệt của băng có phần suy 
giảm. Λ  của các lớp băng phía dư ũng giảm do nhiệt độ băng 

ã
ới c

ở ®  cao hơn và hàm lượng nước muối lớn hơn. Điều này được 
thấy khá rõ trên hình 5.6. 

Khả năng hấp thụ năng lượng tia của thảm băng là một 
trong những tính chất rất thay đổi của nó. Dòng bức xạ tích 
phân Q  đi tới thảm băng bị phản xạ một phần, phần còn lại đi 

vào bề dày băng. ở đây diễn ra sự hấp thụ và sự tán xạ bức xạ 
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làm cho một bộ phận bức xạ đi ngượ  lại lên phía bề mặt băng 
và cộng thêm vào bức xạ phản xạ tại chính bề mặt. Dòng tổng 
cộng này được gọi là bức xạ phản xạ. Tỷ số giữa bức xạ phản xạ 
tích phân 

c

ặ  Lượng phát xạ của 

Đối l n hô thuộc 
rất mạnh vào ết ng 5.6). 

. Albeđô trung ình yết (

phủ

và bức xạ tới, tức albeđô A , thay đổi với quy mô rất 
rộng và phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng cũng như trạng thái 
của băng. 

Các đo đạc đã cho thấy rằng albeđô của thảm băng tuyết 
đối với bức xạ với bước sóng trên 760 nm không vượt quá 3,5 % 
và sự hấp thụ dòng tia này diễn ra ở trong lớp băng mặt rất 
mỏng hoặc trong tuyết trên bề m t băng.
băng tập trung ở khu vực phổ sóng dài và bằng khoảng 98 % 
phát xạ của vật đen tuyệt đối. 

ập với sóng dài albeđô của bức xạ sóng ngắ  p
 trạng thái của bề mặt băng tuy (bả

Bảng 5.6 b của thảm băng tu A ) 
phụ thuộc vào độ phá hủy ng (

điểm của bề 

của b¨ pN %) 

Đặc 
mặt pN  A  

Đặc điểm của bề 
mặt pN  A  

Tuyết mới rơi trê
băng 

n 0 0,88 Băng tan với bề 
mặt màu trắng 

30 0,51 

Tuyết nén chặt 
trên băng 

0 0,77 Băng tan với mà
nước phát triển y

ng 
Õu

40 0,47 

Tuyết trên băng 
bắt đầu tan 

0 0,67 ng 50 0,41 Băng tan với mà
nước 

Tuyết tan, đôi chỗ 
lộ ra vết băng màu 
trắn

Băng tan, màng 
nước p oàn 

70 0,33 

g toàn 

10 0,62 
hủ h

Tuyết và băng tan 
mạnh 

20 0,56    

Từ bảng này thấy rằng albeđô thay đổi mạnh nhất trong 
thời gian tan băng, khi đó trên mặt băng các khu vực có tuyết 

, băng trần và màng nước xen kẽ nhau. Do rất khó đánh giá 
định lượng về tỷ lệ giữa chúng và mức độ tan băng nên các giá 
trị đã dẫn chỉ mang tính chất định hướng. 

Bức xạ sóng ngắn xâm nhập vào băng bị tán xạ và hấp thụ 
với cường độ tùy theo độ cứng chắc của băng. Độ xốp của băng 
và độ muối của nó càng lớn thì dòng tia bị suy yếu càng nhanh; 
sự suy yếu được đánh giá bằng hệ số suy yếu ε . Chỉ số này phụ 
thuộc v o vùng phổ. Tại vùng nhìn thấy đối với băng tinh khià ết 
hệ số suy yếu bằng khoảng 2 m−1 ở khu vực phổ xanh lục và 
tăng lên đến xấp xỉ 5 m−1 ở cuối vùng. Tại vùng phổ hồng ngoại 
giá trị ε  t − ưăng nhanh từ 5 m 1 lên 103 m 1 khi b  

Suy yếu chung của dòng bức xạ trong băng diễn ra theo quy 
luật hàm mũ biểu thị sự giảm nh

« của các loại băng mỏng nhỏ hơn so với băng 
ày. Bức xạ sóng dài thực tế không xâm nhập vào băng và chỉ 
ó cân bằng bức xạ của bề mặt băng tuyết mới phụ thuộc vào 

dạng bức xạ này. 

 

ước sóng tăng.

anh dòng nhiệt tia trong bề 
dày băng 

zeQzQ   )0()( ε−= .                               (5.22) 

Sự suy yếu bức xạ diễn ra đặc biệt nhanh khi nó đi qua tuyết có 
khả năng hấp thụ còn lớn hơn của băng. Tuy nhiên, cũng có một 
bộ phận nào đó của dòng tia đi xuyên qua được lớp băng mỏng 
làm ảnh hưởng tới nhiệt độ của nước dưới băng. Dòng nhiệt tia 
của vùng phổ nhìn thấy bị hấp thụ trong bề dày băng có tác 
động làm tăng nhiệt độ băng và sự tan băng bên trong băng. 
Năng lượng tia đi qua lớp băng mỏng cũng làm giảm tỷ phần 
bức xạ tán xạ và giảm dòng bức xạ sóng ngắn phản xạ tổng 
cộng. Vì vậy albeđ
d
c
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5.4.  Những quy luật chung trong sự tăng trưởng và tan băng biển 

Trong các lý thuyết về đóng băng ở biển và sự tăng trưởng 
độ dày băng thường chấp nhận rằng khi nguội lạnh lớp mặt 
biển tới nhiệt độ đóng băng θ  các tinh thể băng được tạo thành 
lập tức tạo nên những tích tụ mỡ băng. Đó là một lớp dẻo; độ 
dà tăng dần do hiệu các dòng nhiệt từ băng đi lên khí 
quyển Φ  và từ biển đi vào băng MΦ . Nếu dòng thứ nhất lớn hơn 

dòng thứ hai thì lượng hụt nhiệt được bồi hoàn bởi nhiệt lượng 
kết tinh tron

y của nó 

g khi đóng băng những bộ phận nước mới ở bề mặt 
băng phía dưới. 

Vì dòng nhiệt đi qua băng tỷ lệ với độ dẫn nhiệt của băng 
Λ  và građien nhiệt độ, còn nhiệt lượng kết tinh tỷ lệ với khối 
lượng băng được tạo thành M , nên phương trình cân bằng 
nhiệt biểu diễn tương quan giữa các dòng nhiệt đó tại ranh giới 
băng − nước như sau 

MΦ−∂
Λ=

∂ zt
L .                              (5.23) 

Nếu tính đến lượng băng ngọt trong băng biển và mối phụ 
thuộc của nhiệt lượng nóng chảy băng biển vào độ muối và 
nhiệt độ của nó thì sau

∂∂ TM

 khi quy tất cả các dòng nhiệt về một đơn 
vị diện tích ta có 

M∂z

ở đây 

' Φ−∂Λ=
∂
∂ T

t
L I

ρ ,                            (5.24) 







−+





−= I

I
CC

S
LL

ρ
θ  1 '

p
, −C  nhiệt dung nước, −I



 s ρ ρ  

mật độ băng biển. ở đây thành phần thứ nhất biểu diễn nhiệt 
lượng được giải phóng ra trong khi tạo thành một thể tích đơn 

vị băng biển, thành phần thứ hai − nhiệt lượng do sự thay đổi 
nhiÖ

c 
nhË

hững 
nghi

i hiệu các nhiệt độ tại bề mặt 

t dung đẳng thể tích của nước tại nhiệt độ đóng băng. 

Độ dày băng chỉ tăng trong trường hợp dòng nhiệt đi mất 
từ bề mặt phía dưới lên phía trên vượt trội dòng nhiệt từ nướ

p vào, tức khi vế phải phương trình (5.24) có giá trị dương. 

Giải phương trình (5.24) kèm theo rất nhiều khó khăn 
không những do građien nhiệt độ trong bề dày băng biến đổi và 
các đặc trưng vật lý nhiệt của băng phụ thuộc vào nhiệt độ và 
độ muối, mà còn do các dòng nhiệt từ nước phụ thuộc vào tốc độ 
tăng trưởng độ dày băng. Vì vậy người ta chỉ nhận được n

ệm gần đúng nếu sử dụng những phép xấp xỉ nào đó. 

Khi băng còn tương đối mỏng, ví dụ với độ dày dưới 0,5 m, 
građien nhiệt độ theo phương thẳng đứng trong nó biến đổi yếu 
và xấp xỉ được xem như tỷ lệ vớ
băng phía trên 0T  và phía dưới θ  /)(/ 0TzT −=∂∂ θ . Với phép 

giản hóa này phương trình (5.24) có thể biểu diễn dưới dạng 

( )
II

Một c

L
T

Lt ρ
θ

ρ '
2

'
2 M

0

2  Φ−−Λ=
∂
∂

.                       (5.25) 

ách hình thức nghiệm của phương trình này được viết 
như sau: 

( )[ ]dtT
L

t
t

I0

trong đó )0(0 == t . ở đây độ dày băng cần tìm nằm dưới dấu 

tích phân làm cho rất khó tính được nó. Chỉ khi không có lượng

 
'
12)( 0

2
0

2
M Φ−−Λ+=  θ

ρ
,             (5.26) 

 
nhập nhiệt tới bề mặt băng phía dưới thì nghiệm mới đơn giản: 
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2/1 

0

0
2
0

0 '
21)( 







 −Λ+= 
t

I
dt

L
Tt
ρ

θ


 .                 (5.27) 

Khi các đặc trưng vật lý nhiệt là không đổi, người ta 
thư

o građien nhiệt độ. Vì vậy ở điều kiện 

 dòng nhiệt n

ằng dòng nhiệt 

mất lên trên được tìm từ phương trình (5.25) n
nó b

ường gọi tích phân chứa hiệu các nhiệt độ là tổng ngày nhiệt 
độ đóng băng. 

Từ công thức thu được thấy rằng nếu nhiệt độ không đổi với 
thời gian thì tốc độ tăng độ dày băng bị chậm dần, tức sự tăng 
trưởng băng mỏng diễn ra nhanh hơn so với băng dày. Đó là do 
ở những điều kiện đó građien nhiệt độ thẳng đứng bị giảm đi 
trong khi tăng  , mà lượng nhiệt mất lên trên từ bề mặt băng 
phía dưới lại phụ thuộc và
tự nhiên trong khu vực có khí hậu đồng nhất thường thấy xu 
hướng độ dày băng đều như nhau. 

Trong điều kiện tự nhiên dòng nhiệt từ nước đi lên băng 
thường tồn tại, từ biểu thức (5.26) thấy rằng nó làm giảm giá trị 
của tích phân càng nhiều nếu độ dày băng càng lớn. Dưới tác 
động của ày thậm chí có thể làm tan băng từ bề 
mặt băng phía dưới, mặc dù nhiệt độ không khí âm. Độ dày 
băng tới hạn  κ  tại đó dòng nhiệt đến từ biển b

ếu cho vế trái của 
ằng không. Khi đó 

( ) M/0 Φ−Λ= Tθκ .                          (5.28) 

rong biểu thức dưới dấu tích phân. Còn phương 

t trong bề dày 
băng. Do đó, dòng nhiệt mất từ bề mặt băng phía dưới bằng 
dòng nhiệt mất từ bề mặt băng phía trên. Với
này phương trình (5.24) có thể viết lại dưới dạng 

Công thức này được dùng khi đánh giá độ dày có thể của 
băng nhiều tuổi. 

Giải phương trình (5.26) thường tiến hành bằng phương 
pháp xấp xỉ liên tiếp, trong đó độ dày băng tính được ở bước lặp 
trước có mặt ở t

pháp khai triển phương trình (5.25) thành chuỗi lũy thừa được 
sử dụng ít hơn. 

Điều kiện không đổi građien nhiệt độ thẳng đứng trong bề 
dày băng chấp nhận ở phương trình (5.25) tương đương với điều 
kiện không có các nguồn và các dòng mất nhiệ

 những điều kiện 

( )eaIL Φ+Φ+Φ=∂ρ' ,                  (5.29) 

−

MB
t

+−
∂

ở đây B  cân bằng bức xạ của bề mặt băng, a  trao đổi nhiệt 
rối giữa băng và không khí, −Φe  chi phí nhiệt cho sự bay hơi từ 

−Φ

mặt băng. 

Từ phương trình này nhận được công th
dày băng đơn giản hơn so với biểu thức (5.26): 

ức để xác định độ 


Φ+Φ+Φ+t B

−= ea dt
L

t M
0 '

)(
ρ

 .                   (5.30) 

 toán thực tế ít được dùng hơn 
ph−

 l

I0

ở đây dòng nhiệt được xem là dương nếu nó hướng vào phía 
băng. 

Biểu thức (5.30) trong tính
ương trình (5.26) bởi vì các dòng nhiêt rối trong không khí, 

trong nước cũng như chi phí nhiệt cho bay hơi từ mặt băng được 
xác định với độ chính xác thấp. 

Građien nhiệt độ thẳng đứng trong băng thường không 
phải à bất biến trong khi nhiệt độ không khí dao động, mà tăng 
lên khi nhiệt độ không khí giảm và giảm khi nhiệt độ không khí 
tăng. Tuy nhiên, bởi vì trong phương trình (5.26) có tích phân 
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của 0T , việc lấy tổng những độ lệch dương và âm khỏi biến trình 

đều của nhiệt độ không khí ở mức độ nào đó làm giảm biến 
thiên trung bình của građien nhiệt độ trong chu kỳ tích phân. 
Vì vậy biểu thức (5.26) mô tả khá tốt mối phụ thuộc của tăng 
trưởng độ dày băng vào nhiệt độ thậm chí khi độ dày băng tới 1 
m. Trong trường hợp băng nhiều tuổi với độ dày một số mét 
điều kiện bất biến građien nhiệt độ thẳng đứng theo bề dày tỏ 
ra r

c trắc diện 
nhiệt độ thẳng đứng theo bề dày trong từng môi trường tuyết và 
băng không biến thiên, có nghĩa rằng 
trong các môi trường không biến đổi theo bề dày, tức 

ất thô, vì vậy để tăng độ chính xác trong khi tính độ dày 
băng phải dùng phương trình (5.23), trong đó građien nhiệt độ 
được xác định từ phương trình dẫn nhiệt. 

Tuyết trên băng ảnh hưởng rất nhiều tới sự tăng trưởng độ 
dày băng. Để chứng tỏ điều này có thể xem rằng cá

dòng nhiệt thẳng đứng 

c

c
c

TTT −−


=Λ 00 λθ
,                            (5.31) 

ở đây −cc λ ,  tuần tự là độ dày và độ dẫn nhiệt của tuyết, 

nhiệt độ bề mặt tuyết. 

Từ công thức đã dẫn suy ra 

−cT  





cc

cccTT
λ
λθ

/1
/ 

0 Λ+
Λ+= .                          (5.32) 

Thay thế 0T  trong các biểu thức (5.26) hay (5.27) bằng công 

thức này sẽ đưa các đặc trưng của tuyết vào trong các biểu thức 
đó và cho phép tính đến ảnh hưởng của tuyết tới 
dày băng. Ví dụ, công thức (5.27) nếu tính đến 

tăng trưởng độ 
tuyết sẽ có dạng 

2/1 

0
2
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0 )/1('
 )( 21)( 
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.             (5.33) 

ở đây mẫu số của biểu thức dưới dấu tích phân lớn hơn so 

Tuyết cũng ảnh hưởng tới độ dày bă
để ước lượng nó thu được từ phương trình (5.25) sau khi thế 
biểu

với ở công thức (5.27), vì vậy độ dày của băng bị tuyết phủ tỏ ra 
nhỏ hơn băng không tuyết; giảm nhiều hay ít tùy thuộc vào độ 
dày lớp tuyết và độ dẫn nhiệt của nó. 

ng tới hạn. Công thức 

 thức (5.32) vào đó và cho vế trái bằng không: 

( )


cc

cT
λ

θ
κ /1M Λ+Φ

ng dưới tuyết cao 
hơn

a nó giảm. Thậm chí khi không có bình 
lưu nhiệt phương ngang trong nước xuất hiện dòng nhiệt thẳng 

)( −Λ
= .                          (5.34) 

Độ dày băng tới hạn tính theo công thức này nhỏ hơn so với 
công thức (5.28). Đó là do nhiệt độ bề mặt bă

 so với băng trần. 

Công thức (5.34) khi không có tuyết trên băng chuyển 
thành công thức (5.28), tức nó tổng quát hơn. 

Trong tất cả các công thức để tính độ dày băng có mặt dòng 
nhiệt từ nước. Vai trò của nó rất đáng kể. Nếu nó bằng dòng 
nhiệt đi lên qua băng, thì độ dày băng thôi không tăng nữa. 

Dòng nhiệt đi tới bề mặt băng phía dưới MΦ  phụ thuộc vào 

tốc độ tăng trưởng băng, bởi vì khi đó diễn ra quá trình mặn 
hóa lớp nước dưới băng làm tăng mật độ nước và thúc đẩy phát 
triển đối lưu tự do dưới băng. Trong khi lan sâu lớp đối lưu h  
nước phía dưới thường có nhiệt độ cao hơn được lôi kéo vào lớp 
đối lưu. Ngoài ra khi tăng độ muối của lớp nước phía dưới thì 
nhiệt độ đóng băng củ
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đứng được gây nên bởi sự thay đổi nhiệt độ đóng băng và sự lôi 
kéo lớp nước mới vào đối lưu 









∂
∂+

∂
∂=Φ

t
hT

t
hC θρ M .                         (5.35) 

Đôi khi trong biểu thức này có tính đến số hạng đặc trưng 
cho dòng nhiệt rối đi vào lớp xáo trộn đối lưu. Tuy nhiên, vì khó 
ước lượng hệ số dẫn nhiệt rối, dòng nhiệt này được xác định một 
cách

n
 rất thô và khi đối lưu lan sâu dòng nhiệt này thường 

khô g được tính đến trong phần lớn trường hợp. 

Trong biểu thức (5.35) đã xuất hiện hai đặc trưng mới: θ  
và h . Để xác định chúng phải biết độ muối của lớp nước dưới 
băng. Nó phụ thuộc vào khối lượng muối nhập vào nước trong 
khi tạo thành băng biển và vào sự lôi kéo nước mới vào đối lưu 

thth
I

∂
⋅+

∂
⋅

ρ
hSsS

t
S ∂∂−=
∂
∂ ρρ

,                      (5.36) 

ở đây −Φ=
∂
∂− SI t

sS )( ρρ  dòng muối nhập vào nước. 

Sau khi xác định độ muối của nước dưới băng nhiệt độ đóng 
băng dễ dàng tính theo công thức Criummel (1.59). Biến đổi độ 
dày 

ùng nước sườn lục địa biển Okhotsk 
và B

ệu các nhiệt độ bề mặt băng phía dưới 
và phía trên, mà được tìm từ phương trình truyền nhiệt; đối với 
băng phương trình này tỏ ra phức tạp do những
và độ dày băng biến đổi 

lớp xáo trộn đối lưu đã được bàn luận ở chương 4 và để xác 
định nó đã có công thức (4.74). 

Sự khác nhau về phân tầng mật độ của các đại dương và 
biển đóng băng và các dòng nhiệt do nó chi phối trong thời kỳ 
tăng trưởng băng là một trong những nguyên nhân của sự bất 
đồng nhất không gian về độ dày băng. Trên các vùng nước đại 
dương, nơi xáo trộn đối lưu lan sâu tới những độ sâu lớn, băng 
có thể hoàn toàn không tạo thành. Ví dụ điển hình có thể là 

phần lớn biển Grinlan, các v
ering, nơi đối lưu xâm nhập tới độ sâu vài trăm mét và tạo 

ra dòng nhiệt lớn ngăn cản quá trình nguội lạnh của lớp mặt 
biển tới nhiệt độ đóng băng. 

Nếu băng dày thì không phải bao giờ nhiệt độ của nó cũng 
có trắc diện tuyến tính, đặc biệt khi nhiệt độ không khí biến đổi 
nhanh. Bởi vậy građien nhiệt độ băng trong phương trình (5.23) 
không tỷ lệ thuận với hi

 chuyển đổi pha 

)(0          tz
z
T

zt
TC II ≤≤








∂
∂Λ

∂
∂=

∂
∂ρ .               (5.37) 

 

Hình 5.7. Nhiệt độ trung bình tháng của băng biển nhiều tuổi 
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Thảm băng biển ở mức độ nào đó có thể xem như một tấm 
mỏng, một trong các bề mặt của nó có nhiệt độ biến đổi rất ít; 
nhiệt độ của băng biến đổi theo phương thẳng đứng mạnh hơn 
nhiều so với phương ngang. Điều này giải thích tại sao phần lớn 
trường hợp người ta chỉ nghiên cứu những quy luật phân bố 
nhiệt độ thẳng đứng. Trong thời kỳ lạnh của năm nhiệt độ băng 
biến đổi từ nhiệt độ đóng băng tại ranh giới giữa băng và nước 
tới n

tr

hiệt độ thấp hơn tại bề mặt thảm băng. Dưới dạng sơ đồ 
trắc diện nhiệt độ thẳng đứng trong mùa đông của băng được 
thể hiện trên hình 5.7. 

Giải phương trình (5.37) gặp rất nhiều khó khăn không chỉ 
do phải tính đến nhiệt lượng chuyển đổi pha, mà còn do sự biến 
đổi độ dày băng. Vì vậy nó được giải bằng số. Trong nhiều 
trường hợp, đặc biệt khi tiến hành phân tích sự phụ thuộc của 
nhiệt độ băng vào biến thiên nhiệt độ tại bề mặt băng, vào tốc 
độ tăng trưởng độ dày băng, vào những biến đổi pha trong bề 
dày băng cũng như khi giải quyết nhiều vấn đề khác chúng ta 
cần đến nghiệm giải tích dù chỉ là nghiệm gần đúng của phương 

ình truyền nhiệt. Dưới dạng đơn giản nhất nghiệm này nhận 
được từ phương trình (5.37) bằng phương pháp xấp xỉ liên tiếp 
với những giá trị nhiệt độ biết trước tại bề mặt băng phía trên 

0T  và phía dưới θ . Lúc đầu ta tìm nghiệm của phương trình 

này không có vế trái. Biểu thức thu được
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(5.38) 

ở đây  độ dẫn nhiệt độ của băng, −Λ= IIC ρκ /
δ
ρ
Λ

= ILss' , 

0182,0−=δ  g/K − tham số thực nghiệm. 

Từ biểu thức này thấy rằng trắc diện thẳng đứng của nhiệt 
độ băng chỉ tuyến tính trong trường hợp không có những biến 
thiên độ dày băng và nhiệt độ bề mặt băng theo thời gian. Tuy 
nhiên, với những giá trị  nhỏ và biến thiên  cỡ vài độ bách 

phân trong một ngày thì đóng góp của các số hạng thứ ba và 
thứ tư sẽ là không lớn, vì vậy phân bố nhiệt độ thẳng đứng gần 
với phân bố tuyến tính. 

 0T

ảnh hưởng của nhiệt lượng chuyển đổi pha trong bề dày 
băng tới nhiệt độ băng, và do đó tới sự tăng trưởng độ dày, được 
thể hiện bằng các thành phần chứa thừa số s′ . Thấy rằng các 
thành phần này không bằng không chỉ khi nhiệt độ bề mặt và 
độ dày băng biến đổi, bởi vì với nhiệt độ không biến đổi thì 
không xảy ra chuyển đổi pha trong băng. Những biến thiên 

 được thế vào vế trái 
phương trình và lại tiến hành giải nó với cùng những điều kiện 
biên v.v.. Nếu giới hạn ở lần xấp xỉ thứ hai có thể thu được biểu 
thức để xác định nhiệt độ băng dưới dạng 
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nhiệt độ băng do nhiệt lượng chuyển đổi pha không lớn và 
thường chỉ bằng vài phần mười độ. Chỉ khi nào nhiệt độ bề mặt 
băng biến đổi mạnh cỡ 10o một ngày và độ muối băng cỡ 10 %o 
thì những biến đổi đó có thể đạt tới 1oC. 

Thường là nhiệt độ bề mặt băng không được biết và thay vì 
nó người ta sử dụng nhiệt độ không khí . Khi thay thế như 

vậy đòi hỏi phải đánh giá những khác biệt giữa chúng. Tương 
quan giữa các nhiệt độ này dễ dàng xác định được, nếu trong 
trường hợp đơn giản nhất với trắc diện thẳng đứng tuyến tính 
của nhiệt độ trong băng và tuyết thì građien nhiệt độ biểu diễn 
qua các thành phần cân bằng nhiệt 
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ở đây −aaC ρ ,
−V

−0 , qq

 nhiệt dung riêng và mật độ không khí,  hệ số 
mất nhiệt,  tốc độ gió,  nhiệt lượng bay hơi riêng từ 
băng,  độ ẩm riêng của không khí tại độ cao quan trắc và 

tại mực bề mặt băng tuyết. 

−Tc
−eL

Trên hình 5.8 dẫn tương quan nhiệt độ bề mặt băng tuyết 
(theo trục tung) tùy thuộc vào nhiệt độ không khí (theo trục 
hoành) ứng với những độ dày băng khác nhau (tính bằng cm ghi 
ở đầu mút các đường). Các giá trị  được tính theo công thức 

ứng với trị số trung bình của các tham số xuất phát đặc trưng 
cho các biển Bắc Băng Dương vào thời kỳ mùa đông của năm. 
Đã giả thiết rằng trên mặt băng với độ dày dưới 5 cm không có 
tuyết, sau đó đối với băng với độ dày dưới 20 cm có tương quan 

, còn đối với băng dày hơn  và ứng với 

0T

05,0/ = c

1,0/ =Λc

1,0/ = c

λ . Từ hình vẽ thấy rằng nhiệt độ bề mặt băng tuyết sẽ 
gần với nhiệt độ không khí khi băng dày và  thấp hoặc khi 
băng mỏng và  tương đối cao. 

aT

aT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình 5.8. Tương quan giữa nhiệt độ 
bề mặt băng tuyết và nhiệt độ không 
khí ứng với độ dày băng khác nhau 

 

 
 

Việc xác định những biến thiên độ dày băng trong thời kỳ 
xuân hè của năm là một trong những bài toán cơ bản trong thực 
hành dự báo băng. Độ dày của lớp băng ổn định và các thời hạn 
giải phóng mặt nước sẽ tùy thuộc vào độ dày băng quyết định 
thời gian bắt đầu mùa hàng hải. Vì vậy khả năng tính tan băng 
có ý nghĩa thực tế to lớn. 

Khi đó thoạt tiên bao giờ người ta cũng tạm thời xác định 
ngày bắt đầu tan băng, bởi vì ngày đó là khởi điểm từ đó nhiệt 
đi vào băng được chi phí cho sự tan băng. 

Vì cân bằng bức xạ dương nâng nhiệt độ bề mặt băng tuyết 
lên cao hơn nhiệt độ không khí, nên sự tan băng hay tuyết trên 
băng bắt đầu ngay từ khi nhiệt độ không khí còn âm. Vì vậy 
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trong các công thức thực nghiệm ngày bắt đầu tan băng ổn định 
thường được liên hệ với ngày xuất hiện một nhiệt độ không khí 
âm nào đó. Đối với một số điều kiện khí hậu, nhiệt độ này có thể 
xác định theo công thức (5.39), nếu chấp nhận 0 oC. Nếu 

không có tuyết trên mặt băng và độ muối của băng không bằng 
không, thì nhiệt độ nóng chảy băng  phụ thuộc vào độ muối 
của băng. Trong trường hợp này thời điểm khi  được chấp 

nhận làm ngày bắt đầu tan băng. Khi đó cho . 

0 =T

Θ=
)(sΘ

0T
0=t

Biểu thức căn cứ vào đó để tính sự tan băng hay tuyết trên 
mặt băng được xác định từ phương trình cân bằng nhiệt của bề 
mặt băng tuyết (5.39), trong phương trình này bổ sung thêm số 
hạng đặc trưng cho những chi phí nhiệt cho sự tan băng:  

( )
t

L
z
Tqq
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LTVcCB I
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e
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−+Θ−+ ρρ 0 .     (5.40) 

Trong phương trình này thành phần cuối cùng ở vế trái 
biểu diễn dòng nhiệt để chi cho quá trình nung nóng băng. 

Nếu băng bị tuyết bao phủ, thì ở vế phải phương trình cuối 
cùng thay vì mật độ và độ dày băng phải là mật độ và độ dày 
tuyết. Dòng nhiệt mất từ bề mặt băng tuyết xuống phía dưới do 
“dự trữ lạnh” ở bên trong bề dày băng và do trong thời kỳ tan 
băng nhiệt độ của bề mặt băng phía dưới thấp hơn phía trên 
dẫn tới chỗ không phải tất cả nhiệt đi vào băng được chi cho sự 
tan băng. Vì vậy nếu tính đến dòng nhiệt này thì lớp băng đã bị 
tan tỏ ra phần nào ít hơn so với trường hợp không tính tới. Đối 
với băng nhiều tuổi với độ dày 3−4 m dòng nhiệt chuyển từ bề 
mặt xuống phía dưới làm giảm sự tan băng 6−8 cm một tháng. 
Nhưng ngay từ khi độ dày băng còn 2 m dòng nhiệt này chỉ làm 
giảm sự tan băng 1−2 cm một tháng. Do độ chính xác xác định 

lượng nhiệt đi vào băng không phải là cao, khi tính tan băng 
người ta thường bỏ qua chi phí nhiệt lượng để làm nóng băng và 
dòng nhiệt mất xuống phía dưới. Điều này rất giản lược việc 
tính toán tan băng, bởi vì trong biểu thức (5.40) bỏ đi thành 
phần cuối cùng của vế trái và cho 0=Θ . Nghiệm của phương 
trình cân bằng nhiệt giản ước như vậy sẽ là 
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Thành phần cuối cùng của biểu thức này đặc trưng cho sự 
tăng độ dày băng do tuyết nằm trên băng, bởi vì một phần nhiệt 
đi vào bị chi phí để làm tan tuyết. 

Sự phụ thuộc mạnh của quá trình tan tuyết và băng vào 
cân bằng bức xạ nhiều khi được lợi dụng để đẩy nhanh sự tan 
băng tuyết theo cách làm tăng B  bằng cách làm giảm nhân tạo 
albeđô của bề mặt băng tuyết. 

Những khu vực nước thoáng giữa các mảng băng có ảnh 
hưởng rất lớn tới quá trình tan băng trong biển. Do khả năng 
phản xạ thấp nước tích lũy nhiều năng lượng tia hơn so với 
băng. Điều đó làm tăng nhiệt độ nước và tăng phần nhiệt hấp 
thụ để làm tan các mảng băng. N. N. Zubov lần đầu tiên đã chú 
ý tới đặc điểm tái phân bố nhiệt lượng như vậy khi ông phân 
tích về sự tan băng diễn ra nhanh hơn đối với băng phân tán. 
Thật vậy, nếu độ dày đặc của băng là N  và trao đổi nhiệt với 
khí quyển là  thì trong thời gian  dòng nhiệt đi vào bề mặt 
nước sẽ bằng dtN . N. N. Zubov chấp nhận rằng lượng 

nhiệt nhập vào được chi phí để làm nóng chảy băng với diện tích 
dN  và độ dày . Do đó 

Φ
Φ



dt
)1( −
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0)1( =+−Φ dNLdtN Iρ .                          (5.42) 

Tích phân phương trình này sẽ cho công thức 








 Φ−−= 
t

I
dt

L
NN

0
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1 exp)1(1
ρ

,                    (5.43) 

ở đây  độ dày đặc của băng tính bằng phần mười đơn vị 

trước khi bắt đầu tan. 

−0N

Giả thiết về sự chi phí toàn bộ nhiệt do nước hấp thụ cho sự 
tan băng phần nào phù hợp với thực tế chỉ khi độ dày đặc của 
băng lớn. Khi khoảng không gian mặt nước thoáng tăng lên thì 
phần nhiệt để làm tăng nhiệt độ nước và làm nóng các lớp sâu 
hơn cũng tăng. Vì vậy quá trình giảm độ dày đặc băng do tan sẽ 
xảy ra chậm hơn so với gì suy ra từ công thức (5.43). 

5.5.  Những tính chất cơ học của băng biển 

Hiểu biết về những tính chất cơ học của băng − tức khả 
năng của băng chống lại tác động của các lực cơ học từ bên 
ngoài, có ý nghĩa hàng đầu khi giải quyết các bài toán như bảo 
vệ công trình cảng, tháp khoan dầu trên thềm khỏi tác động của 
băng, khi tính toán những tính chất bền chắc của tầu hoạt động 
trong băng, xây dựng đường chuyển tải trên băng và các sân 
bay v.v.. Tuy nhiên, do sự phức tạp về cấu tạo băng và đặc điểm 
diễn biến của nó dưới tải trọng mà nhiều đặc trưng cơ học của 
băng biển còn chưa tính toán được bằng giải tích, mà chỉ xác 
định từ thực nghiệm. ở đây phải lưu ý rằng băng biển có tính 
chất đa tinh thể. Trong nó luôn có những khoảng rỗng, và vì vậy 
thậm chí nếu ta chọn các mẫu băng từ cùng một mảng băng để 

phân tích cũng không tránh khỏi những khác biệt về kết quả 
thực nghiệm. Ngoài ra, khác với phần lớn các vật rắn, băng 
trong các điều kiện tự nhiên nằm ở nhiệt độ không khác nhiều 
với nhiệt độ nóng chảy. Tình trạng này cũng có ảnh hưởng tới 
diễn biến của băng dưới tải trọng. 

Người ta quy định lực tác động lên băng biểu diễn qua ứng 
lực σ , bằng lực trên một đơn vị diện tích. Giống như trong chất 
lỏng, các ứng lực theo những trục tọa độ khác nhau là khác 
nhau và được biểu diễn bằng tenxơ kiểu (2.18), (2.19). Dưới tác 
động của ứng lực này băng sẽ bị biến dạng hoặc là theo kiểu 
đàn hồi, hoặc là theo kiểu dẻo. Biến dạng ε  thường được hiểu là 
biến đổi tương đối của một đặc trưng hình học nào đó của mẫu 
băng. Nếu băng bị kéo dãn ra hoặc nén lại thì người ta ước 
lượng biến đổi độ dài tương đối của nó theo các hướng của ứng 
lực tác động. Nếu dưới tác động tải trọng mà hình dạng của 
mẫu băng thay đổi thì hình dạng được ước lượng bằng biến 
dạng dịch chuyển đặc trưng bởi góc ϕ  tính từ góc ban đầu. 

Người ta còn phân biệt biến dạng uốn cong, trong đó một phần 
của mẫu băng bị kéo dãn và một phần bị nén. 

Biến dạng đàn hồi được hiểu là một giai đoạn biến dạng mà 
trong đó sau khi ứng lực ngừng tác động thì hình dạng của vật 
trở lại trạng thái ban đầu. ở giai đoạn đó giữa ứng lực và biến 
dạng tồn tại mối liên hệ tuyến tính 

xxxx Eεσ = ,                                    (5.44) 

xyxy Gεσ = ,                                   (5.45) 

ở đây −E  mô đun đàn hồi dọc,  mô đun dịch chuyển, −G
−xyxx σσ  ,  tuần tự là ứng lực pháp tuyến và tiếp tuyến. 
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Biến dạng của băng dưới tải trọng diễn ra trong tất cả các 
hướng và được mô tả hoàn toàn bởi tenxơ biến dạng, nó tương tự 
về hình thức như tenxơ ứng lực. Nhưng trong tính toán thực tế 
thường xác định 2−3 dạng biến dạng. Đó là các biến dạng dọc và 
dịch chuyển như đã nói ở trên và biến dạng ngang. Người ta 
không ước lượng trực tiếp biến dạng ngang, mà là hệ số 
Poasson, đó là tỷ số biến dạng ngang và biến dạng dọc. Về trung 
bình giá trị của nó nằm trong khoảng 0,3−0,4. 

ở băng biển thì giai đoạn biến dạng đàn hồi tồn tại trong 
trường hợp các ứng lực không lớn, khoảng 10−1 MPa, và tốc độ 
duy trì ứng lực cao, khoảng 10−2 MPa/s, tức giai đoạn này được 
đặc trưng bởi những ứng lực và những biến dạng tương đối nhỏ. 
Trong phạm vi giai đoạn biến dạng đàn hồi các mô đun kéo dãn 
và dịch chuyển không giữ nguyên không đổi. Chúng tùy thuộc 
vào cấu trúc tinh thể của băng, độ xốp, nhiệt độ và độ muối của 
nó. Thậm chí trong khi kéo dãn một đơn tinh thể mô đun kéo 
dãn (mô đun Young) 85 −≈  GPa, còn theo một số dữ liệu ở 

băng đa tinh thể mô đun đó đạt tới 11 GPa [1, 2]. Tăng nhiệt độ, 
tăng độ xốp và độ muối của băng sẽ làm giảm mô đun Young. Vì 
vậy vào mùa đông ở băng nhiều tuổi Bắc Băng Dương mô đun 
này đạt 8−8,4 GPa, còn vào mùa hè giảm xuống tới 7 GPa với 
giải biến đổi, đặc biệt mùa hè, tới 2 GPa. 

pE

Tùy theo sự phân bố các khoảng rỗng và độ muối,  ở các 

lớp băng phía trên và phía dưới nhỏ hơn 2−3 GPa so với những 
giá trị đã dẫn trên đây. Đương nhiên rằng ở băng mỏng mô đun 
Young sẽ nhỏ hơn, giảm tới 2−4 GPa, so với băng dày. Đáng tiếc 
hiện nay chưa có những công thức đủ tin cậy để tính , bởi 

vậy trong thực tế thường sử dụng những giá trị điển hình nhận 

được theo dữ liệu đo đối với những dạng băng đặc trưng và có 
tính đến mùa. Mối phụ thuộc của các mô đun đàn hồi khác vào 
thành phần rắn và các chất xâm nhập của băng cũng như vậy, 
nhưng mô đun dịch chuyển  2,5−3 lần nhỏ hơn , còn mô 

đun nén ít khác với . 

pE

pE

ϕE pE

pE

Nếu các ứng lực và tốc độ duy trì chúng trên băng vượt trội 
hơn những giá trị đã nêu ở trên thì băng sẽ bị biến dạng dẻo. Cơ 
chế của biến dạng này là do sự dịch chuyển tương đối của các 
tinh thể, đặc biệt mạnh dọc theo các lớp mỏng nước muối, sự 
biến đổi kích thước và hình dạng của các tinh thể, những biến 
dạng nội tại tinh thể liên quan tới sự di dịch của các khiếm 
khuyết của mạng tinh thể băng và sự dịch chuyển của các 
nguyên tử trong tinh thể. 

Khác với biến dạng đàn hồi, giữa ứng lực và biến dạng dẻo 
có mối liên hệ không tuyến tính và phụ thuộc không chỉ vào tải 
trọng, mà còn vào thời gian tác động của tải trọng; thông 
thường theo dữ liệu thực nghiệm, nó được biểu diễn bằng 
phương trình 

η
σε

dt
=

nd
,                                    (5.46) 

ở đây −η  hệ số có vai trò độ nhớt và phụ thuộc rất mạnh vào 

nhiệt độ;  chỉ số không thứ nguyên, tùy theo cấu trúc của 
băng nó có giá trị khoảng từ 2 đến 4. 

−n

Do ảnh hưởng của cấu trúc băng, độ muối và nhiệt độ mà 
dải biến thiên η  rất lớn: từ 9  đến 15  Pa.s. Chẳng hạn, theo 

dữ liệu thực nghiệm với những mẫu băng biển có độ muối dưới 
1%o và nhiệt độ 0−5 oC thu được 

10 10

η ∼  Pa.s [2]. 13101012 −
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Để có được những tiêu chuẩn nào đó cho phép phân tách 
các giai đoạn biến dạng đàn hồi và biến dạng dẻo của băng biển, 
người ta xét tốc độ biến dạng tổng cộng của băng trong khi ứng 
lực biến đổi tuần hoàn )sin(0 tξσσ = . Trong trường hợp này dựa 

trên các công thức (5.44) và (5.45) suy ra  

n
n

ny tt
Edt

d
dt

d
dt
d ) (sin cos 00 ξ

η
σξξσεεε +=+= .            (5.47) 

Sau khi tích phân phương trình này với điều kiện rằng 
không tồn tại thời điểm biến dạng ban đầu, đối với trường hợp 
n  trung bình bằng 3 ta sẽ được 







 −++= ttt
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σξσε .           (5.48) 

Thành phần thứ nhất của công thức này biểu diễn phần 
đóng góp của biến dạng đàn hồi, thành phần thứ hai − biến 
dạng dẻo. Từ công thức suy ra biến dạng băng diễn ra theo kiểu 
đàn hồi trong trường hợp ; nếu thành phần thứ 

hai lớn hơn một cách đáng kể so với thành phần thứ nhất, tức 
, thì biến dạng diễn ra theo kiểu dẻo, vậy đặc điểm 

biến dạng phụ thuộc vào tải trọng và tốc độ duy trì tải trọng. 

1/3 2
0 >>σηξ E

13/2
0 >>ηξσ E

Đặc điểm điển hình của biến dạng dẻo là sự phụ thuộc của 
nó vào thời gian tác động của tải trọng. Trên các đường cong 
biến thiên ε  ứng với tải trọng tĩnh tùy thuộc vào thời gian tác 
động của tải ở hình 5.9, gọi là các đường cong trượt của băng, 
thấy rằng có các chế độ trượt ổn định và không ổn định. 

Nếu ứng lực nhỏ hơn một giá trị nσ  tới hạn phụ thuộc vào 

cấu trúc, nhiệt độ và độ muối... của băng, thì biến dạng không 
đổi sẽ được thiết lập sau một khoảng thời gian − chế độ trượt ổn 

định. Còn nếu như tải trọng vượt trội tải trọng tới hạn, thì tốc 
độ biến dạng sẽ tăng cùng với thời gian, tức chế độ trượt không 
ổn định, sau đó băng bắt đầu bị phá hủy. Một số giá trị ứng lực 
tới hạn theo thực nghiệm của K. F. Voitkovsky được dẫn trong 
bảng 5.7. 

 

 
 

Hình 5.9. Các đường cong trượt của băng [1]: 
OA − biến dạng đàn hồi; 1 − trượt ổn định; 2, 3 
− trượt không ổn định ( ); 4 − điểm quá 

độ từ trượt chậm dần sang trượt nhanh dần. 
23 σσ >

 
Bảng 5.7. ứng lực tới hạn của băng (Pa) 
tùy thuộc vào nhiệt độ của băng (T oC) 

T . . . . −1,2 −1,8 −4,0 
510−⋅σ . . . . 1,6 2 3 

 

Như vậy biến dạng dẻo của băng tại tải trọng không đổi có 
xu thế tăng. Muốn cho điều đó không xảy ra cần phải giảm ứng 
lực theo luật hàm số mũ do Maxwell nhận được đối với vật rắn 
từ năm 1868: 
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tte Δ−= /
0σσ ,                                    (5.49) 

ở đây −0σ  ứng lực ban đầu;  thời gian trong đó ứng lực duy 

trì cho biến dạng không đổi phải giảm đi  lần (chu kỳ nghỉ). 

−Δt
e

Maxwell gọi tính chất của vật rắn giảm lực kháng lại tải 
trọng là sự nghỉ, tức sự thư giãn của vật. Sau này M. T. Shveđ 
(năm 1890) đã xác lập được rằng theo định luật Maxwell chỉ có 
dư lượng ứng lực trên yσ  đàn hồi tới hạn bị suy giảm và ông cải 

biên công thức (5.49): 

tt
yy e Δ−−=− /

0  )()( σσσσ .                        (5.50) 

Nếu ứng lực không giảm theo thời gian thì sau khi đạt tới 
biến dạng tới hạn băng bị phá hủy. Nếu duy trì nhanh ứng lực 
thì biến dạng dẻo có thể không xảy ra và băng bị phá hủy ở giai 
đoạn đàn hồi. Đặc điểm phá hủy như thế người ta gọi là phá 
hủy ròn, khác với kiểu kiểu dẻo thứ nhất. ứng lực tối thiểu gây 
phá hủy băng đặc trưng về số cho các tính chất vững chắc của 
băng và được gọi là độ bền của băng. 

Độ bền của các tinh thể băng khá cao. Theo các ước lượng lý 
thuyết sự phá vỡ mạng nguyên tử không có khiếm khuyết của 
một tinh thể về trung bình diễn ra tại ứng lực 0,8 GPa. Do trong 
băng biển có những lỗ hổng và các nhân nước muối, do các liên 
kết giữa các tinh thể yếu, nên sự phá hủy băng diễn ra tại các 
ứng lực bé hơn hàng nghìn lần so với giá trị nhận được cho các 
tinh thể riêng lẻ. 

Sức bền của băng biển đối với sự phá hủy phụ thuộc vào tốc 
độ duy trì ứng lực: tốc độ càng cao thì độ bền của băng càng 
thấp. Điều này là do khi tác dụng tải chậm diễn ra biến dạng 
dẻo, kết quả là tải phân bố trên thể tích băng lớn và độ bền 

chuẩn của băng tăng lên. Các thực nghiệm đã cho thấy rằng độ 
bền của băng trong khi phá hủy dẻo 4−6 lần lớn hơn trong khi 
phá hủy ròn. 

Độ bền của băng phụ thuộc mạnh vào cấu trúc băng và 
định hướng của các tinh thể đối với ứng lực đặt lên. Nếu ứng lực 
hướng vuông góc với mặt cơ sở của các tinh thể, thì sự phá hủy 
băng diễn ra tại một ứng lực 10−15 % lớn hơn so với khi tải tác 
động dọc theo mặt cơ sở. Khái niệm về sự phụ thuộc của độ bền 
băng vào cấu trúc của nó được biểu diễn trên hình 5.10. 

 

 

Hình 5.10. Phụ thuộc của độ bền đối với kéo dãn của băng 
ngọt vào nhiệt độ [1]:  I − băng đơn tinh thể (A1);  II − băng 
tinh thể độ lớn trung bình (A4);  III − băng hạt nhỏ (A8) 

 

Để cho độ muối không làm sai lệch kết quả đo, trên hình vẽ 
đã dẫn số liệu thực nghiệm với băng ngọt. Thấy rằng độ bền 
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băng đối với kéo dãn giảm khi kích thước các tinh thể giảm, bởi 
vì khi đó sẽ tăng số lượng các kết nối giữa các tinh thể là những 
chỗ kém bền vững so với bản thân các tinh thể. Mẫu băng đơn 
tinh thể cấu tạo từ một số tinh thể bền vững hơn. Hiện nay 
chưa có một mối phụ thuộc khác chính xác hơn giữa độ bền 
băng và cấu trúc của nó. Vì vậy nên sử dụng thông tin từ hình 
vẽ với tư cách như một điểm tựa nào đó. 

Độ bền băng biển phụ thuộc mạnh vào nhiệt độ và độ muối 
của nó: độ bền giảm khi các đại lượng này tăng. Đó là do khi 
nhiệt độ và độ muối tăng sẽ tăng thể tích nước muối làm giảm 
liên kết giữa các tinh thể, và do đó, làm giảm độ bền của băng. 
Các thực nghiệm đã cho thấy độ bền băng giảm tuyến tính khi 
T  tăng và tỷ lệ với căn bậc hai của thể tích nước muối tương đối 

pν . Thường mối phụ thuộc này được thể hiện bằng công thức 

thực nghiệm 

( )p1)( νσσ as pnp −= ,                          (5.51) 

ở đây −pnσ  độ bền đối với kéo dãn của băng ngọt,  hệ số 

thực nghiệm. 

a ∼ −4

Sức chống lại phá hủy của băng phụ thuộc vào dạng biến 
dạng. Băng biển có độ bền lớn nhất khi chịu nén. Trong trường 
hợp biến dạng dẻo giới hạn độ bền nénσ  của nó về trung bình 

trong mùa đông biến đổi từ 2 đến 8 MPa tùy theo định hướng 
của các tinh thể. Băng biển có độ bền nhỏ nhất khi chịu kéo dãn 
hoặc uốn. Các thực nghiệm về sự phá hủy các mẫu băng đã cho 
thấy rằng các giới hạn độ bền chịu kéo dãn dãnσ  và chịu uốn 

 xấp xỉ như nhau khi hàm lượng nước muối chưa vượt quá 

12−14 %. Trong trường hợp này, vào mùa đông chúng bằng 

1,4−1,8 MPa, và vào mùa hè tại nhiệt độ 0−5 oC giảm xuống còn 
0,6−1,1 MPa. Băng biển có giới hạn độ bền nhỏ nhất trong biến 
dạng dịch chuyển. Vào mùa đông nó nằm trong giới hạn 0,5−0,7 
MPa, nếu tăng nhiệt độ tới dải đã nêu ở trên thì giảm đến 
0,2−0,3 MPa. 

uènσ

Những giới hạn độ bền đã dẫn của băng biển nhận được từ 
thực nghiệm với các mẫu băng. Còn nếu khảo sát các tảng băng 
bị cưa ra khỏi băng và không lấy ra khỏi nước thì sự phá hủy 
chúng xảy ra ở những ứng lực nhỏ hơn. Có lẽ giảm độ bền như 
vậy là do có nhiều các nhân nước muối lớn và khe nứt ở bên 
trong những cục băng lớn. 

Những gì đã trình bày cho thấy rằng giới hạn độ bền băng 
phụ thuộc vào nhiều nhân tố, vì vậy không thể tính trước được 
giá trị chính xác của nó. Điều này dẫn tới chỗ khi xác định 
những tính chất bền chắc của băng người ta sử dụng các giá trị 
σ  nhận được theo quan trắc ở khu vực tương ứng và điều kiện 
khí hậu phù hợp. 

5.6.  Diễn biến của băng dưới tải trọng 

Thảm băng đã tạo thành luôn luôn chịu tác động của các 
ứng lực khác nhau, chủ yếu trong số đó là tác động của gió, 
dòng chảy và dao động mực nước biển. Ngoài ra, những ứng lực 
từ phía các phương tiện kỹ thuật có thể có ý nghĩa thực tế. 

Các lực nguồn gốc khí tượng thủy văn tạo ra những di động 
băng, dẫn tới sự dồn nén băng ở quy mô khá lớn, phá vỡ băng 
trên diện rộng, tạo thành những khe nứt và khoảng nước trống. 
Các phương tiện kỹ thuật làm biến dạng băng, thường là trên 
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khoảng không gian tương đối nhỏ ở xung quanh. Tuy nhiên diễn 
biến của băng dưới tác động của những tải trọng như thế rất 
quan trọng khi giải quyết nhiều bài toán kỹ thuật liên quan tới 
sự bảo toàn các vật trên băng, tính toán phẩm chất bền của tầu 
làm việc với băng và các công trình khác bị băng tác động. 

Mặc dù quy mô biến dạng của băng dưới tác động của các 
lực nguồn gốc khí tượng thủy văn và kỹ thuật là khác nhau, 
song trong cả hai trường hợp đều phụ thuộc vào đặc điểm đặt 
ứng lực và các tính chất cơ học của băng. 

Sự xô đẩy và phá vụn băng là hiện tượng thường xảy ra, 
làm cho thảm băng biển không còn là một tấm phẳng đều nữa, 
mà là tập hợp các khối băng riêng lẻ và những đụn đống độ dày 
khác nhau, kích thước và hình dáng khác nhau với những đụn 
băng cao đến chục mét và chiếm những diện tích rộng lớn. Từ 
đầu thế kỷ 20 S. O. Makarov đã thử giải thích cơ chế phá vỡ 
băng và tạo thành các đụn băng. Kể từ đó nhiều nhà nghiên cứu 
đã đề cập vấn đề này, nhưng chưa giải quyết được đến cùng. 

Để xác định khu vực tại đó có thể xảy ra xô đẩy băng người 
ta đánh giá sự biến đổi nồng độ băng trên cơ sở giải phương 
trình liên tục của thảm băng. Phương trình này thực tế có cùng 
dạng như đối với nước song không cần kể tới tốc độ thẳng đứng 
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,                         (5.52) 

ở đây  nồng độ (độ dày đặc) của băng tính bằng phần của 
đơn vị. Khi không có băng 0=N , khi thảm băng dày đặc liên 
tục 1=N . 

−N

Phương trình này biểu diễn biến đổi khối lượng băng ở một 
khu vực cục bộ nào đó do kết quả di chuyển theo phương ngang: 

khi di chuyển phân kỳ khối lượng băng giảm, khi hội tụ − tăng. 
Nếu trong trường hợp thứ hai độ dày đặc băng lớn hơn 1 thì dư 
lượng băng có thể tạo ra sự dồn đống nếu những ứng lực xuất 
hiện trong băng khi đó vượt trội ứng lực bền vững hoặc là các 
ứng lực trong băng làm giảm tốc độ trôi băng và sự di chuyển 
của băng. 

Khi độ dày và mật độ băng đồng nhất thì biểu thức của 
chúng trong phương trình liên tục được giản ước và phương 
trình có dạng đơn giản hơn, cho phép tính được độ dày đặc của 
băng. 

Để xác định khả năng dồn đống băng có thể sử dụng 
phương trình cân bằng năng lượng của thảm băng và trong 
trường hợp đơn giản nhất so sánh động năng của băng chuyển 
động với năng lượng đòi hỏi để phá hủy băng. Băng bị phá hủy 
và dồn đống trong trường hợp thỏa mãn điều kiện 
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Vế trái của biểu thức này biểu diễn động năng của băng 
chuyển động, trong đó có mặt hiệu các tốc độ của các tảng băng 
tương tác hoặc giữa băng và công trình kỹ thuật bất động hay 
chuyển động. Vế phải của bất đẳng thức thể hiện cái gọi là khả 
năng kháng tiềm năng của băng, trong đó có mặt độ bền của 
băng. Nếu băng bị phá hủy do nén, thì đó là độ bền chịu nén; 
nếu băng bị uốn, thì đó là độ bền chịu uốn. 

Thông thường người ta cho rằng kích thước tới hạn của đụn 
băng được xác định bằng điều kiện bằng nhau giữa động năng 
chi phí để tạo thành nó, và thế năng  xuất hiện do độ nổi dương 
của băng trong nước. Trong trường hợp đơn giản nhất điều kiện 
này có thể thể hiện bằng đẳng thức 
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ở đây − nn  , , , 00 νν  các thể tích phần đụn băng nổi trên nước và 

chìm trong nước và các diện tích của những thể tích đó tại ranh 
giới phân chia chúng. 

Trong công thức đã dẫn cho rằng các thể tích băng có dạng 
hình hộp chữ nhật. Nếu chúng có dạng khác thì đưa ra những 
thừa số suy giảm tương ứng đặc trưng cho tỷ lệ giữa thể tích và 
diện tích. Ngoài ra còn đưa ra hệ số lấp đầy, tức mật độ lấp đầy 
đụn băng bởi các mảng băng, vào mật độ phần băng nằm bên 
trên nước. 

Để ước lượng thể tích các phần nằm trên và trong nước của 
đụn băng phải lưu ý về tỷ lệ các mật độ nước và băng, trên cơ sở 
đó 9/10 độ dày băng nằm trong nước. 

Các ước lượng độ cao đụn băng theo công thức đã dẫn và sử 
dụng những giá trị đặc trưng của các đại lượng có mặt trong đó 
cho thấy rằng độ cao đụn băng bằng một số mét. 

Trong luận cứ tạo đụn băng trên đây đã không xét tới ảnh 
hưởng riêng rẽ của gió, dòng chảy và các nhân tố khác gây nên 
chuyển động băng. Phép phân tích như vậy sẽ được tiến hành 
khi trình bày các lý thuyết trôi băng. Đánh giá ảnh hưởng dao 
động mực nước biển tới sự phá hủy băng bất động cho thấy rằng 
độ nghiêng mặt biển ở xa bờ thường là không lớn và không thể 
phá hủy mảng băng do làm cong. ở gần các bờ xác suất làm gẫy 
băng phụ thuộc chỉ vào sự biến dạng uốn cong của băng do biến 
đổi mực nước, bởi vì ứng lực do nước tạo ra khi đó lớn hơn độ 
bền băng rất nhiều. Vì vậy nếu độ nghiêng mực nước tạo ra sự 
uốn cong băng vượt trội giá trị tới hạn của nó trong uốn dạng 

dẻo (10−3−10−4), thì băng sẽ bị gẫy. Điều này giải thích các khe 
nứt trong đồng băng trải dài dọc theo dải bờ. 

Khi nghiên cứu biến dạng băng do tải trọng kỹ thuật người 
ta thường tìm cách giải hai loại bài toán: xác định tải cực đại 
mà băng không bị phá hủy, và xác định ứng lực cực tiểu tại đó 
băng bị phá hủy. Các bài toán loại thứ nhất được giải khi cần bố 
trí và bảo quản các vật khác nhau trên thảm băng. Trong 
trường hợp thứ hai sẽ đánh giá sự phá hủy băng khi tầu phá 
băng hay các loại tầu khác tác động vào băng cũng như khi 
băng va chạm vào các công trình kỹ thuật khác. Khi đó cảnh 
tượng phá hủy băng tương tự như đã xét ở trên, còn ứng lực mà 
băng chịu trước khi nó bị phá hủy dùng để ước lượng cực trị độ 
bền cần thiết của công trình kỹ thuật. 

Khi xác định độ nâng tải của thảm băng dày đặc và của các 
đồng băng lớn trôi nổi trên mặt biển, người ta thường xem 
chúng như các tấm phẳng nằm bên trên đế đàn hồi. Biến dạng 
của một tấm như vậy phụ thuộc vào đặc điểm đặt tải và thời 
gian tác động của tải. Người ta phân biệt tải tĩnh, tức tải không 
biến đổi trong thời gian và tải động, tức tải biến đổi trong thời 
gian. ở trường hợp thứ nhất, do các tính chất dẻo của băng sự 
biến dạng, như đã thấy ở mục 5.5, có thể là không ổn định và ổn 
định. Giá trị tới hạn của biến dạng ổn định được mô tả bằng 
phương trình 

ζζρσ 4∇+= Dg ,                                (5.55) 

ở đây −ζ  độ cong của băng, −
−

=
)1(12 2

3

μ
ED  độ cứng chịu uốn 

của tấm băng. 

Các nghiệm của phương trình (5.55) đối với những ứng lực 
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và các điều kiện biên khác nhau có tính chất dao động với các độ 
cong tắt dần khá nhanh khi xa dần khỏi vùng chịu tải, đó là do 
tác động chống lại thủy tĩnh của nước. Với tư cách là ví dụ ở đây 
dẫn ra nghiệm của bài toán một chiều, khi tấm phẳng bị uốn 
cong bởi vật nặng dạng hình trụ độ dài lớn vô cùng 

)sin(cos
2

 rre
g

r αα
ρ

σαζ α += − ,                     (5.56) 

ở đây . 4/1)4/( Dgρα =

Đặc điểm biến dạng của băng do nghiệm này mô tả được 
nêu trên hình 5.11. 

 

 

Hình 5.11. Độ cong của tấm băng nổi dưới tác động của lực tập trung 

 

Các mô men uốn cong trong băng đạt tới những trị cực đại 
ngay dưới vật nặng ở điểm , sau đó ở điểm uốn thứ nhất ( ), 
sau đó ở điểm uốn thứ hai và v.v.. Khoảng cách  được 

tìm từ điều kiện 

A 1A

11 rAA =

0
1

=
∂
∂

=rrr
ζ

, dựa vào đó và từ công thức (5.56) 

suy ra απ /1 =r . Khoảng cách từ điểm đặt tải ( ) tới giao điểm 

của mảng băng biế  mặt biển ( 1O ) làm thành bán kính 
của đĩa uốn cong 

O

n dạng và
απ 4/31 =r . Trong phạm vi bán kính này nửa 

trên của độ dày băng thì chịu nén, còn nửa dưới − chịu kéo dãn. 
Đặc điểm biến dạng cho đến đĩa uốn cong tiếp theo thay đổi 
thành ngược lại, tức nửa trên của độ dà ăng chịu kéo dãn, 
còn 

 ở dưới 

y thì b

®iÓ

nửa dưới − chịu nén. 

Biến dạng của mảng băng m đặt ứng lực có thể 
được ước lượng theo quan hệ 0 =rs . Bởi vì trong những 

luận điểm vừa trình bày người ta đã xuất phát từ điều kiện 
trượt ổn định của băng, nên dựa theo biến dạng đã cho có thể

/= rζε

 
xác 

ứng lực cực tiểu dẫn tới phá hủy b
khối lượn

 kính của đĩa uốn cong 

Điều này dẫn tới công thức 

định được ứng lực cho phép mà vật nặng chưa làm vỡ băng. 

Diễn biến của băng trong trường hợp trượt không ổn định, 
và hơn nữa trong khi có tải động tác động, được mô tả chủ yếu 
bằng các công thức thực nghiệm. Thật vậy, ví dụ, khi xác định 

ăng sức bền chống uốn cong 
tới hạn 6/2ththJ σ=  được cho bằng mô men uốn của g 

băng ứng với sải vai bằng bán 2
sI rgJ ρ= . 

2/1 

3




=sr

σ

 sử dụng mộ


th

gρ


,                                   (5.57) 

ền 
này 

ạn phá 
hủy băng người ta t công thứ n giản hơn  

I

xác định bán kính của đĩa uốn cong khi biết trước giá trị độ bền 
chịu uốn của băng đối với các độ dày băng khác nhau. Độ b

nhỏ hơn nhiều so với trường hợp trượt ổn định của băng. 

Trong nhiều trường hợp khi ước lượng tải trọng tới h
c đơ

2 ,                   in kgP =                 (5.58) 
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ở đây −nP trọng tới hạn tính bằng N, −i  độ dày băng tính 

bằng cm, 3=k , song giá trị của hệ số này phụ thuộc rất mạnh 
vào các tính chất bền vững của băng, trong các tài liệu hướng 
dẫn kỹ thuật khác nhau nó được tính thông qua nhiệt độ băng, 
độ muối băng, sự hiệ

 tải 

n diện của các khe nứt trong băng, đặc 
điểm

Thời gian c

nghiệm. 
Một trong số đó do I. S. Peschansky khuyến cáo có dạng 

 phân bố tải v.v.. 

ho phép vật nặng nằm trên băng trước khi nó bị 
phá hủy tΔ  ở chế độ trượt không ổn định phụ thuộc trước hết 
vào chỗ khối lượng vật nặng khác với khối lượng tới hạn, khác 
với những tính chất bền vững của băng bao nhiêu và đặc điểm 
phân bố vật nặng. Các công thức tính toán để ước lượng thời 
gian này (bằng giờ) cũng thu được theo dữ liệu thực 

3 2

)1()( 20 







+−=Δ n

PP
PPt

n

trong đó −n  hệ số phụ thuộc vào sự hiện diện của tuyết trên 
băng và vào nhiệt độ không khí. Khi có tuyết nó được chấp nhận 
bằng không

n ,                      (5.59) 

tuyết không có và nhiệt độ không khí thấp thì 

ác động của vật nặng các cục 
băng có thể tản ra và bị lộn nhào. 

Tài liệu tham khảo bổ sung 

1. 
е методы гляциологии. Л., Гидрометеоиздат, 1980. 

2. ред. И. Е. 

3. Теплофизические 

4. Океанографические таблицы. Изд. 4-е. Л., Гидрометеоиздат, 1975. 

5. А. Термика и механика природных льдов. М., Наука, 

, 1976. 210 с. 
Шулейкин В. В. Физика моря. Глава 8. М., Наука, 1968 

 

Câu hỏi tự kiểm tra 

μ khác nhau trong cấu tạo phân tử của nước và 

ước mặn đóng băng ở nhiệt độ thấp hơn so với nước 

3. Hãy giải thích các khái niệm kiến trúc và cấu trúc của băng 

 phụ thuộc vào những nhân tố 

, nếu 
2=n . 

Sự phá hủy băng bắt đầu từ khi xuất hiện những khe nứt 
tỏa tia, lúc đầu xuất hiện ở bề mặt băng phía dưới ngay bên 
dưới vật nặng. Tiếp theo, khi các ứng lực kéo dãn đạt giá trị tới 
hạn sẽ hình thành những khe nứt hình tròn đồng tâm và theo 
đó diễn ra sự phá hủy các phân cung tạo thành. Nhưng ngay cả 
sau đó khả năng mang của thảm băng chưa trở thành bằng 
không nếu không diễn ra sự dịch trượt các cục băng. Thảm băng 
bị mất khả năng mang nếu dưới t

 

 
Богородский В. В., Гаврило В. П. Лед. Физические свойства. 
Современны
384 с. 
Морской лед (справочное пособие. Главы 1, 2). Под 
Фролова, В. П. Гаврило. СПб., Гидрометеоиздат, 1997 
Назинцев Ю. Л., Дмитраж Ж. А., Моисеев В. И. 
свойства морского льда. Л., Изд. ЛГУ, 1988. 260 с. 

477 с. 
Савельев Б. 
1983. 223 с. 

6. Цуриков В. Л. Жидкая фаза в морских льдах. М., Наука
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1. Sù gièng nhau v
của băng. 

2. Vì sao n
ngọt? 

biển. 

4. Thành phần pha của băng biển
nào và nó biến đổi ra sao? 
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5. Nhiệt dung và nhiệt lượng nóng chảy của băng biển phụ thuộc 
vào cái gì? 

6.  nhiệt từ dưới biển ảnh hưởng tới sự tăng 
trưởng độ dày băng? 

7. Hãy giải thích khái niệm “độ dày tới hạn” của băng biển. 

8. Băng biển bắt đầu tan ở nhiệt độ không khí nào? 

9. c trưng của các dạng và các giai đoạn biến dạng của 
băng biển. 

nặng nằm trên băng phụ thuộc vào những 
đặc trưng nào? 

c 

Tại sao tuyết và dòng

Hãy nêu đặ

10. Thời gian có thể vật 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Chương  6 

Các hiện tượng điện từ trong đại dương 

6.1.  Những tính chất điện từ vĩ mô của nước và băng biển 

Trường điện từ trong một chất phụ thuộc vào những tính 
chất của chất đó. Các phân tử của chất có thể có những mô men 
từ, trong chất có thể có những điện tử tự do và các ion tạo ra 
dòng điện dưới tác động của các trường từ và điện. Trường điện 
từ trong nước biển phụ thuộc vừa vào cấu trúc của bản thân 
nước, vừa vào sự hiện diện các ion muối thực hiện vai trò những 
vật mang điện tích. 

Đặc trưng cơ bản của điện trường tại điểm nào đó là cường 
độ E  (V/m), tức lực mà điện trường tác động lên một điện tích 
điểm được đặt tại điểm đã nói. Bởi vì các phân tử nước là những 
lưỡng cực, nên dưới tác động của điện trường bên ngoài chúng 
sẽ bị định hướng có trật tự. Các dao động nhiệt của các phân tử 
ảnh hưởng mạnh tới sự định hướng tương hỗ của chúng, và chỉ 
có một phần các phân tử định hướng theo vectơ cường độ, tức 
chỉ biểu hiện xu thế tới sự định hướng có trật tự của các lưỡng 
cực − các phân tử. Nó được đặ trưng bằng tổng các mô men 
điện lưỡng cực của các phân tử 

i
iP  thuộc về thể tích , tức mô v
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5. Nhiệt dung và nhiệt lượng nóng chảy của băng biển phụ thuộc 
vào cái gì? 

6.  nhiệt từ dưới biển ảnh hưởng tới sự tăng 
trưởng độ dày băng? 

7. Hãy giải thích khái niệm “độ dày tới hạn” của băng biển. 

8. Băng biển bắt đầu tan ở nhiệt độ không khí nào? 

9. c trưng của các dạng và các giai đoạn biến dạng của 
băng biển. 

nặng nằm trên băng phụ thuộc vào những 
đặc trưng nào? 

c 

Tại sao tuyết và dòng

Hãy nêu đặ

10. Thời gian có thể vật 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Chương  6 

Các hiện tượng điện từ trong đại dương 

6.1.  Những tính chất điện từ vĩ mô của nước và băng biển 

Trường điện từ trong một chất phụ thuộc vào những tính 
chất của chất đó. Các phân tử của chất có thể có những mô men 
từ, trong chất có thể có những điện tử tự do và các ion tạo ra 
dòng điện dưới tác động của các trường từ và điện. Trường điện 
từ trong nước biển phụ thuộc vừa vào cấu trúc của bản thân 
nước, vừa vào sự hiện diện các ion muối thực hiện vai trò những 
vật mang điện tích. 

Đặc trưng cơ bản của điện trường tại điểm nào đó là cường 
độ E  (V/m), tức lực mà điện trường tác động lên một điện tích 
điểm được đặt tại điểm đã nói. Bởi vì các phân tử nước là những 
lưỡng cực, nên dưới tác động của điện trường bên ngoài chúng 
sẽ bị định hướng có trật tự. Các dao động nhiệt của các phân tử 
ảnh hưởng mạnh tới sự định hướng tương hỗ của chúng, và chỉ 
có một phần các phân tử định hướng theo vectơ cường độ, tức 
chỉ biểu hiện xu thế tới sự định hướng có trật tự của các lưỡng 
cực − các phân tử. Nó được đặ trưng bằng tổng các mô men 
điện lưỡng cực của các phân tử 

i
iP  thuộc về thể tích , tức mô v
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men lưỡng cực hay mô men phân cực = ie v
PP

1
 (C/m2). 

i

ng cho đại dương có quan hệ Trong điện trường yếu đặc trư

EP χ=e .                                        (6.1) 

Trong nước biển còn diễn ra chuyển động của các ion à sẽ 
tạo ra hiệu điện thế. Tất cả cái đó được kết hợp với mô men 
lưỡng cực kinh điển và ảnh hưởng tới giá trị của tham số −

 v

χ  độ 

cảm đi a nước biển. Nó phụ thuộc vào  thiênện củ tần số biến  
của
tÇ

Cường độ tổng cộng của điện tr
C/m2) được thể hiện bằng biểu thức 

E , nhiệt độ và một số đặc trưng khác. Nếu E  biến thiên với 
n số 810<f Hz ở nhiệt độ gần 20oC tham số 10101,7 −⋅≈χ  F/m. 

ường, gọi là cảm ứng điện 
D (

EP 0D ε+= e .                                   (6.2) 

Nhân tử 12
0 1085,8 −⋅=ε  F/m, gọi là hằng số điện môi, được 

đưa ra trong hệ SI bởi à ứ nguyên khác nhau. 

Công thức (6.2) có thể viết lại dưới dạng 

vì D  v E  có th

( ) EEED εε
ε

εεχ 0
0

00 1 =






=+=   .                     (6.3) 

Tỷ

χ +

 số không thứ nguyên 0/εχ  cũng thường được gọi là độ 
cảm điện và ký hiệu là eχ . Tham số 1+= eχε  gọi là độ điện 

thẩm. 

Độ điện thẩm của nước phụ thuộc vào tần số biến thiên của 
cường độ điện trường và nhiệt độ (bảng 6.1). Nếu điện trường 
bên ngoài tác động lên nước có cường độ không đổi, thì người ta 
thường gọi đại lượng ε  là iện thẩm tĩnh và ký hiệu là ® sε . 

ε  củBảng 6.1. Điện thẩm a nước theo A. Hippel [5]  ngọt 

f  mHz 
T oC 

1 300 3103 ⋅  410  
4105, ⋅2  

1,5 87,0 86,5 80,5 38,0 15,0 
5,0 85,5 85,2 80,2 41,0 17,5 
25,0 78,2 77,5 76,7 55,0 34,0 
45,0 71,5 71,0 70,7 59,0 46,0 

 

Bởi vì tốc độ định hướng lại của các phân tử nước dưới t  
động của E  biến thiên là hữu hạn, nên tần số biến thiên E  
càng lớn thì eP  càng nhỏ, vì khi đó càng nhiều phân tử không 

kịp định hướng lại. Ng ài ra còn có độ xê dịch về pha nào đó của 
vectơ eP  so với vectơ E . Vì vậy trong công thức (6.1) hệ số 

ác

o
χ  

giảm khi tần số f  tăng. Và ε  cũng giảm một cách tương ứn

Sự dịch pha được mô tả bằng cách ®

g. 

ưa ra số hạng ảo, tức 

εεε ′′+′= i .                                       (6.4) 

Các thành phần thực và ảo của độ điện thẩm thay đổi theo 
sự biến thiên tần số dao động của E . Trong chất điện môi lý 
tưởng các thành phần đó được thể hiện bằng các hệ thức tán sắc 
của Đebai 

2)2(1 τπ
εεεε
f

c

+
−+=′ ∞

∞ ,      2)2(1
)(2

ft
ft c

π
εεπε

+
−=′′ ∞ , 

ở đây −∞ε  độ điện thẩm tần cao, − thời gian phục hồi 

điện

ước s
 kịp à trong trường hợp đó 

do ®

1110−≈τ  s 

 của nước. 

Với tần số biến thiên rất cao của E các phân tử n ẽ 
không nhận vị trí có trật tự v 0=eP , 

ó 0,1 =′′=′ εε    (hình 6.1). 
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Thành phần ảo của độ điện thẩm đặc trưng cho sự hấp thụ 
năng lượng của điện trường ở trong nước, và để ước lượng vai 

đtrò tương ối của nó người ta đưa ra góc thất thoát điện 
εεδ ′′′= /tg . 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Hình 6.1. Phụ thuộc cε  vào tần 

số dao động của E và nhiệt độ [4] 

p

 

Từ bảng 6.1 thấy rằng độ điện thẩm phụ thuộc vào nhiệt độ 
nước. Khi nhiệt độ tăng thì độ nhớt của nước giảm và chuyển 
động nhiệt của các phân tử tăng cường. Nhân tố thứ nhất tạo ra 
những điều kiện thuận lợi để định hướng lưỡng cực các hân tử 
dưới tác động của điện trường bên ngoài dẫn tới tăng χ  và do 

đó cả ε . Nhân tố thứ hai cản trở sự định hướng có trật tự của 
các lưỡng cực à làm giảm v χ  và ε . Trong điều kiện các tần số 

dao động của E  tương đối nhỏ thì vai trò chuyển động nhiệt của 
các phân tử là thống t , còn khi tần số lớn − độ nhớt thống trị. 
Vì vậy với cá  giá tr

rị
c ị thì f  nhỏ khi nhiệt độ tăng ε  giảm, còn 

khi  f  lớn − ε  tăng. 

Trong dung dịch muối có nồng độ thấp như nước biển thì độ 
cảm điện có phần giảm khi độ muối tăng, bởi vì các ion muối tụ 
tập các phân tử lưỡng cực xung quanh mình, cản trở sự định 
hướng có trật tự của các lưỡng cực. Điều đó làm giảm ε ′ . Đồng 

thời tăng cường sự hấp thụ năng lượng a điện từ t ường và 
tăng sự dịch chuyển về pha của vectơ eP  làm tăng 

củ r−
ε ′′  (hình 

6.2). Thay vì độ điện thẩm có thể sử dụng chỉ số khúc xạ n  và 
chỉ số hấp thụ κ  của năng lượng các són n trong ng điệ ước 

)"'( εε iikn +=+ .                                (6.5) 

Độ dẫn điện riêng của nước biển γ  (S/m) là đại lượng 

nghịch đảo với điện trở riêng và đặc trưng ch
J  

o tỷ số giữa
độ của điện trư à mật độ dòng điện

 cường 
êng v  

EJ γ= .                                         (6.6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình 6.2. Phụ thuộc ε ′  và ε ′′  
của nước biển vào độ muối [5]  

Đại lượng γ  chủ yếu phụ thuộc vào nồng độ và độ linh 

động của các ion trong nước: −+ OH  H ,  và những ion tự do củ  

các muối hòa tan. Nồng độ các ion
đó 

a

 tăng khi độ muối tăng và do 
γ  tăng khi độ muối tăng (hình 6.3). 

Độ h độ ủa các ion khác nhau. Ví dụ độ linh động của 
các ion à  khác nhau hai lần. Vì vậy 

lin cng 
OH+H  v − γ  phụ thuộc vào 
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tỷ lệ giữa ion các muối khác nhau và ở các biển với thành phần 
muối khác so với đại dương thì độ dẫn điện trong cùng những 
điều kiện khác sẽ là khác nhau (bảng 6.2). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình 6.3. Phụ thuộc độ dẫn điện 
nước biển vào độ muối và nhiệt độ 

Bảng 6.2. Phần đóng góp a các hính ộ dẫn điện nước biển [5] 
( o) 

 
củ  ion c vào ®

23=T oC,  35=S %

Ion −Cl  +Na  
++M  g

−−
S  4O +K  

Tỷ phần, % 64 29 2,7 2,3 1,1  

 
 Độ linh động của các ion, và do đó độ dẫn điện tăng khi 

nhiệt độ tăng, điều này thấy rõ ở hình 6.3. Khi đó đồng thời tốc 
độ thực của các ion tăng, độ nhớt của nước giảm và mức độ phân 
ly cá

, nồng độ các 

on tăng chút ít và kích thước ion giảm (hình 6.4). 

ước 
biển vào áp suất 

 

c muối tăng. 

Độ dẫn điện của nước tăng lên một chút khi tăng áp suất. 
Người ta cho rằng khi đó độ nhớt của nước giảm

i
 
 
 
 
 
 
Hình 6.4. Phụ thuộc 
của độ dẫn điện n

 

Nồng độ ion lớn trong nước biển làm cho nó có độ dẫn điện 
riêng ằng 3cao, b −7 S/m ở đại dương. ở nước tinh khiết γ  chỉ 

bằng 4102 −⋅  S/m. 

Sự phụ thuộc của độ dẫn điện riêng của nước biển vào độ 
muối được sử dụng trong thực hành hải dương học để xác định 
độ muối, bởi vì γ  dễ đo trong các điều kiện tự nhiên nhờ các 

dụng cụ chuyên dụng − các máy đo độ muối. Khi xác định độ 
muối theo độ dẫn điện đồng thời phải biết nhiệt độ và áp suất 
tại điểm đo γ . Công thức tính độ muối theo độ dẫn điện rất 

phức tạp và có dạng: 

( )

+ == 1

0
1 )15016,01 i

Ti
i

Ti

ở đây a  và −b  các hệ số bằng số, −TR  các tham số phụ thuộc 

một cách phức



 +

−
−++= 

5
2/

5
2/

0 (2
15)(% ii Rbb
T

TRaaS o ,  (6.6) 

 tạp vào độ dẫn điện tương đối và nhiệt độ của 
nước biển [8]. 

Vì sự phức tạp trong khi tính độ muối của nước biển theo 
độ dẫn điện dựa trên công thức (6.6) người ta đã xây dựng các 
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toán đồ hay các đồ thị hiệu chỉnh để dùng trong nghiệp vụ khi 
xác 

ng điều 

kiện tự nhiên tỷ lệ với cường độ của từ trường bên ngoài 

định độ muối. 

Tương tự như điện trường, từ trường được đặc trưng bằng 
cường độ H  (A/m). Đôi khi người ta còn dùng đơn vị cường độ từ 
trường là ơstet, 1 ơstet bằng 1000/(4 π ) A/m. Nếu không có điện 
từ trường thì nước không có mô men từ vĩ mô. Dưới ảnh hưởng 
của từ trường bên ngoài mà các phân tử nước và ion muối có 
được các mô men cảm ứng từ và nước bị nhiễm từ đặc trưng bởi 
mô men từ trung bình trong một thể tích nguyên tố − vectơ từ 
hóa mP  (A/m). Nó phụ thuộc vào thành phần nước và tro

HP mm χ= .   6.7) 

Hệ số tỷ lệ không thứ nguyên 

                                    (

mχ  được gọi là độ cảm từ. 

hóa yếu, vì vậy hệ số 

Từ trường cảm ứng trong các chất từ hóa che chắn từ 
trường bên ngoài, làm suy yếu từ trường bên ngoài. Nước bị từ 

mχ  
6−

nh độ ị âm (tại 

20=T oC 1097,12 ⋅−=mχ , tại 0=T oC mχ
ỏ về lớn và có giá tr

 

thué

ng g đại dương được đặc trưng bằng 
vectơ cảm ứng từ , T) 

61093,12 −⋅−= ). Nã phô

c yếu vào nhiệt độ, độ muối và áp suất. 

Từ trường tổ  cộng tron
B  (tesla

( )PHB += m0μ .                                 (6.8) 

 đại lượng 

công thức (6.8). Công thức (6.8) 
thường được viết lại dưới dạng 

Do thứ nguyên khác nhau của các B và H trong 
hệ SI mà người ta đưa ra hằng số từ 0 104  hòa 

hợp các vế phải và vế trái của 

7−⋅= πμ  H/m để

HB μμ0= ,                                      (6.9) 

ở đây −+= )1( mχà  từ thẩm. 

Các tính chất điện từ của băng biển phụ thuộc vào cấu trúc 
của băng, thể tích pha lỏng trong băng, độ muối và nhiệt độ. 
Giống như ở nước, điện thẩm của băng phụ thuộc mạnh vào tần 
ố dao động của điện từ trường bên ngoài (hình 6.5). 

6.5

s
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình . Phụ thuộc của điện 
thẩm ε ′  và góc thất thoát điện 
δtg

g: đơn n
tại T

 vào tần số dao động f  

của vectơ E  đối với các loại 
băn t (1) vhÊ

oC [1] 
μ xốp (2)

 

 
10−=  

 

 số thấp, thành phần thực Tại các tần ε ′  lớn, còn thành 
phần ảo ε ′′  nhỏ, tức mô men lưỡng cực của tinh thể băng kịp 
cấu trúc lại ưới tác động của cường độ điện trường biến thiên. 
Các giá trị 

d
ε ′  và ε ′′  phụ thuộc vào kiế  trúc và cấu trúc của 

băng: băng càng đơn nhất thì các giá trị 
n
ε ′  và ε ′′  càng lớn. Điện 

thẩm của băng khi chịu tác động của điện trường tần thấp có 
phần cao hơn so với của nước (hình 6.1). Điều này có nghĩa rằng 
băng bị phân cực mạnh hơn so ước. Khi giảm nhiệt độ với n− ε ′  
của băng tăng lên đến 130 ở 60−=T oC. Theo một số dữ liệu 

c nghiệm tham số này có thể tăng thậm chí đến 104 [1]. 

Phần thực của điện thẩm của băng bắt đầu giảm đi kể từ 

thù

283                     284 



các tần số của điện trường thấp hơn so với nước. Vì vậy có thể 
tách ra một dải tần số mà trong đó các điện thẩm của nước biển 
và của băng khác nhau mạnh. Trong dải tần này tồn tại mối 
phụ thuộc ε  vào hàm lượng pha lỏng trong băng biển, điều này 
được sử dụng khi xác định hàm lượng nước muối trong băng. 

Ón do
Độ dẫn điện riêng của băng ngọt nhỏ ( 810−≈γ S/m), tức nó 

thực tế không dẫn điện. Trong băng bi mà  có nước muối γ  

tăng tỷ lệ với thể tích pha lỏng đến 13 1010 −− −  S/m. Mối phụ 
thuộc này cũng cho phép xác định thể tích pha lỏng trong băng 
theo

i được một cách 
chắc

 và chỉ 
được tính đến khi giải quyết những bài toán chuyên biệt. 

6.2.  Các phương trình mô tả trường điện từ đại dương 

ũng được sử dụng 
khi ện

ờ

 dữ liệu đo độ dẫn điện. 

Băng biển có khả năng phát sinh điện từ trường. Ví dụ, 
trong băng khi biến dạng đàn hồi có thể diễn ra sự kích tạo điện 
từ trường do hệ quả của hiện tượng tham số. Một tụ điện tích 
điện có thể là vật tương tự đơn giản nhất của một tấm băng 
phân cực. Những biến dạng đàn hồi của tấm băng có tác dụng 
tương tự như những biến đổi khoảng cách giữa hai bản cực của 
tụ điện tương đương. Điều đó dẫn tới sự hình thành nên thành 
phần biến thiên của điện trường với cùng những đặc trưng như 
ở quá trình biến dạng. Cường độ của hiệu ứng tăng lên cùng với 
tăng tốc độ và độ lớn biến dạng. Ví dụ điển hình có thể là sự 
hình thành những khe nứt trong mảng băng với hiện tuợng 
phân cực hóa “đông lạnh”. Trong trường hợp này biến thiên của 
mô men lưỡng cực có đặc điểm xung. Trong những tình huống 
như vậy trường điện từ phát sinh sẽ có thể gh

 chắn bằng các phương tiện đo hiện đại [2]. 

Sự phân cực của băng cũng diễn ra trong khi kết tinh nước 
tại ranh giới băng − nước, trong khi có ma sát của tuyết trượt 
trên bề mặt băng, trong khi chuyển động của nước muối theo 

các mạch thẩm thấu của băng. Tuy nhiên, phần đóng góp của 
các quá trình đó vào sự phân cực chung của băng là nhỏ

Những đặc điểm cơ bản và mối liên hệ qua lại của các 
trường điện và từ trong môi trường liên tục dẫn điện được mô tả 
bằng các phương trình của Maxwell. Chúng c

mô tả các trường đi  từ trong đại dương. 

Mật độ dòng điện J  trong môi trư ng chuyển động với tốc 
độ V  ở trong từ trường c  độ cảm ứng ược mô tả bằng định 
luật Ôm 

ã B  ®

)( BVEJ ×+= γ ,                              (6.10) 

ở đây −ÌBV  hiệu chỉnh Laurence. 

Số hạng thứ nhất của công thức biểu diễn dòng điện trong 
môi trường bất động, số hạng thứ hai là hiệu chỉnh xuất hiện 
khi 

hiện một từ trường cảm ứng từ nó, đặc trưng bằng phương trình 

nước biển chuyển động trong từ trường. 

Khi có mặt dòng điện J  trong môi trường dẫn điện sẽ xuất 

t∂
∂+= D

JHrot .                               (6.11) 

ủa định luật Ampe về sự 
kích phát ra từ trường bởi dòng điện. 

hát biểu toán học 

Số hạng thứ hai ở vế phải phương trình này mô tả phần 
đóng góp của cảm ứng điện (dòng dịch chuyển). Về bản chất 
phương trình này là khái quát hóa c

Phương trình quan trọng tiếp theo là p
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của định luật Faraday về sự cảm ứng điện từ 

t∂

Khi mô tả trường điện từ trong đại dương người ta sử dụng 
luận điểm rằng từ trường được hình thành trong đó là không 
phân kỳ, tứ

∂−= B
Erot .                                 (6.12) 

c trong đó không có các nguồn và các dòng tiêu mất 
cảm ứng từ 

cảm ứng điện 
được gây nên bởi những điện tích tro

0=Bdiv .                                    (6.13) 

Trong nhiều trường hợp người ta sử dụng phương trình 
khái quát hóa của định luật Culong rằng phân kỳ 

ng nước biển 

ediv ρ=D ,                                   (6.14) 

ở đây −eρ  mật độ khối của các điện tích. 

Khi không có các điện tích trong nước biển, tức ở bên ngoài 
phạm vi các bãi tảo và phù du sinh vật có khả năng phát ra 
điện, thì các phương trình Maxwell quy về một phương trình 
đặc trưng cho trường cường độ từ hay trường cường độ điện. Từ 
(6.10) và (6.11) suy ra 

( )
t∂0

Nhờ phương trình (6.12) có thể loại bỏ E  ra khỏi phương 
trình vừa n

∂+×+= E
BVEH εεγ  rot .                     (6.15) 

hận được. Muốn vậy phải thực hiện toán tử xoáy đối 
với (6.15): 


 ∂t0

Giả sử 



 ∂+×+= E

BVEH εεγλ rot][ rot)rotrot(rot )(() .      (6.16) 

γ  v g không đổi. Khi đó nếu sử dụng 

(6.12) ta có 

2t∂
Bởi vì với nước biển có thể chấp nhận =

2

0)(
t∂

∂−×+∂−= B
BV

B
H εεγγ rot )rot(rot .           (6.17) 

1μ , nªn HB 0μ=  

và phương trình (6.17) có thể viết lại dưới dạng 

2

2

0)()(
tt∂μ0 ∂
∂−×+∂−= B

BV
B

B εεγγ rot rotrot
1

.         (6.18) 

Nhưng do công thức (6.13) ta có 

Do đó 

BBBB 22)()( −∇=∇−= divgradrotrot . 

BBV
BB 2

0
2 ∂∂ γμγ tt

Phương trình này đặc trưng cho trường cảm ứng từ trong 
đại dương. Nếu nó được xem xét cùng với từ trường khí quyển 
hay trong đại dương phân lớp, thì tại các ranh 

2
0 1)( ∇−×=∂+∂εε

rot .              (6.19) 

giới các lớp thành 
phần pháp tuyến của không có 

giới các lớp sẽ 
khác: các thành phần tiếp tuyến bằ

(6.13) và sau này sẽ được dẫn ở mục mà nó được sử dụng 
trực

nB  gián đoạn, tức 

21 nn BB = .                                      (6.20) 

Đối với cường độ từ trường điều kiện tại ranh 
ng nhau 

21 tt HH = .                                     (6.21) 

Phương trình chung đặc trưng cho E  tỏ ra phức tạp hơn 
một ít. Nó có thể nhận được từ các phương trình xuất phát 
(6.10)−

 tiếp. 
μ ε  gần đún
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Từ phươn ình (6.19) thấy rằng trường cảm ứng từ phụ 
thuộc vào chuyển động của nước (ngoài những nguyên nhân 
khác). Bởi vì −B  đó là lực, nên về phần mình n

g tr

ó phải ảnh 
hưởng tới chuyển động của nước và nó có mặt trong phương 
trình chuyển động chính xác bằng số hạng bổ sung  

ρ
κ

ρ
ω VGV +∇+∇−=×+ 2)(2 P

dt
,             (6.2

BJV ×1d
2) 

 vậy các trường điện từ và trường 
động lực có liên hệ qua lại với nhau được phản ánh bởi các 
phương trình (6.19) và (6.22). 

6.3. 

 ường tổng cộn  
dừng, thường gọi là từ trường chính, được đặc trưng bằng vectơ 
cường độ à từ trường biến thiên iế

trong phương trình này giữ nguyên các ký hiệu của chương 2. 

Thành phần cuối ở vế phải của phương trình không lớn, 
nhưng về nguyên tắc với các tốc độ chuyển động nhỏ thì nó có 
thể có vai trò nhất định. Như

 Từ trường của Trái Đất 

Điện từ trường đại dương là tổ hợp các trường nguồn gốc 
khác nhau. Trong số đó phần đóng góp lớn nhất thuộc về các 
trường có nguồn gốc do sự hiện diện của từ trường Trái Đất sinh 
ra. Nó gây nên bởi các quá trình điện từ diễn ra ở trong nhân 
Trái Đất, trong macma cũng như trong vỏ Trái Đất. Ngoài ra, 
từ trường được hình thành dưới tác động bức xạ hạt của Mặt 
Trời dẫn tới sự vận chuyển các điện tử trong quyển ion. ở đó 
hình thành điện trường và cùng với nó là từ trường. Trong địa 
vật lý quy ước phân chia từ trư g thành trường tựa

F , v iH  b n đổi theo thời gian: 

 







+

Δ
+= i

i
i t

t φπ  
 

2sinHFH  .                       (6.23) 

Cường độ của từ trường chính luôn nhiều lần lớn hơn cường 
độ c

μ 

. Nó biến đổi trong phạm vi 
35o 

 giá trị âm. 

gọi là 

ủa từ trường biến thiên. Từ trường chính không đồng nhất 
trong không gian. 

Phân bố đặc trưng của mô đun F  thể hiện trên hình 6.6. 
Nó biến đổi tương đối chậm và không đồng nhất theo thời gian. 
Tại niên đại hiện nay ở bắc bán cầu vectơ F  hướng vào phía 
trong Trái Đất. Góc giữa nó và bề mặt Trái Đất thay đổi từ 0 
đến 90o và được gọi l độ nghiêng từ. Trong 400−500 năm gần 
đây độ nghiêng từ đã biến đổi trong phạm vi 8o. Góc giữa hình 
chiếu phương ngang nF , được đặc trưng bằng kinh tuyến từ, và 

kinh tuyến địa lý gọi là độ lệch từ
và có thể mang giá trị dương khi kinh tuyến từ lệch với kinh 

tuyến địa lý về phía đông cũng như

Tại niên đại hiện nay một cực của từ trường chính, quy ước 
cực “bắc”, nằm ở điểm có tọa độ 74≈ϕ o vĩ bắc và 100≈λ o 

kinh tây. Cực khác, cực “nam” nằm ở vùng 68≈ϕ o vĩ nam và 

143≈λ o kinh đông. Các đường sức từ trường nối giữa hai cực 
không đều đặn, mà uốn lượn, vì vậy độ lệch từ có thể biến đổi. 

Mô đun cường độ từ về trung bình tăng từ các vĩ độ thấp tới 
các vĩ độ cao. Nhưng trong đó có những vùng với các giá trị mô 
đun cao hơn hoặc thấp hơn. Người ta gọi chúng là những dị 
thường từ, trong đó có những dị thường thế giới lớn và dị thường 
khu vực. Diện tích các vùng dị thường thế giới bằng hàng triệu 
km2, còn các dị thường khu vực thì nhỏ hơn nhiều. Trên hình 
6.6 thể hiện khá rõ các vùng dị thường thế giới dương: vùng 
Đông Siberi, Bắc Mỹ, Nam Cực, và hai vùng dị thường âm. 
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Người ta cho rằng những dị thường từ lớn như vậy là do các quá 
trình điện từ đang diễn ra trong macma và nhân Trái Đất gây 
nên. Chúng biến đổi chậm với thời gian, vì vậy các đặc trưng 
trung bình năm của từ trường cũng biến đổi chậm, tức tồn tại 
biến trình thế kỉ của từ trường chính. 

 

 

Hình 6.6. Phân bố mô đun cường độ từ (đo bằng ơstet) 
của từ trường chính của Trái Đất  [7] 

 

Vị trí và độ lớn của các dị thường từ thay đổi, chúng đang 
trôi. Các dị thường từ khu vực gây nên bởi cấu tạo của lớp mặt 
Trái Đất. Các núi dưới n−

íc
ước đặc trưng bằng từ trường thiên cao, 

còn −

iên độ cường độ từ của các biến 
động

. Chúng có thể kéo dài 
từ m

nét không 
chỉ trong khí quyển, mà cả trong đại dương. Trên những biến 
động đó luôn kèm theo từ trường thứ sinh được cảm ứng bởi 

6.4. 

phân biệt với từ trường chính. 
Từ tcác trũng n−  sâu do có lớp trầm tích dày  thiên thấp. Giá 

trị của dị thường cường độ từ trường ở những khu vực đó thường 
không vượt quá 1−2 A/m. 

Ngoài biến trình thế kỉ đã nêu còn có những biến thiên của 

từ trường Trái Đất với thời hạn ngắn hơn. Chúng gây nên bởi 
các quá trình điện từ diễn ra trong quyển ion của Trái Đất dưới 
tác động bức xạ hạt của Mặt Trời. Người ta chia ra các dạng 
biến động chu kỳ dài với thời gian kéo dài từ 11 đến 27 ngày do 
hoạt tính Mặt Trời biến thiên. B

 đó có bậc 10 mA/m. Các biến động ngày nguồn gốc Mặt 
Trời cũng bằng khoảng như vậy. Các biến động ngày nguồn gốc 
Mặt Trăng thì nhỏ hơn một bậc. 

Có những biến động từ không thường xuyên diễn ra trên 
một bộ phận lớn hay trên toàn Trái Đất

ét số giây đến 2−3 ngày và có cường độ dị thường cường độ 
của từ trường từ một số đơn vị đến nghìn mA/m. Những biến 
động từ mạnh được gọi là các đợt bão từ. 

Những biến động từ trường Trái Đất biểu lộ rõ 

nước chuyển động: các dòng hải lưu, sóng thủy triều. 

 Trường điện từ đại dương bản chất động lực học do sóng 
bề mặt gây nên 

Sự hiện diện của từ trường chính và nước biển là vật dẫn 
chuyển động trong đó đã dẫn tới hình thành nên một điện 
trường và về phần mình điện trường này tạo ra từ trường thứ 
sinh; nó được gọi như vậy là để 

rường thứ sinh này được mô tả bằng phương trình (6.19), 
trong đó có thể thực hiện một số phép giản ước áp dụng cho các 
trường có bản chất động lực học. 
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Vì các biến động của từ trường chính nhỏ so với mô đun 
cường độ của nó, nên khi xem xét sự phát sinh điện từ trường 
bởi nước chuyển động người t
đổi với thời gian. Ngoà

a thường cho rằng hông biến 
i ra nó lớn hơn nhiều so với từ trường thứ 

sinh có cường độ ương trình (6.19

một cách giản lược dưới dạng 

F  k

iH . Vì vậy ph ) có thể biểu diễn 

0

2

2

2
0 )(

μγγ
εε

 
rot

H
FV

HH ∇+×=
∂
∂+

∂
∂

tt
.                 (6.24) 

Từ các phương trình (6.10)−(6.13) bằng cách loại B  và H  
một cách tương tự sẽ nhận được một phương trình đặc trưng cho 
vectơ cường độ điện trường, nhưng nó phức tạp hơn so với (6.24) 
và dưới dạng đầy đủ thường không được sử dụng trong hải 
dương học: 

0)( 002

2

00 =













 ×
∂
∂+

∂
∂++

∂
∂

F
VE

E
E

ttt
μγμεεμ  rotrot .    (6.25) 

Điều kiện biên cho phương trình nà
kiện

Muốn vậy phải hai lần thực hiện toán tử xoáy đối với 
phương trình (6.10) và trong phương trình nà
tr−ê

y tương tự như điều 
 đã nhận được khi mô tả cảm ứng từ và cường độ từ, tức 

, EEDD ==       .                       (6.26) 2121 ttnn

Biểu thức đặc trưng cho mật độ dòng điện ở trong nước 
chuyển động sẽ nhận được bằng cách loại bỏ vectơ E  ra khỏi 
định luật Ôm (6.10). 

y chỉ tính đến từ 
ng chính mà thôi: 

()()( FVEJ ×+= rotrot rotrot rotrot [ ])0μγγ .          (6.27) 

Khi chuyển động nước 

ản 

thì −

biến đổi với thời gian, do đó mà từ 

trường cũng biến đổi, ví dụ theo quy luật đơn gi

tie  ω
0HH =                                    (6.28) 

phương trình (6.12) được viết lại d ới dạng 

HE 0-rot ωμi= .                               (6.29) 

Thế biểu thức này vào (6.27) khi γ  không đổi sẽ cho 

)]([)( 0 FVHJ 0 ×+−= rotrot rotrotrot μγωγμi . 

Loại bỏ H  nhờ định luật (6.11) không tính đến các dòng 
điện dịch chuyển sẽ cho phép nhận được một biểu thức đặc 
trưng cho mật độ dòng điện phụ thuộc vào tốc 
c−ê

 hợp này đã xem rằng ày suy 

Từ các biểu thức đã dẫn thấy rằng nếu điện từ trường được 
hình th

độ dòng chảy và 
ng độ của từ trường chính: 

[ ]{ }F)Vrotrot ×−=∇ (0
2 JJ ωμγ i .                 (6.30) 

Trong trường 0=Jdiv . Điều n
ra từ các phương trình (6.11) và (6.13) không tính đến các dòng 
điện dịch chuyển. 

ành bằng nước chuyển động trong từ trường Trái Đất thì 
khi const=ì )( FV điện từ trường sẽ không xuất hiện. 

Trong sóng biển có sự chuyển động của chất lỏng dẫn điện 
trong từ trường Trái Đất và vì vậy bên trong nước biển sẽ xuất 
hiện điện từ trường. Thành phần từ của nó được mô tả bằng 
phương trình (6.24), phương trình này có thể được thay đổi một 
chút. Nếu sóng biển có tần số ω  thì dao động của từ trường do 
nó cảm ứng cũng phải diễn ra với tần số đó. Vì vậy biến thiên 
của vectơ cường độ từ được biểu diễn bằng cô

 này vào phương tr
ng thức (6.28). Thế 

công thức ình (6.24) ta được 

293                     294 



0)(0
22 =×+−∇ FVHH rot μγk ,                    (6.31) 

trong đó −−= )( 00
2 ωεεγωμ ik  số sóng của phương trình đã nhận 

được. 

Thông thường người ta chấp nhận rằng các thành phần của 
vectơ cường độ không biến đổi trong phạm vi một vùng đại 
dương giới hạn với trường sóng ổn định. Về nguyên tắc điều hạn 
chế này là không bắt buộc. Nếu bỏ điều kiện đó thì chỉ làm cho 
kết quả chính xác thêm chút ít do các građien không gian tương 
đối nhỏ của F  và dẫn tới một hệ thức phụ thuộc khá cồng kềnh 
giữa từ trường thứ sinh và các tham số xuất phát. 

Cũng nhằm mục đích giản lược nghiệm số người ta giả sử 
rằng sóng là hai chiều và chuyển động trong biển sâu dọc trục 
x . Trong trường hợp này thành phần tốc độ dọc trục y  0=v , 

còn những thành phần tốc độ khác dọc theo trục 
đổi. Với những điều kiện đó những hình chiếu của phương trình 
(6.31) lên các trục tọa độ được biểu diễ

này là không 

n bằng các biểu thức 

00
22 =








∂
∂−

∂
∂+−∇

z
wF

z
uFHkH xzxx μγ  ,            (6.32) 

022 =−∇ HkH ,                   yy              (6.33) 

00
22 =








∂
∂−

∂
∂+−∇

x
uF

x
wFHkH zxzz μγ  .             (6.34) 

yF  không có mặt trong các phương trình đã nhận được. 

Điề ành 
phần c ường độ của từ trường thứ sinh theo trục ông, 

bởi vì không có những nhân tố nà

 hàm dòng 

u này có nghĩa rằng nó không cảm ứng ra từ trường. Th
− y  bằng kh

o có thể cảm ứng ra nó. 

ở sóng hai chiều tốc độ có thể biểu diễn qua ψ  

x
w

z
u

∂
∂=

∂
∇−= ψψ

      , .                        (6.35) 

Trên ước sâu n− ψ  được biểu diễn bằng hàm 

)nzimxg −ζψ exp(= ,                         (6.36) 
ω

trong đó −ζ  biên độ sóng  −; g  gia tốc rơi tự do. Trong sóng 

không ma sát các số sóng n  và m ng nhau. 

T

 b»

hay thế tốc độ qua hàm dòng ψ , đồng thời tính đến sự bất 
biến của H  dọc theo trục y  sẽ làm giản lược các phương trình 

(6.32)−(6.34). Ví dụ, biến thiên ược biểu di

thức 
z  đH Ôn bằng biểu 

)exp(2
22 zx z∂∂

22

nzimxAHkHH zz −=−∂+∂
,            (6.37) 

ở đây )(0 niFmFmgA zx +≡
ω
ζμγ   

. 

Dựa trên dạng của vế phải ở biểu thức này ta suy ra rằng 

zH  dọc trục x  là một hàm tuần hoàn, vì vậy có thể không đặt 

ra các điều kiện biên đối với hàm đó. Khi xác định các điều kiện 
biên trên trục thẳng đứ  xuất phát từ
của ch 
đại d

ng phải  điều kiện liên tục 
thành phần cảm ứng pháp tuyến tại ranh giới phân cá
ương (môi trường 1) và khí quyển (môi trường 2) 

21 zz BB =    hay   2211 zz HH μμ = .                    (6.38) 

Điều kiện biên thứ hai được tìm từ phương trình phân kỳ 

z
HH zx ∂−=

∂
. 

x ∂∂

Vì tồn tại sự liên tục của các thành phần cường độ từ tiếp 
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tuyến trong hai mô trường tiếp giáp, nên 

z
HH zz ∂=∂ 21 .                                  (6.39) 

z ∂∂

Còn hai điều kiện cần nữa ® ược xác định theo điều k
dần t dË n
trư

  khi             (6.40) 

Do tính chất tuần hoàn của hà

− iện tắt 
của từ trường thứ sinh ở xa bề mặ y sóng trong từ g môi 

ường, tức 

0,0 21 →→ zz HH        ∞→z .     2,1

m zH  dọc theo trục x  ta có 

thể biểu diễn 

                 (6.41) imx
z heH = .                   

znAehl
z
h  −=−∂ 2
2

2

,                               (6.42) 
∂

ở ®©

.40) giữ nguyên hình dạng 
nếu thay thế 

Nghiệm của phương trình (6.42) nếu tín
(6.41) được biểu diễn bằng biểu thức 

y 222 mkl += . 

Các điều kiện biên bên (6.38)−(6

zH  bằng h . 

h đến tương quan 

imx
zn

jzl
jz e

ln
eA

ecH
jj

jj

j

 






−
+=

−
−

22 ,                    (6.43) 
jj

 




ở đây ương ứng với đại dương và ướng xuống phía 
dưới; ương ứng với khí quyển và ướng lên phía trên 

kể từ mặt đại dương, 

1=j  t
2=j  t

1z  h

2  h−z

1221

2
2
1

2
12

12211

22

2
1 )(

)(
μμ

μ
μ

μμ
llln

nlA
ln

AC
−









−
−+

+
= , 

2112

1
2
21

2112

11

1

(
μ

μ
μμ

n
nl

ln
AC 





 −+
+

= . 2
2

2 ) μμ lll −−

Vì độ từ thẩm của nước và không khí khác 1 rất ít, nên các 
hằng số à ược giản lược: 1C  v  2C  ®

21
2
1

2
1

211

22

2
1

1)(
llln

lnA
ln

AC
−









−
−+

+
= , 

12
2
2

2
2

122

11

1
2

1)(
llln

lnA
ln

AC
−









−
−+

+
= . 

Để xác định thành phần phương ngang của từ trường thứ 
sinh có thể sử dụng phương trình (6.32). Nó có cùng hình dạng 
như ở thành phần thẳng đứng zH  và vì vậy nghiệm có thể nhận 

được theo cách tương tự. Đối với sóng hai chiều việc tìm nghiệm 
được giản ước, bởi vì trong ph−  kỳ của cường độ 
từ chỉ có hai thành phần từ, vì vậy đối với mỗi môi trường  

ương trình phân

z
H

x
H zx

∂
∂−=

∂
∂

. 

Do đó 

m
ie

nl
elCd

z
H

imx

jj

jjzl
jj

jz
jx

jj

jj   
  





 −

−=
∂

−= −
22ξ .       (6.44) 

Như vậy, từ trường thứ sinh dưới tác động của sóng được 
tạo thành ở cả trong lớp trên của đại dương lẫn trong lớp sát 
nước của khí quyển có tính chất hàm mũ, nh ng tắt dần khi xa 
khỏi biên phân cách hai môi trường theo cách khác nhau. Trong 
không khí do độ dẫn điện rất nhỏ tham số 2A  rất bé, và trong 

khôn khô nó hoàn toàn bằng không. Tuy nhiên từ các công 

enAH zn ∂ −

−

g khÝ 
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thức (6.43) và (6.44) thấy rằng 2zH  và 2xH  không bằng khô
0=

ng. 
Nếu 2γ , thì tham số 2  không chứa số hạng ảo và từ trường 

trong không khí giảm dần theo độ cao không có sự dịch pha. 

Khi 

l

xác định các th  phần của hể 
xuất phát từ phương trình (6.11), bỏ qua các dòng điện dịch 
chuyển: 

ành mật độ dòng điện có t

0 , =
∂y
HJ z

∂
∂

−
z

H y∂=x

2m
32

22

33

) iecemm
n

mnmn
x

H
z

HJ
imx

lzzx
y 






−−−−=

∂
∂−

∂
∂

= − ,  3( ll +
2

lư
Ae nz−

0=
∂

−
∂

=
yx

J xy
z .                           (6.45

∂H∂H
) 

hần của ường độ điện tr  thể xác định 
từ phương trình (6.10), trong đó phải l tới các giá trị của 
dòng điện (6.45): 

ở đây và về sau các chỉ số j  đã được bỏ đi để viết cho gọn. 

Vậy là trong sóng hai chiều chỉ tồn tại dòng điện theo sóng. 

Các thành p  cư ường có
ưu ý 

)exp(0
0 nzimxFi

y
mgwFEx −=
ωy =
ζμμ , 

)exp(0
0 nzimxF

ω
nguFE yz −−= y −=
ζμμ , 

nzimx− . zx
zx

zx
y

y enFmiF
g

x
H

z
H

uFwF
J

E −−







∂
∂

−
∂
∂

=−−= )(1)( 0
0 ω

ζμ
γ

μ
γ

Biểu thức để xác định thành ph

(6.46) 

ần yE  cũng có thể nhận 

được từ phương trình 

HE 0ωμi−=rot .                               (6.47) 

Khi đó không cần thiết phải xác định trước các thành phần 
dòng điện. Ví dụ 

z
y Hi

x
E

0ωμ−=
∂
∂

.                               (6.48) 

Từ đó 

imx
zn

z l
y e

ln
AeCe

m
iE  

 










−
+−=

−
−

22
0ωμ

.                   (6.49) 

 

 

Hình 6.7. Các đặc trưng biến thiên của cường độ 
điện từ trường ở mặt biển do sóng hai chiều phát sinh 

1 − xH , 2 − ψ , 3 − xE , 4 − zE , 5 − zH  

 

ới tư các ví dụ trê nh 6. n cá ưng của 
điện từ tr hai chiều phát sinh với mn = , 

31 =

V h là n hì 7 dÉ c đặc tr
ường ở mặt biển do sóng 

γ  S/m và 02 =γ . Giả sử 1=ζ  m, 38=λ  m và 5=τ  s. Chấp 
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nhË

ương ứng của các

ng

n 17,0=xF , 1,0=yF , 47,0=zF  ơstet. Với độ sâu tất cả các 

đặc trưng của điện từ trường sẽ giảm theo hàm mũ. 

Các công thức (6.45)−(6.49) áp dụng được cho cả đại dương 
và khí quyển, chỉ cần sử dụng các tham số tư  
môi trường đó. Cũng cần lưu ý rằng các nhiễu động sóng của lớp 
khô í sát mặt nước giảm nhanh theo độ cao và tại  kh λ2,02 =z  
chúng thực tế không còn nữa. Trong trường hợp này khi 02 ≠γ  
và mn ≠2  sẽ thấy 

ường độ điện từ t

một vài khác biệt về ®

rường so với những gì đã

ộ lớn và đặc điểm biến

thiên của c  dẫn trên 
hình 6.7. 

 

 

ứng; b) biến thiên mực nước biển 
(m); c) phổ từ trường; d) phổ sóng 

Trên hình 6.8 biểu diễn băng ghi đồng bộ các quan trắc từ 
trường thứ sinh do só

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

đới ven bờ [6]: a) từ trường cảm 

7 m. Như đã thấy 
từ h

ặc trưng của điện từ trường trong nước và 
tron

ypecbôn. Vì 
vậy mà các biểu thức cuối cùng đối với các đặc trưng của điện từ 
trường cũng phức tạp hơn so với trường hợp đã xét. 

6.5. 

i với bề rộng tới độ sâu 

độ dòng chảy chỉ biến thiên trong phươn
theo quy luật 

 
 

Hình 6.8. Đặc điểm từ trường tại 
độ sâu 7 m do sóng cảm ứng ở 

ng cảm ứng tại độ sâu 
ình vẽ sóng không lớn với chu kỳ khoảng 3 s và từ trường do 

nó cảm ứng khá yếu. 

Khi xem xét điện từ trường do sóng phát sinh ở biển nông 
hay trên vùng thềm phải tính đến một dạng thế vận tốc khác 
cũng như sự lan truyền các từ trường và điện trường ở trong 
bùn đáy. Vì vậy các ®

g lớp không khí sát mặt nước phụ thuộc vào độ sâu biển và 
độ dẫn điện của bùn. 

Điện từ trường được phát sinh không chỉ bởi các sóng mặt, 
mà bởi cả các sóng nội. Các đặc điểm chính về phụ thuộc của nó 
vào các tham số sóng vẫn giữ nguyên. Nhưng do sóng phát triển 
trong một khoảng cách hữu hạn kể từ đáy nên biểu thức đối với 
thế vận tốc không có dạng hàm mũ, mà là hàm h

 Sự phát sinh trường điện từ bởi các dòng biển 

Stommel từ năm 1948 đã khái quát về sự phát sinh điện 
trường bởi dòng chảy dưới dạng đơn giản nhất [8]. Ông xuất 
phát từ giả thiết rằng trong đại dương với độ sâu h  tồn tại dòng 
chảy không đổ b2 , lan sâu từ mặt 1h . Tốc 

g ngang với luồng chảy 

( ) ( )bxVxV 2/cos0 π= ,                           (6.50) 

Cho rằng điện từ trường có thể được đặc 
trình Maxwell 

ở đây −0V  tốc độ tại trục luồng chảy. 

trưng bằng phương 
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( )[ ]FV×0EJH +== μγrot .                     (6.51) 

Nếu xác định div từ hai vế của phương trình
μ 

 này, thì khi 
0)( =Hrotdiv  v γ  không đổi ta có 

( ) ( )FVVFFVE rotrotdivdiv −=×=− 00 μμ .           (6.52) 

Có thể chấp nhận rằng const=F . Khi đó thành phần cuối 
cùng của phương trình (6.52) sẽ bằng không. Ngoài ra trong 
điều kiện 
không xoáy, và do đó, có thể biểu diễn qua thế của nó 

Trong trường hợp này phương trình (6.52) có thể viết lại 
dưới dạng 

F  không đổi, điện trường theo quy luật (6.12) sẽ là 

Φ−= gradE .                                  (6.53) 







−=

∂
∂==Φ∇

b
x

b
V

F
x
VF zz 2

sin
2

0
000

2 ππμμμ VFrot .       (6.54) 

Một ng trình tương tự thu được để mô tả điện trường ở 
trong nước tĩn

ph−¬
h bên dưới dòng chảy. Trong phương trình đó chỉ 

cần cho Do đó, điện trường được đặc trưng bằng hai 

phương trình 

       (6.55) 

ở đây để viết gọn đã sử dụng các ký hiệu 

00 =V . 

( ) 11
2 0,sin zx ≤=Φ∇      βδ h≤ , 

hzh <<=Φ∇ 12 ,                   2 ,0      

bb
VFz 2

,
2

0
0

πβπμδ =−=      . 

Khi xác định các ®

00 == zz ED εε                               (6.56) 

hay 

0,0 2

0 ∂∂ == hzz zz

Tại ranh giới giữa nước tĩnh và nước chuyể động k

1 =Φ∂=Φ∂
      .                   (6.57) 

n hông có 
sự gián đoạn về thế và cảm ứng điện. Do đó, tại 1hz =   

zz ∂∂21

Bài toán vật lý đã phát biểu dưới dạng toán học (6.55) 
−(6.58) dễ dàng giải được. Đặc điểm biến thiên của vế phải của

Φ∇=Φ∂Φ=Φ 21,     .                       (6.58) 

 
phương trình thứ nhất ở (6.55) cho phép tìm nghiệm dưới dạng 

)sin()(),sin()( 2211 xzxz βϕβϕ =Φ=Φ      .               (6.59) 

Thế các hàm này vào các ph− và 
các điều kiện biên, sau đó g

ương trình xuất phát (6.55) 
iải ra đối với 1ϕ  và 2ϕ  cho phép thu 

được các biểu thức của thế  

2
1

1
sin1)(
β
βδβ

β
β xz

h
hh









−−=Φ ch

sh
sh

,                 (6.60) 

xzh
h
h ββ
β
β

β
δ sin)(1

22 −−=Φ ch
sh
sh

.                  (6.61) 

 nhiên 
mà 

h n c μ 

Từ các biểu thức (6.60) và (6.61) suy ra rằng trước độ sâu 

1h  thế tăng, rồi sau đó giảm. Điều này phù hợp với đặc điểm thể 

hiện trên trắc diện thẳng đứng của thế các dòng điện tự
trong đó các dòng chảy đóng góp phần lớn (hình 6.9). 

Các thàn phầ ường độ điện theo các trục z  v x  bằng 
iều kiện biên đã giả thiết rằng lớp khí 

quyển sát mặt nước và đáy không dẫn điện. 

Vì vậy tại các biên 
đạo hàm của à tọa độ đó. Ví dụ, 1Φ  v  2Φ  theo các trục 
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 −−=
∂
Φ∂−= z

h
hhx

x
E x β

β
β

β
βδ

ch
sh

sh )(1cos 11
1 .           (6.62) 

 

 

 
 
 
 
 
 
Hình 6.9. Hiệu điện thế đặc 
trưng của các điện cực ở lớp 
dưới mặt và lớp dưới sâu [2]: 
1) vùng biển Sagasơ; 2) ngoại vi 
Gơntrim; 3) trung tâm Đại Tây 
Dương 

 

Vì bề rộng của các hải lưu lớn lớn hơn nhiều so với độ sâu 
đại dương, tức 1<<hβ , nên 







−=≈

b
x

h
hVF

h
hxE z

x 2
coscos 1001

1
πμ

β
βδ

.              (6.63) 

Từ công thức này thấy rằng thành phần cường độ phương 
ngang của điện trường tỷ lệ với tốc độ dòng chảy. Vì vậy nếu đo 
được điện thế hay hiệu điện thế của điện trường thì có thể xác 
định tốc độ dòng chảy. 

Khi xác định điện trường cảm ứng phải lưu ý tới vị trí của 
điện tích cảm ứng. Mật độ khối của nó được đặc trưng bằng 
công thức (6.14) và nếu điện thẩm không đổi sẽ có dạng 

Ediv εερ 0=e .                                 (6.64) 

Sử dụng tiếp công thức (6.52) với  bất biến sẽ dẫn tới biểu 
thức 

F

VFrot00εμερ −=e .                         (6.65) 

Biểu thức này chứng tỏ rằng điện tích cảm ứng sẽ xuất 
hiện ở nơi nào có xoáy của tốc độ. Trong các dòng chảy lý tưởng 
với tốc độ không đổi mật độ khối điện tích tập trung tại các ranh 
giới của dòng chảy, nơi có gián đoạn tốc độ. 

Trong dòng chảy đã xét, nếu tính đến số hạng thẳng đứng 
của từ trường chính và biểu diễn tốc độ dòng chảy bằng công 
thức (6.50) thì phân bố mật độ khối của điện tích cảm ứng được 
đặc trưng bằng biểu thức 







=

b
xF

b ze 2
sin

2
00 πμπεερ .                         (6.66) 

Thấy rằng mật độ của các điện tích tăng từ trục tới ranh 
giới dòng chảy. 

Biết các thành phần cường độ của điện trường sẽ cho phép 
từ công thức (6.10) xác định được mật độ dòng điện theo các trục 
tọa độ tương ứng, và sau đó là cường độ từ trường thứ sinh theo 
phương trình (6.11). Tuy nhiên, các thành phần của từ trường 
thứ sinh tìm bằng cách như vậy không thật thuận lợi. Thường 
chúng được xác định từ phương trình cơ bản (6.27), phương 
trình này trong trường hợp dòng chảy không đổi theo thời gian 
được giản lược do  không đổi theo thời gian và có dạng H

( ) 10
2 0,0 hz ≤≤=×+∇      rot FVH γμ .              (6.67) 

Bên ngoài phạm vi dòng chảy không có số hạng thứ hai của 
phương trình này và nó trở thành 

1
2 ,0 hz >=∇      H .                            (6.68) 

Phương trình cho lớp khí quyển bên trên dòng chảy cũng có 
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dạng đúng như thế. 

Với tư cách là ví dụ đơn giản nhất có thể xét từ trường thứ 
sinh do dòng chảy trôi cảm ứng; dòng chảy trôi được giả thiết 
không đổi trong mặt phẳng ngang để khỏi phải phát biểu các 
điều kiện biên tại rìa của dòng chảy. Với những giới hạn đó, từ 
trường thứ sinh được mô tả bằng phương trình (6.67). Trong khi 
biến đổi nó tới dạng vô hướng sẽ xem rằng cường độ của từ 
trường chính không đổi, còn thành phần tốc độ dòng chảy thẳng 
đứng nhỏ hơn nhiều so với thành phần ngang và có thể bỏ qua. 
Kết quả thu được các biểu thức 

00
2 =

∂
∂+∇

z
uFH zx γμ , 

00
2 =

∂
∂+∇
z
vFH zy γμ ,                           (6.69) 

02 =∇ zH . 

Hai phương trình đầu trong số các phương trình đã dẫn 
được kết hợp lại cho cường độ phức  và tốc độ phức yxc iHHH +=

ivuc += . Khi đó do không có biến thiên tốc độ trong mặt phẳng 
ngang nên cường độ từ cũng không biến thiên. Vì vậy trong toán 
tử Laplace chỉ còn đạo hàm bậc hai theo phương thẳng đứng: 

002

2

=+
dz
dcF

dz
Hd

z
c γμ .                           (6.70) 

Tại các ranh giới của dòng chảy có điều kiện liên tục của 
cường độ từ tiếp tuyến 

cjc HH =1 .                                   (6.71) 

ở đây các chỉ số 1 và  đặc trưng cho các giá trị của từ 

trường ở trong nước tại các ranh giới dòng chảy và tại các ranh 
giới bên ngoài phạm vi dòng chảy tuần tự trong khí quyển và 
trong đại dương. 

j

Còn hai điều kiện biên nữa thường được thiết lập dựa trên 
sự tắt dần của từ trường cảm ứng ở xa dòng chảy, tức 

0→cjH    khi   .                         (6.72) ∞→jz

Trong cách viết này trục  được chấp nhận là dương trong 
khí quyển và trong đại dương, còn gốc của nó nằm tại mặt của 
đại dương. 

z

Trong trường hợp đơn giản nhất − dòng chảy trải dài và 
đồng nhất dọc theo lưồng chảy, từ trường trên hướng này không 
thay đổi, hai điều kiện biên còn lại có thể nhận được trên cơ sở 
phương trình phân kỳ cường độ từ. Vì các thành phần cường độ 
tiếp tuyến ở hai phía ranh giới bằng nhau, nên các đạo hàm của 
chúng theo trục ngang cũng bằng nhau, do đó 

z
H

z
H cjc

∂
∂

=
∂
∂ 1 .                                  (6.73) 

Cũng có thể sử dụng các điều kiện biên khác, ví dụ các điều 
kiện nhận được trên cơ sở các phương trình (6.10) và (6.11). 

Đối với dòng chảy trải rất rộng theo bề ngang cho phép ta 
bỏ qua những điều kiện biên tại các biên bên thì việc giải các 
phương trình (6.67) và (6.68) với những điều kiện biên đã liệt kê 
không có gì khó khăn. 

Tốc độ dòng chảy trôi ở bắc bán cầu trong trường hợp hệ số 
rối thẳng đứng K  không đổi được biểu diễn dưới dạng phức 
bằng công thức 

)2exp(0 iazcc −= ,                             (6.74) 
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ở đây 
K
fa

2
2 = ,  tham sè Coriolis. −f

Vì tốc độ dòng chảy giảm đều theo độ sâu nên không cần 
thiết phải tính đến phương trình (6.68). 

Việc giải phương trình (6.70) có tính đến (6.74) nên được 
thực hiện với giả thiết rằng khi độ sâu tăng các giá trị  và cH

dz
dHc  giảm dần dần. Khi đó 

( )iza
ia
cF

H z
c 2exp

2
00   

 
−=

γμ
.                      (6.75) 

Từ công thức thấy rõ là từ trường cảm ứng tắt dần theo độ 
sâu theo hàm mũ giống như dòng chảy trôi. Trong khi đó các 
thành phần của nó có biểu hiện quay 

[ ]zauvzavue
a
FH zaz

x sin)(cos)(
2 0000

0 −++= −γμ
,       (6.76) 

[ ]zavuzauve
a
FH zaz

y sin)(cos)(
2 0000

0 +−−= −γμ
.        (6.77) 

Các thành phần của cường độ điện trường sẽ được tìm từ 
phương trình (6.15), trong đó tính đến sự bất biến của tốc độ 
dòng chảy và cường độ từ trường theo các tọa độ ngang: 

z
y

x vF
dz

dH
E 0

1 μ
γ

−−= , 

z
x

y uF
dz

dHE 0
1 μ
γ

+= .                             (6.78) 

Nếu thế các biểu thức građien cường độ từ trường và tốc độ 
dòng chảy vào các công thức này sẽ dẫn tới 0== , còn yx EE

=−= )(0 yxz uFvFE μ  

[ ])sincos()sincos( 00000 zavzauFzauzavFe yx
za +−−= −μ .    (6.79) 

Trong điều kiện đó mật độ các dòng điện cảm ứng được tìm 
từ định luật Ôm (6.10) 

0,, 00 =−== zzyzx JuFJvFJ                 μγμγ ,            (6.80) 

Tại mặt đại dương thỏa mãn điều kiện các thành phần tiếp 
tuyến của cường độ từ trường của đại dương  và của khí 
quyển  bằng nhau. Do đó các đại lượng này được biểu diễn 

bằng công thức (6.75) với . Điều này có nghĩa rằng từ 
trường thứ sinh được cảm ứng bởi dòng chảy có thể biểu hiện 
trong khí quyển. Nó biến đổi với độ cao theo phương trình 
(6.75), trong đó phải sử dụng độ dẫn điện của không khí 

1cH

2cH
0=z

2γ  và 
tốc độ gió . Điều này cho phép theo dữ liệu quan trắc về 

trường điện từ thứ sinh trong khí quyển về nguyên tắc có thể có 
được khái niệm về sự tồn tại các dòng chảy ở đại dương. 

2c

Do những giản ước đã chấp nhận mà những biểu thức thu 
được trên đây về các đặc trưng điện từ trường chỉ là gần đúng, 
xong nói chung chúng cung cấp một khái niệm về sự phụ thuộc 
của các đặc trưng đó vào tốc độ dòng chảy và độ sâu. 

ở điều kiện tự nhiên các dòng chảy có kích thước hữu hạn, 
vì vậy phải biết các đặc trưng của từ trường tại các biên bên. 
Các phương trình ba chiều của từ trường giải khó hơn nhiều so 
với các phương trình một chiều. Bởi vậy hiện nay mới chỉ đạt tới 
giải pháp lý thuyết phức tạp cho bài toán hai chiều, trong đó 
dòng chảy được biểu diễn dưới dạng một tia nước với thiết diện 
hình tròn hoặc một vòng xoáy hình trụ [4]. Khi đó các phương 
trình (6.67) và (6.68) được chuyển sang hệ tọa độ trụ với điều 
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kiện biên tại bề mặt của dòng chảy hình trụ hoặc của xoáy dưới 
dạng các thành phần tiếp tuyến của cường độ trong dòng chảy 
và bên ngoài dòng chảy bằng nhau và các điều kiện kiểu như 
(6.43) và (6.44). 

Hệ tọa độ như vậy tiện lợi ở chỗ nó làm cho các điều kiện 
biên được đơn giản, đặc biệt nếu các điều kiện đó như nhau theo 
toàn bộ ngoại vi của hình trụ. Phương pháp giải về nguyên tắc 
không khác gì với những ví dụ đã xét. Phân tích kết quả tính 
toán điện trường được cảm ứng bởi một xoáy đối xứng quy mô 
synop với 51045,4 −⋅= T và 51025,2 −⋅= T đã cho thấy rằng 

ở gần ranh giới ngoài của xoáy và tại bề mặt thành phần thẳng 
đứng của cường độ bằng 70−110 μV/m và thành phần ngang 
150−170 μV/m [4]. Thậm chí nếu như xoáy bị chìm dưới ngầm 
thì điện trường mặc dù yếu hơn, xong vẫn được nhận thấy ở bề 
mặt đại dương. 

zB ngangB

Sự đối xứng đặc trưng của cường độ E  với cực tiểu tại phần 
tâm của xoáy, biến đổi dấu, tăng E  ở ngoại vi xoáy và sau đó 
giảm dần sẽ giúp ta chẩn đoán được xoáy về nguyên tắc. 

6.6.  Lý thuyết về các dòng địa điện trong đại dương 

Các dòng địa điện được hiểu là các đặc trưng của điện 
trường trong đại dương xuất hiện dưới tác động của từ trường 
Trái Đất biến thiên. Chúng được A. T. Mironov phát hiện lần 
đầu tiên vào năm 1935 ở biển Baren. Ông đã để ý tới hiện tượng 
phản ứng của cá biển đối với dòng điện khác với cá nước ngọt và 
cho rằng trong đại dương tồn tại điện trường và ở mức độ nào đó 
cá đã thích nghi với điện trường. Để kiểm tra ông đã thả các 

điện cực xuống biển và ghi nhận được hiệu điện thế. Nó chỉ 
bằng vài đơn vị hoặc vài phần mười của mV trên khoảng cách 
200 m giữa các điện cực và như về sau đã phát hiện nó biến đổi 
theo từ trường biến thiên của Trái Đất (hình 6.10). 

 

 

Hình 6.10. Dao động của các dòng địa điện trong biển [8] 

 

Những trị số cường độ chưa lấy trung bình của điện trường 
có thể một số lần vượt trội các trị số dẫn trên hình này. Về sau 
các đặc điểm hình thành điện trường trong đại dương dưới tác 
động của từ trường biến thiên đã được nghiên cứu cả ở ngoài 
thực địa cũng như trong phòng thí nghiệm [8]. Lý thuyết về 
hiện tượng này đã được xây dựng [7]. Theo cách trình bày đơn 
giản nhất thì thực chất của lý thuyết đó là người ta giả thiết đại 
dương là di động và từ trường biến thiên có tác động lên nó. Từ 
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trường thứ sinh trong trường hợp đó có thể mô tả bằng phương 
trình (6.31) với 0=V , tức 

022 =−∇ HH k .                               (6.81) 

Một phương trình tương tự thu được để xác định  với điều 
kiện là cường độ điện trường sẽ dao động như từ trường, tuân 
theo quy luật 

E

)exp(0 ti  ωEE = .                             (6.82) 

Biểu thức này phải được thế vào phương trình (6.25) và 
xem rằng đại dương là di động. Khi đó 

022 =−∇ EE k .                               (6.83) 

Về nguyên tắc các phương trình (6.81) và (6.83) mô tả 
những biến thiên của điện từ trường trong phạm vi Đại dương 
Thế giới và toán tử Laplace cần phải được biểu diễn trong các 
tọa độ cầu. Tuy nhiên, nếu ta quan tâm trước hết tới sự biến đổi 
của các đặc trưng cường độ chỉ theo độ sâu (cho rằng biến thiên 
của từ trường chính là giống nhau trên vùng diện tích rộng), thì 
có thể giả thiết các sóng điện từ là những sóng phẳng, không 
biến đổi trong mặt phẳng ngang. Vì vậy trong toán tử Laplace 
chỉ còn lại đạo hàm bậc hai theo phương thẳng đứng. Điều này 
được tính đến khi xem xét điện từ trường xuất hiện dưới tác 
động của những biến thiên từ. Kết quả là phương trình (6.83) có 
dạng đơn giản 

02
2

2

=−
∂
∂

x
x Ek

z
E

.                              (6.84) 

Các phương trình của những thành phần khác của cường 
độ cũng có dạng tương tự. 

Để giải được đơn giản ta giả thiết rằng trong đại dương độ 

sâu  số sóng . Nếu có các nguồn điện trường khác nào đó 

trong đất đáy thì trường đó cũng được mô tả bằng phương trình 
(6.84) với kk =  được xem là không đổi trong trường hợp này. 

h 1kk =

2

Nghiệm của phương trình (6.84) đối với từng môi trường là: 

hzeCeCE zkzk
x ≤≤+= − 0,11

211                            (6.85) 

( ) hzeCE hzk
x ≥= −          ,2

32                           (6.86) 

Xem rằng  tắt dần khi tăng khoảng cách từ đáy vào sâu 

trong lòng Trái Đất. Vì vậy sẽ không có số hạng thứ hai của 
biểu thức (6.86). 

2xE

Các điều kiện để xác định những hằng số của các biểu thức 
(6.85) và (6.86) được tìm xuất phát từ những luận điểm sau đây. 
Đối với bề mặt đại dương ( 0=z ) phải thỏa mãn phương trình 
(6.12), từ đó suy ra 

00
0

1
y

z

x Hi
z

E ωμ−=
∂
∂

=

,                           (6.87) 

ở đây . )0(00 == zHH y

Tại đáy đại dương ( ) phải thỏa mãn sự liên tục của các 
thành phần tiếp tuyến của các trường điện và từ 

hz =

z
E

z
EHHEE xx

yyxx ∂
∂=

∂
∂== 2

2

1
2121

1,,
μ

          .              (6.88) 

Đối với lớp vỏ đại dương độ từ thẩm 2à  có thể khác với 1, vì 

vậy tham số này được giữ. Sau khi xác định các hằng số biểu 
thức (6.85) có được dạng 

[ ] [ ]
))

)()(

12112

12112
0

1

0
1 hkkhkk

zhkkzhkkH
k

iE yx sh(ch(

chsh

μ
μωμ

+
−+−= .        (6.89) 
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Khi biết  cho phép trên cơ sở phương trình (6.12) xác 

định sự biến đổi theo độ sâu của thành phần phương ngang của 
cường độ từ trường: 

)(1 zEx

[ ] [ ]
))

)()(1

12112

12112
0

1

0
1 hkkhkk

zhkkzhkkH
z

E
i

H y
x

y sh(ch(

shch

μ
μ

ωμ +
−+−=

∂
∂−= .   (6.90) 

Thành phần phương ngang của cường độ điện trường trong 
đất đáy được biểu diễn bằng quan hệ 

[ ]
))

)(exp

12112

2
0202 hkkhkk

zhkHiE yx sh(ch(

 

μ
μωμ

+
−−= .               (6.91) 

Bằng cách tương tự ta thu được các biểu thức đối với thành 
phần phương ngang khác của cường độ các trường điện và từ ở 
trong đại dương cũng như trong đất đáy. 

 Từ các công thức (6.89) và (6.90) thấy rằng thành phần 
ngang của các trường điện và từ phụ thuộc vào biên độ của các 
biến thiên cường độ từ trường  gây nên chúng. ảnh hưởng tới 

giá trị của chúng không chỉ có số sóng của nước biển, mà còn có 
độ từ thẩm và số sóng của đất đáy đại dương. 

0H

Sự suy giảm các thành phần ngang của cường độ của cả hai 
trường với độ sâu diễn ra xấp xỉ theo luật hàm mũ và phụ thuộc 
vào tần số của các biến thiên từ trường. Tần số càng lớn, tức 
bước sóng điện từ càng ngắn thì E  và H  suy yếu càng nhanh. 
Có thể dễ theo dõi mối phụ thuộc này nếu đại dương có độ sâu 
lớn. Khi đó các hàm hypecbôn có thể biểu diễn bằng các hàm mũ 
và bỏ qua những số hạng bé. Ngoài ra, khi thực hiện những tính 
toán trực tiếp các thành phần của điện trường và từ trường phải 
lưu ý rằng tần số biến thiên của địa từ trường Trái Đất gây nên 
các dòng địa điện là không lớn. Điều cuối cùng dẫn tới chỗ trong 
các số sóng  và  số hạng chứa độ dẫn điện của nước hay của 

đất lớn hơn nhiều so với số hạng khác. Vì vậy có thể chấp nhận 

1k 2k

( )
2

1 0
0

γωμγωμ  iik +=≈ .                      (6.92) 

Kết quả ta có đối với đại dương sâu: 

[ ])ˆsinˆ(cos)ˆsinˆ(cosˆ2
ˆ

0
0

1 kzkzikzkzeH
k

E kz
yx −++= −  

ωμ
,     (6.93) 

)ˆsinˆ(cosˆ
01 kzikzeHH kz

yy −= − ,                     (6.94) 

ở đây 2/ˆ
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Từ những biểu thức này thấy rằng trong khi các thành 
phần cường độ điện từ trường giảm theo hàm mũ với độ sâu, 
chúng còn quay. Về đặc điểm giảm các mô đun của các thành 
phần ngang của cường độ E  và H  còn có thể xét theo những trị 
số đã dẫn ở bảng 6.3. 

Bảng 6.3. Biến đổi của  và  với độ sâu [7] E H

xE     mV/km yH     E 
510−

Các tham số 

Chu kỳ 

dao động 

(s) 

0H  

( E)
510− 0=z  1hz = 0=z  1hz =  

1h của biển 200 m 2 1 0,8 0,60 1 0,28 

2h của đất 2 km 20 2 0,8 0,80 2 1,0 

1γ  5 S/m 60 5 2,0 2,0 5 2,5 

2γ  0,5 S/m 200 10 4,0 4,0 10 5,0 

3h =100 km,  03 =γ 1200 20 6,6 6,6 20 14,4 

 

Khái niệm trực quan hơn về sự suy yếu của cường độ điện 
và từ trường với độ sâu tùy thuộc vào bước sóng, tức tần số dao 
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động từ trường có thể thấy trên hình 6.11. Thấy rằng điện từ 
trường sóng dài thực tế không tắt dần khi tăng độ sâu. 
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độ sâu và độ dẫn điện của đáy dẫn tới cái gọi là hiệu ứng bờ. Đó 
là ở đới ven bờ khi giảm bề dầy lớp nước biển dẫn điện tốt, thì 
tính chất chắn của đại dương giảm và những biến thiên từ 
trường tỏ ra khá mạnh ở trong đất đá đáy, độ dẫn điện của đất 
đá đáy thường yếu hơn so với của nước. 

 

Hình 6.11. Phụ thuộc của các cường độ điện và từ của trường địa điện vào 
độ sâu và bước sóng đối với mặt cắt ba lớp: , , 

, , 

10/ 12 =hh 500/ 13 =hh

10/ 21 =γγ ∞=31 / γγ −Γ  độ dẫn điện theo chiều dọc tổng cộng của 

mặt cắt. Trên các đường cong có chỉ ra độ sâu tương đối  [7] 1/ hz
 

Đất đá của bờ cũng khác với nước biển về độ dẫn điện. Do 
đó ở vùng bờ sự đồng nhất phương ngang của môi trường về độ 
dẫn điện bị phá hủy mạnh. Điều này dẫn đến giảm vectơ cảm 
ứng từ: xuất hiện thành phần thẳng đứng của từ trường thứ 

sinh tắt dần theo khoảng cách kể từ bờ. 

Địa hình đáy có ảnh hưởng tới các dòng địa điện và tới từ 
trường. Bản chất của nhiễu động ở đây cũng giống như người ta 
đưa một vật cách điện vào điện từ trường đồng nhất. Bên trên 
dãy núi ngầm thì độ lớn của các thành phần phương ngang của 
cường độ các trường điện và từ tăng lên. Dị thường của trường 
thứ nhất trong số các trường là tương đối yếu và độ lớn tương 
đối của nó theo các tính toán chỉ bằng 4−8 % ở đáy và giảm dần 
về phía bề mặt đại dương. 

Dị thường thành phần ngang của từ trường lớn hơn đáng 
kể − tới 40 % và cũng giảm dần khi càng dần xa đáy [7].  
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Câu hỏi tự kiểm tra 

1. Bạn biết những đặc trưng điện từ vĩ mô nào của nước biển và cái gì 
ảnh hưởng tới chúng? 

2. Các tính chất điện từ vĩ mô của nước và của băng khác nhau như 
thế nào? 

3. Do đâu có từ trường Trái Đất và nó được đặc trưng bằng gì? Sự biến 
động không gian và thời gian của từ trường đó như thế nào? 

4. Hãy phân loại các trường điện từ trong đại dương theo nguồn gốc. 

5. Bản chất của trường địa điện từ trong đại dương là gì? Thực chất 
của lý thuyết về trường này là gì? 

6. Hãy trình bày lý thuyết điện từ trường phát sinh bởi sóng biển hai 
chiều. Các đặc trưng của trường này liên quan với sóng biển như 
thế nào? 

7. Thực chất của lý thuyết điện từ trường phát sinh bởi dòng chảy là 
gì? Các đặc trưng của trường này biến đổi trong không gian như 
thế nào? 

8. Các trường điện từ nguồn gốc động lực học và nguồn gốc địa khác 
nhau như thế nào? 

9. Tư liệu về các trường điện từ ở đại dương được sử dụng trong hải 
dương học như thế nào? 

 

 
 
 
 
 

Chương  7 

Quang học đại dương 

7.1.  Các định nghĩa cơ bản 

Quang học đại dương là một bộ phận của vật lý đại dương 
và mô tả sự lan truyền và biến tính của ánh sáng trong đại 
dương. ở mức độ nào đó đây là sự nối tiếp của phần các hiện 
tượng điện từ trong đại dương, bởi vì từ quan điểm sóng thì ánh 
sáng là trường điện từ đặc biệt. Các dòng tia sáng với bước sóng 
dưới 380 nm gọi là dòng cực tím. Mắt người phân biệt được các 
dòng tia ở khu vực 380−760 nm và chúng được gọi là ánh sáng 
nhìn thấy, còn các dòng tia ở ngoài 760 nm được gọi là các dòng 
hồng ngoại. 

Trong quang học đại dương xem xét dải ánh sáng nhìn 
thấy, bởi vì các tia cực tím và hồng ngoại bị hấp thụ rất nhanh 
và thực tế không lan truyền trong nước. 

ánh sáng ở các vùng bước sóng khác nhau biểu hiện dưới 
dạng một màu nhất định: từ 370 đến 435 nm ánh sáng có màu 
tím, tiếp theo đến 480 nm − chàm, đến 560 nm − lục, đến 610 − 
vàng, đến 730 − da cam và cuối cùng, đến 760 nm − đỏ. Các 
ranh giới màu chỉ là tương đối, bởi vì từ màu này chuyển sang 
màu khác là từ từ. Sự hòa trộn các sóng ánh sáng khác nhau, 
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tức các màu với nhau, trong phạm vi dải phổ nhìn thấy dẫn tới 
tạo thành màu trắng thông thường. 

Các tính chất quang học của nước biển biến đổi chậm và vì 
vậy là thông tin bổ sung khi xác định các khối nước. Về phương 
diện năng lượng tại dải các sóng nhìn thấy tập trung phần lớn 
bức xạ của Mặt Trời. Nó xâm nhập vào trong đại dương, tạo nên 
tính đặc thù phân tầng nhiệt ở các lớp bên trên của đại dương. 
Những đặc điểm hấp thụ và tán xạ ánh sáng trong nước dẫn tới 
làm thay đổi phổ ánh sáng với độ sâu cần tính đến trong khi 
truyền hình và chụp ảnh dưới nước. Nhiều phương pháp viễn 
thám thu nhận thông tin về trạng thái của đại dương dựa trên 
quan trắc ánh sáng phản xạ từ bề mặt đại dương và ánh sáng 
tán xạ từ trong nước đi lên. Dựa theo sự suy yếu của dòng ánh 
sáng khi đi qua thể tích nước nào đó người ta có khái niệm về sự 
hiện diện các tạp chất trong nước, điều này được dùng trong địa 
chất và sinh học đại dương. Các ứng dụng này và nhiều ứng 
dụng khác của quang học đại dương đã dẫn tới phải nghiên cứu 
mạnh các tính chất quang học của nước biển và sự lan truyền 
ánh sáng từ các nguồn tự nhiên và nhân tạo trong đại dương. 

Trong nghiên cứu quang học đại dương người ta phân chia 
tối thiểu thành hai phần: các tính chất quang học của nước biển 
và trường ánh sáng của đại dương. Phần thứ nhất gồm những 
tính chất của nước biển không phụ thuộc trực tiếp vào ánh sáng 
tự nhiên. Đó là sự hấp thụ và tán xạ ánh sáng, sự phát quang 
của các chất hòa tan và lơ lửng. Trường ánh sáng của đại dương 
không chỉ phụ thuộc vào các tính chất quang học của nước, mà 
cả vào độ chiếu sáng bên ngoài. 

Những định nghĩa cơ bản về các đặc trưng ánh sáng ở phần 
này thường dựa trên các luận điểm của quang học sóng. Trong 

đó cường độ ánh sáng I  được hiểu là mô đun của giá trị mật độ 
dòng năng lượng lấy trung bình theo thời gian. Nó tỷ lệ thuận 
với bình phương của mô đun vectơ cường độ điện và tồn tại 
trong toàn bộ dải các sóng điện từ. Nếu chỉ tách ra dải quang 
học thì người ta chấp nhận canđen (cd) là đơn vị đo I . Người ta 
xem rằng ánh sáng từ 1 cm2 bạch kim đang kết tinh tại nhiệt độ 
2042 K bằng 60 cd (nến). 

Đường mà dọc theo đó năng lượng ánh sáng lan truyền 
được gọi là tia. Trong môi trường đồng nhất và đẳng hướng ánh 
sáng từ nguồn điểm lan truyền tỏa tia hình cầu. Khi đó thông 
lượng ánh sáng  được hiểu là giá trị của dòng ánh sáng trong 
góc lập thể , tức 

Φ
Ω


Ω

=Φ ωId .                                      (7.1) 

Nếu 1=I  cd, còn góc  sr, thì thông lượng ánh sáng 
bằng 1 lumen (1 lm = 1 cd.1 sr). 

1=Ω

Thông lượng ánh sáng bằng 1 lm và đi tới bề mặt diện tích 
1 m2 sẽ tạo ra độ rọi E  bằng 1 lux (1 lx = 1 lm/1 m2), tức 

Π
Ω=

Π
Φ=

d
Id

d
dE .                                   (7.2) 

Mức độ được chiếu sáng của bề mặt được đặc trưng bằng độ 
sáng B . Nó được đo bằng số canđen (nến) đi tới 1 m2. Nếu từ 1 
m2 bề mặt trên hướng pháp tuyến với mặt đó mà cường độ ánh 
sáng bằng 1 cd, thì độ sáng bằng 1 nit (1 nt = 1 cd/m2) 

⊥Π
=

d
dIB .                                       (7.3) 

Các đặc trưng quang học khác sẽ được dẫn ở những mục 
tương ứng của chương này. 
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7.2.  Sự hấp thụ ánh sáng trong nước biển 

Sự hấp thụ ánh sáng bởi các phân tử nước, các ion muối, 
khí hòa tan và những tạp chất trong nước ở những khu vực phổ 
khác nhau diễn ra với cường độ khác nhau. Điều này vừa phụ 
thuộc vào các tính chất của chất hấp thụ, vừa phụ thuộc vào 
những tính chất của photon. Trong nước gồm tập hợp các phân 
tử liên hệ qua lại với nhau, phổ hấp thụ là phổ liên tục. 

Trong quang học đại dương người ta thường không sử dụng 
cách mô tả điện từ đối với ánh sáng, mà cách mô tả trắc màu, 
theo đó ánh sáng được quan niệm như một dòng chất thể liên 
tục nào đó, có những khả năng hấp thụ và tán xạ khác nhau 
trên các vùng phổ khác nhau. Phép xấp xỉ như vậy làm cho việc 
xem xét những tính chất quan trọng đối với hải dương học của 
ánh sáng được dễ dàng, mặc dù không phải là bao giờ cũng làm 
rõ được bản chất vật lý của những tính chất đó. 

Khi xét sự hấp thụ ánh sáng cho rằng dòng ánh sáng thẳng 
trong khu vực phổ nhỏ  trong khi đi qua khoảng cách dl  
trong nước do bị hấp thụ nên suy yếu một lượng , tức 

λΦ

λΦd

dl
d

λ
λ

λ χ−=
Φ
Φ

.                                  (7.4) 

Hệ số λχ  được gọi là chỉ số hấp thụ. Giá trị của nó thay đổi 

đáng kể trên các khu vực phổ khác nhau. Trong nước tinh khiết, 
tức chất nước tinh khiết hóa học, thì chỉ số hấp thụ có các giá trị 
bé ở vùng phổ từ 400 đến 500 nm, cực tiểu bằng 3102 −⋅ m−1 ở gần 
460 nm. Về phía phần phổ cực tím λχ  tăng lên một ít và tăng 

khá nhanh khi bước sóng giảm. Kể từ khu vực cực tiểu chỉ số 
hấp thụ ánh sáng cũng tăng về phía các sóng dài. Nó tăng đặc 

biệt nhanh bắt đầu từ bước sóng khoảng 560 nm và tới đoạn 
cuối phổ nhìn thấy tăng lên đến 2 m−1. 

Trong nước biển tinh khiết khác với nước tinh khiết hóa học 
do có mặt các muối vô cơ hòa tan, sự hấp thụ ánh sáng bởi các 
ion muối diễn ra chủ yếu ở phần phổ cực tím. Theo dữ liệu của 
công trình [3] đối với 250=λ nm 64,0≈λχ  m−1 và đối với 

300=λ nm 14,0≈λχ  m−1, tức sự hấp thụ diễn ra mạnh hơn về 

phía giảm bước sóng. Tuy nhiên dữ liệu quan trắc ở phần phổ 
này còn ít, do đó thông tin này chỉ có tính chất định hướng. 

Trong nước biển tự nhiên chất hữu cơ hòa tan và các hạt lơ 
lửng ảnh hưởng mạnh tới sự hấp thụ. Chất hữu cơ hòa tan gồm 
các axit amin, axit béo, hợp chất clo nhuốm màu, đường amin, 
hydro cacbonat, phenol và nhiều hợp phần khác. Thành phần 
hóa học chính xác của chất hữu cơ hòa tan hiện nay còn được 
biết rất ít. 

Có thể do thành phần chất hữu cơ hòa tan khác nhau nên 
số liệu ước lượng về λχ  khác nhau. Nhờ kết quả tổng kết dữ liệu 

quan trắc đã xác lập được rằng chỉ số hấp thụ của chất hữu cơ 
hòa tan biến đổi theo quy luật 

)( 0)( λλμχλχ −−≈ eip ,                                (7.5) 

ở đây chỉ số à  phụ thuộc vào nồng độ chất hữu cơ hòa tan. Cho 

rằng ở trong các vùng nước nghèo chất dinh dưỡng trong đó 
hàm lượng tổng cộng chlorophyll ở lớp 100 mét phía trên không 
vượt quá 0,02 g/m2 015,01 =μ nm−1. ở trong các vùng nước chất 

dinh dưỡng vừa phải với hàm lượng chlorophyll 0,02−0,04 g/m2 
chấp nhận 012,02 =μ  nm−1. ở trong các vùng nước phú dưỡng có 

hơn 0,04 g/m2 chlorophyll tham số 015,03 =μ  nm−1. Tại 3900 =λ  

323                     324 



nm các giá trị của chỉ số hấp thụ ánh sáng đối với các loại nước 
trên đây biến đổi từ giá trị cỡ 310− m−1 ở nước nghèo dưỡng đến 
lớn hơn  m−1 ở nước phú dưỡng. ở các đới ven bờ với năng 
suất sinh học cao 

110−

λχ  có thể tăng lên đến 0,6−0,8 m−1. 

Các dữ liệu đã dẫn chứng tỏ rằng χ  phụ thuộc vào nồng độ 

chất hữu cơ hòa tan và vào bước sóng. Khi nồng độ chất hữu cơ 
hòa tan tăng chỉ số hấp thụ tăng và khi bước sóng tăng chỉ số 
hấp thụ giảm. Hiện nay chưa xác lập được những mối phụ thuộc 
chính xác vào các đặc trưng này và công thức (7.5) chỉ cho 
những giá trị xấp xỉ của chỉ số hấp thụ bởi chất hữu cơ hòa tan. 
Chất hữu cơ tách ra từ nước có màu vàng nhạt, vì vậy mà người 
ta thường gọi là “chất màu vàng”, mặc dù không đồng nhất chất 
màu vàng với chất hữu cơ. Cho rằng không phải tất cả chất hữu 
cơ hòa tan có màu vàng. 

Chất lơ lửng trong nước biển rất đa dạng về thành phần và 
nguồn gốc. Đó là thực vật phù du, vi khuẩn, sản phẩm phân 
hủy mô, các hạt lục nguyên. Tất cả chúng khác nhau về kích 
thước, hình dạng và chúng hấp thụ ánh sáng khác nhau. Nồng 
độ chất lơ lửng trung bình ở lớp mặt vùng khơi đại dương nằm 
trong phạm vi 0,05−0,5 mg/l, nhưng ở các vùng ven bờ của đại 
dương và trong các biển nó tăng lên 10−100 lần. 

Sự khác biệt về các tính chất quang học của chất lơ lửng 
hiện chưa cho phép xác định chính xác những quy luật hấp thụ 
ánh sáng bởi các chất này. Theo dữ liệu thực nghiệm suy ra 
rằng chất thể hấp thụ cơ bản là thực vật phù du. Trong phổ hấp 
thụ của nó có một số điểm cực đại ở các vùng phổ cực tím và 
nhìn thấy: tại các vùng 265, 290 và 340 nm − do các chất đạm 
và mỡ chi phối, tại bước sóng 485 nm − do các chất nhuốm màu 
vàng cam chi phối, các cực đại tại 430, 585, 620 và 680 nm − do 

chlorophyll chi phối [3]. Vì các chỉ số hấp thụ phụ thuộc vào 
nồng độ chất, với tư cách chỉ số hấp thụ người ta dùng giá trị 
hấp thụ riêng của nó λχ ′  có thứ nguyên m2/mg. Theo dữ liệu 
thực nghiệm λχ ′  của thực vật phù du ở vùng các cực đại của 

phần phổ nhìn thấy bằng khoảng 0,1 m2/mg. Vì ở trong các vùng 
nước đại dương nghèo và vừa dưỡng chất nồng độ chlorophyll 
bằng 0,09−0,35 mg/m3, nên giá trị tuyệt đối của chỉ số hấp thụ 
ánh sáng bởi thực vật phù du không vượt quá 0,03 m−1. 

Theo dữ liệu thực nghiệm đối với vùng nước nghèo, vừa và 
giàu dưỡng chất thì hấp thụ tổng cộng ở dải 390 nm bởi chất 
chứa trong nước biển được ước lượng tuần tự bằng các chỉ số 
hấp thụ λχ  như sau: 0,032, 0,047 và 0,19 m−1. 

Các trị số xấp xỉ của λχ  đối với những dải phổ khác có thể 

tính theo công thức (7.5). 
 
 
 
 
Hình 7.1. Chỉ số hấp 
thụ của các chất trong 
nước biển [3]: 1 − nước 
biển, 2 − chất hữu cơ 
hòa tan, 3 − chất 
nhuốm màu của thực 
vật phù du, 4 − nước 
tinh khiết. Nồng độ 
chất lơ lửng 0,3 mg/m3 

 

 
 

Đặc điểm biến thiên của chỉ số hấp thụ ánh sáng tùy thuộc 
vào bước sóng được chỉ ra trên hình 7.1. 
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Giá trị của chỉ số hấp thụ ánh sáng phụ thuộc rất mạnh 
vào lượng tạp chất chứa trong nước biển. Vì vậy ở các đại dương 
và các biển khác nhau, tại các độ sâu khác nhau và tại những 
khoảng cách từ bờ khác nhau các giá trị λχ  có thể biến đổi đáng 

kể. Tuy nhiên, dù có khác biệt như thế nào nữa thì vẫn nhận ra 
một nét chung là những biến đổi đó phụ thuộc vào bước sóng. ở 
vùng phổ sóng dài, đối với các loại nước khác nhau λχ  thực tế  

là như nhau bởi vì sự hấp thụ ánh sáng bởi nước tinh khiết vẫn 
áp đảo so với sự hấp thụ bởi các chất khác. ở vùng phổ sóng 
ngắn sự hấp thụ ánh sáng bởi chất hữu cơ hòa tan và chất lơ 
lửng áp đảo so với sự hấp thụ bởi nước. Vì nồng độ chất hữu cơ 
hòa tan và chất lơ lửng trong mỗi loại nước một khác nên giá trị 

λχ  trong chúng cũng biến đổi mạnh. Trong nước tinh khiết cực 

trị hấp thụ ánh sáng nằm ở vùng λ ∼470 nm. Tuy nhiên, do chỗ 
sự giảm giá trị λχ  vì lý do các tạp chất trong nước biển chi phối 

từ vùng các sóng ngắn đến vùng sóng dài diễn ra gần như với 
cùng cường độ cho nên khi nồng độ tạp chất tăng thì vùng cực 
tiểu λχ  dịch về phía các sóng dài, còn giá trị của cực tiểu đó thì 

tăng lên. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Hình 7.2. Biến thiên theo độ sâu 
của các chỉ số hấp thụ (1 − 390 nm 
và 2 − 430 nm) và tán xạ ánh sáng 
(3) ở các vùng nước sườn lục địa 
gần Pêru [3] 

Sự phụ thuộc mạnh của chỉ số suy yếu ánh sáng vào nồng 
độ chất hữu cơ hòa tan và chất lơ lửng dẫn tới sự suy yếu ánh 
sáng cũng biến đổi trong đại dương theo không gian và thời 
gian. Trong thời kỳ phát triển các quá trình sinh học λχ  tăng 

lên. Nó phụ thuộc vào phân bố các tạp chất trên phương thẳng 
đứng (hình 7.2), vì vậy theo giá trị của λχ  có thể xác định nồng 

độ chất hữu cơ hòa tan và các chất lơ lửng. 

7.3.  Sự tán xạ ánh sáng trong nước biển 

Như đã nhận xét ở mục 7.2, nước biển là vật thể vật lý phức 
tạp, các bộ phận cấu thành của nó khác nhau và bất đồng nhất 
về mặt quang học. Thậm chí trong nước biển tinh khiết không 
chứa các tạp chất hòa tan và lơ lửng, thì các ion muối khác biệt 
về kích thước và các tính chất quang học so với các phân tử nước 
cũng gây nên sự tán xạ ánh sáng. Các tạp chất làm rối loạn 
đáng kể tính đồng nhất quang học của nước biển càng dẫn tới 
sự tán xạ ánh sáng mạnh hơn. Hơn nữa các chất lơ lửng thường 
có hình dạng phức tạp và tán xạ ánh sáng theo kiểu khác nhau 
trên các hướng khác nhau. Tất cả điều này làm cho rất khó xây 
dựng một lý thuyết đầy đủ về sự tán xạ ánh sáng trong nước 
biển tự nhiên. Tuy nhiên, những quy luật cơ bản về tán xạ đã 
được luận chứng và tổng quan những lý thuyết cơ bản đã được 
trình bày trong cuốn sách [3].  

Khi lý giải sự tán xạ theo quan điểm sóng người ta cho rằng 
sóng ánh sáng điện từ gây nên trong các phần tử của chất sự 
phát xạ điện từ. Sự phát xạ được biểu hiện trên tất cả các hướng 
và mức độ phát xạ suy yếu dần với khoảng cách kể từ phần tử 
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tán xạ được mô tả bằng chỉ số tán xạ λσ . Trên các hướng khác 

nhau so với tia ánh sáng tới sự tán xạ là khác nhau. Vì vậy chỉ 
số tán xạ tổng cộng được xác định theo công thức 

 Ω=
π

λλ γσσ
4

)( d ,                                  (7.6) 

ở đây −γ  góc tính từ đường kéo dài của tia tới. 

Sự bất đồng nhất tán xạ ánh sáng chủ yếu diễn ra ở trên 
mặt phẳng đi qua đường thẳng đứng và tia tới, còn trên hướng 
vuông góc với mặt phẳng đó thì sự tán xạ gần như nhau. Điều 
này cho phép biến đổi công thức (7.6) tới dạng 

  =







=

π

λ

π π

λλ γλγσπϕγλγσσ
0

2

0 0

sin)(2sin)( ddd .           (7.7) 

Thông thường thay vì giá trị tuyệt đối của )(γσ λ  người ta 

sử dụng đại lượng tương đối 

λ

λ
λ σ

γπσγ )(4
)( =X ,                                  (7.8) 

gọi là indicatrice tán xạ. 

Trong trường hợp này công thức (7.7) viết lại dưới dạng 

=
π

λλ γγγσ
0

sin)(
2
1 dX .                             (7.9) 

Trong sự tán xạ chung người ta phân chia ra sự tán xạ về 
phía trước 

=
2/

0

sin)(2
π

λλ γγγσπδ d                           (7.10) 

và tán xạ về phía sau 

( )=
π

π
λλ γγγσπβ

2/

sin2 d .                         (7.11) 

Những khái niệm này rất quan trọng trong ứng dụng thực 
tế của quang học để xác định chất lơ lửng trong nước và trong 
phương pháp đo đạc từ xa. 

Chỉ số tán xạ và indicatrice phụ thuộc vào những bất đồng 
nhất của cấu trúc nước, dạng và kích thước của chất tán xạ, 
bước sóng của ánh sáng tới. Relay (năm 1871) đã từng chỉ ra 
rằng sự tán xạ ánh sáng bởi một phân tử chất đơn lẻ, tác động 
như một máy phát dao động điện từ nguyên tố, tỷ lệ nghịch với 
lũy thừa bậc bốn của bước sóng ánh sáng tới. Khi đó indicatrice 
có dạng 

γγ 2cos1)( +=X . 

Sự tán xạ ánh sáng do tính bất đồng nhất quang học của 
chất khi có thăng giáng về mật độ của chất được trình bày trong 
lý thuyết thống kê của Smolukhovsky và Einstein. Theo thuyết 
này tại một khu vực cục bộ nhỏ mật độ bất bất đồng nhất v  của 
môi trường sẽ có sự biến đổi độ điện thẩm εΔ  so với giá trị 
trung bình của nó. Nếu cho rằng sự tán xạ ánh sáng bởi khu 
vực v  diễn ra như bởi một máy phát dao động điện từ trong lý 
thuyết của Relay, thì 

)cos1(
2

)( 2
2

2

4

2

γ
ε
ε

λ
πγσ λ +Δ≈ v

.                      (7.12) 

Sự phụ thuộc của chỉ số tán xạ vào bước sóng và indicatrice 
tán xạ trong công thức này giống như theo Relay, nhưng có tính 
thêm ảnh hưởng của độ điện thẩm. Được biết độ điện thẩm phụ 
thuộc vào nhiệt độ, độ muối và áp suất. Biến thiên nhiệt độ 
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nước từ 0 tới 40oC tại %o và 35=S 1=P  gPa làm tăng λσ  lên 

khoảng 10 %. Tăng độ muối từ 0 tới 40 %o tại oC và 5=T 1=P  
gPa cũng làm tăng λσ  lên khoảng 35 %, còn tăng áp suất từ 1 
tới 103 gPa tại oC và %o làm giảm 5=T 35=S λσ  tới 15 %. 

Nhưng nói chung sự tán xạ ánh sáng do thăng giáng mật độ là 
bé so với sự tán xạ bởi chất lơ lửng. 

Do các phần tử chất lơ lửng trong nước có hình dạng khác 
nhau và các chỉ số khúc xạ khác nhau nên chưa có một lý 
thuyết chính xác về sự tán xạ ánh sáng trên các phần tử đó. Để 
cho đơn giản, vật lơ lửng được quan niệm như là những phần tử 
đồng nhất hình cầu (các hình cầu tương đương). Nếu sóng điện 
từ ánh sáng chiếu tới một phần tử như vậy thì sẽ xuất hiện sự 
khúc xạ phụ thuộc vào tham số khúc xạ λπ /2 ad  =

/ mmm i=
 và chỉ số 

khúc xạ tương đối của chất tạo nên phần tử . ở đây 
 bán kính phần tử,  và  tuần tự là các chỉ số khúc xạ 

phức của phần tử và của nước 

0

ưa im −0m

κinm −= , 

trong đó  chỉ số khúc xạ ánh sáng, −n −κ  chỉ số hấp thụ ánh 
sáng liên quan với chỉ số hấp thụ λχ  qua quan hệ  

λπκχλ /4= . 

Các biểu thức đối với các sóng điện và từ mà hình cầu phát 
ra do tác động điện từ bên ngoài được tìm nhờ giải các phương 
trình cầu Maxwell, dạng đơn giản nhất đã dẫn ở chương 6. Kết 
quả giải được biểu diễn dưới dạng những chuỗi hội tụ chậm và 
do đó tính toán theo chúng phải thực hiện bằng số [6]. Khi đó 
xem rằng các phần tử chất lơ lửng phân bố vô trật tự trong nước 
biển và từng phần tử có thể xem như một vật tán xạ ánh sáng 

độc lập. Vì vậy cường độ ánh sáng trong thể tích nước nguyên tố 
được chấp nhận bằng tổng các cường độ tán xạ từ tất cả các 
phần tử của thể tích đó. Do tính chất phân bố các sóng tán xạ 
ngẫu nhiên trong thời gian và không gian nên khi tổng cộng 
chúng sẽ triệt tiêu những hiệu ứng giao thoa. 

Nếu xét sự tán xạ bởi một phần tử riêng lẻ thì khi  và 1<<d
1<<md  đặc điểm tán xạ sẽ gần với tán xạ Relay, còn khi d  

tăng hệ số tại λ  trở thành nhỏ hơn 4, giảm dần cho đến 1 và 
indicatrice duỗi dài dọc theo tia ánh sáng tới. Mối phụ thuộc 
này được duy trì cho trường hợp tán xạ ánh sáng bởi chất lơ 
lửng gồm các phần tử hình cầu giống nhau. 

Giải bài toán khúc xạ trường điện từ bởi các phần tử hình 
dạng không đều và kích thước khác nhau sẽ khó hơn nữa. Trong 
trường hợp này sử dụng thủ pháp tính toán cho phần tử “trung 
bình” có hình dáng được làm trơn. Người ta cũng sử dụng thủ 
pháp mô tả kích thước các phần tử bằng những đường cong xác 
suất nào đó. 

Trên cơ sở tất cả những nghiên cứu lý thuyết về tán xạ ánh 
sáng bởi chất lơ lửng có thể rút ra những tính chất chung của 
indicatrice: 1) cực đại tán xạ nằm trên hướng tia sáng; 2) cực 
tiểu tán xạ mờ nằm trong khoảng 2/π  kể từ hướng của tia 
sáng; 3) sự tán xạ hơi tăng lên ở trên hướng ngược lại với tia 
sáng (hình 7.3).  

Những giá trị cụ thể của chỉ số tán xạ và indicatrice của nó 
đối với các điều kiện tự nhiên thường không thể tính được bởi vì 
không có thông tin về chất lơ lửng chứa trong nước. Trong 
trường hợp đó đơn giản hơn hết là đo các đặc trưng quang học 
của nước chứ không phải là hàm lượng và đặc điểm của chất lơ 
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lửng. Trên cơ sở các quan trắc tiến hành phân loại với những 
giá trị áp đảo của σ  và )(γχ . Sau đó người ta mô tả đại lượng 

sau cùng bằng một đa thức nào đó, song thường làm hơn cả là 
chỉ cần chỉ ra hệ số bất đối xứng −K  nó thể hiện tỷ số giữa tán 
xạ về phía trước và tán xạ về phía sau. Trong tán xạ Relay 

1=K , còn trong nước biển với những vật lơ lửng K  có thể đạt 
tới vài chục như ta thấy trên hình 7.3. Các indicatrice đặc biệt 
dãn dài ở trong các loại nước có hàm lượng lớn các vật lơ lửng 
kích thước lớn. Ví dụ, ở vùng nước trồi Pêru ghi được 150>K . 
Nhưng trong trường hợp vật lơ lửng bé indicatrice tán xạ dãn 
dài về phía trước yếu hơn. Ví dụ, ở vùng cửa sông Hằng nơi có 
nhiều hạt bé mang ra, giá trị K  bằng 15−20. 

Ngoài hệ số bất đối xứng, để đặc trưng cho tính chất tán xạ 
của nước còn sử dụng các chỉ số tán xạ dưới góc 1=γ o và 45o với 

546=λ nm. Các giá trị )(γσ λ  được phân chia thành các kiểu 

thấp (L), trung bình (M) và cao (H). 
 

Bảng 7.1. Đặc trưng các tính chất tán xạ của nước 

)45( σ  
)1( σ  

< 0,002 0,002 − 0,006 > 0,006 

< 5 LL ML HL 

5 − 20 LM MM HM 

> 20 LH MH HH 

 

Tán xạ về phía trước liên quan với giá trị , còn tán xạ 

bên liên quan với giá trị . Sự phân loại trên đây tương 

ứng với những điều kiện hải dương học nhất định. Kiểu MM đặc 

trưng cho các lớp nước mặt biển khơi, các kiểu LM, LL và ML − 
cho nước sâu đại dương, các kiểu MH và HM gặp thấy ở nước 
mặt gần bờ hay ở các vùng năng suất sinh học cao. 

)1( σ
)45( σ

 

 

Hình 7.3. Các indicatrice tán xạ tích phân chuẩn hóa theo  (90o) [3] λσ
1, 2, 3 − biển Tiren;  , ,  − Bắc Hải;  1,  − 1′ 2′ 3′ 1′ 456=λ nm; 

2′2,  − 436=λ nm;  3,  − 3′ 366=λ nm 
 

Đặc điểm tiếp theo của các indicatrice tán xạ là độ dãn dài 
của chúng giảm khi bước sóng ánh sáng giảm (xem hình 7.3). 
Đó là do sự tán xạ tăng lên khi giảm λ  như đã nhận xét và khi 
đó đồng thời sự tán xạ dưới các góc lớn γ  tăng lên. 

Như vậy chỉ số tán xạ thay đổi trong những phạm vi rộng. 
Giá trị nhỏ nhất của nó 022,0)546( =nm λσ m−1 đo được tại các 
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vùng nước trong suốt ở Thái Bình Dương. Con số này một bậc 
lớn hơn so với ở nước biển tinh khiết ( 002,0=λσ m−1), bởi vì 

thậm chí trong nước đại dương trong suốt nhất thì phần đóng 
góp của tán xạ phân tử vào độ lớn chung λσ  không vượt quá 10 
%. Các giá trị lớn nhất 3,37,2 −≈λσ m−1 đo được ở các vùng nước 

ven bờ gần bờ Pêru. Tại vùng nước nông nếu có trầm tích đáy bị 
vẩn đục λσ  có thể lớn hơn nữa. 

Ta có thể có được khái niệm nào đó về chỉ số tán xạ chung 
σ  nếu sử dụng công thức gần đúng biểu diễn indicatrice tán xạ: 

ai +)lg b
m

i
i=

=1
(lg γσσ

47,0−=a

,                          (7.13) 

công thức này khi sử dụng hai góc (1o và 45o) với các hệ số 
,658,0  449,0=b  và  cho phép xác định 1 =b 2 σ  với sai số 

tương đối 15 %. 

Nếu biết nồng độ tương đối của các chất lơ lửng kích thước 
bé  và kích thước lớn  thì công thức để xác định 1v 2v λσ  sẽ chính 

xác hơn. Trong trường hợp này 

22 )( v1)( 10 )()( v γσγσγσγσ += + ,                 (7.14) 

trong đó 10 , σσ    và −2σ  tuần tự các chỉ số tán xạ của nước biển 

tinh khiết, chất lơ lửng bé và chất lơ lửng lớn. 

Bởi vì ảnh hưởng chủ yếu tới sự tán xạ ánh sáng trong đại 
dương là do chất lơ lửng, nên về trung bình σ  sẽ giảm theo độ 

sâu. Các quan trắc cho thấy rằng có thể phân chia ra một số 
trắc diện thẳng đứng điển hình của σ  (hình 7.4). Giảm đơn 
điệu σ  theo độ sâu đặc trưng cho nước có hàm lượng lơ lửng 

nguồn gốc sinh học thấp và nêm mật độ ở dưới sâu (đường cong 
1). Nếu có nồng độ lơ lửng sinh học và lơ lửng khác tại độ sâu 

nêm mật độ thì ở vùng đó hình thành nên lớp giá trị σ  thiên 

cao (đường cong 2). Với hàm lượng lơ lửng thiên cao tại lớp trên 
của biển ở bên trên nêm mật độ thì các giá trị σ  cao sẽ có thể 

quan trắc được trong toàn lớp từ mặt cho tới nêm mật độ và 
phía dưới lớp đó giảm khá đột ngột (đường cong 3). Với cấu trúc 
mật độ nước theo chiều thẳng đứng có nhiều lớp và phân bố lơ 
lửng tương ứng thì có thể gặp thấy kiểu trắc diện σ  với một số 

điểm cực trị (đường cong 4). Như vậy, theo đặc điểm phân tầng 
mật độ của nước có thể suy xét về trắc diện thẳng đứng của chỉ 
số tán xạ ánh sáng. 

 

 
 

Hình 7.4. Các kiểu trắc diện thẳng đứng  λσ
biểu thị bằng đơn vị quy ước [6] 

Các ký hiệu quy ước xem trong chính văn 
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7.4.  Sự suy yếu ánh sáng bởi nước biển 

Sự suy yếu ánh sáng trong nước biển được đặc trưng bởi chỉ 
số suy yếu ánh sáng λε  là tổng các chỉ số hấp thụ và tán xạ 

λλλ σχε += .                                 (7.15) 

Chỉ số này phụ thuộc vào bước sóng, vào kích thước và bản 
chất của tạp chất. Do hấp thụ ánh sáng bởi chất hữu cơ hòa tan 
và các vật lơ lửng λε  có giá trị cao ở vùng phổ màu lam. Tại dải 
400−500 nm có cực tiểu λε  do ở đây giảm chỉ số hấp thụ. Ngoài 
ra, càng nhiều tạp chất chứa trong nước thì cực tiểu λε  càng di 

chuyển mạnh sang dải 500−600 nm. Tiếp theo tại vùng phổ 
màu đỏ do giảm mạnh λχ  nên chỉ số suy yếu ánh sáng tăng 

(hình 7.5). Tuy nhiên, do sự tán xạ ánh sáng mà không có sự 
trùng hợp các chỉ số suy yếu ánh sáng trong các loại nước vào 
một đường thẳng như ta thấy trên phổ chỉ số hấp thụ. Từ đây 
suy ra kết luận rằng phần đóng góp của hấp thụ và tán xạ vào 
sự suy yếu chung của ánh sáng khác nhau tại các vùng phổ 
khác nhau. Sự hấp thụ ảnh hưởng chủ yếu tại các bước sóng 
nhỏ hơn 510−530 nm. Phần đóng góp của tán xạ được biểu diễn 
bằng tham số Λ, có tên là xác suất sống của photon, là tán xạ 
riêng 

λλ εσ /=Λ .                                (7.16) 

Trong nước đại dương giá trị Λ tại vùng phổ lam − lục bằng 
khoảng 0,8 và giảm đến 0,25 tại vùng phổ đỏ. Trong nước tinh 
khiết hơn Λ giảm chút ít, còn ở các vùng nước ven bờ  Λ tăng do 
có chất lơ lửng. 

Liên quan tới những gì đã trình bày trên đây, người ta đề 
xuất mô tả sự ảnh hưởng của hấp thụ và tán xạ tới chỉ số suy 

yếu chung bằng công thức thực nghiệm 

ll

nm σ
λ

λχλεε λ
550)()( ++= vμngn−íc c ,                (7.17) 

ở đây ưnướcε  chỉ số suy yếu ánh sáng bởi nước biển tinh khiết, 
, c −ngvàχ  nồng độ và chỉ số hấp thụ ánh sáng bởi chất hữu cơ 

hòa tan (chất màu vàng), −llσ  chỉ số tán xạ của chất lơ lửng tại 

550=λ nm. 

 

 
 

Hình 7.5. Phân bố phổ đặc trưng của các chỉ số hấp thụ (1), 
tán xạ (2) và suy yếu ánh sáng (3) trong nước đại dương ven bờ 

 

Với tư cách làm ví dụ, trên hình 7.5 dẫn các giá trị của 
những đặc trưng quang học của nước đại dương ven bờ [5]. Tuy 
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rằng đặc điểm biến đổi các chỉ số hấp thụ và tán xạ ánh sáng 
giống như của nước tinh khiết, song các giá trị tuyệt đối của 
những chỉ số này lớn hơn rất nhiều. Ngoài ra chỉ số tán xạ trước 
vùng phổ lam − lục thường lớn hơn chỉ số hấp thụ, còn nếu có 
vật lơ lửng lớn λσ  có thể lớn hơn λχ  cho tới tận phần phổ vàng 

− đỏ. Vì vậy cả ở phần phổ lam cũng như ở phần phổ đỏ chỉ số 
suy yếu ánh sáng đều lớn hơn. Do ở phần phổ đỏ nước hấp thụ 
ánh sáng mạnh, thậm chí dù có tán xạ mạnh, thì chỉ số suy yếu 
ánh sáng vẫn gần với chỉ số hấp thụ. 

Tăng chất lơ lửng trong nước biển, đặc biệt các hạt lớn, làm 
cho λσ  giảm chậm hơn khi tăng bước sóng ánh sáng. Vì vậy 

trong các loại nước như vậy cực tiểu chỉ số suy yếu ở phần phổ 
lam − lục thể hiện yếu hơn, còn giá trị λε  tăng lên. 

  
 
 
 

Hình 7.6. các kiểu phân bố 
thẳng đứng của chỉ số suy 
yếu ánh sáng ε  ở các vùng 
khơi đại dương [4] 

Qua đánh giá vai trò của những nhân tố khác nhau làm 
suy yếu ánh sáng thấy rằng nước ảnh hưởng tới  λε  ở vùng phổ 

cực tím và đồng thời ở các vùng phổ đỏ và hồng ngoại. Tại vùng 
phổ 670 nm phần đóng góp của nước có thể vượt trội 80 %. Tăng 

λε  ở dải 350−550 nm chủ yếu là do chất lơ lửng. Tại phần phổ 

màu lục phần đóng góp của chất lơ lửng có thể đạt tới 90 %. 
Phần đóng góp của chất hữu cơ hòa tan làm suy yếu ánh sáng ở 

đây không quá 7 %. Chỉ có ở phần phổ cực tím vai trò của nó 
mới tăng lên đến 25−60 %. Sự suy yếu ánh sáng phụ thuộc 
mạnh như vậy vào các tạp chất trong nước biển dẫn tới sự phân 
bố thẳng đứng rất đặc biệt của ε , có thể quy thành sáu kiểu 
phân bố điển hình nhất như trên hình 7.6. 

Phần lớn trường hợp trong lớp xáo trộn gần mặt chỉ số suy 
yếu ánh sáng biến đổi không đáng kể và nếu không có nêm 
muối rõ rệt thì phân bố thẳng đứng của ε  thuộc kiểu I. Trong 
trường hợp chất lơ lửng nguồn gốc sinh học hay khoáng vật nằm 
trong lớp mặt, quá trình xáo trộn mạnh và không có nêm muối 
hoặc nêm muối nằm dưới sâu thì độ trong suốt của nước tăng 
dần dần theo độ sâu và trắc diện ε  có thể có kiểu II. Nếu tồn 
tại lớp xáo trộn gió có thể hình thành kiểu trắc diện III. Nêm 
mật độ có ảnh hưởng lớn tới sự di chuyển thẳng đứng của thực 
vật phù du và các tạp chất, trong nêm mật độ sự khuếch tán vật 
chất bị suy yếu. Vì vậy chất lơ lửng tích tụ trong đó, làm tăng 
chỉ số suy yếu ánh sáng. Nếu xáo trộn rối diễn ra khá mạnh ở 
phía trên nêm mật độ thì kiểu trắc diện ε  có dạng IV, còn nếu 
xáo trộn yếu thì độ trong suốt của nước giảm mạnh trong phạm 
vi nêm mật độ và phân bố ε  có kiểu V. 

Kiểu trắc diện IV và V của ε  biểu hiện rõ nét nhất khi độ 
sâu nêm mật độ nhỏ, điều thường xảy ra vào mùa hè ở các vùng 
cực và ôn đới cũng như ở dải xích đạo của đại dương. Nếu vị trí 
của nêm mật độ ở sâu, phân bố ε  theo độ sâu thường là thuộc 
các kiểu II và III. 

Trường hợp cấu trúc mật độ của đại dương phức tạp có thể 
nhận thấy một số điểm cực trị trên trắc diện ε  (kiểu VI). ở đây 
có thể biểu lộ những đặc điểm vi cấu trúc liên hệ tương quan với 
cấu trúc nhiệt muối tinh của đại dương. Khi đó giữ vai trò chủ 
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yếu trong cấu trúc vi mô của ε  không phải là những bất đồng 
nhất mật độ nước, mà là cấu trúc vi mô của chất lơ lửng và chất 
hữu cơ hòa tan liên quan với bất đồng nhất mật độ. 

7.5.  Sự phát quang của nước biển 

Sự phát sáng của nước dưới tác động của năng lượng tia 
sáng truyền cho nước cũng là một trong những tính chất quang 
học của nước biển. Lượng tử năng lượng do phân tử chất hấp 
thụ được sẽ làm cho phân tử bị kích thích, còn khi phân tử trở 
lại trạng thái xuất phát thì nó phát ra ánh sáng, gọi là phát 
quang. Quá trình chuyển hóa năng lượng ngược đó, cũng giống 
như sự tán xạ, được đặc trưng bởi phổ phát xạ, tùy thuộc vào 
loại chất mà phổ này thể hiện trên một khoảng bước sóng và có 
dạng đặc thù, cho phép người ta dựa theo phổ phát xạ mà có 
được khái niệm về thành phần của nước biển. Vì vậy nghiên cứu 
các hiện tượng phát quang là bước đầu tiên tiến tới ứng dụng 
những phương pháp nhanh phát hiện các chất trong nước biển, 
thậm chí khi nồng độ các chất thấp. 

Cường độ phát quang  phụ thuộc vào cường độ dòng ánh 

sáng ban đầu 
λJ

I , vào nồng độ  và vào chỉ số hấp thụ riêng của 
chất 

C
χ ′  cũng như vào hiệu quả kích thích ξ  

CIJ 'ξχλ = .                                 (7.18) 

Hiệu quả kích thích (xuất lượng tử) là tỷ lệ giữa số các 
lượng tử phát quang và số các lượng tử được hấp thụ. Tham số 
này luôn nhỏ hơn đơn vị. 

Do mất mát một phần năng lượng của dòng ánh sáng để 
làm tăng nội năng của phân tử chất nên phổ phát quang bị dịch 

về phía các sóng dài so với phổ kích thích, phổ phát quang bé 
hơn về mật độ phổ và có thể biểu hiện trên dải bước sóng rộng 
hơn so với tín hiệu ban đầu. Vì vậy người ta muốn sao cho phổ 
kích thích thật hẹp, thậm chí hẹp tới phổ đơn sắc và không làm 
lu mờ phổ phát quang. 

Hình dáng khoảng phổ phát quang là do sự phân bố các 
mức dao động quay của trạng thái năng lượng cơ bản của phân 
tử chất chi phối và không phụ thuộc vào vị trí phổ kích thích. Vì 
vậy sự phát quang có thể xảy ra cả khi ánh sáng tự nhiên tác 
động tới nước. Để làm ví dụ trên hình 7.7 cho thấy rằng phổ 
phát quang của khoáng vật uranin không phụ thuộc vào vị trí 
phổ kích thích dù nó ở khu vực 1 hay 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình 7.7. Các phổ kích thích (đường 
liền nét) và phát quang (đường gạch 
nối) của uranin [2] 

 

 

Trong đại dương sự phát quang rõ nhất thuộc về chất hữu 
cơ hòa tan, các chất nhuốm màu của thực vật phù du, mô tế bào 
của thực vật biển và những động vật nhỏ bé, một số dạng chất « 
nhiễm nguồn gốc kỹ nghệ. Nước tinh khiết không phát quang, 
nhưng nó có khả năng tán xạ phức hợp ánh sáng bởi các phân 
tử nước thường được sử dụng làm tín hiệu so sánh. Trong nước 
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các phân tử H2O có thể ở trong trạng thái đơn (đơn độc) cũng 
như đa phân tử, tức dưới dạng các á tinh thể. Tỷ lệ giữa chúng 
phụ thuộc vào nhiệt độ, khi nhiệt độ tăng tỷ phần các hợp phần 
đa phân tử sẽ giảm. Hình dáng và vị trí của phổ tán xạ phức 
hợp phụ thuộc vào tương quan giữa các hợp phần đơn và đa 
phân tử, điều này được sử dụng chẳng hạn như trong thám sát 
đại dương nhằm mục đích xác định nhiệt độ nước. 

 

 
 

Hình 7.8. Phân bố phổ quy chuẩn cường độ phát quang 
 của chất hữu cơ hòa tan do thủy ngân kích 

thích tại các khoảng 313 (I), 365 (II) và 436 nm (III) theo 
đo đạc từ lớp mặt, biển Bantic (1 và 3) và từ độ sâu 10 
km tại rãnh sâu Tonga, Thái Bình Dương (2 và 4) [2] 

%)/( maxII λ

 

Sự phát quang của chất hữu cơ hòa tan được kích thích bởi 
ánh sáng cực tím cũng như ánh sáng nhìn thấy. Trong đó khi 
giảm bước sóng bức xạ kích thích thì phổ phát quang dịch 
chuyển về phía sóng ngắn. Điều này thể hiện rõ trên hình 7.8, 
trên đó dẫn các phổ phát quang của chất hữu cơ hòa tan được 
kích thích bởi bức xạ của thủy ngân với bước sóng 313, 365 và 

436 nm. Để so sánh các mật độ phổ với nhau, các phổ đã được 
quy chuẩn về giá trị phổ cực đại đối mỗi nguồn kích thích. 

Hình 7.8 được xây dựng theo số liệu quan trắc trong các 
khối nước khác nhau, nhưng điều đó đã không ảnh hưởng tới 
hình dáng các phổ, vậy có thể xem chất hữu cơ hòa tan là hỗn 
hợp những hợp chất hữu cơ có tương quan tỷ phần thực tế 
không đổi trong đại dương. 

Cực đại các phổ phát quang của chất hữu cơ hòa tan dịch 
chuyển sang vùng sóng dài hơn so với các vạch kích thích 
khoảng 100−85 nm, còn độ rộng lớn hơn của bản thân các phổ 
chứng tỏ những phân tử chất hữu cơ bị kích thích chuyển về 
trạng thái ban đầu với đặc điểm phức tạp. 

Cường độ phát quang của chất hữu cơ hòa tan phụ thuộc 
vào nồng độ chất và có thể thay đổi độ lớn tới hai bậc, điều này 
cho phép theo cường độ phát quang xác định được nồng độ chất 
hữu cơ hòa tan. Cường độ phát quang thiên tăng ở đới ven bờ, 
gần các cửa sông, các vùng nước trồi. Cường độ phát quang của 
chất hữu cơ hòa tan cũng thay đổi theo phương thẳng đứng. ở 
những vùng nước sản lượng sinh học thấp cường độ phát quang 
của chất hữu cơ hòa tan trong phạm vi lớp trên đại dương tăng 
theo độ sâu, còn ở các vùng cao sản − nó giảm theo độ sâu tới 
những trị số đặc trưng cho các lớp giữa của đại dương. 

Phát quang của thực vật phù du bị quy định chủ yếu bởi 
chlorophyll tạo nên cực đại phổ ở vùng sóng dài, vì vậy nó phát 
ra màu đỏ rực rỡ. Phù du chết có các đặc trưng phổ hơi khác và 
phát quang bằng ánh sáng lục lam. 

Phản ứng của thực vật phù du đối với ánh sáng không như 
nhau trong ngày: ban ngày nó phản ứng yếu, còn ban đêm 
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mạnh hơn. Kết quả là sự phát quang tỏ ra mạnh hơn vào ban 
đêm. Điều này được nhận thấy không chỉ trong điều kiện tự 
nhiên, mà cả trong phòng thí nghiệm. Người ta cho rằng nồng 
độ chlorophyll trong các tế bào phù du cực đại vào lúc bắt đầu 
thời gian sáng, sau đó quá trình tổng hợp của chất này kết thúc 
và tới đầu ban đêm xuất hiện lại. Ngoài ra ban ngày động vật 
phù du ăn thực vật phù du. Đó là nguyên nhân tạo nên biến 
trình ngày của cường độ phát quang. 

 

 

Hình 7.9. Phân bố cường độ phát quang của chlorophyll (đơn vị quy ước) 
trong lớp 0−45 m ở rãnh trũng Gotlan biển Bantic tháng 8 năm 1979 [2] 

 

Vì sự phát quang của chlorophyll do thực vật phù du chi 
phối nên sự biến động không gian của phát quang liên quan tới 
sự phân bố của thực vật phù du: cường độ phát quang lớn nhất 
ở trong lớp giàu ánh sáng và ở những khu vực tập trung thực 
vật phù du. Ví dụ trên hình 7.9 dẫn phân bố của cường độ phát 
quang của chlorophyll ở vùng rãnh trũng Gotlan biển Bantic. 
Thấy rằng phát quang cao hơn trong phạm vi lớp 10 mét bên 
trên và phía trên nêm nhiệt, nơi tập trung phù du. 

Việc xác định phát quang của các chất có giá trị rất quan 
trọng để phát hiện một số chất ô nhiễm đại dương. Về phương 
diện này người ta đặc biệt chú ý tới các sản phẩm dầu, các chất 
tẩy, chất thải sinh hoạt xâm nhập vào biển. 

Dữ liệu quan trắc chứng tỏ rằng phổ phát quang của các 
sản phẩm dầu phụ thuộc vào thành phần, nguồn gốc và thời 
gian chúng lưu giữ trong đại dương. Dưới tác động của bức xạ 
Mặt Trời, do kết quả phân hủy bởi vi khuẩn và do tương tác với 
nước biển dầu bị mất các hợp phần nhẹ bốc hơi, do đó sự phát xạ 
của nó thay đổi. Thành phần rất phức tạp của sản phẩm dầu  
dẫn tới chỗ sự phát quang của các chất trong thành phần dầu 
phủ khắp vùng phổ nhìn thấy (hình 7.10). 
 
 
 
 
Hình 7.10. Phổ phát quang 
của nước biển Bantic (1), 
dầu thô (2), các chất tẩy 
thải (3) bị kích thích bởi bức 
xạ tia lazer nitơ tại bước 
sóng 337 nm (quy chuẩn 
theo những trị số cực đại 
của chúng) [2] 

 

 
 

Về trung bình hình dáng phổ và vị trí của nó phụ thuộc vào 
tương quan giữa các hợp phần nhẹ và nặng của dầu. Khi chuyển 
từ benzin, dầu hỏa, nhiên liệu diezen sang mỡ thì màu phát 
quang thay đổi từ tím sang xanh vàng hay đậm, tức khi tăng 
các hợp phần nặng trong các sản phẩm dầu thì thì phổ phát xạ 
thay đổi về phía các sóng dài. Điều này cho phép phân biệt 

345                     346 



không chỉ các sản phẩm dầu, mà cả các dạng dầu thô. 

Phổ phát quang của chất ô nhiễm như kiềm rất khác với 
các sản phẩm dầu và thay đổi tùy theo thành phần của nó. 
Hình dáng của phổ này không đối xứng, đường cong có chỗ cao 
lên khá đột ngột hoặc hạ thấp thoải. Cực đại nằm ở vùng chàm 
lam của phổ nhìn thấy. 

Như đã lưu ý ở trên, phổ của nước biển đã dẫn trên hình vẽ 
nhằm để so sánh phụ thuộc không phải vào bản thân nước, mà 
vào thành phần của nước. 

7.6.  Độ chiếu sáng của đại dương 

Độ chiếu sáng của đại dương bị chi phối bởi bức xạ Mặt Trời 
trực tiếp và tán xạ. Tùy thuộc vào lượng mây, độ cao Mặt Trời 
và độ trong suốt của khí quyển mà tương quan của các dòng bức 
xạ này và mật độ phổ của chúng khác nhau. Dòng trực xạ Mặt 
Trời tạo nên độ chiếu sáng của bề mặt đại dương  có thể được 

tính theo công thức 
aE

γλγλ γτ cos)(),( sec−
∞= eEEa ,                       (7.19) 

ở đây −∞ )(λE  độ chiếu sáng phổ của một diện tích tại ranh giới 

trên của khí quyển vuông góc với hướng của các tia Mặt Trời; 
−γ  khoảng thiên đỉnh của Mặt Trời; −τ  độ dày quang học phổ 

của khí quyển trên phương thẳng đứng. 

Độ dày quang học phụ thuộc vào chỉ số suy yếu ánh sáng 
trong khí quyển và do sự hấp thụ của ozon thực tế cắt mất hẳn 
phần phổ bức xạ cực tím và nó không đi tới đại dương. ở vùng 
phổ nhìn thấy sự hấp thụ ánh sáng bởi các chất khí không 

mạnh và các đường cong mật độ phổ độ chiếu sáng tại mực mặt 
đại dương và tại ranh giới trên của khí quyển tương tự như 
nhau (xem hình 4.4). ở vùng hồng ngoại trên đường cong phổ 
nhận thấy những khu vực hấp thụ mạnh bức xạ bởi hơi nước, 
khí cacbonic, oxy v.v.. 

Sự hấp thụ bức xạ mạnh bởi nước dạng lỏng và dạng khí 
dẫn tới chỗ dòng bức xạ tán xạ tập trung chủ yếu ở vùng phổ 
nhìn thấy và độ lớn của nó nhỏ hơn nhiều so với trực xạ Mặt 
Trời. Thậm chí trong thời tiết quang đãng dòng năng lượng tia 
tán xạ tồn tại, mặc dù nó nhỏ hơn so với trong thời tiết mù trời, 
bởi vì tán xạ phân tử yếu hơn những dạng tán xạ khác, đặc biệt 
tán xạ bởi mây. Ngoài ra tán xạ bởi mây phụ thuộc vào dạng 
mây, độ cao và mật độ mây. Các ước lượng cho thấy rằng ở vùng 
phổ nhìn thấy mây tầng tích làm giảm độ chiếu sáng khoảng 
hai lần so với thời tiết quang đãng, còn trong những khoảng 
sáng giữa các đám mây − tăng hai lần. Điều này có nghĩa độ 
chiếu sáng tại mực đại dương − là một đặc trưng rất biến động, 
đặc biệt khi có mây trong khí quyển. Vì vậy rất khó tính đặc 
trưng này theo những công thức chính xác. Do sự biến động của 
độ chiếu sáng các mà đợt đo riêng lẻ không phải bao giờ cũng có 
tính đại diện và người ta buộc phải dùng những công thức gần 
đúng kiểu như 

)1)(,(),( m
aa anEnE −= γλλ .                      (7.20) 

trong đó  lượng mây tính bằng phần mười của đơn vị,  
các tham số thực nghiệm ( ; ). 

−n −ma  ,
7,05,0 −≈a 0,13,1 −≈m

Theo công thức này thì không có sự di dịch nào của mật độ 
phổ theo bước sóng và vì vậy nó phù hợp để mô tả độ chiếu sáng 
tổng cộng trong đó trực xạ là áp đảo (đường cong 2 trên hình 
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4.4). Cũng phải lưu ý rằng trong dòng tia chung  có một phần 

thuộc về ánh sáng tán xạ, thậm chí trong khi không có mây. 
Phần này càng lớn nếu góc thiên đỉnh Mặt Trời lớn (bảng 7.2). 

aE

 
Bảng 7.2. Tỷ phần dòng tia tán xạ (η  %) trong dòng tổng cộng 

tùy thuộc vào góc thiên đỉnh γ  

γ  o 0−20 40 60 75 85 90
η  % 10 13 19 32 54 100

 

Những khó khăn mô tả toán học và tính toán độ chiếu sáng 
khiến người ta lập ra các bảng độ chiếu sáng bởi ánh sáng trực 
tiếp và tán xạ tùy thuộc vào độ cao Mặt Trời, loại và lượng mây. 

Độ chiếu sáng bề mặt phụ thuộc vào độ nghiêng của nó đối 
với tia ánh sáng. Trong công thức (7.19) đối với bề mặt đại 
dương phẳng độ nghiêng của nó được mô tả bằng khoảng thiên 
đỉnh của Mặt Trời. Nếu bề mặt được chiếu sáng định hướng tùy 
ý dưới góc ϑ  giữa tia và đường pháp tuyến của mặt phẳng thì 
khi xác định góc lập thể 

2/ Rdd ⊥Π=Ω  

từ công thức (7.2) suy ra 

Π
Π

= ⊥

dR
Id

E 2 ,                                  (7.21) 

trong đó  và  các diện tích mặt được chiếu sáng và hình 
chiếu của nó (hình 7.11). Vì 

Π −Π⊥

Π=Π⊥ dd ϑcos , nên công thức (7.21) 

có dạng 

2/cos RIE ϑ= .                              (7.22) 

Trong trường hợp chùm tia song song, như trong ánh sáng 

Mặt Trời trực xạ thì độ chiếu sáng không còn phụ thuộc vào 
khoảng cách nữa nếu không có sự suy yếu ánh sáng, nhưng vẫn 
phụ thuộc vào góc tới. 
 
 
 
 
 
Hình 7.11. Sơ đồ định hướng của diện 
tích được chiếu sáng đối với tia sáng tới 

 

 
   

Khi chiếu sáng bề mặt đại dương bằng ánh sáng tán xạ thì 
không còn phụ thuộc vào định hướng của bề mặt nếu dòng ánh 
sáng này không có một hướng áp đảo nào đó. 

ánh sáng đi tới mặt đại dương bị phản xạ một phần. Để mô 
tả hiện tượng này hoàn toàn có thể sử dụng các định luật của 
quang hình: các tia tới, phản xạ và khúc xạ nằm trong cùng mặt 
phẳng với đường pháp tuyến tại điểm tới trên ranh giới phân 
chia các môi trường; góc tới 1γ  bằng góc phản xạ; tỷ số giữa sin 
của góc tới và sin của góc khúc xạ 2γ  là đại lượng không đổi đối 

các môi trường đang xét 

2,1
2

1

1

1

sin
sin

n
C
C

==
γ
γ

,                              (7.23) 

ở đây  và  tốc độ ánh sáng tuần tự trong môi trường thứ 
nhất và thứ hai,  chỉ số khúc xạ tương đối. Khi ánh sáng đi 

từ không khí tới nước . 

1C −2C
n −2,1

n 3/42,1 ≈

Hệ số phản xạ r  đặc trưng cho tỷ số giữa ánh sáng phản xạ 
và ánh sáng tới phụ thuộc vào góc tới và vào sự phân cực của 
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vectơ cường độ điện so với mặt phẳng tia tới vẽ qua các tia tới, 
tia phản xạ và đường pháp tuyến tới mặt phân cách các môi 
trường tại điểm tới của tia sáng. Nếu vectơ nằm trong mặt 
phẳng tới, thì 

)(
)(

'
21

2
21

2

γγ
γγ

+
−

=
tg

tg
r .                              (7.24) 

Còn nếu vectơ vuông góc với mặt phẳng tia tới, thì 

)(sin
)(sin

''
21

2
21

2

γγ
γγ

+
−

=r .                            (7.25) 

Đây là những công thức đã biết của Frenel. 

Vì 2γ  được tính theo công thức Snell (7.23), nên dễ dàng 

xác định được các giá trị 'r  và ''r  tùy theo góc tới (bảng 7.3). 
 

Bảng 7.3. Các hệ số phản xạ ánh sáng (%) 



1γ  'r  ''r  dr  

0 2 2 2 
30 1,2 3,1 2,2 
50 0,1 6,7 3,4 
70 4,7 21,9 13,3 
80 24,0 45,9 35,0 

 

Nếu ánh sáng tới không phân cực thì định hướng của vectơ 
cường độ điện trong đó là ngẫu nhiên và hệ số phản xạ ánh sáng 
trực xạ  được chấp nhận bằng giá trị trung bình của 'Πr r  và ''r . 

Trong sóng biển  có thể khác nhiều so với như đã dẫn ở 
bảng 7.3. Khi các góc thiên đỉnh bé sóng biển làm tăng 

dr

1γ  và hệ 

số phản xạ tăng lên. Nếu các góc thiên đỉnh lớn, thì sóng biển 

làm giảm 1γ  và do đó làm giảm . dr

E aλ

λ

Hệ số phản xạ của ánh sáng tán xạ  được xác định như là 
trung bình có tỷ trọng từ  đối với tất cả các góc tới. Thu được 

%. Hệ số phản xạ chung của dòng ánh sáng tổng cộng 

được đặc trưng bằng công thức (4.23). 

rr

dr
6,6≈rr

Sự phản xạ làm suy yếu độ chiếu sáng dưới bề mặt  so 

với ánh sáng đi tới mặt đại dương 
0E

)1(0 rE −=λ .                             (7.26) 

Để mô tả sự suy yếu độ chiếu sáng theo độ sâu do hấp thụ 
và tán xạ ánh sáng người ta sử dụng tương quan 

dzEdE λλ α−=

Eλ0

/ ,                             (7.27) 

từ đây 

zezE λα
λ

−=)( .                              (7.28) 

ở đây −λα  chỉ số suy yếu thẳng đứng độ chiếu sáng. Bởi vì 

hấp thụ và tán xạ ánh sáng thay đổi theo bước sóng, nên đại 
lượng α  cũng phụ thuộc vào bước sóng (hình 7.12). Đặc điểm 
chiếu sáng cũng có ảnh hưởng tới giá trị của α , vì vậy α  không 
trùng với ε . Để ước lượng gần đúng người ta cho ( )εα  4/1≈ , 

nhưng trong trường hợp này đã không chú ý tới sự biến thiên 
của độ chiếu sáng. 

Sự phụ thuộc vào các tính chất quang học của nước cũng 
giống như trường hợp ε . Nước càng tinh khiết thì α  càng nhỏ. 
Với các loại nước đại dương tinh khiết quang học nhất (kiểu I) ở 
dải bước sóng 350−550 nm giá trị α  bé hơn ε , sau đó bắt đầu 
từ 600 nm giá trị α  vượt trội ε  (xem hình 7.5 và 7.12). Nếu 
tăng tạp chất trong nước biển ε  tăng lên đáng kể do sự tán xạ 
ánh sáng ở phần phổ màu lam (kiểu III) và bé hơn chút ít ở 
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phần phổ vàng đỏ. 

Tuy chỉ số α  phụ thuộc không chỉ vào các tính chất quang 
học của nước, mà cả vào độ chiếu sáng, nhưng vì nó xác định 
đơn giản và nhanh nên người ta sử dụng để phân loại quang học 
các khối nước đại dương. Để giảm thiểu biến thiên của độ chiếu 
sáng, đo đạc được tiến hành khi trời quang và các góc thiên đỉnh 
Mặt Trời nhỏ. Theo độ lớn và đặc điểm biến thiên α  với bước 
sóng Erlov đã phân chia ra ba loại nước đại dương cơ bản (xem 
hình 7.12) và năm loại nước ven bờ có α  lớn hơn so với nước đại 
dương. Loại I gồm nước các vùng trung tâm ấn Độ Dương và 
Thái Bình Dương, vùng nhiệt đới Đại Tây Dương; loại II − nước 
hải lưu Guan; loại III − nước vùng nước trồi California và Pêru. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 7.12. Đặc điểm phụ thuộc chỉ số suy 
yếu thẳng đứng của độ chiếu sáng vào 
bước sóng và loại nước quang học [1] 

Vì có tương quan khá cao giữa α  tại các bước sóng khác 
nhau với α  ( 500=λ nm), nên khi đặc trưng về mặt quang học 

một khối nước người ta thường sử dụng đại lượng sau cùng, 
hoặc là sự suy yếu độ chiếu sáng khi tăng 1 mét độ sâu theo α  
( 500=λ nm), tức 

)1(exp 500 m   nm ⋅−= =λαT .                        (7.29) 

Đại lượng này khi biểu diễn bằng phần trăm được gọi là độ 
trong suốt. 

Dựa trên dữ liệu về độ trong suốt các cộng tác viên của 
Viện Hải dương học mang tên Sirshov đã xác lập được đặc trưng 
quang học chính xác hơn của các khối nước trong Đại dương Thế 
giới. Đương nhiên độ trong suốt biến động mạnh nhất trong các 
khối nước mặt, nhưng cả trong các khối nước trung gian nó 
cũng thay đổi từ 90 đến 60 %. Trong các khối nước sâu độ trong 
suốt thay đổi từ 85 đến 60 %. Các khối nước đáy nói chung là 
đồng nhất hơn về mặt quang học, nhưng cũng gặp thấy những 
khu vực với chỉ số suy yếu ánh sáng rất cao. 

Sự gia tăng α  về phía cuối dải phổ nhìn thấy dẫn tới chỗ 
càng xuống sâu các phần phổ vàng đỏ và lam bị hấp thụ nhanh 
hơn. Trên hình 7.13 cho thấy sự thay đổi độ chiếu sáng theo độ 
sâu so sánh với độ chiếu sáng ở mặt theo dữ liệu quan trắc. 
Thấy rằng ngay từ độ sâu 5 m phần màu đỏ của phổ nhìn thấy 
bị suy yếu không ít hơn 10 lần, còn tới độ sâu 25 m trong phổ 
chủ yếu chỉ còn lại phần màu chàm và lục, mặc dù cũng đã bị 
suy yếu gần hai lần. 

Độ chiếu sáng lên trên ↑E  là một đặc trưng quang học 
quan trọng của trường ánh sáng đại dương, bởi vì như đã nhận 
xét, nó mang thông tin về sự tán xạ ngược lại, phụ thuộc vào các 
tạp chất trong đại dương. Trên hình 7.13 cho thấy phổ và giá trị 

của độ chiếu sáng lên trên. Phổ của nó hẹp hơn phổ ↓E  do 
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không có dòng ánh sáng bị nước hấp thụ. Ngoài ra phổ ↑E  thay 
đổi yếu theo độ sâu. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 7.13. Sự suy yếu độ chiếu 
sáng theo độ sâu so với trên 
mặt, Gơntrim, mùa hè [1]. Các 
hình tròn tô đặc − độ chiếu sáng 
xuống dưới, các hình tròn để 
trắng − độ chiếu sáng lên trên 

 

Người ta quy ước biểu thị tương quan giữa độ chiếu sáng 
lên trên và độ chiếu sáng xuống dưới bằng hệ số phản xạ khuếch 
tán  )(zR

)(
)()(

zE
zEzR

↓

↑

= .                              (7.30) 

Hệ số này thay đổi trong phạm vi dải phổ nhìn thấy, có giá 
trị bằng gần 10 %  ở phần phổ chàm lam, nơi tán xạ mạnh, và 
giảm đến 1 %  ở phần phổ vàng đỏ. Thực tế này được sử dụng để 
ước lượng sơ bộ về hàm lượng chất hữu cơ hòa tan và chất lơ 
lửng trong nước biển. 

Độ chiếu sáng lên trên một phần đi ra khỏi đại dương vào 
khí quyển. Tương tự như công thức (7.26) có thể viết 

)1(0 wa rEE −= ↑↑ ,                              (7.31) 

ở đây  hệ số phản xạ của ánh sáng lên trên từ bề mặt đại 

dương. Nó không bằng 

−wr
r , bởi vì các tia sáng đi tới bề mặt dưới 

một góc lớn hơn hoặc bằng góc phản xạ nội toàn phần không đi 
lên khí quyển. Góc này theo định luật Snell được xác định bằng 
công thức 

2,1
2 2

arcsin
n
πγ = .                            (7.32) 

Dòng ánh sáng đi ra khỏi đại dương làm tăng ánh sáng 
phản xạ, có nghĩa là làm tăng biểu kiến hệ số phản xạ r . Để 
điều đó không xảy ra người ta dùng khái niệm albeđô sử dụng 
trong khí tượng học 

)1()1( wrrRrA −−+=  .                        (7.33) 

Xuất phát từ sự phụ thuộc của R  vào bước sóng suy ra 
rằng  cũng phụ thuộc vào bước sóng, mặc dù nói chung số 
hạng cuối ở vế phải công thức (7.33) không lớn. Khi ước lượng 
albeđô tổng cộng đối với tất cả các bước sóng phần hiệu chỉnh 
này có vai trò không lớn, nhưng khi xác định albeđô phổ việc 
tính đến ánh sáng đi ra khỏi nước có thể làm tăng đáng kể  ở 
phần phổ chàm lam. 

A

A

7.7.  Độ rọi của trường ánh sáng 

Khái niệm độ rọi của trường ánh sáng là một đặc trưng trắc 
quang cơ bản. Theo định nghĩa, trong khái niệm độ rọi thì 
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cường độ ánh sáng ứng với bề mặt vuông góc với các tia sáng. 
Đây chính là chỗ khác biệt với độ chiếu sáng của bề mặt định 
hướng tùy ý. Nếu sử dụng mối liên hệ giữa biến thiên độ chiếu 
sáng và cường độ ánh sáng từ công thức (7.2) dưới dạng 

t được chiếu sáng lên pháp tuyến với các tia sẽ dẫn tới 
biểu thức 

ΠΩ= dIddE / ,                                 (7.34) 

thì sau khi thế công thức (7.3) vào đây và tính đến hình chiếu 
của bề mặ

Ω= dBdE ϑcos .                                (7.35) 

c này đặc trưng cho độ chiếu sáng của diện tích từ 
hướng 

Công thứ
ϑ  tới đường thẳng đứng trong phạm vi góc lập thể 

nguyên tố. Nó có thể giải nghĩa như à  l độ chiếu sáng của diện 
tích nghiêng với các tia dưới một góc ϑ . 

Trường độ rọi của ánh sáng tự nhiên trong đại dương được 
tạo thành từ ánh sáng đi vào từ khí quyển. Khi trời không mây 
phân bố độ rọi phụ thuộc vào độ cao Mặt Trời và cường độ tán 
xạ có tính đến indicatrice tán xạ. Trên hướng Mặt Trời độ rọi là 
cực đại và dần dần giảm đến cực tiểu ở phía 180o theo phương 
vị. Tới đường chân trời nó lại tăng lên do tăng độ dày quang học 
của khí quyển và sự tán xạ. Khi mây phủ dầy đặc trường độ rọi 
thực tế không phụ thuộc vào phương vị, mà chỉ phụ thuộc vào 
độ cao Mặt Trời, tăng theo độ cao Mặt Trời. Khi mây từng phần 
phần đóng góp của ánh sáng tán xạ vào thông lượng chung thay 
đổi từ 20−40 % − nếu độ cao Mặt Trời lớn đến 50 90 % nếu độ cao 
Mặt 

nửa hình cầu. Trong trường hợp này từ công 
thức (7.35) suy ra 

Trời nhỏ. 

Trong hải dương học thường yêu cầu biết độ chiếu sáng của 
mặt đại dương từ 

 Ω=
π

ϑ
2

cos dBEa .                              (7.36) 

Nếu trong phạm vi nửa hình cầu B  không thay đổi, công 
thức (7.36) có thể được biến đổi như sau: 

 =







= 

π π
πϕϑϑϑ

2

0

2/

0

sincos BddBEa    .               (7.37) 

Khi ánh sáng đi qua phía dưới mặt nước độ rọi thay đổi 
theo kiểu khác với độ chiếu sáng. Thật vậy, do sự khúc xạ ánh 
sáng ở mặt đại dương mà ánh sáng tới trong góc lập thể 1Ω  tập 
trung trong một góc lập thể  bé hơn  (hình 7.14). Để 

chứng minh điều này có thể sử dụng công thức (7.35), trong đó 
độ chiếu sáng phải biểu diễn qua độ rọi không phải đối với nửa 
hình cầu, mà đối với góc lập thể , khi đó 

2Ω

Ω

1Ω

201)1( Ω=Ω− BBr a      (7.38)

Các diện tích phần đáy 
của các góc lập thể sẽ tuần tự 
bằng 

2
11 x π=Ω  và , 2

22 x π=Ω

ở đây  và  các bán kính 

của các đáy các góc. 
1x −2x

Trong trường hợp như vậy 
từ tương quan (7.38) suy ra 

2

2

1
0 )1( 








−=

x
x

rBB a  .   (7.39)

Nếu xét thiết diện của các

 
 

 

Hình 7.14. Sơ đồ khúc xạ các tia 
sáng và thay đổi góc lập thể tại 
ranh giới khí quyển − đại dương 
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góc lập thể, thì 

2,1
2

1

2

1

sin
sin

n
x
x

==
θ
θ

.                            (7.40) 

Do đó, 

2
2,10 )1( nrBB a  −= .                            (7.41) 

Công thức này cho thấy sự tập trung độ rọi ở bên dưới mặt 
đại dương. Nó thường biểu lộ rõ với những hệ số phản xạ bé, vì 
vậy trong sóng biển xảy ra những nơi tập trung cục bộ độ rọi ở 
lớp dưới bề mặt, kết quả là độ rọi và do đó độ chiếu sáng có 
những thăng giáng khá lớn. 

ở lớp dưới mặt độ rọi cực đại ở trên hướng tới nguồn sáng, 
tức tới Mặt Trời đối với ánh sáng tự nhiên. Trong phạm vi góc 
lập thể bị giới hạn bằng góc khúc xạ tới hạn (48,6o) độ rọi dưới 
nước được tạo ra bởi ánh sáng trực xạ và ánh sáng khí quyển 
tán xạ, còn ở ngoài phạm vi góc lập thể đó độ rọi chỉ là do ánh 
sáng tán xạ bởi nước chi phối (hình 7.15). 

Khi độ sâu tăng lên ánh sáng Mặt Trời trực xạ liên tục bị 
tán xạ và hấp thụ, kết quả là cực đại độ rọi dần dần chuyển dịch 
về phía thiên đỉnh, còn sự thăng giáng độ rọi biến mất. 

Dựa theo phân bố độ rọi trong đại dương mà người ta phân 
chia ra ba lớp: lớp dưới mặt, lớp trung gian và lớp sâu. Lớp thứ 
nhất lan tới độ sâu nhìn thấy đĩa trắng ( ) . Trong lớp này có 

thể thấy bức xạ Mặt Trời trực xạ, cực đại độ rọi hướng lên phía 
Mặt Trời, có thể thấy những thăng giáng độ rọi. Trong lớp trung 
gian chỉ thấy ánh sáng tán xạ, nhưng cực đại vẫn hướng lên 
phía Mặt Trời, các thăng giáng độ rọi tắt dần về phía biên dưới 
của lớp. Lớp trung gian lan rộng từ độ sâu  đến . Lớp sâu 

bZ

bZ bZ4

 

lan rộng xuống sâu hơn , có 

đặc điểm là cực đại độ rọi nằm ở 
thiên đỉnh với mọi độ chiếu 
sáng của đại dương và phân bố 
độ rọi trở nên đối xứng so với 
đường thẳng đứng. 

bZ4

 
 
 
 
 
Hình 7.15. Phân bố độ rọi trong mặt 
phẳng hướng tới Mặt Trời [5]. Các số bên 
cạnh đường cong − độ sâu tính bằng mét 

7.8.  Phương trình vận chuyển ánh sáng trong đại dương 

Phân bố dòng ánh sáng nguồn gốc tự nhiên hay nhân tạo 
trong đại dương dưới một góc bất kỳ với đường chân trời không 
được mô tả bằng các công thức độ chiếu sáng. Phải sử dụng tới 
khái niệm về độ rọi B , đại lượng này không phụ thuộc vào sự 
định hướng của diện tích được chiếu sáng. Do sự tán xạ ánh 
sáng nhiều lần và tính chất phân bố ngẫu nhiên các đối tượng 
tán xạ trong nước biển mà rất khó theo dõi sự biến dạng của 
một tia sáng riêng rẽ. 

Lý thuyết vận chuyển ánh sáng được phát biểu trong các 
thuật ngữ quang học tia và dựa trên những quan niệm trắc 
quang chứ không phải là những quan niệm điện từ về ánh sáng. 
Xét độ rọi của một vùng phổ nào đó, tức 
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=
2

1

)(
λ

λ
λλ dBB . 

Độ rọi  trong thể tích nước nguyên tố nào đó phụ thuộc 
vào  ban đầu và biến thiên của nó trên đoạn tia  

)(lB

0B dl

dl
l
BBlB
∂
∂+= 0)( .                             (7.42) 

Số hạng sau cùng của công thức (7.42) phụ thuộc vào quá 
trình suy yếu ánh sáng do hấp thụ và tán xạ cũng như vào 
lượng ánh sáng tán xạ đi vào thể tích nguyên tố 

QB
l
B +−=
∂
∂ ε ,                                (7.43) 

ở đây Bε  biểu diễn sự suy yếu ánh sáng do hấp thụ và tán xạ, 
 dòng tới ánh sáng tán xạ tỷ lệ với chỉ số tán xạ −= 

π
ω

4

Q σBd σ  

và độ rọi . ánh sáng tán xạ này đi tới từ tất cả các phía, vì vậy 
được mô tả bằng góc lập thể của toàn bộ hình cầu )4( π . 

Phương trình (7.43) có thể viết không chỉ cho hướng  mà 
cả cho một góc lập thể  nào đó. Trong các bài toán hải dương 
học đạo hàm của 

l
Ω

B  theo thời gian thường không cần tính đến 
bởi vì tốc độ truyền ánh sáng lớn hơn nhiều so với tốc độ biến 
đổi độ rọi. 

Rất khó thu được nghiệm của phương trình (7.43) vì thực 
ra không thể xác định được thông lượng ánh sáng tán xạ. Có 
nhiều phương pháp gần đúng khác nhau. 

A. Xác định độ rọi trong lớp sâu của đại dương. Chọn như 
vậy là vì cực đại độ rọi trong lớp đó hướng về thiên đỉnh, do đó 
dẫn tới biểu thức BE π= . Vì EdzdE α−=  hay EdzdE α−=/ , nên 

BdzdB α−=/ . Với tia nghiêng γ  

γα cosB
l
B =
∂
∂ − .                                (7.44) 

Thế công thức này vào phương trình (7.43), ta được 

BQ )cos( γαε −= .                              (7.45) 

Thực ra đây không phải là nghiệm, mà là mối liên hệ giữa 
độ rọi và ánh sáng tán xạ. Đôi khi nó được sử dụng để ước lượng 
Q  theo B  đã biết. 

B. Mô hình đơn giản biến đổi độ rọi theo độ sâu. Mô hình 
này thực chất cho giá trị gần đúng rất thô )(lB . 

Từ phương trình (7.43) suy ra 

−−=
l

ll deQeBlB l

0
0 )()( ξξ εεε + e .                     (7.46) 

Giả sử rằng do sự tỷ lệ giũa  và Q B  có thể theo công thức 

(7.44) biểu diễn 

γα cos)( leQlQ −= )0(

− l

0

ε

.                               (7.47) 

Do đó 

−− +=
l

l deQeeBlB )cos(
0 )0()( ξξγαεε                 (7.48) 

hay 

( )[ ]1
cos

)0(
−α

)( cos
0 −+= −

−
− l

l
l eeQeBlB γαε

ε
ε

γε
.             (7.49) 

Nếu nhìn thẳng đứng từ trên xuống ( ) 180=γ

361                     362 



( )[ ]z
z

z eeQeBzB αε
α

ε

αε
+−

−
− −

+
+= 1)0()( 0 .                (7.50) 

Công thức này cho ta khái niệm gần đúng về độ rọi ánh 
sáng tại độ sâu z . Trong trường hợp này  được xác định 

theo độ rọi ánh sáng lớp dưới mặt (7.45) khi biết các giá trị của 
chỉ số suy yếu ánh sáng 

)0(Q

ε  và chỉ số suy yếu độ chiếu sáng α  
đối với khoảng λΔ  đã chọn. 

C. Phép xấp xỉ hai thông lượng. Trong trường hợp này từ độ 
rọi người ta chuyển sang độ chiếu sáng của mặt phẳng ngang từ 

phía trên ↓E  và từ phía dưới ↑E  trong khoảng phổ yêu cầu λΔ . 
ánh sáng tán xạ được biểu diễn qua indicatrice )(γX . Trong 

điều kiện độ rọi không phụ thuộc vào thiên đỉnh thì 

=
π

γγσ
0

sin
2

dXBQ                              (7.51) 

và phương trình (7.43) có được dạng 

=+
∂
∂ π

γγσε
0

sin
2

dXBB
l
B

 .                        (7.52) 

Để sao cho từ tia nghiêng dưới một góc tới γ  chuyển sang 
tọa độ thẳng đứng người ta sử dụng tương quan ddz  γcos= . 
Tiếp theo đưa ra biến mới γμ cos= . Khi đó phương trình (7.52) 

sẽ có dạng 


−

=+
1

1

'
2

μσεμ XBdB
dz
dB

.                        (7.53) 

Để tiếp tục chuyển đổi sang độ chiếu sáng theo nửa bán cầu 
tất cả các thành phần của phương trình (7.53) được nhân với 

ϕàdd  và tích phân từ 0 đến π2  theo góc thiên đỉnh ϕ  và theo 

các góc nghiêng ( μ ) từ  đến 0 và từ 0 đến 1, tức là đối với hai 

bán cầu, có tính đến tương quan (7.37). Khi đó tích phân trong 
phương trình (7.53) được tách thành hai: cho bán cầu trên và 
bán cầu dưới. Kết quả thu được hai phương trình  

1−

↑↓ =
+

+
χ↓

EE
2

2

1

1

μ
σϕ

μ
σϕ

dz
dE

,                      (7.54) 

↓↑ −=
+χ

−
↑

EE
1

1

2

2

μ
σϕ

μ
σϕ

dz
dE

,                    (7.55) 

ở đây 


1

0

μ

Bd

dB
=

1

0

μ

μ

1μ ,     





−

−−= 0

1

0

1
2

μ

μμ
μ

Bd

dB
 

là những giá trị cosin trung bình của các góc nghiêng của các 
chùm sáng tuần tự trong ánh sáng đi xuống và đi lên; 

  








−

0

1

X =
2
1 1

0

1

0
1 ')',( μμμμμϕ BdddB   , 

 
−−








 1

0

B =
2
1 0

1

0

1
2 ')',( μμμμμϕ BdddX    

là những tỷ phần của các thông lượng đi xuống và đi lên bị tán 
xạ tuần tự lên trên và xuống dưới bởi lớp nước độ dày đơn vị. 

Chỉ số hấp thụ χ  trong phương trình (7.54) và (7.55) đã 
xuất hiện trong khi tách ε  thành χ  và σ . 

Các phương trình của phép gần đúng hai thông lượng được 
sử dụng khi xác định chính xác độ chiếu sáng, khi xác định định 

363                     364 



lượng màu đại dương, khi ước lượng sự hấp thụ ánh sáng trong 
đại dương và các tính toán chỉ số hấp thụ ánh sáng χ . Ví dụ, từ 

(7.54) và (7.55) suy ra 









+=−

↓↓↑

RE
dz

dE
dz

dE

2

1

1
1

μ
μ

μ
χ .                    (7.56) 

Thông thường xem rằng 5,021 ≈≈ μμ . Vì hệ số phản xạ 

khuếch tán bé như đã nhận xét, nên trong khi ước lượng gần 
đúng χ  có thể bỏ qua nó. Khi đó thu được biểu thức đơn giản 

dùng để xác định 











−=

↓↑

↓ dz
dE

dz
dE

E
5,0χ .                           (7.57) 

Nếu tích phân phương trình (7.56) trong một lớp nào đó thì 
thu được một biểu thức, theo đó có thể ước lượng sự hấp thụ ánh 
sáng bên trong lớp đó. 

Ngoài những nghiệm gần đúng đơn giản đã dẫn của bài 
toán vận chuyển được biết còn có các nghiệm chính xác hơn, 
nhưng trong hải dương học chúng chỉ được sử dụng khi nghiên 
cứu sự lan truyền ánh sáng nhân tạo hoặc khi xác định các tạp 
chất trong nước theo biến thiên của độ rọi ánh sáng. 

7.9.  Độ nhìn thấy của các đối tượng dưới nước 

Đối tượng trong nước có thể nhìn thấy nếu nó khác về độ 
rọi hoặc màu với nền xung quanh. Giả sử −  độ rọi của nền, φB

−B  độ rọi của đối tượng. Người ta đưa ra khái niệm tương phản 

( ) ΦΦ−= BBBK / .                            (7.58) 

Nếu đối tượng là đen tuyệt đối ( ) thì 0=B 1−=K , nếu nền 
đen tuyệt đối ( 0= ) thì ∞=φB K , tức ∞<<− K1

nK

. Người ta phân 

biệt các giá trị tương phản khác nhau. Nếu người quan sát nhìn 
đối tượng trong nước mà dần dần cách xa khỏi đối tượng thì 
tương phản mà tại đó đối tượng không còn nhìn thấy được nữa 
gọi là tương phản ngưỡng biến mất . Trong trường hợp đối 

tượng tiến dần tới người quan sát và đối tượng trở nên nhìn 
thấy được thì ta có tương phản ngưỡng phát hiện . Khi đó đối 

tượng được phân biệt chỉ dưới dạng một vết mờ nhạt, còn hình 
hài của nó không phân biệt được. Cuối cùng, tại khoảng cách tới 
người quan sát gần hơn hình hài của đối tượng được phân biệt 
và có thể nhận ra nó. Trạng thái chất lỏng như vậy được đặc 
trưng bằng tương phản ngưỡng nhận biết . Giả thiết rằng 

trong tất cả các trường hợp kích thước góc của đối tượng lớn hơn 
kích thước tới hạn. Do những đặc điểm của mắt thích nghi với 
tầm nhìn các vật trên nền môi trường xung quanh 

sK

rK

rsn KKK << . 

Khi chiếu sáng đại dương và đối tượng trong đó bằng ánh 
sáng tự nhiên thì sự khác biệt về độ rọi của đại dương và của 
đối tượng sẽ phụ thuộc vào các tính chất quang học của nước và 
sự biến đổi độ chiếu sáng theo độ sâu. 

Từ phương trình chung vận chuyển ánh sáng (7.46) được 
dùng để mô tả sự suy giảm độ rọi của đối tượng cũng như của 
nền theo khoảng cách không thể xác định được sự biến đổi của 
các độ rọi nếu không có những giả thuyết bổ sung, bởi vì không 
có thông tin về Q . 

Số hạng thứ hai của phương trình (7.46) mô tả phần đóng 
góp của ánh sáng tán xạ vào độ rọi của đối tượng. Nó giống như 
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“màn khói”. Rõ ràng khi tăng  độ rọi ban đầu của đối tượng 
)0(B  giảm đi, còn “màn khói” thì tăng lên. Người ta biểu diễn 

một cách gần đúng số hạng này bằng cách xuất phát từ những 
lập luận rằng 

l

↓
↓

−= E
dz

dE α ,                                (7.59) 

nhưng trong điều kiện chiếu sáng từ bán cầu thì . Do đó BE π=↓

Φ
Φ −= B

dz
dB α ,                               (7.60) 

còn trong điều kiện tia nghiêng 

γα cosΦ
Φ −= B

dl
dB

.                           (7.61) 

Do đó 

γα cos)0()( leBlB  −
ΦΦ = .                         (7.62) 

Vì độ rọi của nền cần phải cùng là một khi xác định nó 
bằng các biểu thức (7.46) và (7.62), nếu ta cho các vế trái của 
các biểu thức đó bằng nhau thì sẽ có thể biểu diễn “màn khói” 

( )ell
l

eeBdQe −−
Φ

−− −= γαξε ξ cos

0

)( )0(    .                 (7.63) 

Bây giờ có thể ước lượng sự biến đổi của độ tương phản với 
khoảng cách bằng cách thế công thức (7.46) vào công thức (7.58) 
đối với đối tượng cũng như đối với nền, trong đó “màn khói” 
được biểu diễn bằng công thức (7.63): 

ll eKe
B

BB
lK )cos()cos( )0(

)0(
)0()0(

)( εγαεγα −−

Φ

Φ =
−

= .         (7.64) 

Như vậy độ tương phản giảm với khoảng cách theo quy luật 
hàm mũ, phụ thuộc cả vào sự hấp thụ lẫn sự tán xạ ánh sáng. 
Trong trường hợp đang xét chưa tính đến ảnh hưởng của môi 
trường trung gian, ví dụ không khí, nếu nhìn tới đối tượng trong 
nước từ khí quyển. Xem rằng mắt hay một máy thu ánh sáng 
khác (máy ảnh) được thả vào trong nước. 

Thông thường đối với mỗi máy thu ánh sáng tồn tại một 
ngưỡng độ tương phản tại đó vật được phân biệt 

le
K

lK )cos(

)0(
)( εγα −= .                               (7.65) 

Thường xuyên hơn cả là người ta sử dụng giá trị trung bình 
từ các giá trị đã liệt kê của K . Trong trường hợp này từ công 
thức (7.65) suy ra 

[ ]
εγα −

=
cos

)0(/)(ln KlKl ,                              (7.66) 

tức có thể xác định khoảng cách nhìn thấy đối tượng. Trong đó 
nếu vật được chiếu sáng từ phía trên, phải thêm 180o vào γ , bởi 

vì ánh sáng không chỉ đi tới đối tượng, mà còn đi ngược lại vào 
máy thu. 

Người ta sử dụng công thức (7.66) trong phương pháp quan 
trắc bằng đĩa trắng để xác định gần đúng các tính chất quang 
học của nước. Trong trường hợp này thì , 180=γ 1cos −=γ  và 
khoảng cách  bằng độ sâu nhìn thấy đĩa trắng . Khi đó l bZ

[ ]
bZ

KlK )0(/)(ln)( −=+ εα .                        (7.67) 

Nếu biết độ sâu tại đó đĩa trắng biến mất có thể xác định 
)( εα + , cũng như các giá trị rêng rẽ của α  và ε  xuất phát từ 
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điều kiện rằng εα  )25,02,0( −≈ . 

Người ta gọi độ sâu nhìn thấy đĩa trắng là độ trong suốt 
tương đối. Từ công thức (7.67) suy ra rằng  phụ thuộc không 

chỉ vào các tính chất quang học của nước, mà còn vào chỉ số suy 
yếu độ chiếu sáng. 

bZ

Người ta còn sử dụng công thức (7.67) đối với các đĩa màu, 
nhưng khi đó K  có những giá trị khác. 

Những công thức đã dẫn việc xác định sự phụ thuộc của 
tương phản và các đặc trưng quang học của nước và biển vào 
tầm nhìn thấy đĩa trắng, nói một cách chính xác chỉ đúng trong 
trường hợp người quan sát không ở bên ngoài nước. Còn nếu 
quan trắc thực hiện từ khí quyển thì đi tới mắt người quan sát 
còn có thêm ánh sáng phản xạ từ mặt đại dương. Chính ánh 
sáng này ảnh hưởng tới độ rọi của nền. Vì vậy mặc dù công thức 
cơ bản của tương phản (7.58) không thay đổi, nhưng các độ rọi 
của đối tượng và của nền có mặt trong đó sẽ khác. 

Độ rọi của đối tượng phụ thuộc vào độ rọi của bản thân đĩa 
 và vào độ rọi của biển  loại trừ đi độ rọi của cột nước che 

phủ đĩa  (hình 7.16), tức 
dB mB

dBB +=

mBB +=φ

cB

cm BB − .                              (7.68) 

Độ rọi của nền được xác định bằng độ rọi của biển và độ rọi 
của vầng hào quang xung quanh đĩa. Khi đó loại trừ đi độ rọi 
của cột nước không nhìn thấy đằng sau đĩa 

)( cd BBy − .                          (7.69) 

ở đây  độ rọi của vầng hào quang tính trên độ rọi của 

đĩa. Trong khi thu nhận các biểu thức của các độ rọi ở trong các 
công thức (7.68) và (7.69) phải lưu ý rằng nguồn ánh sáng là 

bức xạ trực tiếp và tán xạ tạo nên độ chiếu sáng của bề mặt đại 
dương. 

−y

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình 7.16. Phân bố các độ rọi và các hệ số 
phản xạ trong sơ đồ quan trắc đĩa trắng  

 

Trong trường hợp như vậy độ chiếu sáng của đĩa được biểu 
diễn bằng công thức 

b
d

Z
a erEE 1)1( α−↓↓ −= ,                             (7.70) 

trong đó biểu thức ở mũ đặc trưng cho sự suy yếu của độ chiếu 
sáng dưới bề mặt đi tới đĩa. Nếu khả năng phản xạ của đĩa , 

còn suy yếu ánh sáng đi từ đĩa lên trên được biểu diễn bằng 
nhân tử  thì độ chiếu sáng đi lên ở mặt đại dương sẽ là 

dr

bZe 2α−

( ) b
d Z

a errEE 21)1(0
αα +−↓↑ −= .                       (7.71) 

Khi ánh sáng đi vào khí quyển một phần ánh sáng sẽ bị 
phản xạ ngược lại vào nước tỷ lệ thuận với hệ số phản xạ . Độ wr
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chiếu sáng còn lại phải chuyển thành độ rọi theo tương quan đã 

nói tới ở trên  và . Do đó BE π=↓

( )1↓= EB ad

mr

1(↓ −= EB ac

2
2,10 nBB a=

( )21+−er Zαα d
b

)() 21+−er Zαα b
m

( ) 2
2,1

11 −−−− nrr π w .             (7.72) 

Những lập luận tương tự cũng được sử dụng khi thu nhận 
biểu thức . Trong biểu thức đó thay vì  phải là hệ số phản 
xạ của lớp nước sâu . Nó phụ thuộc vào indicatrice của tán xạ 

ngược 

cB dr

2
2,1

1)1( −−− nrr w π .             (7.73) 

Độ rọi của biển phụ thuộc vào ánh sáng do biển phản xạ 

 và ánh sáng tán xạ đi ra từ biển rEa
↓

[ ] 12
2,1) −−−+ π  nrEB w1()1(↓ −  mrra

↓=m rEa .               (7.74) 

Thế các công thức (7.22)−(7.74) vào (7.68), (7.69) và sau đó 
vào (7.58) sẽ dẫn tới biểu thức tương phản dưới dạng 

δα −
−

+

−

md

md

b
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,                    (7.75) 

trong đó 

)1()1(

2
2,1

r
rn
−−

=
 wr

δ . 

Giống như trước đây, giới hạn nhìn thấy được xác định từ 
điều kiện bằng nhau giữa K  và giá trị tương phản ngưỡng. Lý 
thuyết nhìn thấy đĩa trắng được trình bày chi tiết hơn trong 
công trình [3]. 

Các đặc trưng quang học của nước chứa đựng trong các chỉ 
số suy yếu ánh sáng 1α  và 2α . Không thể tính được chúng nếu 

không biết các hệ số phản xạ của độ chiếu sáng xuống dưới và 
lên trên. Vì vậy người ta đã lập ra những quy tắc quan trắc đĩa 
sao cho trong đó có thể xem các hệ số đó là đã biết. Thông 
thường nhất là người ta khuyến cáo thực hiện quan trắc từ phía 
bong tàu khuất ánh sáng và từ phía đón gió. 

Độ sâu lớn nhất nhìn thấy đĩa trắng, tức độ trong suốt 
tương đối, được ghi nhận ở trung phần Thái Bình Dương bằng 
45−50 m. Nó nhỏ hơn một chút (40 m) ở biển Sagaso và nhiều 
vùng ấn Độ Dương. ở các vùng đại dương và biển ven bờ với 
năng suất sinh học cao độ trong suốt thiên thấp và nhiều trường 
hợp không quá 10 m. 

7.10.  Màu biển 

Màu của đối tượng được tạo thành do đặc thù của mắt phản 
ứng với phổ của dòng ánh sáng tia đi tới mắt. Bởi vì mắt người 
phản ứng không chỉ với bản thân đường cong phổ, mà còn với độ 
rọi, tức với cường độ ánh sáng đi tới mắt, nên có thể xảy ra 
trường hợp độ rọi đóng vai trò áp đảo. Tại một giá trị bé )(λB  

nào đó mắt không cảm nhận được màu. Ví dụ, trong đêm trăng 
biển có vẻ có màu xám mặc dù phổ của ánh sáng Mặt Trăng 
thực tế không khác với Mặt Trời, tức tồn tại một giá trị  nào 
đó mà thấp hơn thì màu không còn phân biệt. Cũng tồn tại  

mà cao hơn thì ánh sáng không phân biệt. Ví dụ, vết đường đi 
của Mặt Trời tỏ ra có màu trắng chói sáng. Như vậy mắt người 
phân biệt màu ở dải độ rọi giữa  và . Do đó màu đại 

dương phụ thuộc vào thành phần phổ của ánh sáng đi tới mắt 
và độ rọi của nó. Người ta còn đưa ra khái niệm độ màu của vật, 

minB

maxB

minB maxB
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nó chỉ phụ thuộc vào thành phần phổ của bức xạ. 

Màu đại dương ở dải độ rọi  và  phụ thuộc vào các 

phổ của ánh sáng phản xạ bởi đại dương và ánh sáng tán xạ đi 
ra từ đại dương. Về nguyên tắc chúng khác biệt nhau, và với giá 
trị lớn của ánh sáng phản xạ thì nhìn thấy màu của nguồn ánh 
sáng, chứ không phải màu biển, bởi vì các hệ số phản xạ ở dải 
ánh sáng nhìn thấy thay đổi ít theo bước sóng. Ví dụ, trong thời 
tiết mây mù, khi ánh sáng phản xạ vượt trội ánh sáng đi ra từ 
biển thì màu biển trở nên xám. Với các độ cao Mặt Trời bé tán 
xạ cũng lớn và biển có màu của phần bầu trời mà từ đó các tia 
sáng đi tới biển và bị phản xạ. Vì vậy màu biển được xác định 
tốt nhất trong điều kiện sao cho sự phản xạ ánh sáng yếu, tức 
trong khi độ cao Mặt Trời lớn và sóng biển không lớn. 

minB maxB

Năm 1921 V. V. Suleikin lần đầu tiên đưa ra lý thuyết gần 
đúng về màu biển sau khi luận chứng về phổ của ánh sáng đi 
lên từ biển. Ông đã sử dụng luận điểm về sự biến tính của độ 
chiếu sáng trong nước 















 +−== ↓−↓↓ zaEeEE z   400 exp

λ
χλα ,              (7.76) 

trong đó ông đã cho rằng chỉ số suy yếu thẳng đứng của độ 
chiếu sáng phụ thuộc vào các chỉ số hấp thụ và tán xạ. 

Trong lớp nguyên tố  sẽ tán xạ lên trên một lượng dz

dzzaaEdE    
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440 exp
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β .               (7.77) 

Trên đường đi của ánh sáng tán xạ lên phía trên lại diễn ra 
sự hấp thụ và tán xạ, tức biểu thức này phải nhân với hàm mũ  
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Từ toàn bộ bề dày biển sẽ đi lên mặt một lượng 
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Nếu tính đến phản xạ từ phía trên r  và từ phía dưới , 

thì phổ tổng cộng sẽ có dạng 
wr







 +

−−
+=

↓
↓↑

4
42

)1()1(

λ
χλλ

β
a

rrEa
rEE wa

a
 

.                    (7.79) 

Nếu như không có hấp thụ ánh sáng trong biển )0( =χ  thì 

ở mẫu số của thành phần cuối cùng  bị giản ước đi và phổ 

ánh sáng chỉ phụ thuộc vào phổ  của ánh sáng tới. Nếu 
không có tán xạ , thì không có thành phần cuối cùng và 

màu biển chỉ xác định bằng ánh sáng phản xạ. Như vậy không 
nên xem rằng màu biển phụ thuộc chỉ vào hấp thụ hay chỉ vào 
tán xạ ánh sáng. Nó được xác định bằng tương quan 

4λ
↓
aE

)0( =a

χ  và σ . 

Khái niệm chính xác hơn cả về  nhận được dựa trên các 

công thức xấp xỉ hai thông lượng của lý thuyết truyền ánh sáng 
trong đại dương (7.54)−(7.75). 

↑
0E

Trong nước biển tinh khiết χ  ở phần phổ chàm lam nhỏ và 

vì vậy mật độ của ánh sáng đi lên từ nước thiên cao làm cho 
biển có màu chàm. σ  và χ  sẽ tăng nếu nồng độ tạp chất trong 
nước biển tăng, ngoài ra cực tiểu của χ  dịch chuyển về phía các 
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sóng dài hơn. Điều này làm cho cực đại mật độ phổ ánh sáng từ 
đại dương cũng dịch chuyển về phía các sóng dài và màu đại 
dương trở thành màu lục, nếu lượng tạp chất lớn thì thậm chí 
trở thành màu vàng. 

Trong thực tế quan trắc màu đại dương sử dụng rộng rãi 
phương pháp xác định màu bằng cách so sánh với các dung dịch 
chuẩn (thang Phorel-Ule). Tuy nhiên do rất hay xảy ra những 
khác biệt độ rọi nên khó xác định màu một cách đơn trị. 

Năm 1931 Uỷ ban Quốc tế về Chiếu sáng đã khuyến cáo sử 
dụng biểu đồ độ màu, theo đó ước lượng được cả màu và độ bão 
hòa màu (hình 7.17). Thực chất của phương pháp xác định màu 
biển này là nhờ hòa trộn ba màu cơ sở (chàm, lục và đỏ) với 
những tỷ lệ khác nhau có thể thu được tất cả các màu còn lại, 
thậm chí tới màu trắng. Để từ dòng ánh sáng quan sát tách ra 
được các màu cơ sở người ta sử dụng những bộ lọc phổ: 

)(),( λλ yx ′′    và )(λz ′ . Chúng là những đường cong mô tả độ 

nhạy phổ của các bộ phận tiếp nhận màu của mắt. Nhờ những 
đường cong đó từ phổ độ chiếu sáng quan trắc của biển tách ra 
được các giá trị màu cơ sở tương ứng theo các công thức 
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                              (7.80) 

Các cận tích phân cần phải tùy khả năng bao hết toàn bộ 

dải ánh sáng nhìn thấy. Tiếp theo tính các tọa độ độ màu 

ZYX
Zz

ZYX
Yy

ZYX
Xx

++
=

++
=

++
=           ,, .        (7.81) 

Rõ ràng . Vì vậy trong số ba tọa độ thì hai là độc 
lập và dùng làm các trục của biểu đồ độ màu.  

(điểm 

1=++ zyx
3/1=== zyx

B ) sẽ là tọa độ của màu trắng. Vị trí của các màu khác 
trên mặt phẳng tọa độ được tính theo bức xạ đơn sắc, và các 
điểm được nối với nhau bằng một đường cong đều gọi là biểu đồ 
độ màu (hình 7.17). 

Các tọa độ màu tính được không phải theo độ chiếu sáng 
đơn sắc, mà theo độ chiếu sáng thực được đánh dấu bằng những 
con số, trong đó có điểm M . Chúng thường không trùng hợp với 
đường cong độ màu. Nếu nối các điểm B  và M  bằng đường 
thẳng đến giao điểm với biểu đồ độ màu, thì điểm  trên đó đặc 
trưng cho màu biển, còn tỷ số BABM /=

A
ξ  gọi là độ tinh khiết 

màu. Đại lượng này lớn ở các vùng trung tâm ấn Độ Dương và 

Thái Bình Dương, bằng 55 %. Màu đại dương ở đây là màu 
chàm ( 474473 −=Aλ nm). ở các vùng ven bờ (nhiệt đới Đại Tây 
Dương) màu trở thành lục nhạt ( 515−512=Aλ nm), còn độ tinh 

khiết màu giảm xuống tới 26−31 %. Dữ liệu quan trắc chứng tỏ 
rằng khi độ trong suốt tăng thì nền màu dịch chuyển về phía 
màu chàm và độ tinh khiết màu tăng lên. 

Vì độ chiếu sáng quan trắc của đại dương )(λE  phụ thuộc 

không chỉ vào các tính chất quang học của nước, mà còn vào 
lượng mây, độ cao Mặt Trời, sóng biển, nên màu đại dương ở 
cùng một vùng sẽ khác nhau tùy theo các điều kiện khí tượng 
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và thời gian trong ngày. 
 

 
 

Hình 7.17. Biểu đồ độ màu của Uỷ ban Quốc tế về Chiếu sáng 
(Các ký hiệu đã được giải thích trong chính văn) 
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Câu hỏi tự kiểm tra 

1. Cái gì ảnh hưởng tới chỉ số suy yếu ánh sáng trong nước biển ở 

những khoảng phổ khác nhau và bậc đại lượng của nó bằng bao 

nhiêu? 

2. Sự tán xạ ánh sáng trong đại dương phụ thuộc như thế nào vào 

thành phần các tạp chất và khoảng phổ của ánh sáng? 

3. Dạng đặc trưng của indicatrice tán xạ ánh sáng bởi nước tinh khiết 

và nước có chứa chất lơ lửng nhỏ và lớn. 

4. Cho biết có những lý thuyết tán xạ ánh sáng trong đại dương và 

thực chất của các lý thuyết đó là gì? 

5. Sự khác biệt giữa chỉ số suy yếu ánh sáng và chỉ số suy yếu thẳng 

đứng của độ chiếu sáng trong đại dương. 

6. Hãy viết phương trình vận chuyển ánh sáng trong đại dương. Tại 

sao giải phương trình này khó và có những phương pháp giải gần 

đúng nào? 

7. Những đặc trưng quang học nào của đại dương có thể xác định được 

theo quan trắc đĩa nhìn thấy? 
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8. Trạng thái mặt đại dương và điều kiện chiếu sáng của Mặt Trời ảnh 

hưởng như thế nào tới sự xâm nhập của ánh sáng vào đại dương và 

màu của nó? 

9. Thành phần phổ của ánh sáng tự nhiên thay đổi như thế nào theo 

độ sâu? 

10. Bản chất của sự phát quang ánh sáng trong đại dương là gì và 
hiện tượng này được sử dụng ở trong những hướng nghiên cứu nào? 

11. Hiểu biết về các tính chất quang học đại dương được sử dụng vào 
những mục đích thực tế nào? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Chương  8 

Âm học đại dương 

8.1.  Những định nghĩa cơ bản 

Âm học đại dương là một trong những bộ phận phát triển 
nhất của vật lý đại dương có ứng dụng thực tế rộng lớn. Những 
hiểu biết đầu tiên về tốc độ truyền âm trong đại dương là do yêu 
cầu sử dụng máy hồi âm để đo độ sâu. Nó đã được sử dụng trong 
hàng hải vào đầu thế kỷ 19 và từ thời gian đó người ta tiến 
hành nghiên cứu những quy luật biến thiên tốc độ âm trong đại 
dương. 

Trong những năm Thế chiến thứ 2 thủy định vị phát triển 
rất mạnh. Đó là một lĩnh vực của âm học đại dương có mục đích 
phát hiện tầu ngầm, tầu trên mặt nước từ tầu ngầm, các vật 
dưới nước khác thông qua phát và thu tín hiệu âm phản xạ từ 
vật. Muốn vậy cần biết đặc điểm truyền tín hiệu âm trong đại 
dương, sự phụ thuộc của tốc độ âm vào các trường nhiệt độ, độ 
muối, áp suất, tốc độ dòng chảy, những đặc điểm phản xạ âm từ 
mặt đại dương và đáy v.v.. Được biết rằng tín hiệu âm trong đại 
dương có thể truyền tới khoảng cách lớn. Điều này là cơ sở để sử 
dụng nó như phương tiện liên lạc. Bắt đầu phát triển lĩnh vực 
thám xa âm học. 
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Định vị âm học được sử dụng rộng rãi trong thăm dò khai 
thác cá và để xác định trữ lượng cá, trong tìm kiếm địa chất để 
xác định cấu tạo đáy. 

Sự xuất hiện các máy thu âm nhạy đã cho thấy rằng nhờ 
các máy đó có thể theo dõi được các tín hiệu do những sinh vật 
biển khác nhau phát ra, thu được nhiễu gây bởi sóng biển, 
chuyển động đáy, chuyển động và dãn nứt băng v.v.. Điều này 
cho phép người ta “nghe” đại dương để có được khái niệm về các 
quá trình xảy ra trong đại dương. Từ những năm 70 của thế kỷ 
20 đã bắt đầu hình thành chuyên ngành thám âm lát cắt 
(tomography) − khoa học cho phép dựa theo sự biến đổi của tín 
hiệu âm phát ra ở điểm thu xác định được cấu trúc đại dương và 
dòng chảy trên khu vực giữa máy phát và máy thu tín hiệu. 

Nước biển như một môi trường liên tục có độ đàn hồi khối, 
vì vậy những nhiễu động đàn hồi dẫn tới nén hay giãn nở nước 
trong một thể tích nào đó sẽ lan truyền ra ngoài phạm vi thể 
tích đó. Tốc độ V  của những dao động này so với vị trí cân bằng 
được gọi là tốc độ dao động sóng, còn tốc độ lan truyền những 
nén và giãn gọi là tốc độ âm hay tốc độ truyền âm. 

Vì hướng các dao động của các phần tử môi trường diễn ra 
dọc theo hướng lan truyền sóng nên sóng âm trong đại dương 
thuộc loại các sóng dọc. 

Sự nén và giãn trong nước được đặc trưng bằng sự biến 
thiên áp suất P  so với áp suất thủy tĩnh. Vì vậy người ta 
thường biểu diễn sóng âm dưới dạng biến thiên P  trong thời 
gian hay với khoảng cách. Trường hợp thứ nhất mô tả sóng âm 
đi qua một điểm x  nào đó, còn trường hợp thứ hai cung cấp 
hình dạng sóng ở một thời điểm t  dọc theo hướng truyền sóng 
(hình 8.1). Khi sử dụng trục hoành là thời gian thì khoảng cách 

giữa hai điểm nén hay giãn cực đại kế cận hoặc giữa hai điểm 
cùng pha dao động gần nhất sẽ là chu kỳ sóng τ . Nếu trục 
hoành là khoảng cách, thì các khoảng cách tương tự giữa các 
điểm đã nhắc tới của đường cong sóng sẽ là bước sóng λ . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình 8.1. Sơ đồ biểu diễn sóng âm 

 

 
 

Dựa theo tần số các sóng âm được quy ước chia thành một 
số dải. Những dao động với tần số thấp khoảng dưới 20 Hz 
thuộc dải ngoại âm, với tần số cao hơn, đến khoảng 20 kHz 
thuộc dải sóng âm, với tần số cao hơn, tới 9 Hz gọi là siêu âm 
và cao hơn nữa gọi là ngoại siêu âm. Bước sóng cũng biến đổi 
trong những dải tần đó. ở dải ngoại âm bước sóng lớn hơn 
70−80 m, ở dải âm − từ một số cm đến vài chục mét, ở dải siêu 
âm bước sóng biến đổi từ một số cm đến 4  cm. Bước sóng còn 
nhỏ hơn nữa ở dải tần ngoại siêu âm. 

10

−10

Tốc độ truyền sóng được xác định bằng quan hệ 

τλ /=C .                                        (8.1) 

Biến thiên áp suất trong sóng âm có thể biểu diễn bằng 
công thức 

dt
dC

dt
dP

dt
dP ρρ

ρ η

2=







∂
∂= ,                           (8.2) 
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ở đây  trong quá trình đẳng entropy. ηρ)/(2 ∂∂= PC

Vì những biến thiên áp suất trong sóng âm diễn ra nhanh 
và sự trao đổi entropy trong thời khoảng là yếu, nên hoàn toàn 
có thể xem quá trình này là quá trình đẳng entropy. 

Những biến thiên áp suất âm đi kèm theo những biến thiên 
tương đối nhỏ của mật độ nước ρδρ / . Theo định luật Hook, với 

những biến dạng bé của chất lỏng thì ứng lực tỷ lệ thuận với 
biến dạng 

ρ
δρχ=P ,                                       (8.3) 

ở đây −χ  mô đun đàn hồi khối (Pa). 

Cũng theo tương tự với công thức (8.2) còn có thể viết 

δρ
ρ η








∂
∂= PP .                                   (8.4) 

Từ hai công thức sau cùng suy ra 

ρρ
ρ

χ
η

2CP =







∂
∂=                                 (8.5) 

hay 

12 )( −== ρκ
ρ
χ

ρC ,                             (8.6) 

ở đây −pκ  hệ số nén đoạn nhiệt. 

Các biểu thức tốc độ truyền âm trong nước thông qua đạo 
hàm của áp suất theo mật độ, thông qua mô đun đàn hồi hoặc 
thông qua hệ số nén đơn giản về hình thức, nhưng rất khó tính 
toán, bởi vì tất cả những đối số đó phụ thuộc vào nhiệt độ, độ 

muối và áp suất. Vì vậy trong thực tế thường sử dụng những 
công thức thu được từ thực nghiệm biểu diễn C  qua nhiệt độ, 
độ muối và áp suất. Các công thức đó có dạng 

TSPPST CCCCCPSTC Δ+Δ+Δ+Δ+= 0),,( ,            (8.7) 

ở đây  giá trị gốc của  đối với khoảng  và −0C C ST   , P  đã chọn, 
 các hiệu chỉnh cho  tuần tự do nhiệt độ, độ 

muối và áp suất, còn  hiệu chỉnh tính đến ảnh hưởng 
phi tuyến đồng thời của ... 

−Δ PT CC  , ΔΔ SC  , 0C
−TSP

PS   ,,
ΔC

T

Công thức của Winson được xem là công thức chính xác 
nhất, trong đó 

14,14490 =C m/s, 

463422 10985,7106045,2104532,45721,4 TTTTCT
−−− ⋅+⋅−⋅−=Δ , 

23 )35(10692,1)35(3980,1 −⋅+−=Δ − SSCS , 

4123925 103603,3105216,3100268,1160272,0 PPPPCP
−−− ⋅−⋅+⋅+=Δ  

).109646,1(

)108563,1105294,2()105283,4

104812,7108607,1()105790,1

105080,3102943,1107016,7

107711,7101244,1)(35(

103

297238

26429

8275

272

TP

TTPT

TTPPT

PTPP

TTSCTSP

−

−−−

−−−

−−−

−−

⋅−+

+⋅+⋅−+⋅+

+⋅+⋅−+⋅+

+⋅+⋅−⋅+

+⋅+⋅−−=Δ

 

ở đây tất cả các hiệu chỉnh  biểu diễn bằng m/s, CΔ −T  
bằng độ bách phân,  phần nghìn, −S −P  kg/cm2. Nếu không có 
dữ liệu về áp suất thì áp suất được ước lượng gần đúng theo độ 
sâu quan trắc 

41727 108,61038,21028,0033,1 zzzP −− ⋅−⋅++= , 
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trong đó  độ sâu bằng m. Để biểu diễn áp suất thành Pa, 
phải nhân giá trị 

−z
P  với . Sai số của kết quả tính theo công 

thức này ước lượng bằng  m/s. 
g410
3,0±

Tốc độ âm phụ thuộc phi tuyến vào  và ST   , P  như đã thấy 
từ công thức (8.7). Nhiệt độ tăng 1o làm tăng  trung bình 2−4 
m/s. Khi độ muối tăng 1 %o C  tăng khoảng 1,2 m/s. Độ sâu tăng 
mỗi trăm mét làm tăng tốc độ âm khoảng 1,6 m/s. Vậy nhiệt độ 
nước ảnh hưởng mạnh nhất tới sự biến thiên tốc độ âm. 

C

Còn có những công thức thực nghiệm khác đơn giản hơn, 
nhưng kém chính xác hơn. Ví dụ, công thức của Del-Grosso đảm 
bảo độ chính xác xác định tốc độ âm tới 0,5 m/s. Trong công thức 
này 6,1448  m/s và các biểu thức  và  
khác chút ít. Trong công thức của Fra và Pag  m/s và 
các biểu thức hiệu chỉnh cho  đơn giản hơn so với công thức 

(8.7). Công thức đơn giản nhất, nhưng kém chính xác nhất là 
công thức trong đó m/s, ,  

, , C

0 =C

)35( −S Δ

PST CCC ΔΔΔ   ,,
14490 =C

0366,0206,4 T −=

TSPCΔ

SCΔ

3,

2T

0C

TSP

14500 =C
z018,0= Δ

CTΔ
0= . 137,1= CP

Nếu lưu ý rằng nhiệt độ trong lớp trên của đại dương tới độ 
sâu khoảng 0,3−0,5 km giảm rồi sau đó biến đổi yếu thì tốc độ 
âm cũng giảm cho tới độ sâu này. Sau đó ảnh hưởng của áp suất 
bắt đầu biểu lộ mạnh hơn và tốc độ âm tăng theo độ sâu, như 
vậy tại một độ sâu nào đó ở phần lớn khu vực Đại dương Thế 
giới tồn tại cực tiểu . ở các vùng cực, nơi xét về trung bình 
nhiệt độ và độ muối ít biến đổi với độ sâu, tốc độ âm tăng theo 
độ sâu do áp suất thủy tĩnh. Khái niệm chung về khoảng biến 
đổi tốc độ âm trong Đại dương Thế giới dẫn trên hình 8.2. 

C

Phụ thuộc của tốc độ truyền sóng âm vào nhiệt độ, độ muối 
và áp suất dẫn tới chỗ hình dạng của front sóng và tia âm biến 

đổi với khoảng cách. Điều này biểu hiện trực quan nhất dưới 
dạng uốn cong tia âm ở trên hình 8.3. 

 

 

Hình 8.2. Khoảng tốc độ âm trong Đại 
dương Thế giới: 1 − Bắc Băng Dương; 
2 − vùng ôn đới Thái Bình Dương; 3 − 
vùng n đới Đại Tây Dương «

 

 

Hình 8.3. Sơ đồ lan truyền 
front (2) và tia (3) từ nguồn âm 
(1). C − trắc diện tốc độ âm 

 

Trong trường hợp đơn giản nhất khi đặc trưng sự lan 
truyền sóng âm và khi ước lượng các tính chất năng lượng của 
nó có thể chỉ cần giới hạn ở việc mô tả đường đi của tia âm và 
các tính chất sóng dọc theo đường đi đó. Phương pháp tiếp cận 
này gọi là âm học tia. Bức tranh đầy đủ hơn về trường âm trong 
đại dương gây nên bởi nguồn âm nào đó sẽ thu được bằng mô tả 
theo quan điểm sóng, chứ không phải theo quan điểm tia. 
Phương pháp tiếp cận này gọi là âm học sóng. 

Những luận điểm cơ bản của âm học tia đã được phát biểu 
từ giữa thế kỷ 19 dựa trên các định luật của quang hình phát 
triển từ thế kỷ 18. Tuy nhiên, có thể xem âm học tia là một 
trường hợp riêng của âm học sóng và nhiều luận điểm tỏ ra 
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sáng tỏ hơn nếu sử dụng một lý thuyết tổng quát hơn. Đến nay 
âm học tia đã được xây dựng khá đầy đủ áp dụng cho đại dương 
và được trình bày trong tài liệu chuyên khảo [1, 2, 5], chương 
sách này cũng dựa trên những tài liệu đó. 

8.2.  Các phương trình lan truyền sóng âm 

uyến tính hóa các phương 
trình và chúng trở nên đơn giản hơn 

Chuyển động nước trong đại dương, trong đó có chuyển 
động của các sóng âm, được mô tả bằng các phương trình của 
thủy động lực học. Ta có thể xem các sóng như những nhiễu 
động với biên độ bé và tiến hành t

F
V

00

11
ρρ

=∇+
∂
∂ P

t
,                              (8.8) 

( ) 0= ,                               (8.9) 0+
∂
∂

Vρρ
div

t

t
C

t
P

∂
∂=

∂
∂ ρ2 ,                                  (8.10) 

ở đây P ,V  và −ρ  những nhiễu động của các đặc trưng tương 

ứng do sóng âm gây nên, −0ρ  mật độ nền của nước biển, 

thông lượng động lượng do ma sát và các n

Từ các phương trình (8.9) và (8.10) suy ra 

−F  

goại lực khác. 

0)0
2 =+

∂
∂

Vρdiv(C
t
P

.                         (8.11) 

Nếu đạo hàm phương trình này theo à áp dụng toán tử 
div vào phương trình (8.8) thì có thể loạ
và thu được 

t  v
i bỏ nhiễu động tốc độ 

)2
2

2

F−∇=
∂
∂ PC

t
P

div( .                           (8.12) 

Người ta gọi phương trình này là phương trình sóng biểu 
diễn áp suất âm P . Nó đồng nhất khi 0=F  và không đồng nhất 
ở những trường hợp còn lại. 

ể nhận được phương trình mô tả Có th tốc độ dao động trong 
sóng. Muốn vậy phải đạo hàm phương trình (
thế ó từ phương trình (8.11) 

8.8) theo t  và thay 
tP ∂∂ /  trong ®

( )
t∂

+V
ρ

.                    (8.13) C
t

∂∇=
∂
∂ FV

0
2

2

2 1div 1 ρ
ρ 00

Trong trường hợp chuyển động không xoáy, tức khi 

0=Vrot ,                                      (8.14) 

có thể ® a ra hàm − φ  gọi là thế âm học của trường V  

φ−∇=V .                                     (8.15) 

Do đó 

tt ∂
∂−∇=

∂
∂ φV

.    

(8.8) 

                              (8.16) 

Thế biểu thức này vào phương trình sẽ cho 

φ
F

ρ00

11
ρ

−∇=
∂
∂∇ P

t

¸ 
dao động, từ phương trình (8.17) suy ra 

.                            (8.17) 

Trong điều kiện đồng nhất, tức khi 0=F  đối với qu trình 

0ρ
φ P
t
=

∂
∂

.                                     (8.18) 

Nếu đạo hàm phương trình này theo t  và đạo hàm tP ∂∂ /  
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thay thế qua Vdiv  (8.11) và chú ý tới điều kiện (8.15) ta có 

φφ 22
2

2

∇=
∂
∂ C

t
.                                 (8.19) 

ở đây đã xem rằng const≈0ρ . 

Như vậy các phương trình (8.12), (8.13) và (8.19) là những 
phương trình sóng tuần tự mô tả dao động của áp suất âm, tốc 
độ dao động và thế vận tốc. Nếu trong phương trình đối với φ  

đòi hỏi phải tính đến F  thì trong phương trình đó sẽ xuất hiện
một số hạng bổ sung biểu diễn thế của trường 

Sóng âm ể là sóng phẳng
hư

ương trình (8.12), (8.13) và (8.19) trở nên đơn giản. Ví 
dụ, phương trình (8.19) sẽ có dạng 

 
F . 

 có th , nếu nó truyền trong một 
ướng nào đó − giả sử được ký hiệu bằng trục ox . Khi đó không 

có sự biến thiên của các đặc trưng âm theo các hướng khác. Do 
đó các ph−

2

2
2C
∂
∂= .             2

2

xt∂
∂ φφ

                   (8.20) 

bằn

Nếu các sóng phẳng được tạo ra bởi bề mặt dao động điều 
hòa thì thế vận tốc từ phương trình (8.20) sẽ được biểu diễn 

g công thức 

[ ])(  exp),( kxtiAxt −= ωφ ,                      (8.21) 

trong đó , ưA  biên độ −=
τ
πω 2

 tần số, −=
λ
π2k sè sãng,  1−=i . 

Vì trong khi nhận được nghiệm 
ma sát, nên 

(8.21) đã không tính đến 
φ  của sóng phẳng không tắt dần theo khoảng cách. 

ωφρ0iP = ,                                    (8.22) 

và tốc độ dao động 

φφ iku =∂−= .                                (8.2
x∂

3) 

Do đó 

uC
k
u

P 0
0 ρωρ

== .                             (8.24) 

ng pha. 

Sóng âm hình trụ được biểu diễn bằng

Công thức cuối cùng cho thấy rằng trong sóng âm phẳng 
tốc độ dao động và áp suất âm đồ

 phương trình 










∂
∂+

∂
∂=

∂
∂

2

2

2

2
2

2

2

zx
C

t
φφφ

,                          (8.25) 

x  h

Với những phép giản hóa như trên dựa theo công thức 
(8.18) suy ra 

ở đây trục ướng theo trục của hình trụ, 
với 

còn trục z  vuông góc 
nó. 

Nếu xem rằng 2r 22 zx += , chấp nhận φ  chỉ phụ thuộc vào 

r  và không phụ thuộc vào góc giữa r  và phương trình 
(8.25) được biến đổi thành dạng 

 z  thì 





 ∂+∂=∂ C φφ 122

.                         (8.26) 



 ∂∂∂ rrrt

φ
2

2
2

Nghiệm của nó được biểu diễn qu
nhữ

a hàm Hankel, nhưng với 
ng r  đủ lớn nghiệm sẽ được giản hóa và có dạng 

)( 

 2
),( krtie

kr
Art −= ω

π
φ .                        (8.27) 

Theo các công thức (8.15) và (8.18) sẽ xác định được áp suất 
âm và tốc độ dao động 

389                     390 



)21(
2

          ,0 ikr
r

Vi +== φωφρ .                   (8.28) P  

Do đó tương quan giữa P  và V sẽ được xác định bằ g 
thức 

 ng côn

ikr
Vir

P
21

2 0

+
=

ωρ
.                                 (8.29) 

Từ đây thấy rằng các dao động của tốc độ 
dịch pha so với nhau. Chỉ trên những khoảng c  kể từ nguồn 

u số có thể bỏ qua được thì 

V  và áp suất sẽ 
ách

âm sao cho 12 >>kr  và số 1 ở mÉ

CVP 0ρ= ,                                  (8.30) 

tức cá động à c dao V  v P  mới cùng pha nh
 

− trong sóng phẳng, 
nhưng bản thân μV  v P  cùng suy giảm tỷ lệ nghịch với r  
giống như φ . 

Trong trường hợp sóng cầu φ  chỉ phụ thuộc vào t  và 

khoảng cách từ nguồn âm r  phươn ược biểu diễn 
dưới dạng 

g trình sóng ®

2

22

2

2 )(
r
r

r
C

t ∂
∂=

∂
∂ φφ

.                           (8.31) 

Nghiệm phương trình này có dạng 

)(),( krtie
kr
Art −= ωφ .                          (8.32) 

Khi đó 

.,0 φωφρ
r

ViP ==           
1 ikr+

                    (8.33) 

Tương quan giữa P  và tốc độ dao động V  biểu diễn bằng 
công thức 

ikr
rVi

P
+

=
1

0ωρ .                                    (8.34) 

Giống như trong các sóng âm hình trụ, trên khoảng cách 
1>>kr  công thức (8.34) được giản hóa tới dạng (8.30) và sóng 

cầu sẽ có những tính chất của són P  vg phẳng, nhưng μ 
− 

V  suy 
giảm giống nh φ  tỷ lệ nghịch với khoảng cách. ở vùng lân

m 

 cận 

nguồn © P  và a so với nhau v
33). 

ủa sóng âm 

Các đặc trưng năng lượng của 
ngang gồm động năng à cơ năng 

 V  lệch ph à suy giảm với khoảng 
cách theo kiểu khác nhau như đã thấy từ các công thức (8.

8.3.  Các đặc trưng năng lượng c

sóng dọc giống như sóng 

kE , thế năng pE  v E , thông 

lượng năng lượng hay cường độ âm. Tất cả những đặc trưng đó 
đượ k  của đại 
dương. Động năng của thể tích nước đơn vị trong sóng được xác 
định bằng động năng của các thể tích nướ
và được biểu diễn bằng công thức 

c xác định so với trạng thái hông nhiễu động

c nguyên tố dao động 

2
02

1 VEk ρ= .                                  (8.35) 

bằng công xảy ra trong khi biến dạng thể tích đó trong phạm vi 
biến thiên tương đối của mật độ: 

Thứ nguyên của động năng trong hệ SI sẽ là J/m3. 

Thế năng của thể tích nước đơn vị trong sóng được xác định 

= δ
0

PdE p ,                                 (8.36) 
δ
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trong đó 
0ρ

δρδ = . 

χδ=P , khi coVì theo định nghĩa nst=χ  từ (8.36) suy ra 

2
0

222

222 C
PPE p ρχ

δχ === .                         (8.37) 

Nếu tính đến tương quan (8.30) thì 

2
02

1 VE p ρ= .                                  (8.38) 

Ta thấy thế năng bằng động năng. Đó là vì chưa chú ý tới 
chi phí năng lượng cho ma sát. Do đó cơ năng của sóng  âm sẽ là 

2
0

2P2
0 C
VEEE pk ρ

ρ ==+= .                       (8.39) 

hêi 
hướng truyền sóng 

được gọi là cường độ (sức mạnh) âm. Vì cơ năng của sóng truyền 
với vận tốc 

Thông lượng cơ năng được mang đi trong một đơn vị t
gian qua một diện tích đơn vị vuông góc với 

C  nên 

PVPECJ ===
0ρ

.                           (8.40) 

và trong hệ SI có thứ nguyên W/m2. 

Ct 2

2

Cường độ âm còn được gọi là mật độ dòng năng lượng âm 

Do P  và nên không
lượn

 kỳ sóng. 

V  đều dao động,  phải bao giờ dùng đại 
g biến thiên tJ  cũng thuận tiện để đặc trưng cho sức mạnh 

âm. Vì vậy thay vì tJ  dao động người ta thường dùng một đại 

lượng bằng giá trị trung bình của nó trong một chu

Nếu máy phát tạo ra sóng phẳng hình sin thì giá trị tức 

thời tJ  và tu  được biểu diễn bằng các công thức 

) sin(        sin( kxtuuPP mtmt −== ), kxt − ωω ,              (8.41) 

trong đó P  và −um m  các biên độ dao động của áp suất và tốc độ. 

Trong trường hợp này 

2
) (sin1 2 mm

mm
uPdtkxtuPJ =−=  ω

τ
.                  (8.42) 

Thông thường thay vì μ

gọi là các trị số hiệu dụng 

mP  v  mu  người ta sử dụng những cái 

2e
m  và

P
 P =

2e

của cường độ âm tức thời cũng như trung bình không thay đổi 

muu = . Khi đó dạng viết 

2
0

0
e

e
ee Cu

C
uPJ ρ

ρ
=== .                          (8.43) 

Từ công thức (8.43) 

2P

thấy rằng cường độ âm trong sóng 
phẳng không thay đổi với khoảng cách từ nguồn nếu tốc độ âm 
không thay đổi và

g hợp sóng âm hình trụ đối xứng biến thiên 
theo quy luật hình sin các giá trị tức th
dao động ở vùng xa −

 không tính đến sự hấp thụ âm. 

Trong trườn
ời của áp suất và tốc độ 

ương tự với công thức (8.41) )1( >>kr  theo t

có thể biểu diễn bằng các biểu thức 

) sin(        ), sin( krtVVkrtPP mm −=−= ωω .            (8.4
rr tt

Các công thức này suy ra từ các công thức (8.27) và (8.28 . 
Với những lập luận như đã làm đối với sóng phẳng, ta có

4) 

)
 

r
VP

J ee=trô .                                    (8.45) 
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Khác với sóng phẳng, cường độ âm trong sóng hình trụ suy 
giảm tỷ lệ nghịch với khoảng cách thậm chí chưa có sự hấp thụ 
và tán xạ âm. Đó là do sóng âm phân kỳ.  

Nếu μ 

ở vùng xa của môi trường đồng nhất 
(8.32) và (8.33) có thể viết 

tP  v tV  trong các sóng cầu dao động theo hình sin thì 

dựa trên các công thức 

) sin(        ), sin( krt
r

VVkrt
r

PP mm
t −−= ωω . t =

đây suy Từ ra 

2r
VP

J cầu
ee= ,                              (8.46) 

tức cường độ âm suy giảm tỷ lệ nghịch 
cách

i cườn

. 

arit của Giả sử có cường 
độ âm cơ sở nào đó ười ta đưa ra quan hệ 

với bình phương khoảng 
 từ nguồn âm do tăng bề mặt hình cầu mà âm đi tới. 

Vì khi chuyển sang eP  và eV  các công thức đối vớ g độ 
âm lấy trung bình vẫn giữ nguyên như với các giá trị tức thời tJ  
nên trong thực tế những dấu t  và e  trong các ký hiệu PJ  ,  và 

V  thường không cần dùng nữa. Trong phần trình bày tiếp sau 
cũng làm như vậy

Dải cường độ âm gặp trong thực tế có độ lớn một số bậc. Để 
nén dải đó lại và thuận tiện trong khi giải nhiều bài toán thủy 
định vị người ta sử dụng thang log J . 

pJ , ng








= JN  lg 10 .                              (8.47)



 J

 
p

Đại lượng không thứ nguyên N  tính theo công thức này 
được biểu diễn thành đêxibel (dB). 

Vì 
0

2

ρC
PJ =  nên khi C  và 0ρ  không thay đổi công thức 

(8.47) có thể biểu diễn dưới dạng 











=

pP
PN  lg 20 .                              (8.48) 

Người ta sử dụng các giá trị khác nhau để làm những trị số 
cơ s

hi îng tÝ

ất sóng phản xạ thường bé hơn 
óng Kh thấy rằng

Để phân biệt cường độ âm tính theo đơn vị có thứ nguyên 
và tính theo đêxibel, người ta gọi c ng độ âm tính theo đêxibel 
là mức cường độ hay sức mạnh âm. 

8.4.  Truyền âm qua ranh giới các mô ường có mật độ khác nhau 

Giống như sóng bất kỳ nào, s
có một mật độ và tốc độ truyền và  
độ truyền khác bị phản xạ một phần, còn sóng đi qua bi lệch 
hướng so với sóng ban đầu. Chẳng hạn trên hình 8.3 đã thể hiện 
điều
qu «

 nước và tốc độ truyền âm không đổi. Cũng cần phải 
biết những đặc điểm truyền âm qua 
bởi vì nhiều trường hợp sóng âm đi tới những ranh giới đó. 

ở pJ  và pP . Trong hải dương học thường sử dụng 1,0=pP Pa. 

Tuy nhiên, trong k ước lư n hiệu âm phản xạ người ta 
chấp nhận pP  bằng áp suất sóng âm đi tới vật cản. Trong 

trường hợp này áp su áp suất 
s tới. i đó  0<N . 

−ê

i tr

óng âm khi đi từ môi trường 
o môi trường có mật độ và tốc

 này trong trường hợp tốc độ âm biến đổi liên tục. Theo 
an điểm tia m  tả các đặc trưng âm đại dương người ta 

thường giả thiết rằng đại dương chia thành nhiều lớp, trong mỗi 
lớp mật độ

mặt và qua đáy đại dương, 
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Để khái quát về sự biến tính sóng âm tại biên phân cách 
hai môi trường 1ρ , 1C  và 2ρ , 2C  ng

đi 
ười ta thường xuất phát từ 

quan niệm về sóng phẳ g có tia tới dưới n một góc tới 1α  so với 

biên của hai lớp (hình 8.4). 

 

 

 

tia âm tạ n phân cách hai lớp có 
mật độ và tốc độ truyền khác nhau 

 

 
 
 

 
 
 
 

Hình 8.4. Sơ đồ phản xạ và khúc xạ 
i biª

góc 

 

áp suất của sóng ban đầu iên bị phản xạ một phần 
P′  theo cùng 

1P  tại b

1 1α , phần áp suất còn lại 2P  đi qua vào lớp thứ 
hai, lệch đi một góc 2α . Tại biên )0=z  ( cầ

điều

49) 

và 

n phải thỏa mãn các 

 kiện 

'PP =+                                    (8.211 P

z
P

z
1PP  ∂∂ '1

z ∂
∂

=




 ∂

+
∂

2

2

1

1

1
ρρ

.                       (8.50) 

u này có  đoạn áp suất 
âm và gia tốc thủy tĩnh. 

Điề  nghĩa là tại biên không có sự gián

Từ các biểu thức (8.21) và (8.22) suy ra rằng áp suất âm có 

thể được mô tả bằng các công thức 

,

,
)cossin (

2

)cossin (
0

'
1

2222

1111

ααω

ααω

zkxkti
n

zkxkti

eARP

eARP
−−

+−

=

=                        (8.51) 

,)1αcossin (
1

111 αω zkxktiAeP −−=

trong đó ưA  biên độ của áp suất âm, 
1

1
0 P

P
R = , 

′
−= 2P

R  các hệ 
1Pn

số phản x  truyền qua của sóng âm, à  mô đun 

vectơ sóng trong hai môi trường, 
−

                      (8.52) 

Vì vế trái công thức (8.52) không phụ thuộc 

¹ và 1 2

−0 biên phân cách của các 

k  v −k  các

=z  
môi tr êng. 

Thế các biểu thức (8.51) tại 0=z  vào phương trình (8.49) sẽ 
cho biểu thức 

)sinsin( 
0

2211 )1( αα kkix
neRR −=+ . 

vào x  nên vế 
phải cũng không thể phụ thuộc vào x , do đó ta có điều kiện 

0sinsin 2211 =− αα kk .                          (8.53) 

Viết lại biểu thức này dưới dạng 

1

2

2

1

sin
sin
α
α

=
k
k

. 

Hay, vì Ck /ω= , ta có công thức đã biết của Snell 

1

2

1

2

sin
sin
α
α

=
C
C

.                                   (8.54) 

Trong nhiều trường hợp thuận tiện hơn cả là viết công thức 
này không phải qua các góc tới m  qua các góc khúc xạ μ χ  
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1

2

2

1

cos
cos

χ
χ

=
C
C

.                                  (8.55) 

Về thực chất công thức này là công thức cơ bản của toàn bộ 
âm học tia và được sử dụng rộng rãi trong thực tế. 

Nếu đạo hàm các biểu thức (8.51) theo z , sau đó cho 0=z  
và thế các kết quả vào phương trình (8.50) ta có 

21

01
Z
R

Z
R n=

−
,                                  (8.56) 

ở đây −= ii
i

C
Z

α i

ρ
cos

 trở âm (acoustic impedance). 

Từ công thức (8.52) nếu tính đến quan hệ (8.53) và (8.56) 
suy ra 

12

212
0

2
             ,

ZZ
Z

R
ZZ
ZZ

n −
=

+
−

= .                 (8.57) 
12

R

Những công thức này có thể biến đổi nếu chỉ đưa vào trong 
đó góc tới, tỷ số các tốc độ 21 / CCn =  và các mật độ 12 / ρρ=m  

1
22

1

1
22

1
0

c

sincos αα −−
=

m

nm
R , 

sinos αα −+ n

1
22

1

1cos2

sincos αα

α

−+ nm

Như vậy khi sóng âm chuyển từ
trường khác với mật độ chất lỏng và tốc độ truyền sóng khác 

phẳng đi tới biên phân cách dưới góc 

=
m

Rn .                    (8.58) 

 một môi trường vào môi 

nhau sẽ diễn ra sự phản xạ một phần áp suất âm. Trong trường 
hợp sóng 

)1( )(arcsin 222
1 −−= mnmα  

thì à không xảy ra sự phản xạ. Trị số này của góc nhận 
được từ điều kiện tử số trong công thức của 

í quyển ta thấy rằng μ 

áp s
− c lại. 

sóng d
đáy được xem xét trong văn liệu âm học chuyên 

đề [1].  đây chỉ nhấn mạnh rằng khi mô tả hướng truyền của 
sóng ngang trong đất đáy định luật Snell vẫn đúng. Nếu tốc độ 

góc giữa đường thẳng đứng và đường 
pháp tuyến của front sóng này là

00 =R  v

0R  bằng không. 

Trong trường hợp sóng âm đi tới biên phân cách phẳng giữa 
đại dương và kh nR ∼ 4105 −⋅  v 10 −=R , tức 

uất âm thực tế không đi từ nước vào không khí, mà tất cả bị 
phản xạ ng ợ

Sự phản xạ sóng âm từ đáy và đi qua vào đất đáy diễn ra 
khác so với ở mặt. Đó là do trong đất đáy sẽ xuất hiện không chỉ 

ọc mà cả sóng ngang. Những quy luật truyền các sóng 
này trong đất 

ở

sóng ngang là rC , còn 
 γ  thì 

11 sin
sin
α
γ=

C
Cr ,                                   (8.59) 

trong đó 1C  và −1α  tốc độ và góc tới của sóng phẳng từ đại 

dương đi tới đáy. 

Khi mô tả các định luật về phản xạ sóng từ đáy và đi qua 
vào đất đáy người ta cũng sử dụng khái niệm trở âm của sóng 
ngang γρ cos/rrr CZ =  và trở âm đi vào đối với bán không gian 

rắn γγ 2cos2sin 2
2

2 ZZZ rb += . Trong trường hợp này 2Z  được 
hiểu là trở âm của sóng dọc trong đất đáy, tức cos/ 222 2 αρCZ = .  

Sử dụng các khái niệm trở âm cho phép biểu diễn ngắn gọn 
hệ số phản xạ từ đáy 
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1b

và sự đi qua của áp suất âm vào đất đáy dẫn tới hình thành 
sóng dọc 

1
0 ZZ

ZZ
R b

+
−

=                                   (8.60) 

1

2
2

2cos2
 1

ZZ
Z

m
R

b +
=

γ
                             (8.61) 

và sóng ngang 

1

2cos2
 1

ZZ
Z

m
R

b

r
r +

−=
γ

.                           (8.62) 

Các chỉ số 1 ở trường hợp này là để biểu diễn các đặc trưng 
của đại dương. 

Những công thức đã dẫn cho thấy rằng khi sóng đi tới đáy 
vuông góc )0( 1 =α  02 == γα , tức 

ng đất đáy.
c (8.57). Nếu sóng đi tới đáy d

0=rR  và các sóng ngang 

không được sinh ra tro  Hệ số phản xạ (8.60) khi đó 
trùng với ới góc 

tới 
0  của công thứR −

( )2/ arcsin 21 CC  thì 45=γ . Trong tr êng hợp ã 1 =α − ®

tức sóng dọc không được sinh ra trong đất đáy. 

8.5.  Sự khó

Vì tốc độ âm trong đại dư
của 

 hướng của tia được biểu diễn 
bằn

ược quan niệm gồm những lí  ới mật độ nước 
và tốc độ âm không đổi. Bởi vì trên phương ngang đại dương 

đồng nhất hơn so với phương thẳng đứng nên người ta chia các 
lớp theo độ sâu. Các lớp có thể có độ dày khác 
các lớp càng nhỏ thì trắc diện tốc độ âm càng được xấp xỉ tốt 
hơn

a

02 =R , 

c xạ tia âm 

ương biến thiên nên góc khúc xạ 
tia âm khi chuyển từ lớp này vào lớp khác cũng thay đổi. 

Tương quan giữa các tốc độ âm và
g công thức (8.55). Khi áp dụng công thức này vào thực tế 

thì đại dương ®− p v

nhau và độ dày 

 và hướng đi của tia âm càng được mô tả chính xác hơn. Từ 
công thức (8.55) suy r  

t
CCC i

i

i

i conscoscoscos

1

1 ===
+

+ χχχ
,                     (8.63) 

ở đây −i  số hiệu lớp. 

Dựa trên công thức này suy r
dẫn tới giảm góc khúc xạ của tia và ngược lại, tức khi tốc độ âm 
biến

a rằng sự tăng tốc độ âm sẽ 

 đổi tia âm bị uốn khúc − nó bị khúc xạ (hình 8.5). 
 

 
 

Hình 8.5. Trắc diện thẳng đứng của tốc độ âm à tia âm  C  v r  

 

ốn cong về phía giảm 
Từ công thức (8.63) suy ra và từ hình vẽ thấy rõ rằng tia 

âm bị u C . Từ tam giác Oab suy ra 
χδδ ctg/ =zr . Nếu xem tam giác là bé vô cùng, ta có 
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χctg dzdr ±= .                                (8.64) 

Dấu + được dùng trong trường hợp tia hướng xuống dưới, 
còn dấu − nếu tia đi lên phía trên. 

Công thức này cho phép tính hình chiếu của tia lên phương 
nằm ngang khi tia đi từ điểm 0z  xuống độ sâu z  

 ±=±=
zz dzdzr cos ctg χχ .             (8.65) 

−zz zn00 0
22 cos)( χ

Trong khi dẫn lập biểu thức (8.65) đã sử dụng công thức 
(8.63) và 

0

các kí hiệu )(/)( 0 zCCzn = , 0C  và −0χ  các tốc độ và 
góc khúc hỗ 

khi chỉ có tốc độ truyền âm l

xạ của tia tại tầng 0z . Biểu thức này thuận tiện ở c

μ biến. Từ tam giác Oab suy ra ob = 
χδδ sin/z . Khi chuyển tới tam giác vô cùng bé có t l = hể viết 

χsin
dzdl = .                                     (8.66) 

Từ công thức này theo tương tự với công thức (8.65) có thể 
nhận được độ dài tia l  khi nó đi từ tầng 0z ới z . Nhưng thường 

xuyên hơn cả là người ta sử dụng công thức (8.66) để

 t

 xác định 
thời gian đi của xung âm 

χsinC
dz

C
dldt == .                              (8.67) 

Từ công thức này suy ra 


−

==
z

z

z

z zn

dzn
CC

dzt
0

22

2

0 cos)(

1
sin χχ

.               (8.68) 
0 0

Trong nhiều trường hợp sự uốn cong của tia âm trong khi 
khúc xạ được đánh giá thông qua biến đổi của góc khúc xạ dọc 

theo tia, tức thông qua đạo hàm dld /χ . Trị số này có thể nhận 

được bằng cách đạo hàm công thức của Snell theo z  

dz
dC

dz
dC 00 cossin χχχ =− . 

Sử dụng công thức (8.66) cho phép biến đổi biểu thức này 
tới dạng 

dz
dC

Cdl
d

0

0cos χχ −= .                             (8.69) 

Thấy rằng độ cong của tia tỷ lệ thuận với građien tốc độ 
âm. Khi trị số đó dương góc khúc xạ giảm, khi trị số âm − tăng. 

Độ cong tia tại tầng nào đó có thể làm cho xảy ra trường 
hợp 0=χ . Khi đó tia âm thay đổi hướng, còn điểm tại đó xảy ra 

sự kiện này được gọi là điểm phản xạ nội toàn phần (hình 8.6). 
 

 
 

Hình 8 ngầm 
A, B − các vùng tối âm, 1  các điểm phản xạ nội toàn phần 

.6. Sơ đồ khúc xạ các tia âm trong kênh âm 
−

 

Trong trường hợp này từ công thức Snell suy ra 
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0
0 cos
)(

χ=
zC

C
.                              (8.70) 

Tức là tùy thuộc vào trắc diện (C )z  trong điều kiện vế trái 

của công thức nhỏ hơn 1 có thể xác định góc 0χ  của tia tới sao 

cho tại tầng đang xét sẽ xảy ra sự phản xạ nội toàn phần. 

Phải nhận thấy rằng tất cả những công thức đã dẫn ở mục 
này để tính các góc khúc xạ, khoảng cách và thời gian đi qua 
của 

m theo độ sâu tia ở phía dưới nguồn âm 
không thể bị phản xạ nội toàn phần. Bởi vì đối với điều kiện đó 
vế trái của công thức (8.70) lớn hơn 1 và không tương ứng với vế 
phải. Vùn từ bề mặt 
biển hay từ đáy biển đi tới được gọi là . Cường độ âm ở 
đó s

g phải t

h
ong phạm vi lớp này cường độ 

nh những vùng tối hình học (các vùng A, B 
trên hình 8.6), còn ở gần các điểm phản xạ nội toàn phần diễn 
ra sự tập trung các tia, gọi là vùng hội tụ. Nguồn âm càng gần 

và các vùng hội tụ 
tăng. Nếu nguồn âm nằm tại trục kênh âm ngầm thì các vùng 

tín hiệu đúng khi tính đến điểm phản xạ nội toàn phần. 
Tiếp sau các tính toán cũng thực hiện theo những công thức đó 
nhưng phải tính đến sự thay đổi dấu do sự quay ngoặt của tia 
âm. Nếu theo phương ngang tốc độ âm không biến đổi thì đường 
cong tia âm sẽ là ánh xạ gương của tia khúc xạ ở trước điểm 
phản xạ nội toàn phần. 

Khi tốc độ âm giả

g (A, B) không có các tia không bị phản xạ 
vùng tối

uy giảm do mất mát trong khi phản xạ tia. 

Nếu tồn tại điểm cực tiểu trên trắc diện thẳng đứng của tốc 
độ âm như trên hình 8.6 thì sẽ hình thành điều kiện sao cho 
khôn ất cả các tia âm bị phản xạ từ bề mặt hay từ đáy 
biển. Lớp nước biển có những tia bị phản xạ nội toàn phần ở 
mặt biển hay ở đáy và được xác địn  như là các tia giới hạn 
được gọi là kênh âm ngầm. Vì tr
âm không bị mất mát do phản xạ từ môi trường khác hay đi ra 
môi trường khác, nên âm trong lớp này bị suy yếu với khoảng 
cách ít hơn so với ở bên ngoài lớp. Tầng sâu tại đó tốc độ âm cực 

tiểu được gọi là trục kênh âm ngầm. 

Trong phạm vi kênh âm ngầm ở phần bên ngoài các tia giới 
hạn có thể hình thà

trục kênh thì độ rộng của các vùng tối giảm 

tối không xuất hiện (hình 8.7). 
 

 
 

Hình 8.7. Sơ đồ các vùng hội tụ ( DD ′ ường bao −′DD  các điểm 
tụ âm, −′′ BABA ,,,  các vùng tối âm; ưa  trắc diện thẳng đứng 

), các ®

tốc độ âm, −b  sự khúc xạ của các tia âm 
 

Vì ở các vùng đại dương ôn đới và xích đạo − nhiệt đới tại độ 
sâu nhất định tồn tại cực tiểu tốc độ âm
ngầm. Do những đặc thù truyền âm ở những 
đã t củ

Các công thức đã trình bày của âm 

 nên ở đó có kênh âm 
nơi đó mà người ta 

iến hành nghiên cứu tỉ mỉ mọi khía cạnh a hiện tượng và 
mô tả trong văn liệu chuyên đề [1, 5]. 

học tia cũng có thể áp 
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dôn

gặp phải dòng 
chảy lạnh hoặc nóng, các xoáy synop có phân bố nhiệt độ và độ 
muối khác biệt với môi trường xung quanh. Trong trường hợp đó 
ia bị lệch về phía nhiệt độ hoặc độ muối thấp hơn. Khi tia âm 

đi qua các sóng nội nó cũng bị lệch khỏi hướng ban đầu trên cả 
phương thẳng đứng và phương ngang do những thăng giáng tốc 
độ âm trong sóng nội. 

 

g trong trường hợp nếu xét sự khúc xạ phương ngang của 
tia âm do sự biến đổi tốc độ âm theo phương ngang (do nhiệt độ 
và độ muối). 

Quỹ đạo tia bị thay đổi mạnh nhất nếu nó 

t

 
 

Hình 8.8. Biến đổi pha của tia âm khi đi qua sóng nội [5] 

m rất khó ghi nhận bằng quan trắc, vì vậy 
thường người ta ghi nhận độ lệch pha hoặc biên độ của tín hiệu. 
Pha của tín hiệu phụ thuộc vào tần số của 
qua 

 

Sự khúc xạ tia ©

nó và thời gian đi 
ft 2πψ = , mà thời gian đi qua thì liên quan tới sự khúc xạ 

tia. Trên hình 8.8 dẫn ví dụ biến đổi ψ  do quá trình khúc xạ tia 

âm trong khi nó đi qua sóng nội. 

n trình 
xuất phát tỏ ra khá phức tạp đối với việc giải. Có thể làm quen 

cầu

ất của nguồn âm  
bố r

t  khoảng cách 

Khi tia âm đi qua dòng chảy độ lệch pha biến đổi tỷ lệ với 
khoảng cách đi qua trong dòng chảy, tức tỷ lệ với sự khúc xạ tia. 

Mô tả sự khúc xạ tia trong môi trường biến đổi tốc độ âm 
ba chiều rất phức tạp. Trong trường hợp này các ph−ơ g 

với những phương trình đó và phương pháp giải trong văn liệu 
chuyên đề [1, 3, 5]. 

8.6.  Biến đổi cường độ âm với khoảng cách 

ở mục 8.3 đã nhận xét rằng cường độ âm của các sóng trụ 
và sóng  suy giảm với khoảng cách thậm chí trong khi không 
có sự hấp thụ và tán xạ trong đó. Đã nhận xét rằng các công 
thức (8.45) và (8.46) đúng nếu tốc độ âm không đổi. Còn nếu đại 
dương không đồng nhất mà phân tầng, thì phải tính đến sự uốn 
cong của ống tia âmlàm cho công su W  bị phân

a một diện tích khác so với phân bố trong môi trường không 
phân tầng. Thật vậy, nếu trong môi trường đồng nhất nguồn 
phát ra âm với công suÊ W  thì tại R  từ nguồn 
cường độ âm không kể tới sự hấp thụ và tán xạ sẽ là 

2H 4 R
WJ = .                                    (
π

rường phân tầng ống tia âm với thiết diện 0

8.71) 

Trong môi t χd  
đi ra từ nguồn âm dưới góc khúc xạ 0χ  bị uốn cong (hình 8.9). 

Có thể xem rằng công suất âm trong ống quan hệ với toàn 
bộ công suất  đúng như là góc lập thể của ống quan hệ với góc W
lập thể của hình cầu, tức 

π
χχπ

4W
cos2 00ddW = .                            (8.72) 
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Gia số nguyên tố của diện tích bề mặt Πd  m
dW

μ công suất 
ằng công th

        (8.73) 

ước l hải sử dụng thiết diện 
 không phải là 

công thức (8.73) phải nhân thêm vế 

phân bố trên đó có thể biểu diễn b ức 

rdrrdd  2)( 2 ππ ==Π .                   

Vì khi − ượng cường độ âm p
vuông góc của ống tia, tức BC chứ dr , nên trong 

phải với χsin . Ngoài ra, để 

tiếp tục giản lược công thức ta sử dụng biểu diễn 

0
0
χ

χ
drdr ∂=

∂
. 

 

 
 
 

Hình 8.9. Các ống tia âm trong môi trường đồng nhất (a) 
 và không đồng nhất (b) 

 

Kết quả là gia số diện tích thiết diện ống tia ⊥Πd  được xác 

định bằng công thức 

χχ
χ

π sin2 0
0

drd
∂

=Π⊥ .                       (8.74) 

Do đó từ công các công thức (8.72) và (8.74) 

χ
χ

π

χ

sin  4

cos

0

0

∂
∂

=
Π

=
⊥ rr

W
d
dWJ .                     (8.75) 

Từ công thức thu được suy ra rằng cường độ âm của sóng 
cầu trong đại dương phân tầng phụ thuộc không chỉ vào công 
suất nguồn âm, mà còn vào sự uốn cong của ống tia đặc trưng 
bởi các góc khúc xạ 

r∂

0χ  và χ  cũng nh ộ r . − ®  di dịch ngang 

Để ước lượng ảnh hưởng phân tầng đại dương tới cường độ 
âm người ta sử dụng tỷ số 

χ
χ

χ

sin 

cos 0
2

H

∂
∂

==
rr

R
J
Jf c ,                             (8.76) 

0

gọi là nhân tố tiêu điểm. Khi đại dương sẽ 

ùng h ương 
nhiª

ảng cách. Phải nhận thấy 
rằng khi ước
không chú ý tới sự hấp thụ và các sóng âm. 

chỉ phụ thuộc vào đặc điểm khúc xạ các tia âm. 

i phân tích ảnh hưởng phân tầng tới cường 
độ âm người ta sử dụng khái niệm dị thường ph

                (8.77) 

1<cf  sự phân tầng 

i kho

 tán xạ 

gây nên suy yếu âm do sự phân kỳ các ống tia. Khi 1>cf  xảy ra 

sự tập trung âm như đã thấy ví dụ ở các v ội tụ. §

76) đã 
N

n rằng 1=cf  chứng tỏ không có ảnh hưởng của phân tầng 

tới sự biến đổi cường độ âm vớ
 lượng nhân tố tiêu điểm theo công thức (8.

hân tố cf  

Đôi khi trong kh
ân bố âm được 

xác định bằng công thức 

cfA lg10= .                   

Trong trường hợp này A  được biểu diễn thành đêxibel. 
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Từ công thức (8.76) thấy rằng tại điểm phản xạ nội toàn 
phần )0( =χ  ∞=cf . Điều này mâu thuẫn với bản chất vật lý và 

là do

Sự suy yếu âm do kết q ược mô 
tả thông qua biến đổi áp suất âm trong sóng phẳ

 những phép gần đúng của lý thuyết tia truyền sóng âm. Vì 
vậy ở lân cận những điểm đó (đường bao các điểm đó được gọi là 
vùng tụ tia) cf  không được xác định theo công thức đã dẫn. 

Người ta thường gọi sự biến đổi âm với khoảng cách như đã 
mô tả ở trên là biến đổi hình học, tức nó diễn ra do sự phân kỳ 
và khúc xạ các tia âm. 

uả hấp thụ và tán xạ sóng ®
ng 

dl
P

dP  β−= ,                                     (8.78) 

ở đây −β  chỉ số suy yếu âm. 

Do đó, với β  không đổi dọc theo tia 

an hệ (8.43) ta có 

               (8.80) 

rong đó ường độ âm ban đầu. 

Sự suy yếu âm này bổ sung vào sự suy yếu hình học, vì vậy 
ể tính tới suy yếu hình học phải thêm nhân tử mũ theo kiểu 
ông thức (8.80) vào các công thức của mục 8.3. 

Ta có thể có được quan niệm về bản chất của 

lePP  
0

β−= ,                                   (8.79) 

trong đó −0P  trị số áp suất âm ở đầu quỹ đạo. 

Dựa trên qu

leJJ  2
0

β−= ,                   

t −0J  c

®
c

β  từ quan hệ 

h và tiêu tán trung bình của cường độ âm trung bìn D . Trong 
Oxtrường hợp sóng phẳng tốc 

mô tả bằng công thức uu m=
độ dao động dọc theo trục hể  có t

kxsin . Khi đó 

=
λ

ρ
λ 0

1J =
ρ 2

m02
0 2

Cu
dxCu .                       (8.81) 

Sự tiêu tán năng lượng sóng D  diễn ra do ma sát giữa các 
lớp nước dao động và các quá trình phục hồi. Sự tiêu tán động 
năng thành nội năng đã xem xét ở chương 2. Trong trường hợp 
đơn giản nhất sự tiêu tán tỷ lệ với hệ số nhớt động học và bình 
phương građien tốc độ. 

Các quá trình phục hồi bị chi phối bởi sự biến dạng gần có 
trật tự của các phân tử H2O, trong đó sự cân bằng nhiệt động 
lực học bị phá hủy và để khôi phục sự cân bằng phải chi phí cơ 
năng. Ngoài ra, sự tăng và hạ áp suất khi sóng âm đi qua ảnh 
hưởng tới sự phân ly và tái kết hợp các ion muối trong nước
biển  Ví dụ, khi tăng áp suất sẽ tăng mức phân ly các phân tử 
muè

 đồng 

ường cũng 
phả

 
.
i MgSO4, còn khi giảm áp suất sẽ tăng sự tái kết hợp các 

hợp phần ion của muối này. Điều đó diễn ra không phải
thời với những dao động áp suất trong sóng, mà với một độ trễ 
pha với hằng số thời gian bằng gần 610−  s. 

Các quá trình tương tự cũng diễn ra với những muối khác 
trong nước biển. Để khôi phục cân bằng giữa phân ly và tái kết 
hợp ion của tất cả các muối như ở điều kiện bình th

i tiêu phí cơ năng của sóng. Nó được xem là tỷ lệ với độ nhớt 
khối của nước biển vκ , độ nhớt này lớn hơn độ nhớt trượt κ  3−5 

lần. Một cách gần đúng có thể xem 
224  dudu

003
+




=

dx
D vρκκρ

tron ố ù
ác quá trình phục hồi. 





 dx

, 

g đó s hạng thứ nhất biểu diễn s  tiêu tán do ma sát, còn 
số hạng thứ hai − do c
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Với cách mô tả tốc độ dao động như trên, tiêu tán trung 
bình trong chu kỳ sóng sẽ bằng 





 +=









 += 

ku
dxduD κκρκκρ λ 4 4 2

0
2
m

2
0 .      (8.82) 


vv dxλ 323 0

Trong trường hợp này 

3

22

3
4

3
4

CC
k

J
D

vv
ωκκκκβ 






 +=






 +== ,              (8.83) 

tức là những sóng tần cao bị suy yếu mạnh hơn so với những 
sóng tần thấp. 

ước biển. 

tầng có nhữ

khác n
khó, vì vậy để ước 

lượng sự tắt dần chung về cường độ âm ngư

Công thức thu được sẽ được chính xác hóa chút ít nếu tính 
thêm các hiệu ứng liên quan tới sự khác nhau giữa các hệ số 
nhiệt dung đẳng thể tích và đẳng áp của n−

Trong đại dương phân ng bất đồng nhất mật độ  
nước, các bọt khí, các đối tượng sinh học và những đối tượng 

goài sự hấp thụ còn có sự tán xạ âm cũng ảnh hưởng tới 
sự suy yếu âm. Tính đến hiệu ứng này rất 

ời ta thường sử dụng 
những công thức thực nghiệm, trong đó đặc điểm phụ thuộc 
quan trọng của β  vào tần số âm được bảo tồn. Ví dụ 







+
+

⋅=′ −

T
2

T
2

T231068,8
fff

fβ ,                (8.84) 

ở đây −Tf  tần số phục hồi tính bằng kHz, −== 38,3  ,34,2 ba  
các hệ số thực nghiệm, −S  độ muối của nước. Hệ số 





 bSaf

β ′  thường 
được biểu diễn thành dB/km và quan hệ với β  bằng mối phụ 

thuộc sau 

elg10ββ =′ .                                 (8.85) 

Từ hình 8.10, trên đó biểu diễn kết quả xác định thực 
nghiệm hệ số tắt dần âm, thấy rằng 
số này rất rộng. 
 

 

khôn

khoảng biến thiên của hệ 

 
 

 
 
 
 
 
 
Hình 8.10. Phụ thuộc của chỉ số 
suy yếu cường độ âm vào tần số 
[5]: 1, 2 − kết quả xác định thực 
nghiệm, I − tính theo công thức 

g có các hiệu ứng phục hồi, 
II − tính theo công thức (8.84) 

 

 
 

Tại những tần số thấp sự suy yếu âm có thể nhận thấy chỉ 
trên khoảng cách một số nghìn km và β ′  có giá trị cỡ 310−  

dB/km. Vì vậy âm từ các vụ phun núi lửa dưới nước hay những 
chuyển động đáy lan truyền đi những khoảng cách lớn hầu như 
không tắt dần. Khi đó ảnh hưởng chính tới β ′  không phải là sự 

hấp thụ thuần túy, mà là sự tán xạ âm. Khi tần số tăng phần 
đóng góp của hấp thụ âm làm nó suy yếu sẽ tăng lên. 

Biến đổi cường độ âm từ nguồn hình cầu không định hướng 
được biểu diễn dưới dạng các công thức (8.71) và (8.80) trong 
một số trường hợp nên viết lại d ới dạng có thay đổi đôi chút sẽ 
thuận tiện hơn. Thật vậy, − sau: 

−
J  có thể biểu thị nh
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ReWJ β2−= .                   
Rπ 24

           (8.86) 

Nếu hoảng cách đơn vị ược biểu 1

diễn bằng công thức  

J  trên k 1R  từ nguồn âm ®

2
1

1 4 R
WJ
π

= , 

trong đó sự tắt dần âm không được đưa vào tính do 1R  bé, thì 

Re
R
R

JJ β2
2

1
1

−






= .                             (8.87) 

Việc chuyển đổi J  thành dB được thực hiện theo công thức 
(8.47), tức đem chia cho J , sau đó lấy logarit và nhân với 10: p

eR
R
R

J
J

J
J

pp
lg20lg20lg10lg10

1

1 β−−= .               (8.88) 

Vế trái của công thức, gọi là sức mạnh âm trên khoảng cách 
R  kể từ

theo đến th

 nguồn, thường được ký hiệu bằng )(RN . ở vế phải của 
công thức tuần tự chứa: mức phát của máy phát ưng 
cho sức mạnh âm trên khoảng cách 1=R m kể từ

1N , đặc tr
 nguồn; tiếp 1

ành phần đặc trưng c
ọc 

ho mất mát âm do phân kỳ 
hình h )  và mất mát âm do kết quả hấp thụ và tán xạ. Với 

những ký hiệu như trên, công thức (8.88) biến đổi thành 

RRLNRN '2)()( 1

(RL

β−−= .                       (8.89) 

Dĩ nhiên tùy thuộc vào kiểu sóng mà thành phần 
ổi. Ví dụ, trong sóng phẳng thành phần này hoàn toàn không 
ồn tại. 

Khi xét sự phản xạ tín hiệu âm, trong công thức (8.87) cần 

đổi từ 0 trong khi hấp thụ 

cản đến 1 trong khi phản xạ âm hoàn 
toàn. Tín hiệu âm đi tới máy phát từ vật phản xạ cũng bị suy 
yếu do kết quả phân kỳ hình học, sự hấp thụ và tán xạ sóng âm. 
Nếu tính tới những hiệu ứng này sẽ dẫn tới các công thức 

L  thay 
®
t

phải tính tới hệ số phản xạ 

âm hoàn toàn bởi vật 
0K  biến 

Re
R
R

JKJ β4
4

1
10

−






= ,                                (8.90) 

KRRLNN ′+′−−= β4)(210 ,                        (8.91) 

trong đó −0N  mức tín hiệu bằng dB do máy thu âm tiếp nhận, 

−=
)(
)('lg10'

RJ
RJK  hệ ố phản xạ b ng dB tỷ lệ th ận với tỷ số 

giữa cường độ tín hiệu phản xạ từ vật cản J ′  và tín hiệu đi tới 
vật đó. Vì tỷ số này t ường là nhỏ hơn 1, nên K ′  được biểu diễn 
bằng những trị số dB âm. Nhiều khi người ta gọi 

 s » u

h
K ′  là sức 

mạnh của đích thức (8.91) trong thực tế thường được gọi 
là phương trình máy thủy định vị. Phương trình này có thể được 
bổ sung nếu tính đến diệ ương đối của vật phản xạ, góc 
lập thể phát âm và góc lập thể phản xạ âm v.v.. 

. Công 

n tích t
Tất cả những 

hiệu ® chỉnh ó không làm thay đổi về nguyên tắc các công thức. 

Trong các công thức (8.87)−(8.91) khoảng cách R  phụ thuộc 
vào sự khúc xạ tia âm, vì vậy mà sức mạnh âm khi đó cũng thay 
đổi. 

c sức mạnh âm ở trường hợp thứ nhất 

Trên hình 8.11 là ví dụ về biến đổi sức mạnh âm với khoảng 
cách từ một nguồn không định hướng đặt tại độ sâu 200 m ở 
phần trung tâm vòng xoáy xoáy thuận bên rìa Gơntrim (1). Để 
so sánh đã dẫn ra đường cong (2) theo tính toán đối với máy 
phát tương tự đặt ở bên ngoài vòng xoáy [5]. Từ hình vẽ thấy 
rằng do khúc xạ tia mứ
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giảm nhanh hơn so với trường hợp thứ hai. Cực đại N  tại các 
khoảng cách 60 km và 120 km từ máy phát là do sự hội tụ tia ở 
các vùng đó chi phối. 

 
 

 
 

Hình 8.11. Biến đổi mức sức mạnh âm đi qua vòng xoáy 
xoáy thuận (1) và theo tính toán ở bên ngoài vòng xoáy (2) [5] 

8.7.  Sự phản xạ và tán xạ sóng âm 

Những quy luật đã dẫn  về sự phản  ở mục 8.4 xạ v a 
của 

 

μ không liên hiệp (ngẫu 

nhiên). Giống như trước đây, nếu lÊ
xuất phát thì đối với thành phần thứ nhất 

μ đi qu
âm qua bề mặt phân cách các môi trường chất lỏng với mật 

độ khác nhau đúng nếu bề mặt này phẳng đều. Chúng sẽ không 
thỏa mãn khi xấp xỉ đại dương thành lớp tại bề mặt và tại đáy 
đại dương. Sự thật là các tia sóng âm đi tới những khu vực khác 
nhau của bề mặt đại dương dậy sóng và tới những chỗ gồ ghề 
của địa hình đáy dưới những góc khác nhau. Vì vậy sự phản xạ
hình học diễn ra trong các hướng khác nhau (hình 8.12). 

Khi xét đặc điểm phản xạ như vậy người ta quy ước chia ra 
thành thành phần liên hiệp (đều đặn) v

y áp suất âm làm tham số 
giá trị trung bình 

00 , còn đối với thành phần thứ hai ≠P 0'
0 =P . Theo thành phần 

liên hiệp của áp suất phản xạ xác định hệ số phản xạ 
PPR /00 = , còn theo thành phần không liên hiệp − hệ số tán xạ 

Π
=

J
JR

m s
2

s ,                                     (8.92) 

ở đây −JJ s   ,  các c

 tín hiệu tới, 

ường độ lấy trung bình của tín hiệu âm tán 

xạ và khu −Π  diện tích vực bề mặt tán xạ, −R  
kho

 
 

ảng cách từ điểm quan trắc đến tâm của diện tích Π . 
 
 
 

 

Hình 8.12. Sơ đồ tán xạ (các 
đường gạch nối) của các tia âm 
(các đường liền) từ bề mặt sóng 

 
 

Do sự tán xạ một phần năng lượng sóng âm hệ số phản xạ 
sẽ luôn bé hơn so với trường hợp bề mặt bằng phẳng lý tưởng. 
Tương quan giữa năng lượng âm phản xạ và tán xạ phụ thuộc 
vào tham số Relay ασζ cos2Ra k= , trong đó −k  số sóng âm, 

−ζσ  trị số bình phương trung bình của các yếu tố gồ ghề ở biên 

phân cách các môi trường (trong trường hợp đang xét − là độ cao 
sóng), −α  góc tới của tia sóng. Khi 1Ra <<  bề mặt tán xạ năng 
lượng sóng một cách yếu ớt, năng lượng chủ yếu bị phản xạ 
gương. Điều này có thể xảy ra với những ζσ  bé cũng như với 
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những sóng âm dài. Trong trường hợp 1Ra >>  sự tán xạ âm 
diễn ra mạnh mẽ và hệ số phản xạ trở nên bé. Ngay từ khi 

π→Ra  độ liên hiệp phản xạ thực tế kh nô  sự phản xạ có 

thuộc v

 người ta có thể suy xét y sóng 
−

ương pháp xác định những hệ số  

ng các th  hiệp 

o

μ tán xạ âm còn diễn ra t

μ

các bọt 
 và cá bơi; dưới tác động của á ến đổi 

động và phát vào nước xung quan

, tần số cộng hưởng được xác định theo công thức [5]: 
g còn và

 vÒ bề mặt dË

đó theo đặc điểm

ành phần liên

 p

ro

p suất âm bi

tính chất khuếch tán. 

Bởi vì 

nên theo hệ số tán xạ

c p

và

Phản xạ v
bởi c

không khí
chúng rung 

sm  thông qua sJ  phụ ào đặc điểm sóng biển, 

của đại d ương. 

Thông tin về các hệ số phản xạ và tán xạ âm bởi bề mặt đại 
dương dậy sóng có giá trị thực tế to lớn, vì vậy người ta đã xây 
dựng cá hư
sóng biển đã cho. Có thể làm quen với các phương pháp này 
trong văn liệu chuyên đề [2, 5]. 

Đánh giá phản xạ và tán xạ năng lượng sóng âm bởi đáy 
biển còn phức tạp hơn nữa, bởi vì một phần năng lượng đáng kể 
có thể xâm nhập vào đất đáy, như

 không liên hiệp của âm phản xạ cũng phụ thuộc vào tham số 
Relay. Tham số này càng lớn thì tỷ phần năng lượng tán xạ 
càng lớn so với năng lượng liên hiệp. Quan trắc cho thấy rằng 
thậm chí với các góc tới gần bằng 0  hệ số hản xạ từ đáy bằng 
phẳng bé hơn 0,5, còn từ đáy với địa hình phức tạp − không vượt 
quá 0,1. 

ng bề dày đại dương 
ác bọt không khí, cá và các sinh vật khác, các thể tích nước 

với nhiệt độ v  độ muối nhiễu động. Những hiện tượng này là do 
các xoáy quy mô vừa, sóng nội, rối chi phối. 

Tán xạ năng lượng sóng âm mạnh mẽ nhất là do 

h những sóng dọc 

hình cầu. Trong đó tán xạ đặc biệt mạnh diễn ra ở trường hợp 
cộng hưởng

z
r

f r  1,01327 += ,                             (8.93) 

ở đây −r  bán kính bọt bằng cm, −z  độ sâu bằng m. 

Thấy rằng bọt cộng hưởng tán xạ âm 20 nghìn lần mạnh 
hơn so với vật tán xạ không cộng hưởng cùng kích thước. Vì vậy  
lớp xáo trộn sóng bão hòa các bọt khí tán xạ âm rất mạnh. Các 
đàn cá cũng gây nên tán xạ tín hiệu âm cao bởi vì những sủi bọt 
trong khi chúng bơi đóng vai trò giống như các bọt không khí. 

Tán xạ âm trong bề dày nước được ước lượng bằng công 
thức tương tự như (8.92), trong đó thể tích tán xạ v  được đưa 
vào thay thế cho diện tích bề mặt 

Jv
JR

m v
v

2

= .                                   (8.94) 

Trong thực tế người ta thường quan tâm hơn cả không phải 
là tán xạ nói chung, mà là tán xạ trong hướng tới nguồn âm, tức 
tán xạ ngược. Bởi vì tán xạ ngược có thể đồng nhất với phản xạ 
để theo đó nhận thông tin về đối tượng tán xạ. Trong nhiều 
trường hợp cần xác định giá trị tích phân của tán xạ ngược 
trong một lớp nào đó 

=
2

1

z

z
v dzmM .                                  (8.95) 

Đại lượng này gọi là sức mạnh của lớp. Theo số liệu đo tại 
các tần số 1−2 kHz giá trị M  bằng từ 60−  đến 70− dB. Nếu 
tăng tần số tới 10−20 kHz thì sức mạnh của lớp tăng lên đến 
khoảng 50− dB. 
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Người ta nhận thấy có mối phụ thuộc của M  vào vĩ độ do 
những đặc điểm tập trung sinh vật. Giá trị lớn nhất của M  là ở 
xích đạo. Trong các xoáy nghịch cận nhiệt đới M  giảm xuống 5− 
10 dB, còn ở ôn đới lại tăng đến giá trị xích đạo. Giá trị M  nhỏ 
nhất ghi nhận được ở các vĩ độ cực và lân cận. 

Phản xạ và tán xạ tín hiệu âm bởi những yếu tố bất đồng 
nhÊ

tín hiệu phát ra. Tín hiệu 
phả

vang, ®

t và các đối tượng trong đại dương một mặt có thể xem như 
hiện tượng tích cực, cho phép suy xét về các đối tượng tán xạ. 
Mặt khác tín hiệu phản xạ bởi chúng có thể gây khó khăn cho 
việc phát hiện tín hiệu có ích của định vị hồi âm. Vì vậy người 
ta thường chỉ tiến hành ước lượng cường độ tín hiệu phản xạ 
nào khác nhiều về hình dạng so với 

n xạ mờ nhạt hơn do phản xạ bởi các đối tượng gần và xa và 
trong tín hiệu đó nhận thấy những đỉnh cường độ âm. Hiện 
tượng như vậy thực chất là hồi âm dưới nước, cũng như là âm 

ược gọi là âm vọng. Trong trường hợp âm vọng bên trong 
nước đơn giản nhất thì cường độ của nó rJ  tỷ lệ thuận với cường 

độ tín hiệu đi đến J  và thể tích tán xạ v  

dv
r

Je
dJ

R
r

r 2

2

 4π
α β−

= ,                            (8.96) 

trong đó −rα  hệ số âm vọng, phụ thuộc vào số lượng, thể tích 

của các vật phản xạ và các hệ số phản xạ âm từ chúng. Theo số 
liệu quan trắc hệ số âm vọng biến t

−1

Đương nhiên phải giả thiết rằng âm tán xạ tắt dần với 
kh

hiên trong phạm vi rất lớn 
từ  m . 510−  đến 910−

oảng cách giống như sóng cầu. Khoảng cách r  liên quan với 
độ dài tín hiệu âm τ . Nếu tín hiệu được ghi nhận sau thời gian 
t  sau khi phát, thì trong thời gian đó nó đi qua quãng đường tới 

RCt 2= . và ngược lại từ thể tích phản xạ, tức 

Tín hiệu chuyển động thành một dải độ rộng r , nhưng bởi 
vì sau khi phản xạ nó phải đi qua cùng khoảng cách đó, nên 

τCr =2 . Vậy để nhận được biểu thức c vọng, công ường độ âm 
thức (8.96) phải tích phân trong giới hạn từ R  đến rR + . Trong 
khi đó cần phải tính đến sự biến đổi cường độ tín hiệu được đặc 
trưng bởi công thức (8.87) và thể tích drrdv 24π= . Cuối cùng ta 
thu được 


+

−−=
rR

R

r
rr drreRJJ 2 42

11
βα .                        (8.97) 

Thông thường khi tính tích phân này người ta sử dụng giá 
trị trên của rJ  bằng cách chấp nhận Rr =  trong mẫu số của 

biểu thức dưới dấu tích phân. Cũng xem rằng trong phạm vi 
khoảng lấy tích phân rα  không thay đổi. Với những giả định đó 

( )RRr
r ee

R
RJ

J ββ

β
α 44

2
11 1

4
−− −







= .                   (8.98) 

Bởi vì thay vì R  và r  ta chỉ được biết t  và τ , nên các đại 
lượng này được đưa vào theo các quan hệ đã nêu ở trên và ta 
nhận được 

tCr
r e

Ct
RJ

J  2
2

112 βτα −= .                            (8.99) 

Từ công thức suy ra rằng cường độ âm vọng tỷ lệ với độ dài 
các tín hiệu phát 

2

τ , vì vậy để giảm rJ  nên thực hiện thủy định 

vị bằng các tín hiệu ngắn. Cũng thấy rằng thời gian kể từ thời 
điểm phát ra tín hiệu càng lớn thì rJ  càng yếu. Điều này hoàn 

toàn tự nhiên, bởi vì khi đó âm phản xạ đi đến từ các đối tượng 
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xa bị tắt dần trên đường đi cả trên hướng tới lẫn trên hướng 
ngược lại. 

Công thức (8.99) trong khi sử dụng thực tế có thể được 
chính xác hóa bằng cách tính đến góc lập thể định hướng của 
âm phát, các đặc trưng kỹ thuật của máy phát và máy thu v.v.. 
Các 

n về các phương pháp ước lượng 
m vọng có thể làm quen trong văn liệu chuyên đề, ví dụ [4]. 

8.8.  Các nh

Nh ác sóng 
dọc với ương tác 
với nha các máy 
thu âm u. Nhiễu 
có vai tr  hai mặt trong âm học đại dương: một mặt nó gây khó 

công thức cũng thay đổi ít nhiều khi xác định rJ  ở trong lớp 

mặt đại dương hay ở đáy. Về cơ bản sự khác biệt là ở chỗ biểu 
diễn thể tích v  của công thức (8.96) không phải bằng hình cầu, 
mà bằng một lớp nào đó hay hình chóp cụt. Khi đó công thức 
cuối cùng (8.99) có thay đổi hình dạng, nhưng đặc điểm chính 
của nó được bảo tồn. Chi tiết hơ
©

iễu âm 

iều quá trình tự nhiên trong đại dương gây nên c
tần số khác nhau, truyền trên mọi hướng và tư
u. Những sóng đó có thể được ghi nhận bằng 
dưới dạng nhiễu có cường độ và phổ khác nha
ò

khăn cho việc tách tín hiệu có ích trong khi định vị thủy âm, 
nhưng mặt khác nó là thông tin về vật phát âm tự nhiên. Trong 
thực tế sử dụng nhiễu đã dẫn đến sự phát triển của một hướng 
định vị thụ động, trong đó người ta xây dựng các phương pháp 
giải đoán nhiễu để xác định loại và vị trí của nguồn phát. 

Vì nhiễu âm là hiện tượng ngẫu nhiên không dừng, nên nó 
được đặc trưng bởi một loạt chỉ tiêu thống kê, trong đó trước hết 
là mật độ phổ tần của áp suất, giá trị trung bình và phương sai. 

Do có khó khăn nên những đặc trưng sau đây ít khi được xác 
định hơn: phân bố góc của cường độ nhiễu, các mối liên hệ tương 
quan và  các nhân tố gây nhiễu v.v.. 

Trong khi đo nhiễu ở điểm máy thu người ta xác định mối 
phụ thuộc của cường độ nhiễu hay áp suất âm vào thời gian 

)(tP . Trong thực tế thời gian đo nhiễu luôn có hạn và gồm một 

chu kỳ thời gian τ  trong đó có thể xem nhiễu là dừng. Điều này 
cho phép sử dụng các công thức chuẩn để xác định hàm tự 
tương quan R  và mật độ phổ F . Số đo biến đổi áp suất lấy từ 
mốc trung bình thống kê P  ở điểm quan trắc và ở trường hợp 
đang xét để đơn giản tính toán thường được xem bằng không. 

Phổ các nhiễu âm đại dương nói chung giảm khi tăng tần 
số f  và một cách gần đúng có thể xấp xỉ bằng biểu thức 

nfPfF −= 2
1)( ,                                 (8.100) 

ở đây −1P  ấp suất âm tại 1  ,1 >= nf . 

Trong thực tế thường sử dụng mật độ phổ hay áp suất âm 
đối với một khoảng tần số nào đó, chứ không phải là giá trị điểm 
của chúng rất khó đo. Khi đó công thức (8.100) được tích phân 
trong phạm vi các tần số đã cho 









−
−

==
−−

−
Δ  1

2
1

1

12
1 1

1

nn
f

n
f ffn

dffPF .              (8.101) 

Những giá trị áp suất âm đã dẫn trên hình 8.13 nhận được 
cho dải tần số 5,0−Δf . 

Các nhiễu 

2 11P

động lực được phát sinh bởi sóng, thủy triều, 
n−í

2f

c mưa rơi, sự xuất hiện hay phá hủy các xoáy rối, các nhiễu 
động tốc độ dòng chảy bất kỳ nào dẫn tới những biến thiên áp 

423                     424 



suất, và vì vậy chúng được phát hiện thấy ở mọi vùng đại 
dương. Do có rất nhiều nhân tố gây nên những biến thiên áp 
suất địa phương, những biến thiên đó phát sinh ra các sóng dọc, 
nên khoảng nhiễu loại này rất rộng (giữa các đường cong 1 và 2 
trên hình 8.13) và trải rộng trong khắp dải tần số đã dẫn trên 
hình. Trong khoảng tần cỡ kHz trên hình đã chỉ ra mối phụ 
thuộc của nhiễu vào tốc độ gió tính bằng cấp gió (các chữ số ghi 
trong các hình vuông). Nhiễu này bị chi phối chủ yếu bởi quá 
trình tạo bọt khí trong nước. Các dao động áp suất từ chính 
sóng

n−

cường 
độ m

mặt đại dương, 
như

của những nhân 
tố gây nên chúng. Trong đó th nh phần tần số cao của chúng 
tập trung ở vùng phát sinh, còn thành phần tần số thấp phổ 
biến trên khoảng cách lớn, cho phép chúng ta có được khái niệm 
về vị trí, ví dụ của những nhiễu động khí áp gây nên nhiễu. 

Thuộc loại các nhiễu động lực đôi khi còn bao gồm các 
nhiễu nhiệt do chuyển động của các phân tử gây nên. Đó là 

những sóng tần cao, trải rộng tới dải tần mHz, nhưng những 
biến thiên áp suất do chúng gây nên rất bé (đường 8 trên hình 
8.13). Do suy yếu nhanh với khoảng cách các sóng này tạo ra 
nền nhiễu ở gần máy thu nhạy. 
 

 gió và từ sự đổ nhào sóng gây nên những sóng âm tần 
thấp. Nhiễu từ các hiện tượng thủy triều được khuếch đại trong 
pha triều xuống, khi tốc độ dòng chảy tăng lên. Đương nhiên là 
nhiễu mạnh nhất ở những vùng ven bờ, nơi các dao động mực 

ước gia tăng. Và chính nơi đây cũng xuất hiện nhiễu từ các 
hiện tượng sóng dài không tuần hoàn khác. 

Các nhiễu động áp suất do rối cũng có tần số khá thấp và 
không vượt quá vài trăm Hz. Nhiễu tần số cao hơn được phát 
sinh bởi mưa và phụ thuộc vào cường độ mưa, tăng theo 

ưa. Cực đại của nhiễu này nằm ở khoảng 1−3 kHz, nhưng 
khi mưa mạnh nó trải rộng tới 10 kHz. 

Các nhiễu động lực chủ yếu tập trung ở lớp 
ng cường độ và khoảng tần số của chúng biến đổi trong 

không gian và theo thời gian tùy theo tác động 
μ

 
 

Hình 8.13. Các phổ nhiễu áp suất âm đại dương [5] 
1, 2 − các mức cực đại và cực tiểu của nhiễu động lực. Các số 

 cực trong hình vuông − tốc độ gió (cấp); 3, 4 − các mức cực đại và

tiểu của nhiễu dưới băng; 5 − nhiễu lấy trung bình của phun núi lửa 

dưới nước; 6, 7 − nhiễu của cá và tôm; 8 − nhiễu nhiệt; C − nhiễu 

các tuyến đường bộ. Các khoảng nhiễu: a − địa chấn, b − rối, c − 

sóng mặt, d − kỹ thuật, e − tạo bọt và mưa, f − nhiệt, g − sinh học. 
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Loại nhiễu địa chấn được phân ra do chúng có tần số thấp, 
bằng cỡ từ phần mười đến vài chục Hz và có mức nhiễu động áp 
suất

nhỏ; khi phun núi lửa có thể tạo ra hiện 
tư

nhÊ

t băng gây nên. Dải rộng các nhân tố tác động như 
vậy 

ục Hz. Những tín hiệu âm như thế luôn 
thu hút sự quan tâm của những người làm công tác thực tế bởi 
vì chúng cho phép người ta xác định được hướng chuyển động 

ủa front xô đẩy băng. 

ra ó gây nên nhiễu ở dải tần cao hơn một chút với 

Từ ày áp suất âm giảm về phía các tần số cao lẫn các 

hau nằm ở 

th
dà ộng của băng. Nhưng giá 

m h
Pa ày có thể thu 

hệ
tr i tính toán sự trôi thảm băng. Ma sát của tuyết chuyển 

ộng trên mặt băng gây nên thành phần nhiễu băng tần số cao 
hơn ra nhiễu ở dải tần kHz, nhưng với 
cường độ không lớn. 

 ta 

tín ung của các loài cá voi và động vật biển khác v.v.. Tất 

phát âm (hình 8.14). 

i chục Hz, một số khác (các loài vây cánh rộng) 

 khá cao (đường cong 5 trên hình 8.13). Chúng do hoạt động 
núi lửa dưới nước, các vụ trượt lở và chuyển động đáy chi phối. 
Các dãy núi giữa đại dương và rìa sườn lục địa tích cực nhất về 
phương diện địa chấn. ở đó liên tục diễn ra những dao động đáy 
với cường độ lớn hoặc 

ượng tương tự như vụ nổ dưới nước được nhận ra ở khoảng 
cách hàng nghìn km. Khả năng đoán trước ổ xuất hiện sóng âm 
từ những chuyển động đáy có khả năng dẫn tới sóng thần có giá 
trị to lớn để phục vụ cảnh báo hiện tượng này. Đáy đại dương 
liên tục chịu những dao động vi địa chấn. Chúng có thể là do 
hậu quả của những vụ động đất lớn cũng như những nhiễu động 
địa phương, trượt lở đất, hậu quả thành tạo các sóng đứng ở 
trên mặt đại dương mà áp suất được truyền cho đáy. Phổ nhiễu 
gây nên bởi những dao động đó ít biến đổi với thời gian và đồng 

t theo toàn đại dương. Khoảng tần số và dao động áp suất 
của nhiễu loại này không vượt quá vài chục Hz và vài Pa. 

Trong các biển đóng băng còn có loại nhiễu băng. Chúng do 
sự va chạm các mảng băng, sự xô đẩy băng, sự nén cong các 
tảng băng trong khi biến đổi mực nước biển, sự rạn nứt do biến 
đổi thể tích trong khi hạ nhiệt độ, ma sát của tuyết chuyển động 
trên bề mặ

đã dẫn tới chỗ phổ tần của nhiễu trải rộng từ một số Hz đến 
hàng nghìn Hz. Thành phần tần thấp của nhiễu là do sự xô đẩy 
băng gây nên. Trong đó có thể xuất hiện những cực đại áp suất 
tại các tần số một vài ch

c

Biến thiên nhiệt của thể tích băng biển và sự rạn nứt diễn 
 trong khi ®

cực đại ở 100−300 Hz, ở đây áp suất bằng khoảng 310−  Pa/Hz0,5. 
 cực đại n

tần số thấp. 

Nhiễu của các tảng băng di chuyển và va chạm n
khoảng tần số còn cao hơn, từ 102 đến 104 Hz. Quan trắc cho 

ấy rằng nó phụ thuộc vào độ dày của băng, tăng lên khi độ 
y băng giảm, và vào tốc độ chuyển ®

trị biến đổi áp suất ©  tỏ ra k ông lớn, không vượt quá 310−  
/Hz0,5. Mặc dù có cường độ khá yếu, loại nhiễu n

hút sự chú ý của các nhà hải dương học để theo nó mà ước lượng 
 số tương tác rìa của các tảng băng; thông tin này rất quan 

ọng kh
®

. Hiện tượng này gây 

Nét đặc trưng của các nhiễu băng là chúng có tính chất cục 
bộ ở trong lớp mặt đại dương tại những vùng hạn chế và, như
thấy từ hình 8.14, ấp suất âm của nhiễu giảm khi tăng tần số. 

Nhiễu sinh học là do kích thích cộng hưởng từ hoạt động 
bơi của cá, rung động càng giáp xác và vỏ nhuyễn thể, những 

 hiệu x
cả những tín hiệu đó rất đa dạng về hình dạng, chúng cho phép 
theo đó mà xác định dạng của vật 

Một số loài cá phát ra âm thanh tần thấp với cực đại áp 
suất tại tần số và
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− tần số cao hơn với cực đại tại tần số vài trăm Hz. 

Cực đại phổ nhiễu của nhuyễn thể, tôm nằm ở giới hạn từ 
một số đơn vị đến vài chục kHz. 

 

 
 

Hình 8.14. Các băng dao động âm thanh của sinh vật biển 
a − tôm , b − họ cá vây rộng, c − cá-ếch 

 

Những tín hiệu của các loài cá voi rất độc đáo, tạo thành 
các phổ rất hẹp nằm ở khoảng một số Hz và ở dải tần kHz. Tất 
cả những phổ đó có hình dạng đặc biệt cho phép phân biệt 
chúng thuộc về một đối tượng nhất định và áp suất âm cũng rất 
đặc biệt. 

Cực đại áp suất trong phổ nhiễu của cá bằng 
Pa/Hz0,5, trong nhiễu của các loài giáp xác − nhỏ hơn một bậc. 
Cá voi phát ra những âm thanh đặc biệt lý thú. áp suất âm ở 
chúng quy dẫn về khoảng cách 1 m từ nguồn bằng 102−104 Pa. 
Cá phát ra nhiễu mạnh vào thời kỳ đẻ trứng, tức tồn tại biến 
trình nhiễu chu kỳ năm, ngày liên quan tới hoạt động của cá. 

Việc nghiên cứu âm thanh do những đại diện động vật biển 
phát ra có ý nghĩa thực tế lớn trong hải dương học nghề cá, cho 
phép dùng phương pháp định vị thụ động, tức theo nhiễu phát 
hiện ra nơi tập trung cá. 

Nhiễu kỹ thuật do sóng âm phát ra từ những công trình 
khác nhau. Đó là nhiễu từ tầu, các công trình kỹ thuật, công 
trình cảng, công trình trên bờ; trong khi vận hành các dao động 
nền đất được truyền cho nước. Phần đóng góp lớn nhất vào 
nhiễu ở biển khơi thuộc về các nhiễu tầu. Chúng do nhiễu của 
chân vịt, rung chấn thành tầu và nhiễu lắc trong dòng nước 
sống tầu và sóng bọt mũi tầu gây nên. Tồn tại mối liên hệ tỷ lệ 
thuận giữa tốc độ quay của chân vịt, số cánh chân vịt và tần số 
nhiễu dẫn tới đỉnh ở phần phổ tần thấp tại khoảng vài chục Hz. 

Quá trình tạo bọt khí gây nên nhiễu tần số cao hơn. Tập 
hợp tất cả các quá trình đã liệt kê dẫn tới chỗ khoảng nhiễu tầu 
trải rộng từ 10 đến 103 Hz. Từ hình 8.13 thấy rằng phổ nhiễu 
tầu khác biệt với các nhiễu khác, cho phép phân biệt chúng. 
Điều này được dùng rộng rãi trong khi phát hiện các tầu nổi và 
ngầm bằng phương tiện âm học. Trong đó có thể xác định được 
loại tầu. 

Phổ của tất cả các loại nhiễu dẫn ở hình 8.13 tỏ ra khá 
phức tạp và chỉ có thể tách được nhiễu từ một đối tượng cụ thể 
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trong trường hợp nó khác biệt về tần số và mức so với các nhiễu 
khác và có thể lọc được. 
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Câu hỏi tự kiểm tra 

1. Tại sao trong thực tế để tính tốc độ âm ở đại dương không dùng 
công thức giải tích chính xác mà là những công thức gần đúng? 

2. Những ưu điểm và nhược điểm của quan điểm sóng và quan điểm 
tia mô tả sự lan truyền âm trong đại dương là gì? 

3. áp suất âm và cường độ âm biến đổi với khoảng cách như thế nào 
đối với các sóng âm phẳng, hình trụ và hình cầu trong chất lỏng lý 
tưởng? 

4. Sự phân tầng đại dương ảnh hưởng như thế nào tới quỹ đạo của tín 
hiệu âm và cường độ âm dọc quỹ đạo? 

5. Các biên kênh âm ngầm được xác định như thế nào và kênh âm 
ngầm có đặc trưng gì? 

6. Các quy luật khúc xạ phương ngang của tín hiệu âm là gì? 

7. Sự suy yếu âm trong đại dương phụ thuộc như thế nào vào tần số 
của tín hiệu phát? 

8. Phương trình thủy định vị là gì? 

9. Vì sao xuất hiện hiện tượng âm vọng trong đại dương? 

10. Các nhiễu âm trong đại dương được phân biệt bằng những gì và 
giá trị thực tế của chúng là gì? 

11. Bản chất của bộ phận của âm học gọi là thám âm lát cắt là gì? 
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